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Mở đầu 

 
“Các sóng dài” ở đây được hiểu là những chuyển động 

với chu kỳ từ một số chu kỳ sóng lừng đến các chu kỳ dao 
động triều, tức từ 0,5 phút đến 12 giờ. Dải này bằng 10 gam 
bậc. Đặc điểm đáng ngạc nhiên nhất của các sóng ở dải tần 
này là chúng không tồn tại. 

V. Munk. Các sóng dài trong đại dương  
 

Có vẻ hơi đùa một chút, nhưng Munk đã nói như vậy về 
những chuyển động mà ông từng giành gần 20 năm cuộc đời mình 
để nghiên cứu. Thật vậy, phổ các sóng đại dương tại dải tần này 
thực tế là rỗng không (hình 0.1). Năng lượng triều đặc trưng 

43 1010 −−  cm2, năng lượng các sóng gió − sóng lừng cũng khoảng 
cỡ đó, trong khi tại các tần số trung gian tổng năng lượng sóng chỉ 
bằng khoảng 1 c
đột ngột phần năng lượng trong dải tần này − đó là sóng thần (“các 
sóng địa chấn biển” [67]). Thật vậy, các quan trắc sóng dài liên tục 
trong thời gian dài tại thềm lục địa California [268, 312] đã cho 
thấy rằng khi có các nhiễu khí quyển mạnh đi qua thì giá trị phổ 
các sóng đại dương có thể tăng lên 10 lần, còn khi sóng thần đi qua 
− 100 − 1000 lần (ví dụ, đã quan trắc được như vậy trong thời gian 
sóng thần Kamchatka ngày 5 tháng 11 năm 1952 và sóng thần 
Chilê ngày 23 tháng 5 năm 1960. Song sóng thần mạnh − đó là một 
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hiện

hia 
thành hai loại chính: các sóng građien − xoáy (các sóng tựa địa 
chuyển) và các sóng trọng lực. Các sóng loại thứ nhất được hình 
thành dưới ảnh hưởng của các lực xoay và được qui định bởi định 
luật bảo tồn Ò các sóng 
građien − xoáy là các sóng vùng thềm và các sóng Rossby. Các sóng 
gra®ien 

 tượng cực hiếm (1 lần trong 10 −15 năm); phần đóng góp tổng 
cộng của sóng thần vào phổ các sóng dài nhỏ không đáng kể. 

Theo nghĩa rộng của từ, các sóng dài là những chuyển động 
sóng mà qui mô khoảng cách của chúng nhiều lần lớn hơn độ sâu 
đại dương, tức các sóng với bước sóng từ một số trăm mét (ở đới ven 
bờ − từ vài chục mét) đến hàng nghìn kilômét. Theo đặc điểm của 
các lực kéo trở lại vị trí cân bằng thì các sóng này có thể phân c

 xoáy thế vị [50]. Những ví dụ điển hình v

− xoáy chỉ có thể tồn tại ở các tần số dưới quán tính 
( f<ω , ở đây ϕsin2Ω=f , −f  tham số Koriolis, −Ω  tần số quay 
Trái Đất, −ϕ  vĩ độ), tức tại các chu kỳ lớn hơn 12 giờ. Các sóng 

loại này được nghiên cứu chi tiết trong các chuyên khảo [14, 27, 51, 
70] và không thuộc chủ đề công trình này. Sau này, theo gương 
Munk [264] chúng tôi dùng các thuật ngữ “các sóng dài” hay “các 
dao động sóng dài” để ám chỉ các sóng dài trọng lực với các tần số 
thấp hơn các sóng thủy triều. 

Các sóng trọng lực được gây nên bởi lực trọng trường hay lực 
nổi. Những sóng này qui định tính chất của những chuyển động ở 
các tần số trên quán tính. Trong công trình này sẽ xem xét các 
sóng dài chính áp, tức các chuyển động không phụ thuộc vào 
những biến thiên mật độ nước biển ( ρ ) và biểu lộ rõ nhất ở những 

dao động của mực nước biển. So sánh với thủy triều hay nước dâng 
bão thì những dao động này là những dao động nền. Các dao động 
nền của mực nước đại dương (background sea−level oscillations) 
hay, như người ta vẫn gọi là nhiễu sóng dài tự nhiên và là đối 
tượng chính của công trình nghiên cứu này. 

Đặc điểm quan trọng của các dao động sóng dài nền − đó là 
chúng phụ thuộc yếu vào sự quay của Trái Đất. Trong đại đa số các 
bài toán khảo sát những dao động này có thể không tính đến sự 
quay của Trái Đất. Như vậy trong số ba tham số chính của môi 
trường biển quyết định tính chất của những chuyển động sóng 
trong đại dương: f , ρ  và h  [27] − chỉ có độ sâu của chất lỏng ( h ) 

là có vai trò đáng kể trong sự hình thành nhiễu sóng dài tự nhiên. 

 

Hình 0.1. Phổ các sóng trọng lực trong đại dương 

Thường người ta cho rằng các dao động mực nước đại dương 
với chu kỳ từ một vài chục giây đến một số giờ tạo thành nhiễu 
sóng dài tự nhiên, được hình thành bởi những quá trình khí quyển, 
cả do tác động trực tiếp của những thăng giáng khí áp và gió lên 
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mặt đại dương lẫn do sự tán xạ các thành tạo sóng dài vĩ mô hay 
nước dâng bão trên những bất đồng nhất địa hình đáy và đường bờ 
(hình 0.2). Vì vậy người ta gọi những dao động tương ứng của mực 
nước đại dương là dao động gió áp. Tuy nhiên, gần đây đã phát 
hiện ra rằng một nguồn quan trọng của nhiễu sóng dài là các sóng 
gió. Một nguồn bên ngoài mạnh mẽ như sóng bão, do sự tương tác 
phi tuyến sẽ truyền năng lượng vào các sóng dài, hơn nữa trong 
một số trường hợp (ở những vùng nước nông và trong bão lớn) 
những sóng này có thể đạt tới độ cao mấy chục xăng ti mét, còn 
thông lượng năng lượng chuyển vào các tần thấp diễn ra đến tận 
những chu kỳ 35−40 phút. Tuy nhiên, thông thường chu kỳ điển 
hình của những dao động này bằng 0,5−5 phút và ở đới ven bờ 
những dao động này đã được người ta biết tới với tên gọi “mạch 
động vỗ bờ”. Lần đầu tiên những sóng này được Munk phát hiện 
[263], ông đã cho rằng chúng hình thành ở đới sóng vỗ bờ do kết 
quả phá hủy sóng gió (từ đó sinh ra tên gọi trên đây). Tuy , 

 

ở ng

ững sóng 
này 

nhiên
những quan trắc tiếp theo và nghiên cứu lý thuyết đã cho thấy
những sóng như vậy tồn tại và thậm chí có thể phát sinh trực tiếp 

oài khơi đại dương. Trong phổ năng lượng tổng quát của các 
sóng đại dương, những sóng này chiếm một vùng ngay cạnh các 
sóng trọng lực thông thường (sóng gió và sóng lừng). Vì vậy 
Kinsman [225] đã đề xuất gọi chúng là các sóng ngoại trọng lực. 
Ngày nay thuật ngữ này được dùng chung để chỉ những sóng với 
chu kỳ từ 30 giây đến một số phút. 

Trong công trình này, chúng tôi sẽ gọi những sóng có liên 
quan trực tiếp về mặt phát sinh tới các quá trình khí quyển là các 
sóng gió áp (sóng AB), còn những sóng dài tạo thành do kết quả 
tương tác phi tuyến của các sóng trọng lực ngắn là các sóng ngoại 
trọng lực (sóng IG) (xem hình 0.2). Nếu sử dụng nguyên tắc phân 
loại nguồn gốc phát sinh này thì các dải tồn tại của nh

có thể giao nhau, tuy nhiên chu kỳ và bước sóng điển hình của 

các sóng AB và các sóng IG khác biệt nhau khoảng 1−2 bậc. 

Chính hai loại sóng này sẽ là đối tượng chính trong nghiên 
cứu của chúng tôi. Các qui mô đặc trưng của sóng AB gần tương 
ứng với kích thước vùng thềm, còn qui mô đặc trưng của sóng IG − 
kích thước đới ven bờ. Sự trùng hợp này không phải ngẫu nhiên, 
mà liên quan tới cơ chế hình thành những chuyển động đó. Vì vậy 
không có gì ngạc nhiên khi các sóng AB biểu lộ rõ nhất trong đới 
thềm, còn các sóng IG − ở gần bờ. 

 

Hình 0.2. Sơ đồ phát sinh các sóng dài trọng lực trong đại dương 

Mặc dù khác nhau về bản chất, các sóng AB và các sóng IG có 
rất nhiều nét giống nhau về cấu trúc và đặc điểm. Có cùng những 
yếu tố sóng tham gia hình thành nên chúng: đó là các sóng ven 
inh ra bởi hiệu ứng “bẫy sóng” và “ống dẫn sóng” (đối với các sóng s
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AB thì đới bẫy sóng và tập trung năng lượng là vùng thềm, đối với 
các sóng IG − vùng ven bờ), các sóng phát xạ (gây nên hiện tượng 
ộng hưởng thềm và cấu trúc các dao động đứng trên hướng đường 

bờ), những hợp phần cưỡng bức thuần túy (đối với các sóng AB 
những hợp phần này liên quan tới các sóng khí quyển, còn đối với 

các sóng IG − các nhóm sóng gió) v.v... Tất cả những điều đó cho 
phép nghiên cứu hai loại sóng này theo những quan điểm thống 
nhất, dĩ nhiên có tính tới những đặc thù riêng của chúng. 

Dao động lắc (setxi) là một kiểu dao động trọng lực quan trọng 
 đó là những dao động riêng của chất lỏng hình thành ở những 

thủy vực tự nhiên kín hoặc kín một phần. Chu kỳ điển hình của 
dao động lắc ở các cảng, vũng và các vịnh không lớn, bằng từ vài 
chục giây đến một số giờ, tức tương ứng với dải chu kỳ được xem 
ét trong công trình này. Những nguyên nhân gây nên dao động 

lắc có thể là rất nhiều, nhưng quan trọng nhất trong số đó là các 
uá trình khí quyển, sóng gió và sóng thần. Thông thường dao 

động lắc trong các thủy vực có cửa mở được phát sinh không phải 
o tác động trực tiếp của những nhân tố bên ngoài tác động tới 

vùng nước bên trong, mà do các sóng đại dương đi tới qua cửa. Như 
ậy, các sóng AB hình thành trên vùng thềm bên ngoài, dưới tác 

động của những nhân tố khí quyển, hay các sóng IG gây nên bởi sự 
tương tác phi tuyến của sóng gió, khi xâm nhập vào vùng nước bên 
trong sẽ phát sinh ở đó những dao động lắc sộng hưởng. Về phương 
diện này thì các sóng thần là mối đe dọa đặc biệt nhất, song trong 
một số trường hợp các dao động lắc do các sóng AB sinh ra cũng có 
thể có tính chất gây thảm họa (196, 260]. Vì vậy, nghiên cứu dao 
động lắc gắn liền với các sóng áp và sóng ngoại trọng lực là hợp lí. 

Thực tế tất cả các só u kỳ từ một số giây đến 
m h 
lệc ác 

òng chảy  

đó suy ra từ định 
của các sóng 
ngữ “các sóng
sát thấy trên 
cũng được gộp
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ét số giờ là các sóng trọng lực. Chúng được gọi là các sóng “chên
h” hay đó có csóng “xoáy” tạo thành trong đới ven bờ khi ở 

 chênh lệch mạnh [128, 282]. Sự tồn tại của những sóngd

luật bảo tồn xoáy thế. Những chu kỳ điển hình 
này là 10−15 ph, vì vậy đôi khi người ta dùng thuật 
 siêu ngoại trọng lực” [149]. Các sóng này được quan 
nền những sóng trọng lực thông thường, vì vậy chúng 
 vào công trình nghiên cứu này. 
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Chương  1 

Quan trắc dao động sóng dài của mực nước 

i là xa đà 
vào những vấn đề thực dụng hay những thực nghiệm thuần 

ng không đơn thuần nghiên cứu vấn 
 cụ đo nếu như không có những vấn 

đề bức xúc buộc chúng ta làm việc đó. Tất cả những cố gắng 

cơ sở cho những quan 

ể nghiên cứu 
các ở đới bờ và ngoài khơi đại dương 

 
Mục tiêu của chúng ta là nghiên cứu những quan niệm 

cơ bản của khoa học hải dương học, chứ không phả

túy mô tả, đồng thời cũ
đề hoàn thiện các dụng

nhằm làm cho từng vấn đề trở nên sáng tỏ nhất, sau đó mới 
đặt kế hoạch thí nghiệm và xác định các dụng cụ cần thiết để 
kiểm tra những luận điểm cơ bản của vấn đề. Sau khi hoàn 
thành mỗi thí nghiệm, các dữ liệu được phân tích kỹ lưỡng 
trước khi bắt đầu đặt ra một thí nghiệm mới. 

F. Snodgrass. Khảo sát các sóng đại dương 

từ 510 −  đến 1 Hz (1969) 

Một trong những người tiền bối về quan trắc các sóng dài ở 
đại dương đã mô tả như vậy về việc tổ chức các thí nghiệm mà 
những cộng tác viên của Viện Hải dương học Scripps đã tiến 
hành dưới sự lãnh đạo của Walter Munk ở vùng thềm Nam 
California. Xét về phương diện khoa học đặt vấn đề, về sự nhất 
quán thực hiện các giai đoạn khảo sát, chất lượng xử lý thông 
tin, thì những thí nghiệm đó có thể được xem là mẫu mực và rất 
độc đáo. Chính những khảo sát đó đã đặt 
niệm hiện đại về đặc điểm của chuyển động sóng dài trên vùng 

thềm lục địa và ở ngoài khơi đại dương. 

Sự phát triển của lý thuyết sóng dài đã đòi hỏi hoàn thiện 
kỹ thuật đo đạc để kiểm tra nó. Về phần mình, sự xuất hiện của 
những máy đo mực nước độ chính xác cao, những thí nghiệm 
chuyên quan trắc bằng các máy đó đã cho phép phát hiện một 
loạt những hiệu ứng mới và khích lệ nhiều công trình nghiên 
cứu lý thuyết tiếp theo. 

Quan trắc dao động mực nước biển là cơ sở ®
sóng dài trọng lực trong đại dương. Ban đầu việc quan trắc 

chỉ là bằng mắt thuần tuý. Đến giữa thế kỷ trước mới bắt đầu 
thiết kế những máy tự ghi mực nước biển đầu tiên dùng trên bờ. 
Các cảm biến áp suất thủy tĩnh được tạo ra trong những năm 40 
đã cho phép bắt đầu đo đều đặn các dao động sóng dài ở đới ven 
bờ, sau đó cả trên vùng thềm lục địa. Cuối cùng, các trạm đo đặt 
tại đáy hiện đại dùng những cảm biến áp suất thạch anh đang 
tạo ra cơ hội tiến hành quan trắc thực tế tại một điểm tuỳ ý ở 
Đại dương Thế giới. 

Mô tả các dụng cụ đo dao động sóng dài của mực nuớc biển 
và lịch sử phát triển của những dụng cụ đó, những thí nghiệm 
chuyên về đo đạc chuyển động sóng dài trong đại dương và phân 
tích các phổ tương ứng − đó là chủ đề của chương này. 

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 

Quan trắc về những dao động mực nước đại dương đã được 
tiến hành hơn 2 000 năm nay, còn công tác nghiên cứu những 
dao động mực nước đại dương bắt đầu diễn ra mạnh mẽ từ đầu 
thế kỷ trước. Đến nay đã tích luỹ được những khối dữ liệu quan 
trắc triều kế khổng lồ. Có khoảng mấy chục trạm đã tiến hành 
quan trắc về mực nước biển liên tục 100 năm, thậm chí 150 năm 
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d−¬

g nơi đó cho tới gần đây đã hoàn 
toàn

 dài 
khá

c khu vực Thái Bình Dương 
(Nh

(các đại biểu của những lĩnh vực hải dương học khác chỉ có thể 
mơ ước về một khối lượng thông tin như thế). Chúng ta đã biết 
khá rõ về đặc điểm chung của các dao động mực nước biển và 
đại dương, tỉ phần năng lượng đóng góp của các kiểu dao động. 
Người ta đã thiết kế những hệ thống máy tự ghi mực nước cố 
định dùng trên bờ rất tin cậy, được lắp đặt ở phần lớn các cảng 
trên Đại dương Thế giới, đảm bảo đo đạc thủy triều và những 
dạng dao động thấp tần khác của mực nước biển với độ chính 
xác đủ cho đa phần những bài toán thực tế [28, 33]. 

Tình hình tỏ ra xấu hơn đối với các máy đo những dao động 
mực nước đại dương có tần số cao hơn (có chu kỳ nhỏ hơn 30 
phút) và những quá trình sóng dài liên quan với những dao 
động đó (sóng thần, dao động lắc, mạch động vỗ bờ v.v...). Các 
máy tự ghi mực nước cố định trên bờ ghi nhận những dao động 
này với độ chính xác thấp và nhiều thiên lệch; việc khôi phục 
tín hiệu thực là một nhiệm vụ không tầm thường [295, 304]. 
Chính là do chưa đảm bảo về mặt dụng cụ đo cho tới gần đây 
mà đã hạn chế khả năng nghiên cứu các sóng dài. 

Khảo sát đặc điểm hình thành và cơ chế phát sinh các sóng 
dài gặp khó khăn còn chủ yếu là do phần lớn các dụng cụ hiện 
có được thiết kế nhằm đo đạc ở gần bờ. Vì vậy trong một thời kỳ 
dài những quan niệm về đặc điểm và cường độ các dao động 
mực nước ở vùng khơi đại dương đã mang tính chất suy lý. Được 
biết, ở gần bờ các chuyển động sóng bị biến dạng và thiên lệch 
đi do tác động của một loạt nhân tố: ma sát đáy, sự phản xạ, sự 
phi tuyến, các hiện tượng cộng hưởng v.v... mà chúng ta không 
thể tính đến một cách đầy đủ được. Vì vậy, sử dụng những dữ 
liệu ứng với vùng ven bờ để đánh giá tính chất các dao động 
sóng dài ở xa bờ, nơi tất cả những nhân tố này rất ít ảnh hưởng, 
sẽ là đáng khả nghi. Ngược lại, không biết cấu trúc và các đặc 
trưng năng lượng của những dao động sóng dài ở vùng khơi đại 

ng, thì khó mà có được quan niệm về bức tranh tổng thể của 
hiện tượng, tách biệt được ảnh hưởng của các nhân tố bên ngoài 
và những đặc thù cộng hưởng của địa hình. 

Nhược điểm quan trọng của các thiết bị ghi trên bờ (các 
máy tự ghi mực nước nguyên lý phao nổi) được dùng ở Liên Xô 
và ngoại quốc để thu thập thông tin dao động mực nước biển là 
ở chỗ phải có những hệ thống thủy công đắt giá và cồng kềnh 
(các giếng triều ký chuyên dụng có ống hoặc kênh nối với biển) 
được bảo vệ chống sóng, băng và cát [33, 102]. Chế độ vùng bờ 
phức tạp ở nhiều nơi không cho phép thực thi những hệ thống 
tương tự, kết quả là tại nhữn

 không tiến hành quan trắc dụng cụ về dao động mực nước 
(ví dụ, bờ tây Kamchatka [37], bờ đông Xakhalin v.v...). 

Kiểu dao động chính và quan trọng nhất của mực nước đại 
dương là thủy triều. Dao động triều thực sự quyết định chế độ 
vận hành của các cảng ở những vùng đại dương khác nhau, vì 
vậy, đương nhiên là việc chọn lựa địa điểm bố trí dụng cụ đo 
mực nước biển và đặc điểm thiết kế chúng trước hết là do nhiệm 
vụ đảm bảo nghiệm triều một cách tin cậy và có chất lượng chi 
phối. Tuy nhiên, dưới góc độ để ghi nhận các quá trình sóng

c thì những nơi đó thường tỏ ra không đạt. 

Một thời gian dài, những nghiên cứu về sóng dài nói chung 
(ngoại trừ thủy triều, nước dâng bão và ở mức độ nào đó, dao 
động lắc) tưởng như không có gì đặc biệt đáng quan tâm. Tình 
hình bắt đầu thay đổi từ sau Thế chiến thứ hai. Các năm 1946 
và 1952 đã xảy ra hai vụ sóng thần khủng khiếp (ở Aleut và ở 
Kamchatka) gây hư hại to lớn và làm chết nhiều người. Sự bức 
xúc đảm bảo quan trắc liên tục về hiện tượng tự nhiên này 
nhằm nghiên cứu và cảnh báo kịp thời cho dân chúng về nguy 
cơ sóng thần đã đòi hỏi các nướ

ật, Nga và Mỹ) cơ cấu lại ở mức độ nào đó mạng lưới các 
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trạm ven bờ và xây dựng những phương tiện đo đạc mới đặc 
dụng cho nghiên cứu sóng thần [29, 31, 101, 265, 322, 337, 338]. 
Nhân tiện người ta cũng bắt đầu nghiên cứu những dao động 
sóng dài khác có cùng bản chất. Công tác xây dựng công trình 
phát triển mạnh ở đới ven bờ đã kích thích những nghiên cứu 
chuyên sâu về chế độ sóng, những đặc điểm cộng hưởng của địa 
hình ven bờ, ví dụ như nghiên cứu những dao động lắc trong các 
vịnh, vũng, cảng riêng biệt. Trong đó đặc biệt chú ý vấn đề xô 
đẩy − một hiện tượng gây khó khăn rất lớn cho các hạm tầu chở 
khách và tầu buôn ở nhiều cảng trên Đại dương Thế giới. 

Những nhiệm vụ mới cũng đòi hỏi những phương tiện mới 
để giải quyết. Đặc điểm dao động mực nước đại dương thường bị 
quyết định bởi những quá trình diễn ra trên khoảng cách xa 
hơn. Ngoài ra, như đã nhận xét, khi xa dần khỏi bờ thì sự ảnh 
hư  ứng phụ sẽ suy giảm. Vì vậy các nhà 
khoa học nhiều nước đã xây dựng những dụng cụ lúc đầu cho 
phép tiến hành đo đạc dao động mực nước ở dải ven bờ, sau đó − 
ở vùng thềm và cuối cùng  ở vùng khơi đại dương. ở đây lôgic 
tự nhiên của sự tìm tòi, sự tò mò của nhà khoa học thường vượt 
trước những yêu cầu thực tiễn cụ thể (về điều này thì Snodgrass 
[309] đã nói rất khẳng khái). 

Thoạt đầu, những đợt đo đã thực hiện tại những trạm biệt 
lập nhau. Điều đó đủ để đánh giá năng lượng của các kiểu dao 
động, các chu kỳ đặc trưng của chúng. Để 

ưởng của những hiệu

−

khảo sát những đặc 
trưng không gian của các sóng dài cần thực hiện những thí 

đó 
 

với qui mô các sóng dài được khảo sát. Về phần mình, những 
qui 

ỹ hơn một chút, bởi vì trong những năm gần đây 
đã c

ëng 

nghiệm chuyên đề, tổ chức những đợt đo theo polygon, trong 
cơ cấu bố trí các trạm và khoảng cách giữa chúng phải phù hợp

mô đó liên quan tới kích thước thẳng của những bất đồng 
nhất địa hình hình thành nên các kiểu dao động tương ứng. 

Công cuộc khảo sát các sóng dài trọng lực theo phương 

pháp polygon bắt đầu phát triển vào những năm 60 và đã mang 
lại thông tin quan trọng về cấu trúc các sóng dài, phân bố năng 
lượng giữa các sóng bị bẫy và các sóng phát xạ [267]. Đáng tiếc, 
cho đến nay số thí nghiệm như vậy không nhiều [26, 120], vì 
vậy, nhiều khía cạnh của vấn đề vẫn còn chưa sáng tỏ (sự phát 
sinh các sóng dài bởi áp suất khí quyển và gió, sự tản mát và 
trao đổi năng lượng giữa các loại sóng dài, sự phân bố năng 
lượng theo các hài (mode) dao động sóng ven tùy thuộc vào 
những điều kiện bên ngoài v.v...). 

Những sóng dài tần số tương đối cao (sóng ngoại trọng lực) 
có nguồn gốc liên quan với sóng gió và sóng lừng tỏ ra được 
nghiên cứu k

ó một số đợt thí nghiệm lớn sử dụng nhiều cảm biến mực 
nước và dòng chảy để khảo sát về chúng [190, 214, 281]. 

Để kết thúc mục này, phải nhấn mạnh rằng, không thể 
nghiên cứu các sóng dài trọng lực ở đại dương (nhiễu sóng dài tự 
nhiên) nếu không nâng cao độ chính xác và té tin cậy vận hành 
của dụng cụ đo, tự động hoá việc thu nhập thông tin vào máy 
tính. Như đã nhận xét trong phần mở đầu, những sóng này 
chiếm vị trí trung gian giữa thủy triều và sóng gió − sóng lừng 
trong phổ sóng đại dương tổng thể (xem hình 0.1). Phương sai 
đặc trưng của các dao động triều là 43 1010 −  cm2, sóng lừng 

410 − cm2, còn tổng năng lượng nhiễu sóng dài tự nhiên − chỉ vẻn 
vẹn gần 10 1010 −  cm2, ở vùng khơi đại dương còn nhỏ hơn một 
bậc [42, 264]. Thật ra, trong khi các trận bão lớn đi qua thì 
năng lượng của các dao động sóng dài tăng lên đến 210  cm2, 
trong sóng thần thậm chí đến 310  cm2. Tuy nhiên, những hiện 
tượng đó hiếm khi quan trắc thấy và chúng không ảnh hư
nhiều tới những ước lượng tích phân của các sóng dài. Vì vậy, 
những dụng cụ phù hợp để đo chúng phải có độ chính xác không 
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nhỏ hơn 1−2 mm. Những trạm tự hành và trạm cáp hiện đại 
dùng để đo mực nước ở vùng thềm và vùng khơi đại dương đáp 
ứng được yêu cầu đó [37, 108, 163, 192, 217, 316]. 

1.2. Những máy ghi mực nước đại dương nguyên lý phao 
nổi và sử dụng chúng để đo các sóng dài 

Các máy t phao nổi có lẽ 
thuộc lo dụng cụ 
tươn ở

đã qua đi kể từ khi xuất bản công trình tổng 
qua

ù ghi mực nước biển nguyên lý 
ại những dụng cụ tự ghi cũ nhất. Thật vậy, một 

g tự đầu tiên được lắp đặt ở nước Anh năm 1831.  nước 
Đức, triều ký phao nổi tiêu chuẩn được Zeibt−Fouss xây dựng 
năm 1891 [22]. Về thực chất, tất cả những máy ghi phao nổi 
hiện đại có sơ đồ nguyên lý cực kỳ đơn giản (xem hình 1.1): sự di 
chuyển cơ học của phao đặt bên trong giếng nối với biển được 
chuyển thành sự dịch chuyển cơ học cho đầu bút ghi của máy tự 
ghi hay thành tín hiệu điện tỉ lệ với dao động mực nước [33, 
102, 286]. Ví dụ, các máy tự ghi mực nước biển loại trên bờ 
СУМ, “Valđai”, ГР−38, được dùng ở nước Nga để thực hiện quan 
trắc tiêu chuẩn [33] cũng như những dụng cụ tương tự ở nước 
ngoài (của các hãng “Fisher & Porter”, “Lange”, “Briston”, “Bass 
engineering”, “Fuss & Ott” v.v... đều vận hành theo nguyên lý 
này [22, 33]. 

Như đã nhận xét, mục đích chính của các máy triều ký trên 
bờ (máy tự ghi mực nước phao nổi) là ghi thủy triều, vì vậy, ở 
ngoại quốc người ta còn gọi chúng là những máy đo thuỷ triều 
(tide gauges). Trong khi đó chính những dụng cụ này được dùng 
để đo các loại dao động khác: sóng thần, dao động lắc, mạch 
động vỗ bờ v.v... [78, 88, 295, 304]. Vấn đề là ở chỗ cho đến nay 
thực tế ở tất cả các nước các máy phao nổi là những dụng cụ 
chính đảm bảo quan trắc liên tục về mực nước. Những loại máy 
ghi khác, trong đó có những máy sẽ nói đến ở các mục tới đây 

hiện mới đang được sử dụng để thực hiện những thí nghiệm đặc 
dụng, trong công tác nghiên cứu khoa học. Thật vậy, ở nước 
Nhật có gần 200 trạm đang thực hiện quan trắc nghiệp vụ về 
mực nước và chỉ có hai trạm trong số đó (Đài quan trắc Miyagi − 
Enoshima và Izu−Osima) được trang bị những cảm biến sóng thần 
chuyên dụng để ghi nhận các sóng dài [108, 192], còn tất cả các 
trạm còn lại − triều ký với máy tự ghi phao nổi thông thường. 

Những khả năng và giới hạn của các hệ thống tự ghi mực 
nước biển trên bờ hiện tồn, những ưu điểm và nhược điểm của 
các loại dụng cụ khác nhau đã được Lennon xem xét tỉ mỉ [238]. 
Mặc dù 20 năm 

n này, song đến nay nó vẫn còn thời sự. Về thành tựu của 
những năm gần đây trong lĩnh vực này được trình bày tại 
chuyên khảo của Pugh [287]. 

 

Hình 1.1. Hai loại trạm tự ghi mực n−
có ống dẫn ngầm (a) và khôn

 - giếng triều, 2 - phao, 3 - máy tự ghi, 4 - ống dẫn, 5 - lỗ cửa giếng 

ước biển trên bờ: 
g ống dẫn (b) 

1
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Chúng ta sẽ xem xét một số ®

g giếng (hình 1. 
1 b

 sóng 
dài cũng bị thiên lệch. Diện tích của lỗ thô
diện

22, 33] tỉ số nghiệm triều 
khác nhau nằm trong giới hạn từ 1 : 5
thiên lệch có thể rất lớn. Thật vậy, trong thời 

sát đún
t

g chỉ 
vào 

hông với biển bằng ống nối (xem 
hìn

−

ặc điểm của những máy tự 
đối với việc ghi nhận các sóng ghi mực nước phao nổi quan trọng 

dài. ống dẫn nối với giếng triều trong đó đặt máy tự ghi mực 
nước (hình 1.1 a) hay đơn gản là lỗ thông ở tườn

) là những bộ lọc thủy lực tự nhiên, nhờ đó mà sóng gió và 
sóng lừng bị trấn áp. Tuy nhiên, đồng thời các dao động

ng e  càng nhỏ so với 
 tích tiết diện ngang của giếng S  thì sự lọc càng mạnh. 

Theo số liệu [ Se /  đối với các trạm 
0 đến 1 : 4 000. Hiệu ứng 

gian đợt sóng thần 
ở biển Nhật Bản ngày 26 tháng 5 năm 1983 độ cao sóng theo số 
liệu các triều ký trên bờ tại một số điểm ven bờ nước Nhật 2−3 
lần nhỏ hơn so với thông báo của những người chứng kiến và 
các dấu mức trên bờ [295]. Để khôi phục tín hiệu thực và khảo 

g về các dao động sóng dài theo số liệu triều ký cần phân 
ích các đặc trưng chuyển đổi của từng máy ghi. 

Dữ liệu của các khảo sát chuyên [295, 304] đã cho thấy 
rằng phản ứng của hệ thống (biến thiên của mực nước trong 
giếng triều) mang tính chất phi tuyến và phụ thuộc khôn

tần số, mà cả vào biên độ các dao động mực nước đại dương 
ở vùng bên ngoài. Như vậy, mỗi dụng cụ có một đặc trưng biên 
độ − tần số của mình và về nguyên tắc có thể thay đổi theo thời 
gian do biến đổi đường kính của ống nối (do bị bám rêu và đọng 
cát). Có hai kiểu chủ yếu để lắp đặt máy ghi mực nước phao nổi: 
1) giếng triều đào trên bờ và t

h 1.1 a), 2) ống có lỗ thông ở phần dưới  trực tiếp gắn cố định 
với cầu cảng (xem hình 1.1 b). Theo các đặc tr ng của mình thì 
hai hệ thống này có khác nhau. Ta sẽ xem xét qua những đặc 
điểm phản ứng của mực nước bên trong giếng đối với tín hiệu từ 
bên ngoài (dao động thực của mực nước biển) đối với mỗi một hệ 

thống riêng biệt. 
Theo hình 1.1, ta đưa ra các kí hiệu: −η  mực nước ở ngoài 

biển, −z  mực nước ở bên trong giếng triều, −S  diện tích tiết 
diện ngang của giếng, −e  diện tích tiết diện của ống dẫn hay lỗ 
thô

− Ôn

ng của giếng. 

Tốc độ biến đổi mực n ước ở bên trong giếng có thể biểu di  
dưới dạng 

S
eu

td
zd  

 

 = .                                       (1.1) 

ở đây −t  thời gian, ưu  tốc độ nhập nước vào trong giếng, được 
mô tả bằng biểu thức 

2/1)2(  zgku ∆= δ ,                                 (1.2) 

trong đó 1=k  khi z>η , 1−=k  khi z<η  (hướng đi vào bên trong 
giếng ®− ướng dương), ược xem là h g  gia tốc rơi tự do, 

−−=∆     zz η  hiệu các mực nước ở trong giếng và ở bên ngoài, 

−= − 2/1Fδ  hệ số ma sát không thứ nguyên. Các dao động mực 
n ước bên trong giếng được mô tả bằng phương trình phi tuyến −

          

 

 

 zgWk
td
zd −= η2 ,                              (1.3) 

trong đó 

S
e W δ=                                       (1.4) 

đặc trưng cho mỗi máy tự ghi là hằng số không thứ nguyên, 
mực nước biển cụ thể (“hằng số giếng triều” [295]). 

Trong trường hợp khi giá trị
thực của mực nước biển có thể được khôi phục theo công thức 

 W  đã được biết, các dao động 
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)2( 2Wg
td
zd

td
zd

z       

 

 

 

 

 

 +=η .                         (1.5) 

Ngoài ra, để mô tả máy tự ghi mực nước phao nổi có thể sử 
dụng tham số 

2/12
0 )/2( WgzTW       ∆= ,                               (1.6) 

trong đó 1   0 W

cân bằng nếu hiệu số giả định ban đầu của các mực nước là 1 m 
(“thời gian khôi phục”). Giá trị WT  càng lớn thì sự thiên lệch 

càng mạnh giữa các dao động sóng dài thực; những chuyển động 
sóng v i c WT<<  bị lọc thực tế hoàn toàn, còn những dao 
động với chu kỳ WTT >>  được ghi nhận không thiên lệch. Như 

vậy, “thờ

≡−=∆ zz η  m, T  thời gian cần thiết để đạt sự 

ớ  hu kỳ 

i gian khôi phục” là một đặc trưng quan trọng của máy 
ghi mực nước, chẳng hạn, nó cho biết

áy 
đo mực nước trên bờ được lắp đặt ở miề
Hokkaiđô, tất cả các máy này thuộc loại như trên hình 1.1 a. 

−î

 thức lý thuyết để xác định hệ số ma sát 

−

T

 trong những trường hợp 
nào nên sử dụng biểu thức (1.5) để hiệu chỉnh các dao động 
quan trắc được. 

Satake và nnk. [295] đã xác định các tham số của 40 m
n bờ các đảo Honsyo và 

Các hằng số giếng triều W  đã được ước l ng bằng lý thuyết 
thuần tuý − tuân theo biểu thức (1.4) cũng như nhờ quan trắc 
chuyên tại hiện trường in situ. 

Những biểu F  (sau 
này o 

hình dạng và kích thước của ống dẫn
rong gồm nhiều 

đoạn tiết diện khác nha

được 
o sự bám rêu  

sóng dài, trong đó có các dao động lắc và sóng thần, đối với một 
số trạm khá lớn. Với tư cách là ví dụ, trên hình 1.2 dẫn 
băng ghi sóng thần ngày 26/5/1983 tại một số
Honsyo và Hokkaiđô thuộc biển Nhật Bản nhận ®
máy ghi mực nước trên bờ cũng như kết quả hiệu chỉn
công thức (1.5). Đối với các trạm Ivanai và Esasi, 

đường cong thực tế trùng với nhau, trong khi đó đối với các trạm 
Yosyoka và Phukaura (

độ được hiệu chỉnh lớn hơn 2−2,5 lần so với biên độ ở trên các 
băng ghi gốc và điều này phù hợp với dữ liệu quan trắc được 
bằn

 đã được dùng để tính các tham số W  và WT ) phụ thuộc và

 và chúng rất phức tạp, đặc 
biệt khi t  ống có những chỗ uốn cong hoặc ống 

u. Các giá trị W  tính theo lý thuyết lớn 
hơn, còn WT  nhỏ hơn nhiều so với những giá trị tương ứng nhận 

bằng thực nghiệm. Một trong những nguyên nhân thiên 
lệch lớn như vậy có thể là d  bên trong ống làm 

giảm tiết diện và tăng độ gồ ghề của ống. 

Theo đo đạc thực địa, đối với nhiều máy ghi mực nước của 
Nhật giá trị của tham số W  nằm trong khoảng 34 107105,3 −− ⋅−⋅ , 
còn giá trị T  bằng 65−1W 300 s. Do đó, thiên lệch các dao động 

một số 
 điểm ở miền bờ 

ược bằng các 
h theo 

5<WT  ph, các 

15 ...7≈WT  ph) thì thiên lệch rất lớn, biên 

g mắt. 

 
triều” )10(  3ìW  khi chảy vào giếng (ở tử 
số) và khi chảy ra (ở mẫu số) 

Những thí nghiệm xác định các đặc trưng của máy đo mực 
nước do Satake và nnk. thực hiện [295] đã cho thấy rằng các tốc 

 
 

Hình 1.2. Những băng ghi sóng thần 
ngày 26/5/1983 nhận được bằng máy 
ghi mực nước biển trên bờ tại các trạm 
Ivanai (a), Esasi (b), Yosyoka (c) và 
Phukaura (d) và kết quả hiệu chỉnh 
(đường gạch) có tính tới những tính 
chất biên độ - tần số của máy ghi (theo 
[295]) 

thời 

Õng 

Đối với mỗi trạm có chỉ ra các giá trị “

gian khôi phục” )s(T  và “hằng số gi  W

23                     24 



độ chảy vào giếng và th khác nhau (phần lớn trường 
hợp thời gian chảy vào nhỏ hơn), tức sự trễ thời gian. Những giá 
trị W  và ược dẫn trên hình 1.2. Khi khô

oát khỏi nó 

phục tín hiệu thực trong công thức
WT  của bốn trạm ® i 

 (1.5), tùy thuộc vào dấu của 
đạo hàm     / tdzd đã sử dụng các giá trị W  khác nhau. 

Trường hợp trạm đo triều không có ống dẫn (hình 1.1 b) thì 
thiên lệch các dao động sóng dài thường nhỏ hơn và dễ đánh giá 
hơn. Trong trường hợp này, có thể cho rằng 6,0=δ  [304], tức 

SeW / 6,0= . Để ước lượng mức độ thiên lệch của những dao động 
tuần hoàn dạng )(sin    tA ωη = , trong đó ưA  biên độ, −ω  tần số 

dao động, Shipley [304] đã đề xuất sử dụng một tham số không 
thứ nguyên 

2/1)/2( AgW
ω

µ = ,                                 (1.7) 

tham số này thực tế là đặc trưng biên độ − tần số của máy ghi 
thủy triều. Phương trình (1.3) khi đó dẫn tới dạng 

2/1 
  sin ξϕµ

ϕ
ξ −= k

d
d

,                              (1.8) 

trong đó Azt / , == ξωϕ . Trên hình 1.3 dẫn các giá trị −ε  hệ số 

suy yếu tín hiệu đầu vào (biên độ dao động mực nước biển) bên 
trong giếng và −θ trễ pha tương ứng. Thấy rằng, hiệu ứng thiên 
lệch rất nhỏ khi 2>µ . 

Có thể cho rằng những dao động với chu kỳ 

AgW
T

/2
2

 

  µπ> ,                                     (1.9) 

trong đó 2>µ , thực tế không bị thiên lệch. Thật vậy, nếu 30=A  

cm, 01,0/ =Se , 3106 −⋅=W , thì 3,4>T  ph. Theo ước lượng của 
Shipley [304], với máy mực nước ở Dunkan−Dok (bờ Nam Phi) 

05,0/ ≈Se  và do đó nếu 30=A cm, thì những dao động với chu 
kỳ 52>T  s sẽ không bị thiên lệch, còn với trạm Haut−Bei 

3107,2/ −⋅≈Se  và 16>T  ph. Như vậy, máy mực nước thứ nhất có 
thể dùng để ghi dao động xô đẩy tầu (nơi đây hiện tượng này rất 
nguy hiểm với tầu), chu kỳ đặc trưng của dao động tại đây là 
1−6 ph [145], còn máy thứ hai không thích hợp cho mục đích đó. 

 

Hình 1.3. Phụ thuộc hệ số suy yếu tín hiệu vào của máy ghi triều ε  (a) 
và dịch pha tương ứng θ  (b) vào giá trị của tham số à  (theo [304]) 

Các máy ghi mực nước phao nổi tiêu chuẩn còn có một 
nhược điểm nữa. Phần lớn những dụng cụ này có cùng hệ thống 
ghi với tốc độ kéo băng nhỏ (∼ 2 cm/h), vì vậy, độ chính xác đoán 
giải các dao động cao tần là không cao, bản thân quá trình rất 
cồng kềnh. Để ghi nhận một cách chất lượng các sóng dài bằng 
các máy tự ghi nguyên lý phao nổi, cần phải tăng tốc độ kéo 
băng và tỉ lệ dao động mực nước biển [33]. 

1.3. Các máy đo sóng dài thủy tĩnh dùng cho vùng thềm 

Những nhược điểm của các máy tự ghi mực nước phao nổi, 
sự phức tạp trong khi lắp đặt chúng và mong muốn thực hiện 
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ghi nhận mực nước ở vùng khơi xa bờ đã thúc đẩy các nhà 
nghiên cứu tìm những cơ sở phương pháp khác để đo mực nước 
biển. Đó là đo áp suất đáy ( P ), theo phương trình thủy tĩnh là 
một đặc trưng của các dao động sóng dài mực nước biển (ζ ): 

)(   ζρ ++= hgPP a ,                                (1.10) 

trong đó −ρ  mật độ nước biển, ất khí quyển, 

sâu đặt dụng cụ. 

Có lẽ máy ghi triều thủy tĩnh đầu tiên do Zeibt−Fouss xây 
dựng năm 1897 [22]. Yếu tố chính của nó là một chuông kín dìm 
trong nước, trong đó áp suất được truyền theo ống không thấm 
nước tới áp kế và được ghi lại bằng máy tự ghi. Những máy ghi 

 
sau  

a, máy ghi thủy tĩnh đầu tiên dùng để đo mực 
n−í

đo các sóng dài kiểu sóng thần. Các máy 
này

−aP  áp su −h  độ 

thủy tĩnh khác thuộc những năm trước và những năm đầu tiên
chiến tranh: Raushelbach, Graaphen, Green v.v... cũng

được thiết kế theo nguyên lý này [289, 290]. Ví dụ, máy tự ghi 
sóng thần thiết kế của hãng Green (năm 1948) là một thiết bị 
đặt cố định, gồm một ống thẳng đứng gắn vào mạn cầu tầu, đầu 
dưới ống này thông với biển qua một ống mao dẫn, còn đầu trên 
chứa không khí, thông qua một chuỗi các ống mao dẫn và bọng 
chứa dầu hỏa được liên hệ với khí quyển và có đầu dẫn tới thiết 
bị tự ghi. Các ống mao dẫn ở đây đóng vai trò những bộ lọc tự 
nhiên đối với các dao động tần cao (sóng gió, sóng lừng) và tần 
thấp (thủy triều) của mực nước biển [265]. 

Các máy Green đã được Munk và nnk. sử dụng trong một 
số năm để khảo sát các sóng dài ở bờ Thái Bình Dương của nước 
Mỹ, nhưng về sau đã được thay thế bằng những dụng cụ hiện 
đại hơn, dễ di chuyển và lắp đặt ở những điểm bờ khác nhau. 

ở nước Ng
c biển khơi được V. V. Suleikin xây dựng (năm 1928). Sau đó 

xuất hiện các máy ghi triều thiết kế của V. V. Kuznhesov (các 
năm 1935 và 1937−1939), mẫu thiết kế cải tiến của V. V. 

Kuznhesov, A. F. Le®nhev và Iu. K. Alekseev (1950) [97]. Năm 
1957, I. M. Shenđerovich đã thiết kế máy ghi triều biển khơi 
ГМ−4, bộ phận cảm biến là một ống si phông lò so, còn thao tác 
ghi thực hiện trên giấy nhạy cảm ánh sáng nhờ một gương 
chuyên dụng phản ứng với biến thiên áp suất và một bóng đèn 
chiếu sáng [101]. Máy ghi triều đơn giản ФТМ−68 dùng trên các 
tầu nhỏ đã được thiết kế ở Viện Nghiên cứu Khoa học Bắc Cực 
và Nam Cực (năm 1968) [97]. Tất cả những dụng cụ này được 
sản xuất theo kiểu từng chiếc một và được thử thách trong thời 
gian khá ngắn. Nhược điểm chung của chúng là độ chính xác và 
độ tin cậy tương đối thấp và phụ thuộc mạnh vào nhiệt độ. 
Những dụng cụ đó thực tế không được dùng cho các mục đích 
nghiên cứu. 

Máy ghi thủy tĩnh đầu tiên được phổ biến khá rộng là máy 
ghi sóng thần thiết kế của Van−Dorn [337, 338]. Đó là một dụng 
cụ tương đối gọn nhẹ, cấu tạo từ ba yếu tố chính có thể tháo rời 
(hình 1.4): ống mềm dẫn ra biển (1), bộ lọc các dao động tần 
thấp và tần cao (2) lắp đặt trên bệ chuyên dụng trong lagoon 
cách biệt với biển và được bảo vệ chống sóng và máy tự ghi đặt 
trên bờ (3). Máy tự ghi và bộ lọc nối với nhau bằng cáp (4). 

Độ chính xác ghi mực nước của máy Van−Dorn bằng 
0,05−0,5 cm và như vậy, nó đảm bảo ghi các sóng dài với độ cao 
1−2 cm một cách tin cậy. Năm 1957, ủy ban Chuyên môn Xúc 
tiến Năm Vật lý Địa cầu Quốc tế đã khuyến cáo sử dụng các 
máy ghi Van−Dorn để 

 đã được lắp đặt tại một số đảo biệt lập ở Thái Bình Dương 
(ví dụ ở đảo san hô Weik) và cả ở gần vùng bờ của Hoa Kỳ (La 
Holl), Nhật Bản (Đài quan trắc Miyagi-Enoshima), Nam Phi 
(Cape Town) v.v... Những máy ghi này đã giúp người ta có được 
một số băng ghi sóng thần chất lượng cao được sử dụng để phân 
tích và tính toán các đặc trưng của hiện tượng này [88, 338]. 
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Máy ghi Van−Dorn (phương án RW−9000) được thiết lập năm 
1961 tại vùng Nam Kamchatka cũng đã cho cơ hội khảo sát sự 
tiến triển của các sóng dài và mối liên hệ của chúng với các 
nhiễu khí quyển [8, 89]. 

 

Hình 1.4. Sơ đồ lắp đặt của hệ thống Van-Dorn [337] 

ên rất nhiều, hệ thống ghi và 
nhữ

 loại chứa không khí. Các dao động tần 
cao  

ảm biến chính xác hơn, ổn định 
và g

sẽ có thể dùng để bố trí 

Snodgrass đã tạo ra một dụng cụ mới dùng cho ven bờ [307], bộ 
phận ghi của nó không chứa rơ le cơ học và các đèn chân không 
(thay vào đó là các bóng bán dẫn) và do đó vượt trội hơn nhiều 

Tại Viện Địa vật lý và Vật lý Hành tinh (Viện Hải dương 
học Scripps, La Holl, Mỹ) đã tiến hành những công trình triệt 
để nhất về thiết kế và hoàn thiện thiết bị đo sóng dài. Người đề 
xướng các công trình này là Munk, còn người thực thi chính là 
Snodgrass [268, 306, 307, 313]. Độ chính xác, độ tin cậy, thời 
gian và độ sâu đặt máy đã tăng l

ng chi tiết khác cũng được cải thiện. Như vậy, vào giữa 
những năm năm mươi, Snodgrass đã chế tạo được một máy ghi 
tương đối gọn nhẹ dùng để nghiên cứu sóng dài ở đới ven bờ 
[306]. Bộ cảm biến của dụng cụ là một áp kế vi phân phản ứng 
với hiệu áp suất ở bên ngoài ống si phông cao su chứa dầu silic 
và hai ống si phông kim

và tần thấp được trấn áp nhờ một bộ lọc dải thủy lực (hệ số
cho qua bằng 0,1−0,3 đối với 1−4 phút, 0,62 đối với 20 phút, 0,04 
đối với 12 giờ). 

Để làm giảm ảnh hưởng của dao động nhiệt độ nước tới số 

đo của cảm biến (3,3 cm cột nước trên 1oC), cần vùi dụng cụ vào 
cát nếu có thể. Như vậy đã đảm bảo độ chính xác ghi mực nước 
bằng khoảng 1 mm. Theo ý kiến của chính tác giả [309], những 
nhược điểm cơ bản của dụng cụ là độ tin cậy vận hành của máy 
ghi không cao, sự phụ thuộc nhiệt khá mạnh của cảm biến và 
cách thức ghi thông tin theo phương thức tương tự làm tốn công 
giải đoán dữ liệu. Dù sao thì chính nhờ dụng cụ này và nhờ máy 
ghi rung điện [313] mà lần đầu tiên người ta đã có được những 
chuỗi số liệu quan trắc dài về áp suất thủy tĩnh sát đáy dùng để 
phân tích tỉ mỉ và toàn diện về các sóng dài [268]. 

Thực tế ngay cùng thời gian Snodgrass cũng đã chế tạo một 
máy ghi cáp để đo mực nước ở vùng khơi đại dương, có nhiều ưu 
điểm so với các dụng cụ tồn tại trước đó: 1) yếu tố đo trong dụng 
cụ là bộ rung điện, đó là một c

ọn nhẹ hơn so với tất cả các cảm biến trước đây, 2) sự ghi dữ 
liệu thực hiện dưới dạng số với thông tin đầu ra là băng đục lỗ. 
Độ gián đoạn ghi đã có thể thay đổi trong phạm vi từ 1 đến 60 
giây, khi tăng độ gián đoạn thì độ chính xác của mỗi số đo tăng 
lên (từ 2,78 đến 0,05 cm). Điểm yếu của dụng cụ là sự phụ thuộc 
nhiệt mạnh của cảm biến: nhiệt độ nước tăng 1oC ứng với tăng 
mực nước lên 18,7 cm. 

Người ta đã cho rằng dụng cụ này 
đo trên tầu (với cáp dẫn tới tầu khoa học), nhưng sau đó thấy 
rằng như vậy không thể đảm bảo được độ bất động của dụng cụ 
[309]. Do đó, máy ghi vừa xem xét chủ yếu chỉ được sử dụng để 
quan trắc ở đới thềm tại các độ sâu từ 7 đến 30 m và cáp được 
dẫn vào bờ [267, 312]. 

Đầu những năm sáu mươi, trên cơ sở cảm biến rung điện, 
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về độ vận hành tin cậy − 14 tháng làm việc liên tục không trục 
trặc. Thông tin thu nhận (độ gián đoạn 5 phút) được đồng thời 
chuyển tới máy in và băng đục lỗ. Để giảm thiểu mối phụ thuộc 
nhiệt (16 cm/ 

oC), cảm biến được vùi vào cát sâu tới 2 m (giống 
như với các dụng cụ trước đây), khi đó áp suất nước được truyền 
tới cảm biến theo một ống tuýp chất dẻo chuyên dụng. Dụng cụ 
này đã được lắp đặt tại độ sâu 20 m

 
−19

được phổ biến rộng rãi. 

Tại Viện Nghiên cứu Khoa học Kamchatka Sakhalin (Сах-
КНИИ) những công trình tương tự đã được khởi xướng vào cuối 

eo sáng kiến của viện sĩ thông tấn Viện 
hàn lâm Liên Xô S. L. Soloviev. Một thời gian dài, người ta đã 
sử dụng các trạm cáp đặt tại đáy với hệ thống ghi loại tương tự 

Đài Vật lý Địa cầu “Shikotan” cải biên. Những yếu tố cảm biến 

 giữa các quan trắc mực nước biển bằng 
các 

 ở khoảng cách 1000 m từ bờ 
tại vùng biển gần Viện Hải dương học Scripps, La Holl. 

Những công trình xúc tiến mạnh mẽ để chế tạo và hoàn 
thiện các máy ghi mực nước thủy tĩnh được song song tiến hành 
bởi nhiều nhóm ở Mỹ cũng như ở Pháp, Anh và Canađa giữa 
những năm sáu mươi đã cho phép người ta vươn ra khỏi phạm 
vi vùng thềm và khởi đầu những vụ đo mực nước dưới sâu ở 
ngoài khơi đại dương. Cùng thời kỳ đó, ở nước Nga cũng triển 
khai mạnh những công trình tương tự, trước hết là sự ứng dụng 
các thiết bị đo để ghi sóng thần [89, 101]. 

Ví dụ, I. M. Senđerovich đã chế tạo các máy ghi sóng thần 
thủy tĩnh ΠΓΜ −− 23  (năm 1961) và ΠΜΓΜ −− 23  (năm 1970

71) với hệ thống ghi thông tin dạng tương tự và các cảm biến 
si phông [101, 102], đó là những biến thể của dụng cụ 4−ΓΜ . 
Trong vòng nhiều năm, ΠΓΜ −− 23  và ΠΜΓΜ −− 23  đã được sử 
dụng thành công để ghi các sóng thần với độ cao lớn. 

A. L. Bonđarenko đã xây dựng một dụng cụ (“máy ghi các 
dao động chu kỳ dài từ xa”) dùng để đo các sóng dài với chu kỳ 
từ 30 giây đến 8 phút [3]. I. I. Stax [89] đã thiết kế một cảm 
biến áp suất từ xa để ghi các dao động mực nước biển khác nhau 
về tần số (từ các loại sóng gió đến thủy triều), nhưng nó không 

những năm sáu mươi th

do V. M. Jak [29−31] xây dựng và được các cộng tác viên của 

áp suất trong các dụng cụ này là cảm biến rung điện được sản 
xuất hàng loạt tại nhà máy dụng cụ quan trắc Krasnođa. Hiện 
nay, tại Viện Địa chất và Địa vật lý biển (ИМГиГ) đang sử dụng 
những trạm tự hành và trạm cáp với các cảm biến thạch anh 
nhận áp suất thủy tĩnh sát đáy và bộ ghi kỹ thuật số thiết kế 
của P. §. Kovalev và G. S. Bogđanov. Độ chính xác của những 
cảm biến này bằng khoảng 0,5 mm cột nước (khi ghi với độ gián 
đoạn 1 phút). Những dụng cụ này được sử dụng rất hiệu quả để 
đo các sóng dài trên vùng thềm quần đảo Kuril, vùng Sakhalin, 
Kamchatka [20, 37, 147, 230]... 

Gần đây, một loạt máy ghi thủy tĩnh mẫu mới để đo tại bờ 
và trên đới thềm cũng đã được xây dựng ở Nhật [108, 110, 192], 
Anh, Canađa. Trong các công trình [97, 102, 289] có mô tả chi 
tiết về các loại máy. Hướng cải tiến dụng cụ chủ yếu là làm tăng 
độ chính xác, độ tin cậy, khả năng tự hành. Chất lượng và độ 
tin cậy của bộ ghi cũng được cải tiến, ví dụ như từ ghi thông tin 
trên băng từ đã chuyển sang ghi bộ nhớ cứng. 

Ta nhận thấy rằng
máy tự ghi phao nổi và bằng các cảm biến áp suất thủy tĩnh 

có sự khác biệt căn bản. Các máy tự ghi phao nổi dùng tại bờ đo 
những dao động tuyệt đối của mực nước biển *, còn cảm biến 
                                                  
* Nói chính xác hơn, những dao động của mực biển so với bờ: các chuyển động 
thẳng đứng của đất liền được ghi nhận như là những dao động của mực biển, 
tuy nhiên, thường thì những chuyển động đó rất nhỏ - vài xăng ti mét trong 
100 năm. 
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thủy tĩnh thì đo trọng lượng cột chất lỏng bên trên nó. Những 
biến thiên mực nước biển nào không đi kèm với những biến 
thiên trọng lượng cột chất lỏng (ví dụ, gây bởi những dao động 
mật độ nước biển do nó bị sưởi nóng hoặc nguội lạnh) thì cảm 
biến thủy tĩnh không ghi nhận được. Phản ứng đẳng áp của 
mực nước biển đối với sự suy giảm áp suất khí quyển (tuân theo 
“định luật nghịch khí áp” [148]) 

)/( gPa  ρζ ∆= ,                                (1.11) 

trong đó −∆ aP  độ lệch của áp suất khí quyển khỏi trị số trung 

bình, như suy ra từ (1.10) cũng không được ghi nhận, vì trong 
trường hợp này trọng lượng tổng cộng (khí quyển + đại dương) 
giữ nguyên không đổi *. Như vậy, các cảm biến thủy tĩnh không 
phản ứng với dao động thực tế của mực nước ζ , mà với những 

độ lệch của mực nước so với dao động tĩnh ζζη −= . Để tính tới 

dao động thực tế của mực nước, trong một số dụng cụ thủy tĩnh 
loại dùng ven bờ (ví dụ trong máy ghi Van−Dorn) có một ống 
tuýp

nh hiện đại cao hơn nhiều so với các máy ghi 
mực

 đặc biệt dẫn lên mặt biển (để đo hiệu áp suất); phương 
pháp khác − đo đồng thời áp suất khí quyển tại chính điểm đó 
nhờ một dụng cụ độc lập. 

Xét theo quan điểm đo các sóng dài trọng lực, thì tất cả các 
đặc điểm vừa nêu của máy ghi thủy tĩnh không phải là những 
nhược điểm, mà lại chính là những ưu điểm, bởi vì trong các 
máy ghi này sẽ tự nhiên lọc bỏ nhiễu do các dao động tần thấp 
của khí áp, những biến thiên mật độ, sóng nội..., và bằng cách 
đó làm tăng tỉ số tín hiệu / nhiễu. Ngoài ra, độ chính xác của các 
dụng cụ thủy tĩ

 nước tiêu chuẩn. Song ưu điểm lớn nhất của các cảm biến 

                                                  
* Vì những nguyên nhân này các dao động mùa của mực nước chủ yếu do biến 
thiên mùa của áp suất khí quyển và mật độ nước biển thực tế không ghi được 

thủy tĩnh là chúng tạo khả năng tiến hành đo mực nước không 
chỉ ở gần bờ, mà cả ngoài khơi, nơi các máy tự ghi phao nổi hoàn 
toàn không dùng được. 

1.4. Các dụ

bằng các cảm biến thủy tĩnh [320]. 

ng cụ đặt dưới sâu để đo mực nước đại dương 

o mực nước ở ngoài khơi đại dương liên quan với rất nhiều 
trở ngại kỹ thuật. Tại đây, ngoài những vấn đề nảy sinh khi ghi 

ước đối với đới ven bờ (hiện tượng lẫn tần, nhiễu số, ảnh 
2, 286]), còn có thêm những 

vấn đề đặc thù do độ sâu đặt các dụng cụ rất lớn, và do đó, áp 
ất lớn. Thực tế bài toán về 
khơi quy về bài toán đo các 
hơn bằng những cảm biến 
đó tác động kéo dài của áp 
ng tính chất cộng hưởng − 
 hiện “xu thế máy”). Công 
hững độ sâu lớn cũng làm 
ệ thống đảm bảo nâng hạ 

Còn một vấn đề phức tạp nữa là hiện tượng phản ứng trễ −
tức 

§

mực n−
hưởng dao động nhiệt độ... [33, 10

suất tác động tới các cảm biến cũng r
quan trắc mực nước đại dương ngoài 
độ lệch mực nước cỡ 1 cm hoặc nhỏ 
nằm tại độ sâu một số kilômét. Khi 
suất cao sẽ dẫn tới làm thay đổi nhữ
tần số của bản thân cảm biến (xuất
tác bố trí cho dụng cụ tự hành tại n
nảy sinh yêu cầu cao hơn đối với h
thiết bị.*

 
cảm biến không có khả năng đảm bảo đưa ra cùng một áp 

suất trong khi áp suất tăng và trong khi áp suất giảm. Với 
những cảm biến chính xác hiện đại, độ trễ bằng 0,02 % của dải 
áp suất được khảo sát. 

Bài toán đặc biệt là vấn đề hiệu chỉnh và thử nghiệm các 
                                                  
* Như Caldwell, Snodgrass và Wimbush [135] đã viết, về phương diện những 
trở ngại kỹ thuật nảy sinh thì giữa nghiên cứu khoảng không vũ trụ với khảo 
sát các vùng đại dương sâu hoàn toàn tương đồng, vì vậy sẽ không ngạc nhiên 
khi thấy giữa hai lĩnh vực này có sự trao đổi các công nghệ và cơ sở nền móng. 

33                     34 



dụng cụ dùng khảo sát nước sâu, trong đó có cảm biến áp suất 
dùng đo dưới sâu. Trong phòng thí nghiệm rất khó tái tạo 
những điều kiện thực của đại dương sâu. Ví dụ, các cảm biến 
nhiệt độ thường được hiệu chỉnh trong phạm vi 10oC, nhưng ở 
gần đáy, nhiệt độ dao động trong phạm vi một số mili độ, các 
cảm biến áp suất − trong phạm vi 0 − 6 000 m cột nước, còn biến 
thiên áp suất thực tế nằm trong khoảng 1 m [135]. Vì vậy, để 
chỉnh, thử các thiết bị cần phải quan trắc thực ở vùng nước sâu 
ngoài khơi đại dương. 

Sự hoàn thiện những phương tiện kỹ thuật, sự ra đời các 
loại cảm biến áp suất độ chính xác cao đã cho phép vươn xa ra 
ngoài phạm vi đới ven bờ và bắt đầu quan trắc dao động mực 
nước ở vùng khơi đại dương thời kỳ giữa những năm sáu mươi. 

Tháng 7 năm 1964, Eyries (Pháp) đã tiến hành những 
quan trắc đầu tiên như vậy ở phía bắc vịnh Biskay [162]. Nhờ 
cảm biến rung điện với cáp nối tới tầu, đã nhận được các băng 
ghi áp suất sát đáy liên tục 1−3 ngày đêm cho bốn trạm ở những 
độ sâu từ 148 đến 475 m. 

Tháng 8 năm 1964 hai trạm tự hành nước sâu liên tục sáu 
ngày đêm đã được Hicks (Cục quản lý bờ và trắc địa Hoa Kỳ) 
thực hiện gần vùng bờ Đại Tây Dương của Mỹ [197]. 

Tháng 4 năm 1965, Đài quan trắc Địa chất Lemont (Mỹ) đã 
thiết lập trạm cáp OBS−II cách California 100 hải lý về phía tây 
tại độ sâu 4 km. Trạm đã hoạt động gần 4 tháng. Tháng 5 năm 
1966, tại vùng này đã thiết lập trạm OBS−III, làm việc liên tục 
hơn

n cứu thủy triều đại dương. Nhằm 

mục

cầu b

cân bằng; 14 - ác 

quy 1

 7 năm [276, 277]. Ngoài đo áp suất thủy tĩnh, tại những 
trạm này đã liên tục quan trắc dòng chảy, nhiệt độ nước, địa 
chấn đáy biển... 

Lúc đầu, nhiệm vụ chính của công tác quan trắc mực nước 
tại trạm nước sâu là nghiê

 đích phối hợp các nhóm nghiên cứu khác nhau cùng làm 
việc theo đề tài này và thiết kế thiết bị tương ứng, vào năm 
1965 đã hình thành Nhóm công tác số 27 SCOR/IAPSO nghiên 
cứu thủy triều vùng nước sâu (sau này đổi tên thành Nhóm 
công tác về Thủy triều đại dương) do Munk làm chủ tọa, tiếp 
sau do Cartwight (Viện hải dương học Bidston, Anh) thay thế 
[113, 136]. 

 

 

 

Hình 1.5. Sơ đồ khối đặt dưới nước của thiết 

kế Snodgrass [308]  

1 - ăng ten máy phát vô tuyến 4,4 MHz; 2 - ăng ten 

máy trả lời thủy âm; 3 - cơ cấu phát tín hiệu ánh 

sáng; 4 - hải đăng vô tuyến 27 MHz; 5 - micro máy 

thu hiệu lệnh âm; 6 - khối mạch điện tử của máy trả 

lời thủy âm và nguồn nuôi hải đăng vô tuyến; 7 - vỏ 

ằng nhôm; 8 - bộ ghi số, bộ thu hiệu lệnh âm; 

9 - cáp nhiều lõi; 10 - cảm biến độ nghiêng và 

hướng; 11 - cảm biến áp suất; 12 - máy đo tốc độ; 

13 - đồng hồ bộ ngắt trọng vật 

2 V; 15 - khớp nối kim loại; 16 - cơ cấu cảm 

ứng ngắt rời trọng vật cân bằng; 17 - khớp ngắt 

trọng vật cân bằng; 18 - ác quy nguồn nuôi chính; 

19 - cảm biến nhiệt độ.  

Trên hình 1.5 là khối đặt dưới nước của các trạm nước sâu 
do Snodgrass thiết kế năm 1967 [308]. Dao động áp suất gần 
đáy được ghi nhận bằng cảm biến rung điện với độ chính xác 0,8 
mm. Dòng chảy và nhiệt độ nước được đo đồng thời. Tất cả các 
tham số được ghi lên băng từ. Khối đặt dưới nước được tính toán 
cho độ sâu tới 6000 m. Cơ cấu cảm ứng ngắt rời hoạt động theo 
tín hiệu thủy âm từ tầu tới, đảm bảo tách hệ thống khỏi trọng 
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vật để nổi lên mặt nước. Trong trường hợp nó không hoạt động, 
theo tín hiệu từ đồng hồ ngắt trọng vật khớp nối kim loại sẽ 
phát nổ để dứt bỏ trọng vật (xem hình 1.5). Những dụng cụ này 
đã được dùng thành công để quan trắc thủy triều ở vùng nước 
sâu California [269]. 

Năm 1970, Snodgrass đã cải tiến hệ thống của mình dựa 
trên kinh nghiệm khai thác, chẳng hạn như ông đã thay thế 
cảm biến rung điện bằng cảm biến thạch anh − tin cậy hơn và ít 
nhạy cảm hơn đối với dao động nhiệt độ [217]. Hệ thống của 
Snodgrass là một trong những dụng cụ hoàn thiện nhất để đo 
dao động mực nước ngoài khơi đại dương, nó quyết định phương 
hướng phát triển tiếp theo của kỹ thuật này [289]. 

Một loại máy ghi đáy tự hành khác, khá phổ biến đã được 
Filloux (Viện hải dương học Scripps, Mỹ) thiết kế [163]. Trong 
đó đã dùng cảm biến dựa trên ứng dụng ống Bourdon. Nhờ máy 
ghi của Filloux, Cục Đại dương và Khí quyển Quốc gia Hoa Kỳ 
(NOAA) đã tiến hành đo dao động mực nước tại nhiều vùng của 
Thái Bình Dương và Đại Tây Dương [164−166, 310]. 

Vitousek tại Viện Địa vật lý Hawaii đã xây dựng một cảm 
biến độc đáo để ghi sóng thần tại vùng nước sâu vào cuối những 
năm sáu mươi [340]. Các nước Anh (các viện hải dương học ở 
Bormley và Bidston) và Canađa cũng thiết kế những hệ thống 
máy đo mực nước tại đáy. Như vậy, đến đầu những năm bảy 
m−

c tiến ở 
nước Anh [316], Hoa Kỳ [122, 178, 314, 341], Nhật Bản [278, 
320] và các nước khác. Trọng lư g máy và giá thành giảm, độ 
tin cậy vận hành , thời gian quan trắc tăng lên. Tại một số trạm 

năm [136]. Trong các danh mục quan trắc nước sâu về thủy 
triều [136] có dữ liệu của 205 trạm. Nếu tính tới cả những trạm 
chưa được đưa vào danh mục do dữ liệu chưa tin cậy hoặc quan 
trắc thực hiện sau khi danh mục nói trên đã phát hành, thì tổng 
số các trạm nước sâu quan trắc mực nước (áp suất thủy tĩnh sát 
đáy) có tới gần 300. Thật ra những trạm này phân bố rất không 
đồng đều: 75 % tất cả các trạm được thực hiện ở Bắc và Nam 
Đại Tây Dương, 15 % còn lại ở phần đông bắc Thái Bình Dương 
(hình 1.6), còn ở Bắc Băng Dương, ấn Độ Dương và phần phía 
nam Thái Bình Dương hoàn toàn không có. 

Theo phương pháp đặt và nâng khối đáy, tất cả các thiết bị 
đo nước sâu có thể chia thành ba loại: loại dùng cáp, loại tự 
hành và loại trạm phao. 

Với các trạm cáp, cảm biến áp suất thủy tĩnh và bộ phận 
ghi tách rời nhau: cảm biến nằm trong hòm vỏ chuyên dụng để 
không bị rỉ mòn, được đặt xuống đáy đại dương, còn bộ ghi được 
đặt trên bờ, trên bệ nổi hoặc tầu. Cảm biến và bộ phận ghi được 
nối với nhau bằng cáp ngầm. Những hệ thống lắp đặt dẫn thông 
tin lên bộ phận ghi trên tầu chỉ được sử dụng trong những thiết 
kế sớm nhất [162, 313]. Về sau người ta từ bỏ phương án này, 
bởi vì nó bất lợi về mặt kinh tế, đòi hỏi tầu khoa học phải đứng 
bất động trong thời gian dài; hơn nữa trong trường hợp liên kết 
cáp giữa cảm biến đáy và tầu thì khó duy trì sự bất động của 
bản thân cảm biến để đảm bảo chất lượng của chuỗi ghi. 

ơi, đã có hàng chục nhóm các nhà nghiên cứu độc lập xây 
dựng thành công và hoàn thiện các máy ghi mực nước đại dương 
dùng cho vùng nước sâu. Những máy ghi này rất khác nhau về 
cấu tạo, kiểu cảm biến và phương pháp lắp đặt. 

Để đối sánh các hệ thống máy ghi mực nước đại dương khác 
nhau, Nhóm công tác số 27 đã tiến hành một thí nghiệm quốc tế 
rộng lớn và cho thấy rằng các hệ thống tự hành tin cậy hơn các 
hệ thống thả phao, còn các cảm biến thạch anh thì chính xác 

nhất và ổn định nhất [113]. 

Hiện nay các máy đo mực nước đại dương làm việc với vùng 
nước sâu tiếp tục phát triển và hoàn thiện. Nhiều công trình 
thành công về xây dựng các dụng cụ đặt tại đáy đang xú

ợn

tự hành ở vùng khơi đại dương loạt ghi liên tục kéo dài hơn một 
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Trạm cáp với bộ phận ghi trên bờ thường nhằm ghi mực 
nước trong thời gian dài. Tiện ích trước tiên của nó là ở chỗ 
thông tin từ cảm biến được liên tục dẫn tới người quan trắc và 
có thể được dùng vào những mục đích nghiệp vụ, chẳng hạn 
như phục vụ cảnh báo sóng thần hoặc dự báo nước dâng bão 
[74]. Điểm yếu nhất của hệ thống này là cáp. Sự ăn mòn và rê 
kéo cáp thường dẫn tới hỏng trạm. Rất hiếm trường hợp có thể 
phát hiện và khắc phục được sự đứt cáp đáy và cứu vớt được 
trạm cáp. Vì vậy cần phải yêu cầu cao về chất lượng công tác 
đặt đường cáp và bảo vệ cáp. Điều này làm cho công tác lắp đặt 
các trạm cáp trở nên khó khăn và tăng mạnh giá thành công 
việc. Với những trạm cáp nước sâu, giá thành đường cáp chiếm 
tới 90−95 % trị giá toàn bộ trạm. Vì vậy, đại đa số trường hợp 
các trạm cáp được dùng cho vùng gần bờ [30, 36]. Chỉ có ba 
trường hợp lắp đặt trạm cáp ở vùng nước sâu: 1) các trạm 
OBS−II, OBS−III ở vùng California đã nói tới ở trên, 2) trạm 
đáy của Nhật TK1 lập tháng 8 năm 1978 cách Omaezaki 100 
km về phía tây nam tại độ sâu 2202 m và tới nay còn hoạt động 
[320], 3) ba trạm đáy của Nhật lập năm 1986 tại các độ sâu 
4011 m (BS1), 2098 m (BS2) và 1912 m (BS3) ở phía đông nam 
Kasuura (hình 1.7 a) [278, 279]. Tất cả những công trình này có 
trị giá rất cao (nhiều chục triệu đô la). Nguyên nhân chính thúc 
đẩy người Nhật chi phí những công trình đắt giá như vậy là 
ngu yo. 
Hiện S3) 
p

t 
¬ng xa 

bờ. Các cảm biến áp suất và bộ phận ghi trong các thiết bị đó 
®−

y cơ động đất thảm họa và sóng thần hủy diệt ở vùng Tok
 nay tất cả bốn trạm cáp của Nhật (TK1, BS1, BS2, B

hục vụ trong khuôn khổ Cục cảnh báo sóng thần. 
Các trạm tự hành và trạm phao về cơ bản có tính chÊ

nghiên cứu và chủ yếu dùng để đo đạc ở vùng khơi đại dư

ược lắp ráp liền nhau và nằm trực tiếp bên trong một phòng 
chứa dưới nước sâu (hình 1.5, 1.8). Trong loại dụng cụ thứ nhất 
người ta sử dụng cùng những phương pháp ghi tương tự, thời 
gian gần đây có sử dụng kỹ thuật số ghi thông tin vào băng từ 
hay bộ nhớ cứng dưới dạng tiện lợi cập nhật vào máy tính. Ưu 

điểm chính của các trạm phao và trạm tự hành so với trạm cáp 
− đó là tính di chuyển cao của chúng, giá thành tương đối thấp 
và khả năng đảm bảo nhận thông tin thực tế từ bất kỳ nơi nào 
trên Đại dương Thế giới. Đáng tiếc, khó có thể sử dụng những 
trạm này để nhận thông tin nghiệp vụ tức thời.*

 

Hình 1.6. Bản đồ tổng hợp các trạm quan trắc mực nước đại dương vùng khơi 

                                                  
* Tại Đại học Hawaii đã thiết kế một hệ thống truyền thông tin từ các trạm 
đáy tự hành đặt ở vùng khơi sâu đại dương về trung tâm thu nhận tại 
Honolulu [297]. Thông tin từ bốn cảm biến đáy lúc đầu theo các kênh thủy âm 
được truyền tới máy thu trên phao nổi, rồi từ đó nhờ bộ phận ghi chuyên dụng 
qua vệ tinh truyền về Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương ở 
Honolulu. Một hệ thống tương tự về ý tưởng cũng đã được thiết kế tại Phòng 
thí nghiệm Môi trường biển Thái Bình Dương (Sietle, Mỹ) [178]. Tuy nhiên, 
những thử nghiệm cho thấy rằng 20 % thông tin (

 
theo đánh giá lạc quan) qua 

phương tiện truyền này sẽ bị mất.
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Hình 1.7. Sơ đồ phân bố các máy đo mực nước gần bờ Thái Bình Dương 
của Nhật Bản (a), trong vịnh Okachi, Onagawa (b) và vịnh Sagami (c) 

a: TK1, BS1, BS2, BS3 - các trạm cáp đáy; b: HS - Hasaka, OK - Okachi, 
MZ - Midzumakha, A - Onagawa (cửa sông), B - Onagawa (bãi), FT - 
Phutamata, EN - Đài quan trắc Miyagi-Enoshima; c: 1 - Sendzu (Đài 
quan trắc Izu-Oshima), 2 - Komasu-Bayasi, 3 - Sasikidzi, 4 - Nomasi. 

Các trạm tự hành được lắp ráp những máy ngắt điện từ 
hoặc phát nổ vận hành theo tín hiệu thủy âm gửi từ mặt hoặc 
theo tín hiệu từ cơ cấu đồng hồ (máy đếm thời gian) đặt ngay 
trong trạm đáy. Sau khi bật máy ngắt thì trọng vật bị tách ra 
và dụng cụ nổi lên (hình 1.5, 1.8). Tại các trạm phao thì việc 

nâng dụng cụ đáy lên được thực hiện bằng dây. Nhược điểm của 
các trạm phao là độ chắc chắn thấp (hay mất dụng cụ) do đứt 
phao trong thời gian bão hoặc do hoạt động đánh bắt cá. Cũng 
có một số phương pháp kết hợp để lắp đặt và nâng dỡ các trạm 
đáy, ví dụ như theo tín hiệu từ mặt biển thì nổi lên sẽ là phao 
nối với dụng cụ chứ không phải là bản thân dụng cụ, rồi từ đó 
cảm biến mới được nâng lên để tháo gỡ. 

Có nhiều loại cảm biến khác nhau dùng để đo áp suất sát 
đáy: cảm biến thạch anh, cảm biến tenzo, ống Bourdon và cảm 
biến rung điện [97, 135, 289, 313]. Loại cảm biến sau cùng hiện 
nay hiệt 
độ m

 của một số lượng lớn các số ghi mà người 
ta ®

ưng bản chất và quy 
luật biến đổi của nó đã được biết rõ và dễ dàng loại bỏ. Khi phân 

iều thì xu thế 

được dùng tương đối ít ở ngoại quốc do sự phụ thuộc n
ạnh và độ chính xác thấp so với các loại khác. 

Phần lớn các cảm biến dựa trên những biến đổi tần số đầu 
ra của bộ biến đổi (yếu tố cảm biến của bộ biến đổi là tinh thể 
thạch anh, màng rung...) dưới tác động của áp suất. áp suất 
trung bình trong khoảng thời gian quan trắc có thể được xác 
định bằng cách đếm số dao động. Những tần số điển hình của 
tinh thể thạch anh bằng 10−20 kHz. Như vậy, với độ gián đoạn 
quan trắc 1 phút sẽ lấy trung bình 0,6−1,2 triệu dao động. 
Chính là nhờ lấy tổng

· đạt được độ chính xác cao như vẫn thấy của các cảm biến 
thủy tĩnh hiện đại. 

Những dụng cụ với yếu tố cảm biến là ống Bourdon thì 
được tổ chức theo một nguyên lý khác. Dưới tác động của áp 
suất, một ống tuýp gồm nhiều vòng xoắn sẽ bị uốn cong và 
những thay đổi về góc tương ứng sẽ được ghi nhận với độ chính 
xác cao nhờ một bộ biến đổi quang điện. Nhược điểm của hệ 
thống này là xu thế dụng cụ rất mạnh, nh

tích các dao động tại những tần số cao hơn thủy tr
không phải là một vấn đề nghiêm trọng. 
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Hình 1.8. Máy ghi áp suất đáy vùng nước sâu thiết kế của Harway 
dùng trong đợt khảo sát Xô - Mỹ lần thứ hai về đề tài sóng thần 

1 - ống dẫn tới cảm biến áp suất, 2 - hòm nâng nổi trọng lượng 20 kg, 3 - 
hải đăng vô tuyến, 4 - tấm nổi bổ sung, 5 - các máy đếm thời gian, 6 - hòm 
chứa cảm biến thạch anh và máy ghi băng, 7 - khớp nối, 8 - neo - trọng vật 

Đối với các sóng dài tần số tương đối cao thì có một đặc 

điểm khác quan trọng hơn. Với những sóng này, sự tương ứng 
giữa áp suất sát đáy với độ lệch của mực nước không hoàn toàn 
chính xác tuân theo phương trình thủy tĩnh (1.10), mà tùy 
thuộc vào bước sóng k/2πλ =  và độ sâu đặt dụng cụ ( h ), hệ số 
suy yếu của các sóng mặt có dạng 

)(/1 khR ch= ,                                   (1.12) 

về phần mình, số sóng k  liên hệ với tần số bởi quan hệ tản mạn 

)(th  
2 khgk=ω .                                 (1.13) 

Trên hình 1.9 dẫn những giá trị R  như một hàm của tần 
số và độ sâu. Ví dụ, các sóng với chu kỳ 1 phút tại độ sâu 100 m 
bị suy yếu khoảng 6 %, tại độ sâu 1 km − suy yếu một nửa, còn 
tại độ sâu 5 km thực tế không ghi nhận được nữa. Vì lý do đó, ở 
vùng khơi nước sâu của đại dương khó mà ghi được các sóng với 
chu kỳ nhỏ hơn 2 phút.*

 

Hình 1.9. Hệ số suy yếu áp suất thủy tĩnh sát đáy như là hàm của tần 
số các sóng đại dương tương ứng đối với bốn độ sâu (m) đặt dụng cụ 

ở nước Nga và ngoại quốc có những máy đo mực nước vùng 

                                                  
* Thực tế sự suy yếu sóng với độ sâu và không thỏa mãn phương trình thủy 
tĩnh (1.10) cũng chứng tỏ rằng với tần số đang xét và độ sâu đã cho thì các 
sóng không phải là “sóng dài” nữa. 
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khơi đại dương dựa trên những nguyên lý khác biệt với nguyên 
lý thủy tĩnh. Ví dụ, ở Mỹ, Anh và Nhật đã xây dựng những máy 
đo triều loại tiếp xúc điện, hãng “Kruze” của Pháp đã thiết kế 
cảm biến mực nước biển loại âm học vận hành theo nguyên lý 
hồi âm nghịch [97]. ở nước Nga cũng có những thiết kế thử 
nghiệm tương tự. Tuy nhiên hiện nay những dụng cụ này chưa 
được phát triển rộng. 

Việc ứng dụng phương pháp đo cao vệ tinh để quan trắc 
dao động mực nước biển rất có triển vọng. Các phương tiện vũ 
trụ hiện đại cho phép đo dao động mực nước với độ chính xác 
đến 5 cm. Đã có thí nghiệm thành công dùng các dữ liệu tương 
ứng để phân tích thủy triều và những dao động thấp tần khác 
[287]. Sử dụng vệ tinh để nghiên cứu các quá trình sóng dài cao 
tần hiện còn là một vấn đề của tương lai. 

1.5. Quan trắc sóng dài ở vùng khơi đại dương 

Trong các máy ghi đáy hiện đại người ta sử dụng các cảm 
biến đảm bảo độ chính xác đo những độ lệch của mực nước đại 
dương cỡ 0,1−1 mm. Độ chính xác này − cao hơn nhiều so với độ 
chính xác của những dụng cụ chuẩn dùng trên bờ − cho phép 
thực hiện nghiên cứu toàn diện những quá trình động lực đa 
dạng ở đại dương, trong số đó có việc khảo sát nhiễu sóng dài tự 
nhiên. Đáng tiếc, phần lớn những quan trắc mực nước ở vùng 
khơi đại dương đã được thực hiện với độ gián đoạn 30−60 phút, 
điều đó hoàn toàn đủ để nghiên cứu thủy triều và những quá 
trình inh... 
[136]), n ao động 
tần cao. Vì vậy những dao động này ở vùng khơi đại dương hiện 
chưa được nghiên cứu đầy đủ. Một số tương đối ít các chuỗi ghi 
sóng dài tần cao đã nhận được chủ yếu trong khuôn khổ những 

khảo sát về vấn đề sóng thần. 

Trong các tháng 8−9 năm 1975 ở vùng tây bắc Thái Bình 
Dương đã diễn ra chuyến khảo sát Xô − Mỹ thứ nhất nghiên cứu 
sóng thần vùng khơi đại dương [26, 49]. Trong chuyến khảo sát 
này đã thực hiện hai loạt quan trắc 20 ngày đêm về dao động 
mực nước đại dương (áp suất sát đáy) bằng các dụng cụ đặt tại 
các độ sâu từ 265 đến 5650 m ở phần phía nam rãnh sâu Kuril 
− Kamchatka và trên vùng thềm đảo Hokkaido (hình 1.10). Để 
ghi áp suất sát đáy đã sử dụng những cảm biến rung điện tự 
hành thiết kế Vitousek (Viện Địa vật lý Hawaii, Mỹ) [98]. Kết 
thúc mỗi loạt đo, dụng cụ được nâng lên mặt bằng cách ngắt 
khỏi neo − trọng vật nhờ khớp nối loại phát nổ. Đồng thời đã 
đảm bảo hoạt động của hải đăng vô tuyến, tín hiệu của nó được 
nhận trên tầu bằng máy phương vị hàng không. Tổng trọng 
lượng dụng cụ cùng với neo − trọng vật bằng khoảng 60 kg. 

Trong thời gian loạt thứ nhất đã lắp đặt chín trạm đáy, 
nâng lên được bảy trạm, trong thời gian loạt thứ hai − đặt sáu 
trạm, nâng lên được bốn trạm. Dữ liệu đo được đưa vào máy tự 
ghi qua bộ biến đổi tương tự − số và sau đó được đoán giải thủ 
công với độ gián đoạn 10 phút. Độ chính xác mỗi số đo mực nước 
bằng 2−6 mm. Tất cả dữ liệu nhận được (trừ một chuỗi từ loạt 
thứ nhất) hoàn toàn đạt chất lượng và được dùng làm cơ sở để 
phân tích các sóng dài trong dải sóng thần, sự bẫy sóng và biến 
dạng sóng trên vùng thềm [25, 26] (xem chương 3). 

Sau ba năm (tháng 8−10 năm 1978) đã thực hiện đợt khảo 
sát Xô − Mỹ lần thứ hai, mục tiêu giống như đợt khảo sát thứ 
nhất, là ghi sóng thần ở vùng khơi đại dương và nghiên cứu 

 
sát n atka, 
Nhật  
với 

tần thấp khác (hoàn lưu đại dương, các sóng hành t
hưng không đáp ứng bài toán khảo sát những d sóng dài trong dải tần rộng [41, 232]. Trong thời gian đợt khảo

ày đã đặt 10 trạm đáy dọc các rãnh sâu Kuril−Kamch
 Bản và Idzu−Bonin, đã sử dụng những dụng cụ tự hành

cảm biến áp suất thạch anh thiết kế của Harway (xem hình 
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1.8). Dữ liệu đo được ghi lên băng từ với độ gián đoạn 1 phút; độ 
chính xác − 0,5 mm cột nước; trọng lượng dụng cụ trong không 
khí − 30−35 kg. Hệ thống đảm bảo nâng dụng cụ lên mặt tương 
tự như trong đợt khảo sát thứ nhất, chỉ có khác là với từng trạm 
đã đặt song song hai bộ khớp nối, máy đếm thời gian và hải 
đăng vô tuyến. Tuy vậy, do hết pin đảm bảo phát nổ ngắt khớp 
nối mà 6 trong số 10 máy bị mất, ngoài ra một chuỗi ghi bị mất 
do kẹt băng từ. Như vậy tất cả trong đợt khảo sát này chỉ nhận 
được ba chuỗi ghi tại các trạm: P2 (độ sâu 1000 m), P5 (5650 m) 
và P8 (4000 m) (xem hình 1.11) với độ dài tuần tự bằng 54, 40 
và 36 ngày đêm. Ví dụ về chuỗi ghi mực nước vùng nước sâu tại 
một trạm và những giai đoạn xử lý được dẫn trên hình 1.11. 
Xuất phát từ giả thiết về tính biến dạng đàn hồi của các yếu tố 
của đầu đo, để xấp xỉ xu thế dụng cụ người ta đã chọn hàm 

CBtAet t += γαη  
 )(ˆ , 

trong đó −t  thời gian, các tham số α   ,,, CBA  và γ  được xác 

định bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất. Chất lượng cao 
của dữ liệu nhận được đã cho phép phân tích tỉ mỉ đặc điểm của 
nhiễu sóng dài tự nhiên, sự biến thiên của nó khi xa dần khỏi 
bờ và mối liên hệ với các nhiễu động bên ngoài [1, 42, 231, 232]. 

Như Filloux đã nhấn mạnh [164, 165], thậm chí chỉ một 
chuỗi ghi tương đối dài về dao động mực nước vùng khơi đại 
dư

đông phần Thái Bình Dương, tại điểm cách bờ Mêhicô 130 km 

ương đã rất có ý nghĩa và có thể được dùng để giải quyết nhiều 
bài toán hải dương học. Năm 1978, trong khuôn khổ cuộc thí 
nghiệm Hawaii, nhờ một cảm biến do chính ông thiết kế, 
Filloux đã thu được một chuỗi ghi áp suất sát đáy dài hai tháng 
tại một trạm có độ sâu 5040 m cách quần đảo Hawaii 300 km về 
phía đông [164]. Độ gián đoạn chuỗi ghi bằng 1/128 giờ (∼ 28 s). 
Tương tự, năm 1979 ông đã thực hiện quan trắc dài ba tháng ở 

về phía tây với độ sâu 3210 m [165]. Mặc dù xu thế dụng cụ của 
những quan trắc này khá lớn (70−80 cm/ngày), nhưng chất 
lượng chung của các chuỗi ghi rất cao. Theo đánh giá của 
Filloux, độ chính xác tương đối của từng số đo bằng 0,2 mm. Chỉ 
cần nói rằng, nhờ đầu đo áp suất đặt gần bờ Thái Bình Dương 
của Mêhicô đã có thể ghi một cách tin cậy không chỉ sóng thần 
yếu (biên độ gần 0,4 cm) từ vụ động đất Petatlan ngày 
14/3/1979, mà còn cả các sóng địa chấn lan truyền theo đáy đại 
dương từ vụ động đất này cũng như từ vụ động đất Aliaska 
ngày 28/2/1979. Cả hai chuỗi ghi này đã được xử lý theo nhiều 
kiểu, trong đó có xử lý phân tích tỉ mỉ về các sóng dài trong dải 
0,2−64 c/h. 

 

Hình 1.10. Sơ đồ bố trí các trạm tự hành của đợt khảo sát Xô - Mỹ 
thứ nhất (1) và thứ hai (2) về sóng thần vùng khơi đại dương 
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Tây Dương (năm 1973), bên cạnh những quan trắc khác, đã tiến 
hành đo dao động mực nước đại dương nhờ các cảm biến thiết 
kế Filloux và Snodgrass [310]. Trong các cảm biến thạch anh 
của Snodgrass đã được mô tả ở trên độ gián đoạn quan trắc 
bằng 45 s. Việc nghiên cứu nhiễu sóng dài tự nhiên không thuộc 
nhiệm vụ của đợt thí nghiệm, nhưng nhân tiện đã được thực 
hiện song song với việc khảo sát nhiễu dụng cụ tần cao [310]. 
Mỗi dụng cụ được lắp hai cảm biến độc lập có riêng hệ thống ghi 
của mình. Hiệu giữa các số đo của hai cảm biến được lý giải như 
là nhiễu dụng cụ. So sánh các phổ tín hiệu có ích và nhiễu đã 
cho thấy chất lượng cao của các dụng cụ được dùng và tính thích 
dụng của chúng để đo những dao động sóng dài nền cho đến tận 
các chu kỳ 8−10 phút. 

Cá

Hình 1.11. Ví dụ xử lý các quan trắc tại trạm nước sâu P8 (4000 m) 

a) băng ghi xuất phát,  b) chính băng đó đã loại trừ xu thế dụng 
cụ,  c) mực nước dư (sau khi loại trừ thủy triều),  d) đoạn băng 
mực nước dư trong thời gian bão “Judi” đi qua. 

Trong thời gian cuộc thí nghiệm MODE ở trung tâm Đại 

c cộng tác viên của Phòng thí nghiệm môi trường biển 
Thái Bình Dương [122] đã thực hiện quan trắc đồng thời ở hai 
trạm đáy (trạm nông: m 16=H  và trạm sâu: m 3571=H ) ở vùng 
quần đảo Galapagos vào các tháng 4−8 năm 1982 nhằm mục 
đích ghi sóng thần. Các dụng cụ đáy với đầu đo thạch anh và bộ 
ngắt âm học đã được sử dụng. Số liệu đo nhận được với độ gián 
đoạn 1 phút đã được dùng làm cơ sở để khảo sát các sóng dài 
trong dải 4−90 phút và cho phép ghi nhận sóng thần yếu với 
biên độ gần 0,5 cm. 

Sử dụng kinh nghiệm quan trắc như trên, các cộng tác viên 
của Phòng thí nghiệm môi trường biển Thái Bình Dương đã 
thành công trong việc bố trí kiểm soát liên tục các sóng thần ở 
vùng được giả thiết là động đất mạnh. Trong khuôn khổ cuộc thí 
nghiệm PacTOP * năm 1986 đã thực hiện 5 trạm đo sâu tự hành 
ở bắc phần Thái Bình Dương: 4 trạm ở vùng rãnh sâu Aleut, 
phía nam quần đảo Sumaghin, còn trạm thứ năm ở vùng bờ tây 
                                                  
* PacTOP - Pacific Tsunami Observation Program (Chương trình quan trắc 
sóng thần Thái Bình Dương). 
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bắc Mỹ, khoảng 600 km về phía tây đảo Vancouver. Những 
trạm này tiếp tục làm việc cho đến ngày nay (ngoại trừ một 
trạm ở vùng Aleut bị hỏng ngay sau khi lắp đặt, năm 1990 
người ta đã định đặt một trạm mới để thay thế vào đó). Độ 

km.  
năm. Hàng năm các dụng cụ được nâng lên để thay băng từ. 

chính xác của các cảm biến bằng gần 1 mm tại độ sâu đặt máy 5 
 Thông tin được ghi lên băng từ đủ dài cho thời hạn hơn một

Nhờ những máy đó người ta đã nhận được các băng ghi chất 
lượng cao của ba đợt sóng thần yếu: 17/11/1987 (cường độ động 
đất 9,6=M ), 30/11/1987 ( 6,7=M ) và 6/3/1988 ( 6,7=M ) [178]. 
Đây là những băng ghi sóng thần đầu tiên ngoài khơi đại dương 
nhận được đồng thời bằng một số trạm nước sâu. Trên những 
trạm đó cũng nhận được nhiều tư liệu phong phú về nhiễu sóng 
dài tự nhiên, nhưng hiện tại tư liệu này chưa được phân tích 
một cách nghiêm túc. 

Một số băng ghi sóng thần yếu cũng đã nhận được từ các 
trạm cáp đặt đáy TK1, BS1, BS2, BS3 đặt ở vùng bờ Nhật Bản 
(xem hình 1.7): 8/5/1986 ( = 5,7M ), 5/4/1990 ( 5,7=M ) và 
24/9/1990 ( 6,6=M ) [278]. Băng thứ nhất trong số đó là băng ghi 
tương tự, sóng thần chỉ ghi nhận được ở trạm BS3, hai băng 
khác − băng số, trong đó sóng thần đã biểu hiện trên cả bốn 
trạm. Ngày nay ghi sóng dài trên những trạm này được tiến 
hành với độ gián đoạn 20 s và độ chính xác 0,5 mm. Toàn bộ 
thông tin được đưa tới Cơ quan Khí tượng Nhật Bản và lưu vào 
các đĩa từ. Đáng tiếc, những nỗ lực của các nhà khoa học và 
chuyên gia Nhật (cũng như các chuyên gia Mỹ từ Phòng thí 
nghiệm môi trường biển Thái Bình Dương) đã chỉ tập trung vào 
việc nghiên cứu sóng thần: việc phân tích các dao động sóng dài 
nền trên cơ sở khối tư liệu tích lũy to lớn lúc đó chưa từng được 
thực hiện. 

Ba cuộc thí nghiệm lớn đa mục tiêu ở vùng phía bắc, trung 

và đông b  viên của 
Viện hải dư năm 1985−1987: 
EMS

63oKT. Tổng cộng đã thả 41 dụng cụ, 
trong số đó có 12 cảm biến áp suất thủy tĩnh. Quan trắc đồng 
thời được thực hiện trong hơn 11 tháng (từ 7/1986 đến 6/1987). 
Trong thời gian cuộc thí nghiệm thứ ba (OCEAN STORMS) 8 
cảm biến áp suất đã được đặt tại những độ sâu gần 4000 m trên 
một polygon tương đối nhỏ gọn giữa 47 và 48 oVB, 137,5 và 
139oKT và cũng làm việc hơn 11 tháng (8/1987 − 7/1988). 

Trong tất cả ba thí nghiệm để đo áp suất sát đáy đã sử 
dụng các đầu đo thiết kế Filloux (xem hình 1.9). Quan trắc thực 
hiện với độ gián đoạn gần 2 phút (32 số đo trong 1 giờ). Kết quả 
của các thí nghiệm là thu được tư liệu phong phú về những dao 
động sóng dài mực nước đại dương. Hiện nay chỉ đang tiến hành 
xử lý sơ bộ tư liệu này, nhưng kết quả tỏ ra khá lý thú và hứa 
hẹn. 

Gần đây, do người ta bố trí những trạm địa chấn biển cố 

                                                 

ắc Thái Bình Dương đã được các cộng tác
ương học Scripps thực hiện 

LAB, BEMPEX * và OCEAN STORMS [166]. 

Trong thời gian thí nghiệm EMSLAB (tháng 7−10/1985) 
quan trắc được tiến hành trên polygon phía đông bang 
Washington, Mỹ, ở vùng dãy núi ngầm Juan de Fuca. Tại các độ 
sâu 2400−2600 m đã đặt 6 cảm biến áp suất sát đáy và nhiều 
máy đo trường điện từ (tổng cộng đặt 39 dụng cụ, vớt lên được 
38, 33 trong số đó đã cho thông tin chất lượng cao). 

Thí nghiệm BEMPEX thực hiện trên một polygon lớn (1100 
km từ tây sang đông, 1000 km từ bắc xuống nam), tâm điểm 
nằm ở tọa độ 40,5oVB, 1

 
* EMSLAB - Electromagnetic Sounding of Litosphere and Astenosphere 
Beyond Juan de Fuca Plate (Thám sát điện từ thạch quyển và quyển mềm bên 
trên cao nguyên ngầm Juan de Fuca); BEMPEX - Barotropic Electromagnetic 
and Presure Experiment (Thí nghiệm quan trắc dao động điện từ đẳng hướng 
và áp suất sát đáy). 
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định và đều đặn tiến hành các công trình nghiên cứu địa chấn 
đáy biển nên mối quan tâm tới khảo sát những chuyển động

g đại dương với chu kỳ từ 30 đến 100
 

sóng dài tron 0 s đang gia 
 

 
[344]. Một mặt, điều này dẫn tới việc phân tích lại những dữ 
liệu

5100 m đã đặt 11 trạm đáy và 
qua

gì đã liệt kê ngắn gọn trên đây, hơn nữa 
phần lớn (và có thể là phần lý thú n

 s  đặc 

tr−n

ước hết gắn liền với việc 
ph©

tăng. Như người ta đã nhận thấy, chính những sóng này, mặc
dù biên độ của chúng tương đối nhỏ, nhưng chúng quyết định 
ranh giới tần thấp của độ nhạy của các máy ghi địa chấn đáy

 nhận được trước đây, ví dụ dữ liệu của trạm đáy OBS−III 
[318], mặt khác dẫn tới thực hiện những quan trắc chuyên đối 
với các sóng trong dải này [333, 343, 344]. Đặc biệt phải nhắc 
tới thí nghiệm PEGASUS, * trong thời gian thí nghiệm này trên 
một polygon 8080×  km ở đông bắc Thái Bình Dương cách bờ 
California 1000 km, tại độ sâu 

n trắc những thăng giáng áp suất sát đáy và các thành phần 
phương ngang của trường điện từ trong dải tần số 0,0005 − 1 Hz 
[344]. 

Thực tế là, danh sách những quan trắc nước sâu về dao 
động sóng dài của mực nước đại dương cho đến thời điểm này 
chỉ giới hạn ở những 

hất) của tư liệu chưa được 
xử lý và lý giải. Dù ao thì những quan niệm hiện tồn về
điểm các sóng dài trọng lực ở vùng khơi đại dương, những đặc 

g năng lượng của chúng, dữ liệu về sự biến động phổ sóng 
dài tùy thuộc vào độ sâu và các điều kiện bên ngoài chính là căn 
cứ vào những quan trắc nước sâu đã mô tả ở đây, cũng như vào 
những quan trắc tại các đảo đại dương biệt lập. 

Triển vọng của những nghiên cứu tiếp theo về dao động 
sóng dài nền ở vùng khơi đại dương tr

n tích cặn kẽ thông tin hiện có trong quá trình các đợt thí 
nghiệm PacTOP, EMSLAB, BEMPEX, OCEAN STORMS và các 
trạm cáp của Nhật, đối sánh thông tin này với những dữ liệu 

                                                  
* PEGASUS - Presure, Electromagnetic, Gravity, Active Source, Underwater 
Survey (Khảo sát áp suất, điện từ, trọng lực, nguồn tích cực dưới nước) 

quan trắc khí tượng thủy văn cũng như tổ chức những 
trắc dài, có hệ thống và tiến hành những đợt thí ng

quan 
hiệm 

c dao động sóng dài của 
mực nước ở vùng khơi đại dươn

Khảo sát 
ác nhân tố bên 

ngo

luật gần với c dù những tính 
chất của các sóng trong khí quyển được nghiên cứu chưa đầy 
đủ, nhưng những dữ liệu hiện có chứng tỏ rằng phổ khí áp trên 
đại dương khá ổn định, đồng nhất và không chứa những cực đại 
rõ nét. Vì vậy, những đặc điểm phổ của dao động mực nước đại 
dương, sự xuất hiện các điểm cực trị ổn định của phổ có thể là 
chỉ liên quan tới những đặc thù địa hình.* Có thể kỳ vọng rằng ở 
vùng khơi đại dương, nơi địa hình biến đổi yếu và không có 
những đặc điểm cộng hưởng, thì các phổ sóng dài sẽ giống nhau. 

                                                 

polygon chuyên biệt ở các vùng khác của Đại dương Thế giới. 

1.6. Những đặc điểm phổ của cá
g và vùng thềm lục địa 

phổ sóng dài (nhiễu sóng dài tự nhiên) tùy thuộc 
vào những đặc điểm địa lý cụ thể của vùng và c

ài có ý nghĩa to lớn đối với vấn đề sóng thần, âm học và địa 
mạo biển. 

Dạng tổng quát của phổ sóng dài trong đại dương, sự hiện 
diện trên đó những cực trị được quy định bởi phổ của các lực 
kích động và đặc điểm phản ứng với tác động từ bên ngoài liên 
quan trước hết với những đặc thù địa hình. Các quá trình khí 
quyển là nhân tố cơ bản tác động lên mặt đại dương. Các phổ 
thăng giáng của áp suất khí quyển và gió trong dải chu kỳ từ 
một số ngày tới một số giây được đặc trưng bởi sự giảm tương 
đối đơn điệu theo quy 2−ω  [17]. Mặ

 
* Về nguyên tắc, các sóng nội mạnh có thể gây nên những nhiễu động cục bộ 
của mặt đại dương và dẫn tới sự phát sinh các sóng mặt [138, 175], tuy nhiên, 
như dữ liệu khảo sát thực địa cho thấy, những cực đại phổ tương ứng không 
hề ổn định, còn bản thân các nhiễu động thường là khá ngắn hạn. 
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Hình 1.12. Phổ các băng ghi áp suất thủy tĩnh sát đáy 
tại trạm P5 (1) và trạm P8 (2) 

ước sâu HE, 
PRE [164, BEMPEX 
cho thÊ ược tại 
những điểm cách nhau trên khoảng cách một số nghìn kilômét 
có s

 tự như các phổ quá trình khí quyển, các phổ 
sãn

Thật vậy, phân tích dữ liệu của các trạm n−
165], P5 và P8 [42], cũng như EMSLAB và 

y rằng các phổ nhiễu sóng dài tự nhiên nhận ®

ù giống nhau đáng ngạc nhiên (hình 1.12, 1.13). Hơn nữa, 
gống nhau không chỉ về hình dạng các phổ, mà cả những chi 
tiết riêng của chúng, các ước lượng năng lượng tuyệt đối, quy 
luật giảm. Tương

g dài đại dương đơn điệu giảm về phía các tần số cao, tức 
tương tự như “nhiễu đỏ”. 

 

Hình 1.13. Phổ của các băng ghi áp suất thủy tĩnh sát đáy nhận được trong thời 
gian thí nghiệm BEMPEX [159] tại 5 trạm tính với các chuỗi quan trắc đồng thời 

độ dài 7 700 giờ (tháng 8/1986 - tháng 7/1987) 
PC - 40o40,9’VB, 169o20,6’KT, độ sâu máy h =5762 m;  PD - 40o27,9’VB, 
156o00,7’KT, h =5435 m;  PF - 37o53,4’VB, 162o02,8’KT, h =5000 m;  PH - 
43o20,3’VB, 160o04,1’ , h =5600 m; PK - 36o29,8’ , 163o58,3’ , h =5705m KT VB KT

hững khoảng cách khác nhau kể từ 
bờ, thực tế như nhau và tại những tần số thấp hơn 0,3 c/ph có 
đặc điểm phẳng đơn điệu [268]. 

Bức tranh tương tự được quan trắc trên các đảo biệt lập ở 
đại dương. Ví dụ, gần đảo Huadalup nằm ngoài phạm vi thềm 
lục địa (xem hình 3.21), các phổ sóng dài tại những tần số thấp 
hơn 0,3 c/ph, quan trắc ở n
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Rõ ràng đặc điểm của các phổ sóng dài ở đại dương liên 
quan chặt chẽ v ác sóng dài. Khi 

 

giản (công thức Lagrange): 

ới những đặc điểm của chính c
không có chênh lệch địa hình thì những sóng này là các sóng
không tản mạn, tốc độ pha c  được mô tả bằng công thức đơn 

ghkc == /ω ,                                  (1.14) 

trong đó −k  số sóng, −ω  tần số góc, còn −h  độ sâu đại dương. 

ở vùng khơi đại dương các tốc độ sóng dài đặc trưng bằng 
200−230 m/s. Sự vắng mặt các biên phản xạ và các yếu tố gây 
hội tụ của địa hình sẽ dẫn tới chỗ một nhiễu động địa phương 
bất kỳ của mặt biển sẽ nhanh chóng bị các sóng lan truyền 
mang đi ra khỏi nơi phát sinh, còn phổ dao động mực nước đại 
dương thì sẽ trở lại trạng thái ổn định. 

Sự đồng nhất của trường sóng dài ở đại dương, đặc điểm 
phản ứng giống nhau đối với tác động bên ngoài và điều kiện 
phát sinh ở các vùng khác nhau của Đại dương Thế giới, sự trao 
đổi năng lượng tự do ở các vùng đó tạo nên tính ổn định và tính 
vạn năng của phổ sóng dài ở vùng khơi đại dương. Về phương 
diện này, sự tương tự với phổ sóng nội là hoàn toàn hợp lý. 

Garrett và Munk [173] trên cơ sở rất nhiều dữ liệu quan 
trắc đã kết luận rằng ở vùng khơi đại dương cách xa những 
nguồn phát sinh (những bất đồng nhất lớn của địa hình) trường 
sóng nội là trường đẳng hướng, tức 

),(),( 2
1 ωω π k  SkS = ,                               (1.15) 

trong đó −S  mật độ năng lượng sóng nội,  
ra p

−k  vectơ sóng, ngoài
hổ tần số của chúng )(ω S  có thể xem là vạn năng. 

ở vùng khơi đại dương sự phá hủy tính đẳng hướng và tính 
đồng nhất của phổ nói lên sự hiện diện của nguồn năng lượng 
bên ngoài mạnh mang tính địa phương. Ví dụ, đối với các sóng 

dài trên mặt nguồn năng lượng như vậy có thể là giông và bão. 
Tuy nhiên, nếu nguồn đó không phải là không đổi, tức do sự 
phát xạ các sóng dài hình thành lan truyền ra toàn bộ đại 
dương và dưới tác động của phản xạ và tán xạ nhiều lần thì phổ 
các sóng dài sau một thời gian nào đó chắc sẽ chuyển sang trạng 
thái ổn định. 

 

Hình 1.14. Biến thiên mùa của phổ sóng dài tại trạm PK 

ờ. 

trong thời gian thí nghiệm BEMPEX [166] 

1 - tháng 1/1987, 2 - tháng 8/1986, 3 - tháng 9/1986. 
Đế tính toán đã sử dụng những đoạn băng ghi dài 432 gi
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Chỉ có sự tồn tại trạng thái cân bằng đó mới có thể giải 
thích được sự giống nhau đến như vậy của các phổ nhận được 
không những ở các vùng khác nhau mà cả trong những thời 
gian khác nhau. 

Sự xuất hiện của những cực đại ổn định phá hủy tính chất 
đơn điệu của phổ sóng dài ở vùng khơi đại dương rất hiếm khi 

ưng đến tháng 6 năm 1987 lại thể 
hiện rõ). Bản chất của đỉnh phổ này chưa rõ, một trong những 
nguyên nh ược hình 
thành ở phía 

Trong t EX đã quan 
sát thấy mứ
sóng

quan trắc thấy. Một trong số rất ít những ví dụ loại đó là phổ 
nhận được trong thời gian thí nghiệm BEMPEX. Các quan trắc 
dao động mực nước đại dương (áp suất thủy tĩnh sát đáy) cho 
thấy sự hiện diện một đỉnh thể hiện rõ nét trên phổ các dao 
động nền với chu kỳ gần 6 phút (hình 1.14), xuất hiện vào thời 
kỳ mùa hè (cực trị phổ tương ứng đã được ghi nhận vào tháng 8 
năm 1986, vào mùa thu nó yếu đi rất nhiều, mùa đông hoàn 
toàn không quan sát thấy, nh

ân có thể có là các sóng ngoại trọng lực ®
nam xích đạo. 

hời gian mùa đông tại polygon BEMP
c phổ tăng lên đáng kể trên toàn dải tồn tại của các 

 ngoại trọng lực (xem hình 1.15), ngoài ra, theo kết quả 
phân tích phổ tương hỗ của nhiều trạm khác nhau thì nguồn 
của các sóng này là vùng thềm kế cận với đảo Vancouver. 

Trong đới thềm − sườn lục địa người ta quan sát thấy tốc độ 
pha của các sóng dài giảm mạnh. Sự bất đồng nhất lớn của địa 
hình trên hướng vuông góc với đường bờ (thềm) dẫn tới sự bất 
đồng nhất của phổ sóng dài. Đặc điểm cơ bản của các vùng đại 
dương ven bờ − sự tập trung năng lượng sóng. Thật vậy, các dữ 
liệu quan trắc cho thấy, khi độ sâu càng giảm và càng gần tới 
bờ, năng lượng của các sóng dài tăng lên (hình 1.15) và đạt cực 
đại ở lân cận bờ. 

Các dữ liệu phân tích về phân bố không gian năng lượng 

sóng dài trong đới thềm cho thấy các sóng dài có tính chất bất 
đẳng hướng rất rõ nét: năng lượng chính được vận chuyển trên 
hướng dọc bờ [25, 26, 267]. 

 

 

Hình 1.15. Các phổ dao động áp suất sát đáy 
ứng với ba đới đặc trưng của đại dương 

1 - đới thềm (máy ghi mực nước gần đảo Shikotan, h = 100 m); 2 - vùng sườn 
lục địa (trạm P2, h = 1000 m);  3 - vùng khơi đại dương (trạm P5, h = 5650 m) 
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Một 

ược tại hai điểm nằm gần nhau có 

 thấy trong các vũng vịnh (ở đây chúng 
có thể là do các đặc điểm cộng hưởng của thủ c

 [268], trong 
ường xuyên 

hÒm có những tính chất lựa chọn tần số 
nhÊ

Khi 

đổi năng lượng g
khơi đại dương và tạo thuận lợi cho sự tích nă

n

đặc điểm quan trọng khác của các phổ sóng dài ở đới 
thềm − sườn lục địa và lân cận bờ là tính chất cá biệt hoàn toàn 
của chúng. Các phổ nhận ®
thể rất khác nhau (ví dụ, xem hình 3.38), ngoài ra, những khác 
biệt như vậy không chỉ

y vự ), mà cả ở lân 
cận bờ thẳng. Ví dụ, theo dữ liệu của Munk và nnk.
các phổ sóng dài ở vùng La Holl (thềm California) th
quan sát thấy những cực đại ứng với các chu kỳ 14,4 và 2 phút, 
còn tại các trạm Wushenside và Pedlenton những cực đại đó 
vắng mặt, nhưng lộ rõ cực đại với chu kỳ 21 phút. 

Tại các vùng khác của Đại dương Thế giới, ở đới thềm tồn 
tại những đỉnh phổ với các chu kỳ từ một số phút đến một số giờ 
và các phổ sóng dài đối với những trạm khác nhau khá khác 
biệt nhau. Vùng thềm càng thể hiện rõ, thềm càng trải dài và 
các trạm càng ở xa rìa thềm (tức càng gần với bờ), thì những đặc 
điểm cá biệt của phổ càng thể hiện mạnh. Ví dụ, tại trạm P5 đặt 
ở độ sâu 5650 m (xem hình 1.12) phổ trơn đều, tại trạm P2 
(1000 m) đã có những cực đại phổ yếu ớt với các chu kỳ 60 và 30 
phút, còn tại trạm nằm trong thềm đảo Shikotan (1000 m) 
những cực đại phổ với các chu kỳ 50 và 15 phút đã thể hiện 
hoàn toàn rõ (xem hình 1.15). 

Thực tế mỗi vùng t
t định, làm cho trên nền phổ đơn điệu giảm đã xuất hiện các 

cực trị tại những tần số cộng hưởng đối với vùng thềm đó. 

Một đặc điểm nữa của các phổ sóng dài trong đới thềm là 
tính chất không dừng của chúng. diễn ra nhiễu động khí 
quyển năng lượng dao động của các sóng dài tăng lên 10−20 lần 
[264, 267]. Sự biến đổi đột ngột tốc độ các sóng dài tại rìa thềm 
cản trở quá trình trao iữa đới thềm và vùng 

ng lượng trong đới 

này [27]. 

ở vùng khơi đại dương, trên dải tần tương đối cao 0,2−1 
c/ph, tức trên dải tồn tại các sóng ngoại trọng lực, phổ sóng dài 
thường có đặc điểm của “nhiễu trắng” (hình 1.13, 1.16), còn trê  
các tần số cao hơn phổ bắt đầu tăng (cực đại tương ứng với các 
sóng gió và sóng lừng − hình 0.1). 

 

Hình 1.16. Biến thiên độ lệch bình phương trung bình của 
mực nước đại dương tính theo thời khoảng 2 giờ tại các trạm 
P2 (a), P8 (b) và P5 (c) theo số liệu tháng 8 - 9 năm 1978 

 lân cận bờ các phổ sóng ngoại trọng lực thường có cấu 
trúc bất thường với những cực trị biểu lộ rõ, chu kỳ của các cực 
trị phụ thuộc nhiều vào khoảng cách kể từ bờ [198, 230, 259]. 

Sau này sẽ cho thấy, đặc điểm này và những đặc điểm khác 
của các phổ sóng dài có căn cứ lý thuyết khá rõ ràng. 

ở
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Chúng ta sẽ khảo s  về sự biến thiến năng 
lượng sóng dài khi tiến Bài toán này có ý nghĩa quan 
trọng ®  d g 
cô i 
quyết bài toán về nhận biết tín hiệu nguy hiểm (khả năn
thần) dựa theo số liệu các trạm ật lý địa cầu đặt tại đáy biển 
trong khuôn khổ 
sóng thần [74

át chi tiết hơn
 dần tới bờ. 

ối với nhiều vấn đề thực dụng (trắc cao vệ tinh, xây ùn
ng trình đới ven bờ...). Ví dụ, thông tin này cần thiết khi giả

g sóng 
 v

Hệ thống tự động hóa thống nhất quan trắc 
]. 

 

Hình 1.17. Phụ thuộc của 
trung bình mực nước
kể từ bờ (đối với vùn

Những trị số điển hình của độ lệch bình phương trung bình 
mực n

độ lệch bình phương 
 đại dương vào khoảng cách 
g tây bắc Thái Bình Dương) 

ước đại dương trong dải chu kỳ 1−120 ph theo số liệu 
quan trắc tại các trạm nước sâu P5, P8 bằng 0,15−0,20 cm (hình 
1.16 b, c). Khi tiến gần tới bờ và giảm độ sâu, các dao động sóng 
dài của mực nước tăng lên đáng kể (hình 1.16 a). Trên hình 1.17 
là đồ thị thực nghiệm biểu thị sự biến đổi cường độ các dao động 
cao tần của mực nước tùy thuộc vào khoảng cách kể từ bờ, xây 
dựng theo số liệu đợt khảo sát Xô − Mỹ thứ hai về vấn đề sóng 

thần (năm 1978) và số liệu đo tại các trạm cáp và trạm ven bờ 
gần vùng đảo Shikotan. Dữ liệu phân tích phổ cho thấy rằng sự 
tăng phương sai về phía bờ liên quan tới sự tăng lên của phổ 
trên dải tần rộng, ngoài ra, xu thế này được duy trì trong khi 
chuyển tiếp từ vùng khơi đại dương vào đới thềm (xem hình 
1.15) cũng như trong phạm vi bản thân đới thềm [190, 198]. 

Xuất phát từ giả thiết rằng ở vùng sâu đại dương phổ sóng 
dài có đặc điểm vạn năng )(0 ωS , phổ của đới thềm − sườn lục 

địa có thể biểu diễn dưới dạng 

)(),(),( 0 ωωω SS     
2 

  xZxx = ,                        (1.16) 

ở đây −),( ω xZ  đặc trưng tần số của hệ, −x  khoảng cách từ bờ. 

Do đó, bài toán khảo sát sự biến dạng của trường sóng dài trong 
đới địa hình biến thiên được quy về việc ),( ω xZ . tìm hàm 

Nhược điểm của dữ liệu quan trắc polygon về các dao động sóng 
hÒm gây khó khăn cho việc giải 

n phân tích phổ. Thông thường để ước 
lượn

dài ở vùng khơi đại dương và ở t
bài toán này dựa trê

g độ biến thiên của sóng dài khi độ sâu biến đổi, người ta sử 
dụng những công thức gần đúng. 

Ta xét sự lan truyền sóng dài từ vùng khơi sâu vào phía bờ. 
Năng lượng toàn phần của sóng có thể biểu diễn dưới dạng [14] 

2

2
a

g
E

 ρ= ,                                    (1.17) 

trong đó ưa  biên độ của sóng tương ứng, −ρ  mật độ nước biển. 

Từ định luật bảo toàn thông lượng năng lượng suy ra rằng 

const
 == 22/1

2/3

2
Nếu cho rằng ở vùng khơi đại dương 0)( Hxh = , 0aa = , thì 

8) suy ra 

ah
g

Ec
ρ

.                       (1.18) 

từ (1.1
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4/1
00 )/( hHaa = ,                                  (1.19) 

tức biên độ sóng biến đổi tỉ lệ nghịch với căn bậc bốn của độ sâu. 
Côn

 tính toán 
g thức (1.19) có tên là công thức Green. Nó được sử dụng 

rộng rãi trong rất nhiều thực tế khác nhau. Theo công 
thức này, ví dụ nếu sóng thần ở ngoài khơi đại dương 
( 50000 =H m) có độ cao 20 cm thì khi tiến tới bờ ( 10=h m) độ cao 

của nó phải tăng lên tới 95 cm. 

Đồng thời với tăng độ cao, bước sóng sẽ giảm khi tiến dần 
tới bờ. Từ (1.14) suy ra 

2/1
00 )/()/( −= hhkk  và 2/1

00 )/()/(  hH=λλ ,           (1.20) 

tức bước sóng giảm tỉ lệ với căn bậc hai của độ sâu. 

Đáng tiếc, như dữ liệu quan trắc thực địa cho thấy, các 
công

n so với 
theo

a 
biến đổi t

ên lục địa,

sãn

 thức đơn giản và trực quan (1.19), (1.20) chưa mô tả đủ tốt 
sự biến đổi của các tham số sóng trong các thủy vực thực. Ví dụ, 
biến đổi độ cao sóng khi giảm độ sâu diễn ra nhanh hơ

 định luật Green [169, 231]. Một trong những nguyên nhân 
khác biệt là do các công thức (1.19), (1.20) nhận được khi giả 
thiết rằng độ sâu biến đổi yếu, tức quy mô biến thiên địa hình 
lớn hơn nhiều so với quy mô chuyển động sóng tương ứng. Vì 
vậy, khi phân tích các quá trình sóng dài người t chỉ áp dụng 
những công thức này trong trường hợp độ sâu ương đối 
đều, không đột ngột và do đó không xảy ra phản xạ sóng. Trong 
điều kiện tự nhiên ở đới thềm − sư  thực tế một phần 
năng lượng sóng luôn phản xạ (“phát xạ”) trở lại vào đại dương. 
Những hiệu ứng xuất hiện khi đó và đặc điểm biến dạng trường 

g thực tế trong các thủy vực tự nhiên sẽ là chủ đề khảo sát 
tiếp theo của chúng ta. 

Nhận thấy rằng một trắc diện địa hình bất kỳ đều có 
những tính chất lựa chọn tần số nhất định, ngoài ra nếu biến 
thiên địa hình càng mạnh thì những tính chất đó càng biểu hiện 

mạnh. Mỗi hài sóng dài có biên độ )(0 ωζ  ở ngoài khơi đại dương, 

khi tiến vuông góc tới bờ dưới tác động của địa hình thay đổi, 
được biến đổi thành dạng 

)(),(),( 0 ωζωγωζ    xxx = ,                           (1.21) 

trong đó −),( ωγ  x  hàm số mô tả sự biến dạng sóng tới phụ thuộc 

vào tần số và khoảng cách tới bờ. Biểu diễn (1.21) có thể sử 
dụng cả đối với các vũng hẹp hay các vịnh khi có thể bỏ qua đặc 
điểm hai chiều của các dao động [109, 110]. Về thực chất hàm 

),( ωγ  x  là đặc trưng cộng hưởng của thủy vực (hay của trắc diện 

g khí quyển với chu kỳ 10−50 phút xuất hiện, gây 
nên

 chu kỳ của các dao động này trùng hợp với chu kỳ 
dao động riêng trên vùng thềm hay trong 
lập. Dao động cộng h iệ h
đáng k

 

 

 

 

độ sâu đang xét), nó mô tả sự ảnh hưởng của địa hình lên sự 
biến thiên trường sóng. 

Cũng cần lưu ý rằng, mặc dù các phổ ngoại lực (áp suất khí 
quyển và gió) có đặc điểm giảm tương đối đều đặn, đơn điệu, 
song khi có những xoáy thuận mạnh, bão, gió giật, dải front... đi 
qua, thì tính chất đơn điệu đó có thể bị phá vỡ (xem mục 3.2), 
các dao độn

 những dao động tương ứng trong đại dương. Trong một số 
trường hợp,

những vùng nước biệt 
ưởng xuất h n khi đó có t ể đạt tới độ cao 

ể. 
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Chương  2

ước sâu. Vì vậy không có 
ất quan trọng. 

H.

n sát được sự lan 

K. Sezawa, K. Kanai. Về các sóng 

Thậm chí những vĩ nhân thế giới 
Những sóng ven, mà Lamb đã xem
hơn là một đối tượng có thể quan sát thấy thật trong tự nhiên 

gần đây đã thu hút nhiều nhà khoa 
học, trước hết chính là vì ý nghĩa cực kỳ 

n tư
t n

viết về các sóng ven như là những sóng “không thể ghi nhận 
được”. Tuy nhiên, trong 30−35 năm gần đây 

nhiều băng g ng ven ở nhiều thủy 
 nhau. Và thật ngạc nhi ưng của những 

sãn

 từ mô hình nền đáy thoải vô tận mà 
Stokes đã dùng từ năm 1846 đến những mô hình số về sóng dài 
trên vùng thềm đang được ứng dụng hiện 

óng mặt với những chu kỳ đặc trưng từ vài chục giây và 

uyến tính tương đương với giả thiết 

 

Lý thuyết tuyến tính về các sóng dài 
trên thềm lục địa và ở vùng khơi đại dương 

 
... Còn có những sóng ngắn khác, chúng xuất hiện 

khi bờ nghiêng, chúng ta có thể gọi những sóng này là 
“sóng ven”, bởi vì biên độ của chúng giảm theo quy 
luật hàm mũ.  Tốc độ sóng ở đây sẽ nhỏ hơn tốc độ các 
sóng có cùng bước sóng ở n−
căn cứ cho rằng loại sóng này r

 Lamb. Thủy động lực học (1932) 
 

... Có thể nghi ngờ liệu có thực sự tồn tại những 
sóng nước nông có kiểu như đã được xem xét ở đây 
không. Trong thực tế khó có thể qua
truyền các sóng biển trên hướng dọc bờ. Hơn nữa, vì 
ma sát đáy trên nước nông luôn rất lớn, còn sự phát 
sinh sóng ở phần biển nông như vậy rất ít có khả năng 
xảy ra, do đó thực tế không thể ghi nhận được những 
sóng này. 

nước nông lan truyền song song đường 
bờ... (1939) 

 

cũng có thể mắc sai lầm. 
 xét chỉ như một thuật toán 

và có một giá trị nào đó, 
to lớn của chúng đối với 

au. Sự truyền sóng thần, vận nhiều hiệ ượng tự nhiên khác nh
chuyển vậ liệu trầm tích, sự hình thà h đường bờ và địa hình 
ven bờ, mạch động vỗ bờ và đơn giản là sự tập trung năng lượng 

sóng trong đới thềm của đại dương − tất cả những quá trình này 
liên quan rất chặt chẽ với các sóng ven. Sezawa và Kanai đã 

người ta đã nhận 
được rất hi tin cậy về các só
vực khác ên, các đặc tr

g này khá trùng hợp với những biểu thức lý thuyết của 
chính những nhà khoa học đã từng do dự về khả năng tồn tại 
thật của chúng. Chương này sẽ giành cho mô tả lý thuyết về các 
sóng ven và những chuyển động sóng cùng loại trong vùng biên 
của đại dương. Trong khi mô tả các mô hình khác nhau sẽ duy 
trì nguyên tắc lịch sử:

nay. 

2.1. Các phương trình cơ bản 

Việc chọn mô hình để mô tả những hiện tượng vật lý trong 
đại dương (nước dâng bão, thủy triều, sóng thần, sóng gió...) 
trước hết được quy định bởi quy mô không gian và thời gian của 
những chuyển động sóng tương ứng. Trong công trình này xem 
xét các s
những bước sóng từ một số chục mét đến một số trăm kilômét. 
Với những chuyển động này có thể sử dụng mô hình tuyến tính 
hóa các sóng dài không tắt dần trong đại dương đồng nhất 
không quay. Ta sẽ giải thích từng giả thiết trong số những giả 
thiết này. 

1. Sử dụng mô hình t
rằng biên độ sóng nhỏ so với bước sóng và độ sâu chất lỏng 

h<<ζ . Từ những giả thiết này suy ra rằng cvu <<, , trong đó 
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−vu  ,  các tốc độ phương ngang của các hạt chuyển động, −c  tốc 
độ pha của sóng. 

2. Phép xấp xỉ sóng dài giả định rằng độ sâu chất lỏng h  
nhỏ so với bước sóng λ  ( λ<<h ). Điều này cho phép bỏ qua các 
gia tốc thẳng đứng trong những phương trình chuyển động và 

ất nhờ 
tĩnh học). Nói cách khác, phép xấp xỉ thủy tĩnh học và phép 

xấp xỉ sóng dài, hay nước nông là những phép xấp xỉ t
đương nhau [51]. 

 dụng mô hình chuyển 
độn

 nhỏ hơn nhiều so với thời gian tắt dần. Với phần lớn 
các sóng đại dương phép xấp xỉ nà

4. Giả thiết về sự đồng nh
không phải
tính

h 

tìm áp su phương trình thủy tĩnh học (1.10) (phép xấp xỉ 
thủy 

ương 

3. Việc bỏ qua các lực ma sát, sử
g không tắt dần được áp dụng đối với các sóng mà chu kỳ 

của chúng
y được thỏa mãn khá tốt. 

ất của đại dương sẽ loại trừ 
 xem xét tất cả các loại sóng nội cũng như không 

 đến ảnh hưởng của sự phân tầng lên các sóng mặt. 

5. Cuối cùng, việc loại loại bỏ các số hạng liên quan tới sự 
quay của Trái Đất ra khỏi các phương trình được áp dụng trong 
trường hợp tần số của quá trình lớn hơn nhiều so với tần số 
quán tín ϕsin2Ω=f , ở đây −Ω  tần số quay của Trái Đất, −ϕ  

vĩ độ địa lý. Trị số đặc trưng đối với các vĩ độ trung bình 
410−=f rad/s tương ứng với chu kỳ 17 giờ. Với các sóng có chu kỳ 

từ một số chục giây đến một số chục phút thì giả thiết f>>ω  

hoàn toàn hợp lý, tuy nhiên sự quay có ảnh hưởng nhất định tới 
những sóng với chu kỳ một số giờ. Sau đây tro
thảo luận về vấn đề đó. 

t mô hình khá lý tưởng 

đối 

ưa được tính đến 
có thể mang lại. Chẳng hạn, khi xé
tần cao của dải tần nghiên cứu (tức các sóng với chu kỳ 
chục 

ng mục này sẽ 

Đương nhiên, những giả thiết vừa nêu sẽ làm cho phạm vi 
các vấn đề được xét bị thu hẹp khá nhiều. Ví dụ, giả thiết về sự 
tuyến tính của các quá trình sẽ từ bỏ việc xem xét hiện tượng 
dâng nước lên trong sóng, bỏ qua các lực ma sát thì không thể 

nghiên cứu các quá trình tiêu tán, không tính tới sự quay của 
Trái Đất là không tính tới các loại sóng xoay (các sóng gradient 
− xoáy). Độc giả quan tâm những vấn đề này có thể tìm tới các 
chuyên khảo [12, 14, 27, 51, 70, 247, 249]. 

Như vậy, chúng ta sẽ sử dụng mộ
hóa. Tuy nhiên điều này cho phép tập trung chú ý vào những 
khía cạnh chính của vấn đề: sự cuốn hút và cộng hưởng thềm 

với các sóng dài trọng lực ở lân cận bờ, sự phát sinh các sóng 
này bởi những nhân tố bên ngoài, những hiện tượng đa dạng 
trong đới ven bờ liên quan tới các quá trình sóng dài. 

Trong những trường hợp riêng, chúng ta sẽ giải thoát khỏi 
những giả định đã chấp nhận để thảo luận về những biến đổi 
chính của nghiệm bài toán mà các nhân tố ch

t các sóng thuộc ranh giới 
một số 

giây), đôi khi chúng ta có thể sẽ không sử dụng phép xấp 
xỉ sóng dài. 

Sóng phẳng truyền theo mặt đại dương có thể biểu diễn 
dưới dạng 

)(
0),,( pxkytietyx −−=     ωζζ ,                           (2.1) 

trong đó −yx,  các tọa độ Đề các, −t  thời gian, −0ζ  biên độ 
sóng, { }−kp  ,  các thành phần của vectơ sóng, còn 

pxkyt −−=Φ  ω  

là pha sóng. Bước sóng được xác định bởi biểu thức 
χπλ /2= ,                                        (2.2) 

trong đó −+= 2/122 )(  pkχ  mô đun vectơ sóng, còn tốc độ pha 

được mô tả như 
χω /=c .                                        (2.3) 
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Trong trường hợp tổng quát liên hệ tần số và số sóng ở 
vùng khơi đại dương đối với các sóng mặt được xác định bằng 
quan hệ tản mạn (1.13), ở đây có thể biểu diễn dưới dạng 

)()/( hgc χω th = .                                  (2.4) 

Biểu thức (2.4) xác định tốc độ pha của các sóng trọng lực. 
Từ nó suy ra rằng tốc độ pha của các sóng phụ thuộc vào bước 
sóng, tức tồn tại sự tản mạn các sóng: các s ng với bước sóng 
khác nhau sẽ ru

ã
t yền với những tốc độ khác nhau − bước sóng 

là tất cả các sóng ngắn. Tuy nhiên, nếu 
các sóng dài, 

càng lớn thì tốc độ càng lớn. Vì vậy từ vùng bão ở xa đi tới chỗ 
chúng ta trước hết là các sóng dài nhất (dưới dạng sóng lừng 
đều đặn), sau đó mới 

h>>−1χ , tức với hh χχ ≈)(th  và (2.4) sẽ có một 

                    (2.5) 

tõ ®
s

cứu tiếp sau. 

Tuy nhiên, ta nhận thấy rằng 

gây nên bởi sự biến thiên địa hình trên hướng vuông 

dạng quen thuộc với chúng ta (xem biểu thức (1.14)) 
2/1)(  ghc = ,                   

ây rút ra rằng tốc độ các sóng dài không phụ thuộc vào tần 
ố hay bước sóng, tức các sóng này không có sự tản mạn. Chính 

các sóng đó sẽ là đối tượng nghiên 

biểu thức (2.5) chỉ đúng khi 
không có những biến thiên địa hình đột ngột. Như sau này sẽ 
cho thấy, các sóng dài tồn tại trong đới thềm thực ra là có tản 
mạn, được 
góc với chuyển động sóng. 

Các phương trình chuyển động trong phép xấp xỉ sóng dài 
có dạng 

xt ∂∂
g

u ∂−=∂ ζ
 

 
,                                       (2.6) 

y
g

t
v

∂
∂−=

∂
∂ ζ

 

 
,                   

y
hv

x
hu

t    

  

∂
∂−

∂
∂−=

∂
∂ ()( )ζ

,                               (2.8) 

trong đó −ζ  độ dâng của mặt tự do, −vu,  các thành phần tốc 
độ của phần tử chuyển động. Nếu xác định u  và v  từ các 
phương trình (2.6), (2.7) và thế vào (2.8) ta 
trình cho 

nhận được phương 
ζ  

0)(2

2

=∇∇−
∂
∂ ζζ

hg
t

  

 

,                              (2.9) 

trong đó −
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

∂
∂

∂
∂=∇

yx   

 ,  toán tử Hamilton. 

Để mô tả các sóng dài ở lân cận bờ và trong đới thềm − sườn 
lục địa nên sử dụng mô hình đại dương bán vô tận với địa hình 
trụ )(xhh = . Trong trường hợp này nghiệm riêng của phương 

trình (2.9) là các sóng lan truyền dọc theo những đường đẳng 
sâu và tuần hoàn theo tọa độ y : 

)()(),,( kytiextyx −=   
     ωζζ , 

)()(),,( kytiexutyxu −=   
       ω ,                         (2.10) 

)()(),,( kytiexvtyxv −=   
      ω . 

ở đây ta xem rằng ω  luôn dương, còn k  có thể có dấu bất kỳ. 

Nghiệm sóng của ph− biểu diễn dưới 
; ngoài ra bản thân việc 

nghiên cứu các sóng điều hòa có ý nghĩa 
gian − thời gian các số liệu quan trắc cho phép tách 

giống 
địa hình trụ. Trong đó có thể tính đến những bất đồng nhất cỡ 
lớn của địa hình bằng cách chia vùng đang xét thành một loạt 

ương trình (2.9) có thể 
dạng tổng các sóng điều hòa kiểu (2.10)

vì phân tích phổ không 
ra chính các 

sóng đó. 

Đa số các thềm đại dương thực sự có địa hình đáy gần 
                    (2.7) 

còn phương trình liên tục 
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phụ vùng tương đối đồng nhất, còn những bất đồng nhất cỡ nhỏ 
ước sóng) − thì có thể tính tới trong khi giải bài toán về 
 [51, 170]. 

 xấp xỉ 
với bước sóng có những biến đổi địa hình đáng kể theo 

 độ hay bản thân vùng nước là một thủy vực hình dạng phức 
tạp, thì lý thuyết các sóng biên đơn giản
Tron hảo sát các sóng dài phải dùng các 
ph−ơ  thủy động lực số trị có tính tới địa 

i tính 
toán dao động lắc trong các thủy vực t

(so với b
sự tán xạ

Chỉ trong trường hợp khi mà trên các khoảng cách
cả hai 

tọa
 mới không khả dụng. 

g trường hợp đó để k
ng pháp mô hình hóa

hình thực hai chiều. Ví dụ, phải giải bài toán như vậy kh
ù nhiên. 

Nếu )(xhh = , thì kết hợp với (2.10) p ng tr nh (2.9) có 

dạng 

h−¬ ×

02
2

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+′′

+′′ ζωζζ  k
ghh

h
      (2.11) 

trong đó dấu phảy trên chỉ đạo hàm t x . 

Các thành phần tốc độ nếu tính tới (2.6), (2.7) có thể viết lại 
như sau: 

,                   

heo 

ζ
ω

′= giu ,                                       (2.12) 

ζgk
v = .                                       

ω
 (2.13) 

Phương trình (2.9) có bậc hai theo k  và tuần tự có hai 
nghiệm ứng với các sóng trọng lực truyền trong các hướng ngược 
nhau. Hai nghiệm đó hoàn toàn đối xứng: nếu sóng với các tham 
số { }ij k ,ω  là nghiệm của (2.11), thì sóng { }ij k− ,ω  cũng sẽ là 

ngh

ng thành 

bất đối xứng. Trong trường hợp này phương trình tương tự 
(2.11) sẽ có dạng 

iệm của nó. 
Ta nhận thấy rằng điều này chỉ đúng khi nào không tính 

đến sự quay Trái Đất. Sự quay làm cho chuyển động só

02
22

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

′
−−+′′

+′′ ζ
ω

ωζζ  
 

k
h
hkf

gh
f

h
h

.              (2.14) 

Các sóng trọng lực trở thành bÊ
truyền trong chiều dương (

t đối xứng: những sóng 
0>k , tức có độ sâu nh ¬ ờ

g 
á h n (b

n tron
) ở 

bên trái sẽ chạy nhanh hơn so với những sóng truyề
chiều ngược lại. Khi f>>ω  sự khác b ệt này trở nên nhỏ có thể i
bỏ qua. Về sau, khi xem xét những chuyển động t

g ứng với ranh giới thấp tần của dải tần 
đang xét (tức với các sóng có chu kỳ một số 
khác biệt yếu về các tốc độ pha thực tế có tồn tại. 

ưu ý hai tìn

 bờ, tồn tại một kiểu đặc 
biệt

ương ứng sẽ 
chủ yếu sử dụng phương trình (2.11), nhưng trong khi đó phải 
nhớ rằng với các són

giờ), thì hiệu ứng 

Ta cũng l h huống liên quan tới sự ảnh hưởng 
của sự quay Trái Đất (để sau này không trở lại vấn đề này nữa). 

1. Trong đại dương quay, khi có
 các sóng trọng lực (chính xác hơn − các sóng trọng lực − 

quán tính) − sóng Kelvin [27, 51]. Trong đại dương độ sâu không 
đổi ( const== Hxh )( ) sóng Kelvin truyền với tốc độ các sóng dài 

số mũ: 
theo chiều xoáy thuận, tức để lại bờ ở phía bên phải (ở bắc bán 
cầu) và tắt dần trong hướng từ bờ theo luật hàm 

c
x

f −

KK eAx =)(ζ .                                  (2.15) 

Sự hiện diện của vùng thềm làm thay đổi sóng này, khi tần 
số tăng (bước sóng giảm) tốc độ pha của nó bắt đầu suy giảm, 
trên biểu đồ tản mạn đường cong tản mạn của sóng Kelvin 
chuyển thành hài bậc không của các sóng ven (xem mục 2.2, 
2.3) truyền trong chiều âm. 

Trong khuôn khổ nghiên cứu này, sóng Kelvin lý thú trước 
hết ở chỗ theo dữ liệu quan trắc thực địa phần lớn năng lượng 
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của −
hư

các sóng dài trọng lực ® ược truyền dọc theo bờ trong chính 
ướng mà sóng này lan truyền. 

2. Phương trình (2.14) có bậc ba đối với ω . Nghiệm thứ ba 
tương ứng với các sóng gradient − xoáy tần thấp, truyền theo 
chiều xoáy thuận, tức theo chiều nh
này được gây nên bởi 

 sóng 

ào đới thềm, cấ rúc không gian 
giống nhau, các quy mô tương tự liên qua

 tùa ®
ạnh rằng đây là các sóng bản chất hoàn toàn khác (các 

sóng thềm được gây nên bởi các lực xoay, các sóng ven − bởi 
trọng lực) và quy mô thời gian khác (các sóng thềm chỉ tồn tại 
trên các tần số thấp hơn tần số quán tính 

− sóng Kelvin. Những sóng 
hiệu ứng đồng thời của sự quay Trái Đất 

và sự biến thiên. Một trong các dạng gradient − xoáy là các 
sóng thềm − chúng có nhiều nét chung với các sóng ven trọng 
lực (sự tập trung năng lượng v u t

n tới quy mô vùng 
thềm...) và người ta thường hay lầm lẫn chúng, hơn nữa một số 
tác giả để chỉ các sóng thềm đã sử dụng những thuật ngữ “các 
sóng ven ịa chuyển”, “các sóng ven tần thấp”, v.v... Phải 
nhấn m

f<ω , các sóng ven − 
ngược lại, khi f>ω ). *

Với những nhận xét ở trên đây, ta chuyển sang phân tích 
những dạng khác nhau của các sóng trọng lực và các hiệu ứng 
liên quan với chúng. 

2.2. Các sóng ven của Stokes: nghiệm cho trường hợp nền 
đáy thoải vô tận 

Xét mô hình đại dương bán vô tận, đường bờ trùng với trục 
y , còn trục x  hướng về phía khơi đại dương. Ta xem rằng độ 

sâu bi

       

ến đổi theo luật tuyến tính: 

                                           
* Bản chất và những đặc điểm của các sóng thềm, sự ảnh hưởng của chúng lên 
các hiện tượng tự nhiên khác nhau cũng như sự khác biệt giữa chúng với các 
sóng ven được xem xét khá tỉ mỉ trong các chuyên khảo [27, 51, 70]. 

xxh  α=)( ,                                    (2.16) 

trong đó −= ββα  ,tg  góc nghiêng của đáy. Người ta thường gọi 

mô 

 nghiệm đối với các sóng 
mặt trọng lực trên nền đáy vô tận,

hình này là “nền đáy vô tận”. 

Năm 1846 J. Stokes đã nhận được
 không sử dụng phép xấp xỉ 

sóng dài [46, § 260]: 
xex   δζζ −= 0)( ,                                (2.17) 

trong đó βδ cos  k= . Phương trình tản mạn tương ứng có dạng 

βω sin2 gk= .                                 (2.18)  

Nghiệm này có tên là sóng ven của Stokes (Stokes edge wave). 
Sóng này truyền dọc bờ trong hướng dương hay hướng âm với 
tốc độ pha 

2/1

sinsin
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛== ββ

ω k
gg

c                       (2.19) 

và tắt dần nhanh về phía khơi đại dương. Tất cả năng lượng của 
sóng này tập trung vào một đới hẹp ven bờ và không thể truyền 
cho vùng khơi đại dương; diễn ra “sự bẫy” năng lượng sóng. 
Những chuyển động sóng, mà năng lượng được tập trung vào 
một đới nào đó và không truyền được ra các vùng bên ngoài, có 
tên là các sóng bị bẫy (trapped) [51, 264]. 

Một thế kỉ sau Eckart [158] sử dụng lý thuyết các sóng dài, 
đã xác định được rằng nghiệm mà Stokes nhận được là hài thấp 
nhất trong số vô số các hài sóng ven bị bờ bẫy. Sau này chúng ta 
sẽ sử dụng nhiều đến nghiệm của Eckart, vì vậy bây giờ sẽ xem 
xét nó một cách tỉ mỉ hơn. 

Phương trình (2.11) nếu kể tới (2.16) sẽ có dạng 
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=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+′+′′ ζζζ  k

x
a

x
,                       (2.20) 

trong đó )(/22 βω tg  ga = . Nếu dùng các phép biến đổi 

xkexZx   −= )()(ζ , 
k

u
x

2
=  

có thể dẫn phương trình (2.20) tới dạng 
0)1( =+′−+′′ uzuzu    µ ,                        (2.20 a) 

trong đó ương trình (2.20 a), giới 

c 

2/)1/( 2 −= kaà . Nghiệm của ph

hạn tại bờ và tại vô cùng, được biểu diễn thành các đa thứ
Lagerr )(uLn : 

⎥
⎥
⎦⎢

⎢
⎣

++−−=−⋅= − ...
!2

)1();1;(!)( 22 nnn
n unuunFnu   

 
        , 

;24;1;1 2
210 +−=+== uuLuLL        

24967216;6189 234
4

23
3 +−+−=+−+= uuuuLuuuL     

và v.v... 

Nếu kể tới nh

⎤⎡ − )1( 22 nn
L

ững phép biến đổi đã thực hiện ta có 

                          (2.21) 

và 

xk
nn ekxLAx    −= )2()(ζ , 

...2,1,0,
2
1

2

2
          ==− nn

k
a

,                          (2.22) 

−nA  biên độ ở lân cận bờ. 

Từ điều kiện (2.22) ta nhận được quan hệ tản mạn 

βω tg  gknn )12(2 += ,                                 (2.23) 

biểu thức này trong trường hợp riêng khi 0=n  và β  nhỏ trùng 

với biểu thức (2.18) do Stokes đã nhận được. 

Nghiệm (2.21) là một tập hợp rời rạc của các hài sóng ven, 
mỗi một hài trong số đó trên mặt phẳng ( k ,ω ) được ánh xạ 
bằng một đường cong tản mạn (kω )n . Số hiệu của h
ứng với số lượng giá trị bằng không của hàm )(x

ài tương 
ζ  trên hướng 

vuông góc bờ (hình 2.1). Như vậy các sóng 
p hợp các nghiệm sóng, sóng đứng trên hướng vuông 

góc thềm và sóng tiến dọc thềm (b
lượng của các sóng này nhanh chóng suy giả

ven có đặc điểm rời 
rạc và là tË

ờ). Khi xa dần khỏi bờ, năng 
m. 

Tốc độ pha của các sóng ven được mô tả bằng biểu thức 

...2,1,0,)12()1
2/1

          tgtg
 

=
⎦⎢⎣

⎡ +=+== n
k

n
g

n
k

c n
n ββ

ω
ω

 (2.24) 2( ⎥
⎤g

Các sóng ven của Stokes có độ tản mạn mạnh: tần số càng 
lớn (hay số sóng càng lí độ pha của mỗi hài riêng càn
nhỏ. Tại một tần số cố định thì số hiệu hài càng cao tốc độ càng 

Các sóng ven của Stokes có n tại với 
Trường hợp ào bờ) là trư

n) thì tốc g 

lớn. 

 thể tồ bất kỳ. 
vuông góc v ường hợp đặc 

0≠k  
0=k  (sóng tiến 

biệt. Phương trình (2.20) trong trường hợp này có dạng 

01 2
=+′+′′ ζζζ  

a
,                              (2.25) 

xx
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và nghiệm của nó có thể biểu diễn dưới dạng [47, §

( )xaAJx 2)( 0=ζ ,                                (2.26) 

trong đó −0J  hàm Bessel bậc không. Tại những x  lớn (tức ở 

rất xa bờ) có thể viết thành 

)4/2(cos*)( 4/1 πζ −= − xaxAx   ,                   (2.27) 

trong đó AaA 2/1)(*  π= . Do đó, nghiệm phương trình (2.25) là 

một sóng đứng có số lượng vô hạn các đường nút, biên độ sóng 
tắt dần chậm khi xa khỏi bờ (tỉ lệ với 4/1−x ). 

Như vậy, với nền đáy vô tận có thể tồn tại hai loại nghiệm 
sóng đối với các sóng dài: 

1) Các sóng ven của 

i đại dương. 

Ursell [324] đã đưa ra lý thuyết chí
của Stokes, không phải dùng tới phép

       (2.28) 

Với những góc nghiêng 

Stokes truyền dọc bờ trong cả hai 
hướng và tắt dần nhanh về phía khơi đại dương; 

2) Sóng đứng, tắt dần chậm về phía khơ

nh xác về các sóng ven 
 xấp xỉ sóng dài. Kết quả 

lý thú nhất mà Ursell nhận được − đó là biểu thức quan hệ tản 
mạn được chính xác hóa 

[ ]βω   )12(sin2 += ngkn .                   

β  nhỏ, các biểu thức (2.23) và (2.28) 

thực tế tương đương nhau. Khác biệt chủ yếu là ở điều kiện tồn 
tại nghiệm (2.28) 

2
)12( πβ ≤+  n .                                    (2.29) 

Từ (2.29) suy ra rằng với góc nghiêng β  bất kỳ luôn tồn tại một 

số có giới hạn các hài sóng ven 
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2/14/ −≤ βπn .                                   (2.30) 

Mặc dù, theo điều kiện (2.30) tại những β  nhỏ thì số này là khá 
lớn (với 02,0=β  38=n ), bản thân kết q là tin cậy và hết sức 

quan trọng.

uả 

 

 

Hình 2.2. Giản đồ tản mạn của các sóng ven theo mô hình Ursell 

Những nghi
rằng trong phép xấp xỉ sóng dài với đại d−ơ
luôn tồn tại một số hữu hạn các hài sóng ven 

a tần số hay số sóng. Ví dụ,  một trong các định lý của 
(xem § 2.4) đã nói về điều này. 

Kết quả quan trọng thứ hai rút ra từ mô hình Ursell − đó là 

(2.1
 hay từ 

thềm, có thể “phát xạ” vào vùng khơi đại d

Cả hai kết quả quan trọng này, đã do U
trên mô hình nền đáy vô tận có kể tới tính chất ba chi

đáy tuyến tính vô hạn có tính nhân tạo và 
phần lớn trường hợp không phản ánh đượ

ược điểm lớn nhất của nó là không có ®
quy mô phương ngang đặc trưng (riêng có của các vùng thềm tự 

ác kích −
đới thề ịa), cũng như sự hiện diện của vùng nước 
sâu trải dài, nơi đó độ sâu ít thay đổi, quyết định về cơ bản hình 
dạng và các tham số sóng ven và sóng phát xạ. Vì vậy, thời gian 
gần đây, khi mô tả những quá trình sóng quy mô tương đối lớn 
(có quy mô so sánh được với quy mô vùng thềm) kiểu như các 
sóng áp, người ta đã sử dụng các mô hình giải tích hiện thực 
hơn để xấp xỉ địa hình. Tuy nhiên, đối với các quá trình ở đới 
ven bờ mà quy mô đặc trưng nhỏ hơn nhiều so với kích thước 
vùng thềm (các sóng ngoại trọng lực và những hiện tượng liên 
quan với chúng), thì mô hình nền đáy vô tận hoàn toàn thích 
dụng và cho những kết quả tốt khi so sánh với dữ liệu quan trắc 
thực tế [130, 187, 230]. 

 
                                                 

ên cứu tiếp theo về các sóng ven đã cho thấy 
ng độ sâu hữu hạn 

đối với một giá trị 
bất kỳ củ
Huthnance [216] 

sự tồn tại phổ liên tục của các sóng tại 

gk≤2ω                                      (2.31) 

(hình 2.2). Do đó, đối với một điểm bất kỳ của mặt phẳng tản 
mạn thỏa mãn điều kiện (2.31) có thể tồn tại nghiệm sóng dạng 

0). Những sóng này có tên gọi là các sóng phát xạ (leaky), 
bởi vì chúng, khác với các sóng bị bẫy, khi phản xạ từ bờ

ương [27, 264].*

rsell nhận được dựa 
ều của 

trường sóng, cũng có thể nhận được đối với các sóng dài trong 
trường hợp đại dương có độ sâu hữu hạn. Sự tính đến quá trình 
tắt dần dao động sóng theo phương thẳng đứng sẽ cho kết quả 
vật lý sát thực. 

Mô hình nền 
c hình dạng thực của 

ợvùng thềm. Như − c một 

nhiên). Mặc dù vậy, c  th ước của địa hình biến đổi (của 
m và sườn lục ®

 
* Trong văn liệu thông thường còn dùng các thuật ngữ “các sóng đi mất” và 
“các sóng thoát mất”. 
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2.3. Các sóng dài bị bẫy ở đại dương có vùng thềm độ sâu 
không đổi 

Khi tiến hành phân tích lý thuyết về các dao động lắc trong
đới thềm, Sezawa và Kanai (1939) đã đi đến kết luận rằng trong
đới này có thể tồn tại những sóng dài lan truyền dọc đường bờ
mà không bị mất nhiều năng lượng, biên độ của các sóng đó
giảm nhanh về phía khơi đại dương [300]. Để mô tả hiện tượng, 
họ đã dùng mô hình đại dương bán vô tận có thềm độ sâu không 
đổi (“thềmưbậc”): 

0
)(

2

1

Lxh

xh
xh

          khi

     khi

Như các tác giả đã nêu, nghiệm do 
các sóng biên, tương tự như các sóng địa chấn Liawa tron  
môi trường đồng nhất. Thực tế là họ đã mô tả các sóng ven, 
giống với các sóng kinh điển của Stokes trên nền đáy vô tận. 

Về sau, một số khía cạnh khác nhau của các nghiệm sóng 
dài đối với mô hình thềmưbậc đã được xét trong các công trình 

 khả năng 
khái quát hóa cho địa hình đáy tùy ý. 

Phương trình (2.11) đối với mô hình

          (2.33) 

trong đó  

 
 
 
 

⎩
⎨
⎧

≥
<<

=
.
,L
                           (2.32) 

họ nhận được biểu diễn 
 của g

của Munk và nnk. [269, 312], Aida [106], Buchwald và De 
Szoeke [134]... Những ưu điểm của mô hình này là: 1) sự đơn 
giản của nghiệm; 2) tính trực quan của kết quả; 3)

 này sẽ có dạng 

0)()( 2 =−′′ xx jjj ζχζ ,                   

j
j gh

k
2

22 ωχ −= ,                                      (2.34) 

2, 1 , chỉ số  v i thềm, 2 − ùng khơi đại dương. Tùy =j 1 ứng ớ  v

thuộc vào dấu của tức tùy thuộc vào 2
jχ  ( ω  và k ) nghiệm (2.33) 

 ®

( =

đối với từng vùng có thể ược biểu diễn thành các hàm mũ 

x
j

x
jj

jj eCeCx χχ
21) +−      khi     ζ 0

2
22 >−=

j
j gh

k
ωχ ,     (2.35) 

hay

2 xpCxp jjj  +   khi   

 các hàm lượng giác 

(cosˆ)( 1Cx jj  =ζ )(sinˆ) 02
2ω2 >−= k

gh
p j .  (2.36) 

 (  tõ ®©

=′ xζ    khi                         (2.37) 

j

Những nghiệm này phải thỏa mãn các điều kiện biên sau đây: 

− Tại bờ 0=x ) − điều kiện không chảy qua ( 0=u ) y 
suy ra 

,

0)(1

− Tại vô cùng − điều kiện có hạn của nghiệm 

0=x ;       

Mx <)(2ζ    khi   ∞→x ;                             (2.38) 

− Tại ranh giới thềm − các điều kiện liên tục mực nước và 
thông lượng 

.)()(
),()(

2211

21

Lxxhxh

xx

=′=′
=

    khi     ζζ
ζζ

                      (2.39) 

Noi theo công trình [269], đối với nghiệm kiểu (2.35) cho 
vùng khơi đại dương ta đưa ra ký hiệu (ký hiệ
còn 

E  u hàm mũ), 
đối với (2.36) − ký hiệu T  (ký h µm lư  tương 
E′

iệu h ượng giác),
tự,  và T ′ − cho đới thềm. Rõ ràng khi đó tù ộ kiểu 
nghiệm, toán đồ tản mạn sẽ phân chia ra thành các vùng 

y thu c vào 
TT ′ , 

TE ′  và EE ′  (hình 2.3). Ta sẽ xét riêng từn  vùng trong những 
vùng đó. 

g
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1

2
2 ,

gh
k

gh
k

ωω
   vùng EE ′ . Từ điều kiện (2.38) suy 

ra 022 =C , từ điều kiện (2.37) suy ra 2111 CC = . Nghiệm có dạng 

)(2)( 1111 xCx χζ  ch= ;                           (2.40 a) 

          (2.40 b) 

Thế (2.40) vào (2.39) sẽ dẫn tới phương trình tản mạn 

xeCx 2
122 )( χζ −= .                   

11

22
1 )(

h
h

L
χ
χχ = th .                                (2.41) 

Vì 12 hh >  nên 
1

2
2

1
2

2
2

2 gh
k

gh
k

ωχωχ −=>−= , do đó trong 

 lớn hơn đơn vị. Ph
ố thực, và do đó, các nghiệm sóng 

phương trình (2.41) vế phải luôn ương trình 
(2.41) không có các nghiệm s
ứng với vùng EE ′  của toán đồ tản mạn không tồn tại. 

 

Hình 2.3. Toán đồ tản mạn chẩn đoán của 
các sóng ven và sóng phát xạ đối với mô 

2. 
2

2
2

1

2
2 , k

gh
k

ωω <<   , vùng 
gh

TT ′ . Các nghiệm mang đặc 

điể ng đới thềm lẫn ở ngoài 
thềm. Từ điều kiện (2.37) suy ra C . Nế

viết 

ua 

m này. 
Ph−

m lượng giác (dao động sóng) cả tro
021 = u kể tới (2.36) có thể 

thành 

)(cos)( 1111 xpCx  =ζ ,                             (2.42 a) 

)(sin)(cos)( 2222122 xpCxpCx   +=ζ .                 (2.42 b) 

Các điều kiện (2.39) cho phép biểu diễn 12C , 22C  q  các 

điều kiện (2.38) luôn được thực hiện đối với kiểu nghiệ
11C ;

ương trình tản mạn đối với những sóng này không tồn tại, 
nghiệm sẽ tồn tại cho điểm bất kỳ { }k ,ω , vùng TT ′  của toán đồ 

tản mạn. Đó là các sóng phát xạ đi đến đới thềm từ vùng khơi 
đại dương, nó bị biến đổi ở đây và phản xạ lại vào v

g người ta 
are (đôi k

Puangcare cải biên” [2  kinh 
điển

ùng khơi đại 
sóng này với các dương. Thườn đồng nhất hóa các 

sóng Puangc hi sử dụng thuật ngữ “các sóng 
60]), mặc dù các sóng Puangcare

 mới đầu đã được mô tả đối với đại dương quay độ sâu 
không đổi. 

3. 

hình thềm - bậc 

21 ghgh

2
2

2
k

ωω << TE ′, vùng . Các nghiệm tương ứng mang 

Đây là đới tồn tại các sóng ven, tương tự như các sóng quan sát 
thấy trên nền đáy vô tận. Ta xét những nghiệm tư
cách

đặc điểm lượng giác trên vùng thềm và hàm mũ (tắt dần) ở 
ngoài vùng thềm. Nếu tính tới (2.37), (2.38) 

)(cos)( 1111 xpCx  =
xeCx 2

122 )( χζ −= .                            (2.43 b) 

ζ ,                         (2.43 a) 

¬ng øng mét 
 chi tiết hơn. 

Từ các điều kiện (2.39) suy ra phương trình tản mạn 
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11

22
1 )(

ph
h

Lp
χ

=tg ,                               (2.44) 

có thể viết ph−ơmg trình này i dạng dướ

dz
y

z =tg ,                                (2.44’)      

trong đó Lpz 1= , Ly 2χ= , 
2

1

h
h

d = . Nghiệm của nó có dạng 

2
0, πϕπϕ ≤≤+= nn nz      ,                         (2.45) 

trong đó  của hài. Đối với mỗi hài tồn tại 

2

g ược tìm từ nghiệm của 

hệ các phương trình 

−= ...2,1,0      n  số hiệu

một tần số cực tiểu min
nω  và một số sóng cực tiểu min

nk  xác định 

các ranh giới tồn tại của từng hài 

,

,
min

min

∞<<

∞<≤

nn

nn

kk

ωω
                                   (2.46) 

trong đó 

. . . 

., . . 

<<<

<<≤
minminmin

1

min
3

min
2

min
1

kkk

ωωω
                          (2.47) 

3

Các tần số min
nω  và các số són min

nk  ®

0, == ynz      π ,                                   (2.48) 

tức 

.
2

2k
ω=

,
2

2
2 n

k
πω =−

L
cn

n
* ω ,                                    (2.49) min π

=

212 cLh  ⎠⎝ −

trong đó 

*
2/1

1min cn
h

h
L

n
kn

 
 

ππ =⎟⎟
⎞

⎜⎜
⎛

= ,                     (2.50) 

2/1
21

*

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
hh

hgh
c , 

12

còn 22 ghc = . Khi 11*21   ghcchh =≈<<  từ các công thức 

(2.49), (2.50) rút ra rằng các trị số cực tiểu của tần số và số sóng 
tỉ lệ

ương ảnh hưởng đến các số sóng 
ưng thực tế khôn ưởng đến các tần số 

ng trình của những đường cong tản mạn đối với 
một 

* Lcnnn   ,                      (2.52) 

trong đó ược mô tả bằng biểu thức (2.45). Tại 

 với căn bậc hai của độ sâu thềm và tỉ lệ nghịch với độ rộng 
thềm. Độ sâu ở vùng khơi đại dư

min
nk , nh g ảnh h min

nω . 

Các ph−ơ
số hài riêng biệt có thể biểu diễn dưới dạng tham số 

Lczdz nnn *
2/122 )1( tg+=ω ,                         (2.51) 

(/)1( 2/12 czdzk tg+= )2

πnz =  c¸c n n

biểu thức (2.51), (2.52) tương đương với (2.49), (2.50). Những ví 
dụ tính toán các đường cong tản mạn với những giá trị d  khác 
nhau được dẫn trên hình 2.4. 

Tốc độ pha của các hài tương ứng của các sóng ven được mô 
tả bằng biểu thức 

z  ®

2/1

2

221
 

tg ⎟
⎞

⎜
⎛ +

= nzd
cc

2

2
1

gh

Lgh
                                (2.48’) 

Từ (2.48) suy ra rằng 

2 1⎝ +n
tg 

⎟
⎠

⎜
nzd

                          (2.53) 
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và là một hàm giảm đơn điệu của z  (do đó cũng là của k ,ω ). 

πn=  (tức tại min
nn ωω = , min

nn kk = ) 2ccn = , khi T¹i zn

2
ππ +→ nzn  (khi ∞ω , ∞→nk ) 12

2/1 ccdcn =→  (h×nh 2.5). →n

 

 

 

 

 

d  (2)

 

 

 

 

Hình 2.4. Toán đồ tản mạn của

các sóng ven đối với mô hình 

thềm - bậc tại giá trị tham số 
91/ 21 == hhd  (1) và 

=

/

25/1

Tại ω  giữ cố định, các giá trị của số sóng 

hài riêng biệt có thể tìm theo công thức (2.52
số tương ứng của z  được tính theo công thức tru

nk  đối với một số 

), trong đó các trị 
y hồi n

πω
n

czd n ⎥
⎦

⎢
⎣ ⎠⎝

2
*

2
L2

 

Hình 2.5. Các trị số quy chuẩn của tốc độ nhóm (1) và tốc độ pha (2) đối với ba 
hài sóng ven thấp nhất trong mô hình thềm - bậc với tham số 21 / hhd =   9/1=  

phụ thuộc vào tần số (a) và số sóng (b) 

Ví dụ, với 9/1=d , 5,2
*

* ==
c
L

 π
ωω  các giá trị nz  được tính 

theo công thức (2.54) bằng: 72,88=z o, 56,265=z o, 13,430=z o,  
arctgz k

n +⎥
⎤

⎢
⎡

⎟
⎟
⎞

⎜
⎜
⎛

−=
2/12

)( 11
 

.                  (2.54) 0 1 2

còn các giá trị k
c
cL

kn
*

∏
=

 

*

2 :  

hình 2.4). Trên hình 2.6 dẫn những profile dao động sóng tương 
ứng trên hướng vuông góc với bờ. 

37,7*
0 =k , 23,6*

1 =k , 25,3*
2 =k  (xem 
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Bằng cách tương tự, người ta xác định những giá trị tần số 
nω  tại k  cố định (theo công thức (2.51)), t ong đó nz  được tính 

theo công thức 

r

πω n
dczd

cLk
zn +

⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−=

2/1 

2
*

2
2

2
2

2
)( 1 arctg

  
.                 (2.55) 

Trong đó nếu tại giá trị jkk =  nào đó tồn tại một tập hợp các 

tần số riêng )( jn kω , thì một tập hợp y như vậy sẽ tồn tại tại 

k −= j jnjn

Một đặc trưng quan trọng của các sóng ven là tốc độ nhóm 

k : ( kk −≡ ωω )() . 

dk
d

cg
ω= ,                                      (2.56) 

dài 
quy định tốc độ vận chuyển năng lượng sóng. Đối với các sóng 

ở vùng khơi đại dương const,=== ghccg  đối với các sóng 

ven trên nền đáy nghiêng vô tận gc  đơn điệu giảm khi tăng tần 

số và số sóng. Tốc độ nhóm đối với thềm − bậc có cấu trúc phức 
tạp hơn. Nếu tính tới (2.51), (2.52) có thể nhận được biểu thức 
sau: 

( )[ ]
( ) ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

+
+⋅

++
++

=
zd
zd

zzzz
zzzzdc

cg 22

2

22

222
2

tg1
tg1

cossintg
cossintg  

  

  
.        (2.57) 

Từ (2.57) suy ra rằng khi πnz =  ta có 2ccg = , còn khi 

2/ππ +→ nz  ta có =→ c giá trị  

 tần số (hay vào số sóng) khác nhau đáng 
− ta thấy rất rõ trên các đồ thị tương ứng, đối với mỗi hài tại 

− các số sóng 

nhã

của các quá h

12g g

c  trùng nhau. Tuy nhiên, đặc điểm biến đổi gc  và c  tùy thuộc 

vào

2/1 ccdc , tức cá cận của c  và

kể (xem hình 2.5). 
Nh
những tần số nhất định e

nω  (cũng nh e
nk ) các tốc độ 

m có trị cực tiểu. Những tần số đó được gọi là các tần số 
Airy. Tại các tần số đó cần phải xảy ra sự tích tụ năng lượng 
sóng; trong phổ  trìn  động lực học trên thềm có thể 
chờ đợi sự xuất hiện các cực đại. 

 

 

 

Hình 2.6. Các dạng dao động 

tự do củ sóng ven thấp 

nhất tại 5,2* =ω  trong mô 

hình thềm-bậc với tham số 
9/1=d  (những điểm tương 

ứng được đánh dấu bằng các 

vòng tròn nhỏ trên các đường 

cong tản mạn 

 

 

 

 

a ba hài 

ở hình 2.4) 

hình khác nhau 

Các mô hình “nền đáy nghiêng vô tận” và “thềmưbậc” 
thường là rất thô để xấp xỉ địa hình thực ở các vùng ven bờ và 

 

 

 

2.4. Những đặc điểm của sóng ven đối với các dạng địa 
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tron

<<
=

,0
)(

xH
Lxx

xh
   khi   

   khi    α

ông đổi (xem hình 
2.12 b). Nếu so sánh với dạng thềm (2.16), trắc diện (2.58) tỏ ra 
hiện thực hơn nhiều. Trong trường hợ

g đới thềm. Ta xét những mô hình lý thuyết khác được dùng 
để tính các sóng ven. 

1. Thềm nghiêng độ rộng hữu hạn: 

⎩
⎨
⎧

> .L
                        (2.58) 

Đó là vùng thềm mà ở lân cận bờ thì có đặc điểm của một 
nền đáy nghiêng, kết thúc bởi tường thẳng đứng còn xa dần về 
phía khơi đại dương thì độ sâu được xem là kh

p riêng, khi LH  α= , sẽ 
không có tường tại ranh giới của thềm (xem hình 2.12 c). 

Thực tế mô hợp các mô

) 

tron

n
ới các sóng ven) − dưới 

dạn

 hình (2.58) là sự kết  hình đã xem 
xét trong các mục trước. Trong đới thềm phương trình (2.11) có 
dạng (2.20), và nghiệm của nó được viết như sau: 

kxekxFAx kx <<−= − 0)2,1,()( 11      khi        µζ ,          (2.59

g đó −),,(11 zbaF    hàm Kummer. Tại ...,2,1,0,        =−= nna  
hàm −= )(),,(11 zLzbaF n   đa thức Lagerr bậc n . 

ở vùng khơi đại dương phương trì h (2.11) có thể viết lại 
dưới dạng (2.33), và nghiệm của nó (đối v

g (2.43 b), trong đó gHk /2ωχ = . 

Từ các điều kiện liên tục mực nước và thông lượng tại ranh 
giới thềm (2.39) rút ra quan hệ tản mạn 

0)2,1,()/()2,1,(2 1111 =−∆−+−′∆ kLFkkLF       µχµ ,       (2.60) 

trong đó 

2 −

HL / α=∆ , dxFdxF /)( 1111 =′ . Trong trường hợp riêng, 

khi tại ranh giới thềm không có sự đứ
trình (2.60) nhận dạng 

−µ

thể tồn tại chỉ khi (cũn

“thề

t đoạn độ sâu, phương 

0)2,1,()1/()2,12 1111 =−−+′ kLFkkLF       µχ .         (2.60’) 

Sự khác biệt cơ bản của mô hình (2.58) so với mô hình “nền 
đáy nghiêng vô tận” là ở chỗ các sóng ven đối với mô hình này có 

,(

gHk /22 ω>  g như trong mô hình 

mưbậc”). Sự hữu hạn của độ rộng thềm dẫn tới chỗ ở đây đối 
với mỗi hài cũng tồn tại tần số cực tiểu min

nω  và số sóng cực tiểu 
min
nk  và thỏa mãn các điều kiện (2.46), (2.47). Tần số min

nω  và số 

sóng min
nk  có thể tìm bằng cách giải hệ các phương trình 

0)2,1,()2,1,( 1111 =∆−′ kLFkLF       γγ , 

)(22 gHk ω= ,                                  (2.61) 

trong đó 
2/)1/( −∆= kL

2

ν . 

Đối với những k  và ω  lớn, hoặc cũng chính là đối với thềm 
rộng vô hạn, các mô hình (2.16) và (2.58) cho các kết quả thực tế 
như nhau, tuy nhiên, đối với những k  và ω  bé sự khác biệt giữa 
các mô hình là rất lớn. Thông thường, người ta sử dụng mô hình 
(2.16) khi mô tả những quá trình diễn ra ở đới ven bờ (kiểu sóng 
ngoại trọng lực); để nghiên cứu những chuyển động bao quát 
toàn bộ vùng thềm, ví dụ sóng thần, tốt hơn là nên dùng mô 
hình (2.58) − những kích thước thềm hạn chế và sự hữu hạn của 
độ sâu đại dương ở xa bờ là những yếu tố đáng kể đối với những 

2. Thềm lõ

             (2.62) 

Đặc điểm của loại trắc diện này (x  2.12 d) là không 
có rang giới thềm chính xác và độ sâu đơn điệu tiến tới giới hạn 

chuyển động như vậy. 

m dạng hàm mũ: 

)1()( axeHxh −−= .                   

em hình

Hxh →)(  khi ∞→x . ở lân cận bờ, trác diện này gần với trắc 
diện tuyến tính: aHxxh ≈)( . 
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Phương trình (2.11) nếu tính đến (2.61) có dạng 

0 
)1(1

2
2

 =
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

−
+′

−
+′′

−−

−
ζωζζ k

egHe
ea

axax

ax
.               (2.63)

a phương trình này 

 

Nếu dùng phép biến đổi −
đến dạng [260]: 

trong đó a phương trình 

axeu −= , cã thÓ ®

0)( )]1([)( )21( )()1( 222
  =−−+′−+′′− uuuuuuuu ζβαζζ ,    (2.64) 

)/( 222 gHaωα = , 222 / ak=β . Nghiệm củ

(2.64) được biểu diễn thành các hàm Jacobi. 

Ball [115] đã nhận được lời giải đối với các sóng ven trường 
hợp trắc diện dạng (2.62). Phương trình tản mạn có dạng 

⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡
++−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++= )122(41)12(

2
2

2/1

2

22
2 nn

a
kngHaω .         (2.65) 

Đặc điểm của các đường cong tản mạn đối với trắc diện này 
là không có tốc độ pha hữu hạn: 

0/ →= nnn kc ω    khi   ∞→nk ; 

đó l

Trắc diện (2.62) cho phép mô tả khá t
đối với nhiều vùng của Đại dương Thế giới, nh

êi ta th

 côn

). 

⎨
> .           khi    0

0

Lxeh aL                      (2.67) 

Đó là trắc diện (xem hình 2.12 e)
h i vùng 

µ vì 0)( →xh  khi 0→x . 

Một đặc trưng quan trọng của các đường cong tản mạn - 
tần số cực tiểu tồn tại tồn tại những hài riêng biệt, theo (2.65) 
tần số này được xác định bằng biểu thức 

2/1min )]1([    += nngHanω .                          (2.66) 

ốt địa hình đới ven bờ 
ưng với chính 

vùng thêm thì kém hơn. Vì vậy, ngư ường sử dụng mô 
hình này khi phân tích các sóng ngoại trọng lực. Trong đó, ở 
một số g trình [174, 211, 248] người ta đã thử liên hệ các tần 

số cực đại phổ phát hiện được khi phân tích dữ liệu quan trắc 
với các tần số min

nω  theo biểu thức (2.66

3. Thềm lồi dạng hàm mũ: 

⎪⎧ ≤<= ,0      khi     )( Lxehxh
ax

⎪⎩

 với một tường nhỏ ở bờ 

0h=  và độ sâu không đổi ở bên ngoà thềm. ở bên 
trong đới thềm (khi Lx ≤<0 ) phương trình (2.11) được viết lại 
dưới dạng 

)0(

0)( )()( 2

0

2
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+′+′′ − xke

gh
xax ax ζωζζ .              (2.68) 

Nhờ phép biến đổi )()( uux ψζ = , )2/( exp xau −=  được quy về 

phương trình Bessel 

 

0 ][ 2222 =−+′+′′ ψνσψψ uuu ,                     (2.69) 

trong đó 

2
0

2
2

 

4
ahg

ωσ = ,      2

2
2  41

a
k+=ν .                     (2.70) 

Nghiệm của phương trình (2.68) có thể biểu diễn dưới dạng 

  11 uBuJuAu σζ ν += ,

tron

)(   uN σν                     (2.71) )()(

g đó νJ  và −νN  các hàm Bessel và Neuman bậc ν , σ  và ν  
được mô tả bằng các biểu thức (2.70), còn )2/( exp  xau −= . 

ở vùng khơi đại dương (khi  
có dạng (2.43 b). Điều kiện biên (2.37) ở bờ 
(2.39) tại ranh giới thềm cho phép nhận được phương trình tản 
mạn [26, 339] 

(2.72) 

Lx > ) nghiệm của các sóng ven
và các điều kiện 

0)()()()( 2121 =−= ξσσξ δυυδ ZZZZA ,                  
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trong đó 

Bessel 

)()()( 11   yJyyJqyZ q
−+= νν , 

còn −qZ 2  cũng giống như trên, chỉ có điều phải thay các hàm 

νJ , 1−νJ  thành các hàm Neuman νN , 1− ; νN

νχδ −−= a/21 ,     
gH

k
2

2 ωχ −=  

νυ −=1 ,    ⎟
⎠⎝ 2
⎞

⎜
⎛−=  exp aLσξ . 

Những đường cong tản mạn của các hài sóng ven riêng biệt 
phân bố trong vùng TE ′  (xem hình 2.3), giới hạn bởi các đường 
thẳng gHc =  và 0ghc = ; đặc điểm biến thiên của chúng, nói 

chung, giống như đối với mô hình thềm - bậc (xem hình 2.4). 

Việc xấp xỉ hô thuộc (2.67) cho phép mô tả 

khá thực sự biến đổi địa hình ở dới thềm - sườn lục địa, vì vậy 
(và cũng vì sự đơn giản của nghiệm) mô hình này phổ biến rộng 
rãi khi nghiên cứu những chuyển động tương đối thấp tần và 
quy mô lớn (kiểu các sóng thềm), chúng diễn ra trong phạm vi 
toàn bộ thềm. Mô hình này mô tả địa hình ở dải ven bờ kém hơn 
nhiều, vì vậy khi phân tích những quá trình diễn ra trong đới 
này, mô hình (2.67) thực tế không được sử dụng. 

Ba mô hình giải tích đã xem xét trong mục này cùng với các 
mô hìn mục 2.2, 
2.3) là nhữ Ô những đặc 
điểm của các sóng ven. Những tính chất cơ bản của các sóng ven 
(cũn hình bất kỳ * có 
tính đến ảnh hưởng của lực quay Trái Đất đã được nêu lên 

                                                 

)(xh  bằng mối p

h “đáy nghiêng vô tận” và “thềm - bậc” (xem 
ng mô hình phổ biến nhất và di n tả tốt 

g như của các sóng bị bẫy khác) đối với địa 

 
* Đối với địa hình dạng hình trụ ở dải thềm - sườn lục địa và đại dương độ sâu 
không đổi ở bên ngoài đới. 

.  µ
ng đặc điểm quan trọng nhất 

1) Khi 

trong công trình của J. Huthnance [216] (còn có thể xem các 
mục 1 3 v  1.4 trong cuốn chuyên khảo của V.V. Ephimov và 
nnk [27]). Chúng ta sẽ nêu lên nhữ
của các sóng này. 

f>ω  đối với số sóng
hữu hạn các hài sóng ven, với chúng 

 giữ cố định k  tồn tại một số 

nωωωω <<<<  . . . 210 , 
222 fgHkN +<ω  ( −H  độ sâu ở vùng khơi đại dương). 

Mặc dù tính đơn gian bề ngoài, tính chất 1 là hoàn toàn 
không phải là một tính chất tầm thường. Đối với nhiều loại sóng 
dài khác có phổ gián đoạn, ví dụ đối với sóng Rosby hay các sóng 

khi tăng số hiệu hài, ngoài ra đối 
một số vô hạn các hài [27, 

51]. 

Nhận thấy tại 

thềm, các tần số giảm xuống 
với một số sóng giữ cố định tồn tại 

rằng, ngược lại, ω  giữ cố định đối với các 
sóng ven >>>  . . . 210 N /)( 222 > ω , tức hài thấp 

nhất có bước sóng nhỏ nhất, còn khi tăng số hiệu hài, bước sóng 
tăng lên. 

Số lượng hữu hạn các sóng ven tại những trị số được cho 

Nk> , k −kkk gHf

của k  hay ω  là ục của các sóng phát xạ. 

2) Số lượng hài

hệ quả tồn tại phổ liên t

 các sóng ven tăng không giới hạn khi tăng 
số sóng. Trường hợp ương ứng với bài toán ban đầu 
lan truyền các són  điển hình - sự kích hoạt các sóng 
thần bởi sự di động của đáy. Từ tính chất 2 suy ra rằng quy mô 
tuyến tính b
của các sóng ven) càng nhỏ, thì càng có số lượng lớn hơn các các 

const=k  t
g. Ví dụ

của sự di động đó (hay của nguồn an đầu nào khác 

hài có thể được kích hoạt, cấu trúc sóng của chùm sóng được tạo 
thành càng phức tạp. Và ngược lại, đối với nguồn ban đầu lớn 
(so với các kích thước thềm), sẽ chỉ có một hoặc hai hài thấp 
nhất được kích hoạt. 
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Tính chất tương tự như tính chất 2, có thể cũng áp dụng đối 
với tần số: số hài các sóng ven tăng không giới hạn khi tăng tần 
số. 

3) Các đường cong tản mạn ủa các sóng ven nằm giữa các 
đường tiệm cận 

c
gHk =/ω  và min min

 đối với trắc diện địa hình đã cho. 

/ ghk =ω , ở đây h  độ sâu 

cực tiểu

Trong trườ , nh  xảy ra đối với 

các trắc diện kiểu (2.16), (2.58) hay (2.62), 

−

ng hợp, khi )0()(min == hxh −0
0/ →kω  khi ∞→k  

và đường tiệm cận thứ hai đối với các sóng ven thực tế không 
tồn tại. 

Tốc độ pha của các 4) sóng ven lan truyền theo hướng xoáy 
thuận so với vùng khơi đại d−ơ hơ tốc độ c
tương ứng lan truyền theo hướng ngược lại. ở trên đã nhận xét 

c đi

t
ôn nhỏ hơn

ất này. Kết quả này có 
 át sinh các sóng ven. Từ nó suy ra rằng 

một

                                                 

ng, nhỏ ủa các sóng 

rằng đặ ểm này liên quan tới sự quay của Trái Đất và chỉ 
đáng kể đối với các sóng ven tần thấp. 

5) Tốc độ pha của các sóng ven giảm khi số sóng ăng lên 
(về mô đun), tức là tốc độ nhóm lu  tốc độ pha. * Hình 
2.5 minh họa rõ tính ch ý nghĩa to lớn đối 
với bài toán về sự ph

 đường thẳng bất kỳ đi ra từ gốc tọa độ, const=c  có thể cắt 
một lần mỗi đường cong tản mạn mà không tiếp tuyến với nó tại 
bất cứ điểm nào. Do đó, một hệ thống nhiễu khí quyển hay các 
nhiễu khác (chẳng hạn, vùng bão) bất kỳ với những kích thước 
hữu hạn, di chuyển đều đặn làm phát sinh ra các sóng ven, chỉ 

 
* 

si phản h, 
thậm chí nếu như  lâu.**

2.5. Định luật Snellius, góc Bruster và sự cộng hưởng thềm 

Điều này do Phain I.V. [27] rút ra. 

nh ra một ứng hữu hạn đối với sự tác động của mìn
sự tác động này kéo dài khá

Nghiên cứu phổ liên tục của các sóng phát xạ (sóng 
Puancare) là một điều lý thú. Vùng tồn tại của những sóng này 
trên mặt phẳng tản mạn ) ,( kω  hạn chế bởi cung phận 

gH
k

2
2 ω< ,                                    (2.73) 

trong đó −H  độ sâu ở vùng khơi đại dương. Nếu xem xét sóng 
Puancare như là sự giao thoa của sóng đi tới từ vùng khơi đại 
dương và sóng phản xạ tương ứng, có thể viết 

ωχ
ϕ

2/1)(sin  gHkk == ,                             (2.74) 

trong đó −ϕ  góc tới của sóng, −=+= 2/12/122 )()( gHk ωρχ  mô 
đun vectơ sóng ở vùng khơi đại dương, 0=k  tương ứng với góc 
tới vuông góc (ϕ o0= ), 

theo thềm ( o90=ϕ ).  

Để khảo sát những đặc điểm của các sóng phát xạ thuận 
tiện nhất là dùng mô hình thềm - bậc (2.32). Trên toán đồ tản 
mạn chẩn đoán (xem hình 2.3) vùng 

2/1)(ghk ω=  tương ứng với sóng truyền dọc 

TT ′  tương ứng với những 
sóng đó. Các nghiệm đối với đới thềm ( 1ζ ) và đối với vùng khơi 
đại dương ( 2ζ ) có dạng (2.42 a) và (2.42 b). 

                                                  
** Những điểm giao nhau của các đường cong tản mạn với đường thẳng 

const=c  tương ứng với các cực đơn giản, khi lấy tích phân chúng sẽ cho 
nghiệm biên độ hữu hạn. 
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Tại ranh giới thềm (tại Lx = ) sóng từ vùng khơi đại dương 
đi tới dưới góc 2.7 a), bị phản xạ một phần ra vùng 2ϕ  (hình 

khơi đại dương, còn một phần đi qua vào đới thềm. Trong khi đó 
diễn ra sự khúc xạ sóng (hiện tượng rất quen thuộc trong quang 
học). Nếu tính đến (2.74), có thể viết 

2

1
2/1

2

2/1
1

2

1

)(
)(

sin
sin

c
c

gh
gh ==

ϕ
ϕ

,                            (2.75) 

trong đó 1c  và −2c  các trị số tốc độ pha của các sóng dài ở đới 

thềm và ở vùng khơi đại dương. Quan hệ (2.75) có tên là định 
luật Snellius [16]. Cũng có thể viết quan hệ này dưới một dạng 
khác 

ε
ϕ

==       
sin

11

h
.                  

ϕsin h
          (2.76) 

lần từ bờ và ranh giới thềm sẽ đi ngược lại vào vùng khơi đại 
dương (hình 2.8). Như vậy, trong khuôn khổ một hệ thống lý 

 
vùn  sang các sóng bị bẫy và ngược lại. *

22

Định luật Snellius có ý nghĩa cực kỳ to lớn để mô tả các 
sóng trong những môi trường khác nhau. Ví dụ, nếu không tính 
tới những quá trình tán xạ và tiêu tán, thì từ định luật Snellius 
và định luật phản xạ suy ra rằng một bất kỳ đi tới thềm dưới 
một góc tùy ý 2ϕ  ( oo 9090 <<− ϕ ), do kết quả phản xạ nhiều 2

tưởng không thể xảy ra chuyển hóa năng lượng của các sóng
g khơi đại dương

                                                  
Trong đại dương lý tưởng, như đã cho thấy, ví dụ tr

 

Hình 2.7. Sơ đồ khúc xạ và phản xạ các sóng dài trên thềm (a); 
khúc xạ dưới góc Bruster (b) 

 

Đối với sóng lan truyền trên thềm, tồn tại góc tới hạn 

εϕ arcsin =rc .                                (2.77) 

NÕu 

 

 

 

Hình 2.8.   Sự khúc xạ và 
phản xạ các sóng ven và 
sóng phát xạ trên thềm 

rc 
11 ϕϕ < , thì phần năng lượng sóng sẽ “trốn thoát” vào 

vùng khơi đại dương, nếu rc 
11 ϕϕ > , thì sóng sẽ phản xạ hoàn 

toàn từ rìa vùng thềm và sẽ quay trở lại (tức là sẽ bị bẫy bởi 
thềm) (xem hình 2.9). Như vậy, nếu nguồn phát sinh các sóng 
dài nằm trong phạm vi vùng thềm, thì tất cả những sóng lan 
truyền dưới các góc rcrc   

111 ϕϕϕ <<− , sẽ phát xạ vào vùng khơi 

* ong công trình của Fuller 
và Mysak [170], những bất đồng nhất địa hình và đường bờ sẽ dẫn tới sự trao 
đổi năng lượng giữa các sóng đi tới từ vùng khơi và các sóng ven bị bẫy. 
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đại dương, còn khi rc 
11 ϕϕ >  sẽ trở thành bị bẫy. Như có thể suy 

ra từ công thức (2.77) độ sâu tương đối của thềm càng nhỏ, thì 
rc ϕ  càng bé, và đo đó, năng lượng đi vào các sóng phát xạ càng 

nhỏ và đi vào các sóng bị bẫy càng lớn. 

h

Ta tưởng tượng rằng giữa vùng khơi đại dương với độ sâu 
Hh =2  và vùng thềm với độ sâu 1h  có một đới chuyển tiếp nào 

đó (sườn lục địa), nơi đây độ sâu biến đổi đơn điệu. Ta sẽ xấp xỉ 
đới này bằng một tập hợp các bậc và sẽ xem xét một sóng đi tới 
từ vùng khơi đại dương với một góc ban đầu 0ϕ  sẽ k úc xạ ở đới 
này như thế nào. Đối với mỗi bậc thứ j  theo (2.76) có thể viết 

sinsin =jϕ 2/1
11 )/( −− jjj hhϕ .                          (2.78) 

 ở gần bờ trên độ sâu của 
vùng khơi đại dương) và vào góc ban đầu và không phụ 

thuộc vào 

Một đặc trưng quan trọng của các sóng phát xạ là hệ số 
khuếch đại biên độ 

Tuy nhiên, dễ khẳng định được rằng góc 1ϕ , mà sóng trên thềm 

sẽ có sau kết cục tất cả những lần khúc xạ, sẽ chỉ phụ thuộc vào 
tỷ số Hh /  (tức vào tỷ số của độ sâu1

0ϕ  

đặc điểm của địa hình trung gian. 

−γ  tỷ số biên độ sóng ở bờ trên biên độ sóng 

ở vùng khơi đại dương: 

2
22

2
12

11

 CC

C

+
=γ .                                  (2.79) 

Đối với một số vùng trong mặt phẳng ( k ,ω ) quan sát thấy 
sự “bẫy không hoàn toàn” năng lượng các sóng phát xạ. Biên độ 
của các sóng đi tới từ vùng khơi đại dương, trong trường hợp 
này ở đới thềm ứng với những trị số tương ứng (“cộng hưởng”) 
của ω  và k  tăng lên đáng kể do kết quả phản xạ nhiều lần từ 
bờ và từ ranh giới thềm. Hiện tượng này, có tên là sự cộng 

hưởng thềm, tương tự về bản chất với sự cộng hưởng ở trong bầu 
của đàn dương cầm [255, 258]. 

Từ các điều kiện (2.39) suy ra rằng 

2.80) 

trong đó 

2/1 
1

22
1

2 )](sin)([cos) ,( −+= LpLpk δωγ ,                (

)(
)(

2
22

2

1
22

1
2
2

2
1

2
2

 

 

hgkh
hgkh

p
pd

−
−

==
ω
ωδ ,                       (2.81) 

21
2 / hhd == ε . Từ (2.80) và (2.81) suy ra rằng 

1) ,( ≡kωγ    khi   )( 21 hhg
k

+=ω
.                  (2.82) 

Các biểu thức (2.80), (2.81) có thể biến đổi làm sao để 
chúng phụ thuộc vào tần số ω  và góc của sóng khi nó đi tới 
thềm: 

2.83) 2/1 22
2 )](sin )1(1[) ,( −−−= βωδϕωγ ,                 (

2cos ϕ2
2

2
2 )sin1( ϕδ dd −

= ,                             (2.84) 

trong đó 

1
2 c

Từ (2.84) suy ra ược thực hiện tại 
một góc Br

2 ϕϕ =  mà theo (2.84) được xác đị

2)(ϕβ = .                         (2.85) 

rằng điều kiện (2.82) ®
nh bằng biểu thức 

2 )sin1( dL ϕ−

2/1 

21

22/1Br )1(sin ⎥
⎦

⎢
⎣ +

=+= −

hh
dϕ .                 (2.86) 

⎤⎡ h
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Các sóng phát xạ lan truyền trong vùng khơi đại dương 
dưới góc Br

2 ϕϕ = , sau khi khúc xạ trên thềm sẽ có hướng 
Br
11 ϕϕ = , và theo định luật Snellius 

2
Br
1

Br πϕϕ =+                                    (2.87) 

(xem hình 2.7 b). Góc Br
2ϕ , tại đó thỏa mãn tương quan (2.82), 

được gọi là góc Bruster. Sự tồn tại của một góc tương tự rất 
quen thuộc trong quang học, điện động lực học v.v... và là một 
trong những hệ quả rất độc đáo của công thức Frenel [16]. 

 

Hình 2.9. Phụ thuộc của hệ số khuếch đại các sóng phát xạ γ  

vào góc tới của sóng và độ sâu tương đối d  của thềm 

Để xác định Brϕ  có thể còn sử dụng công thức 

1

1
 tg −εϕ

h
h

.                             (2.88) 

Đối với độ sâu điển hình của vùng khơi đại dương 50002 =h m và 

độ sâu thềm 2001 =h m o7,78Br =ϕ . 

2Br  ==

Như vậy, 

1) ,( <kωγ    khi   o90<< ϕ ,                  (2.89a) 

1) ,( >kωγ    khi   Br
2 0 ϕϕ << ,                    (2.89b) 

tức là, trong một khoảng hẹp các góc xấp 
suy yếu 

+= LL χεχωγ

Vì 

xỉ bằng 90o, trên thềm 
diễn ra sự các sóng đi tới từ vùng khơi đại dương, còn 
trong khoảng tất cả các góc còn lại thì các sóng được khuếch đại 
(hình 2.9). 

Trường hợp sóng đi tới vuông góc, tức =ϕ , có ý nghĩa đặc 

biệt. Công thức (2.80) khi đó có dạng 

02

2/1 − .                 (2.90) 222 )](sin)([cos)( 

1<ε , nên từ (2.90) suy ra 

1min ≡γ    khi   nL  πχ = , 

1
max

−= εγ    khi   
2

)12(  
πχ −= nL ,                     (2.91) 

trong đó . . . ,2  ,1= g n  Nếu biết rằn πλωχ  22 ==
c

, có thể làm cho 

các biểu thức (2.91) có dạng 

1min ≡γ    khi   .  .  . ,
2

3  ,
2

2  ,
2

λλλ=L , 

1
max

−= εγ    khi   .  .  . ,
4

5  ,
4

3  ,
4

λλλ=L ,                (2.92) 

 khuếch đại bằng đơn vị  đạt được 
khi trên có một bội số của nửa bước sóng, còn t ị s ại - khi 
trên thềm có một số lẻ lần một phần tư bước sóng, và do đó, 
đường nút trùng với ranh giới của thềm (hình 2.10). 

§

tức là trị số cực tiểu của hệ số
r ố cực ®

iều lý thú là các giá trị của tất cả các cực đại và tất cả các 
cực tiểu trùng hợp với nhau. Đây là một đặc điểm đặc biệt của 
thềm - bậc mà không quan sát thấy đối với các dạng thềm khác. 

2
Br

 ϕ
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Hình 2.10. Các dạng dao động tự do của n
tương ứng với ba chu kỳ cộng hưởng thềm thấp nhất đối với 

khá

tính theo công thức 

hững sóng phát xạ 

mô hình thềm - bậc với tham số 9/1=d  

Tại những góc tới c của các sóng 2ϕ  khi chúng đi đến 

thềm, các trị số cực đại của hệ số khuếch đại )(ϕγ  có thể 2max

2/1
2 )sin( ϕdd − 22

2
2max

cos
)(

ϕϕγ    khi   ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=

2
1n

β
πω ,        (2.93) 

trong đó β  được xác định bằng biểu thức (2.58). Độ sâu tương 
đối của thềm d  càng nhỏ thì các tính chất cộng hưởng của thềm 
càng biểu lộ mạnh. Trên hình 2.9 dẫn hệ số khuếch đại maxγ  
như là hàm của d và 2ϕ . Trị số cực đại của maxγ  tương ứng với 

góc tới pháp tuyến của sóng o02 =ϕ , cực tiểu - o902 =ϕ . Khi 

 

βπω /n=  1≡γ  tại tất cả các giá trị của góc 2ϕ . 

Trên hình 2.11 biểu diễn biểu đồ tản mạn của các sóng dài 
đối với mô hình thềm - bậc với những đường đẳng trị của hệ số 
khuếch đại γ . Thấy rõ rằng các đường cong tản mạn của các 

sóng ven dường như là phần tiếp tục của của đường ≡ . 1min

Các đới giá trị cực đại khá hẹp và biểu lộ rõ nét. Vị trí của các 
cực đại và các cực tiểu của hàm ) ,( k

= γγ

ωγ  ít phụ thuộc vào góc tới 
của sóng 2ϕ , mặc dù bản thân các giá trị γ  biến thiên khá 

mạnh. 

 

Hình 2.11. Biểu đồ tản mạn của các át xạ đối với m

số khuếch đại 

 sóng ph ô hình thềm - bậc 
với tham số 08,0=d  (bên trái). Bên phải là phóng đại của phần được đánh 

dấu bằng hình chữ nhật ở bên trái 

Các đường đẳng trị - trị số của hệ γ ;  1) maxγ ;  2) minγ ;  

3) 0,3>

n n

γ ;  4) 0,30,2 << γ ;  5) 0,25,1 << γ ;  6) 5,10 << γ  ,1
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Sự hiện diện những cực đại cộng hưở
m ®

p khi độ sâu thay đổi đơn điệu và thềm 
không có ranh giới rõ nét, hệ số khuếch đại 

ng thể hiện khá rõ liên 
ối với mô hình (2.32). quan tới ranh giới đột ngột của thề

Trong những trường hợ
)( ωγ  cũng biến đổi 

đơn điệu. Thật vậy, đối với thềm tuyến tín
tường (2.58) và thềm lõm dạng hà

h g hữu hạn có 

 không biểu lộ (hình 2.12). 

độ rộn
m mũ (2.67), những tính chất 

chọn lọc tần số của thềm được biểu lộ rõ nét, còn đối với thềm lồi 
dạng hàm mũ (2.62) hay thềm tuyến tính không có tường - thực 
tế hoàn toàn

Có lẽ, lần đầu tiên hiện tượng cộng hưởng thềm được khảo 
sát bởi Munk và các cộng tác viên [264, 267, 312]. Còn Clarke 
[140] đã thực hiện phân tích lý thuyết về hiện tượng này và tính 
toán hệ số khuếch đại γ  đối với một số dạng thềm xấp xỉ giải 

]. Động

) đã mang tính chất các sóng 
Pua

ững khác biệt Ò tính chất tần số của vùng 
thềm

tích khác nhau. 

Việc khảo sát những tính chất tần số của thềm đặc biệt 
quan trọng trên quan điểm phân vùng vùng bờ theo xác suất và 
mức độ nguy hiểm xuất hiện các sóng với chu kỳ và biên độ 
khác nhau [95  đất xa ở vùng khơi đại dương hay ở bờ đối 
diện gây nên các sóng kiểu Puancarê thường hay kèm theo 
những hiện tượng cộng hưởng thềm. Thật vậy, ví dụ, sóng thần 
Chilê năm 1960, đối với bờ California đã biểu hiện dưới dạng 
các sóng ven [246], ở bờ đối diện (bờ Thái Bình Dương của Nhật 
Bản, quần đảo Kuril, Kamchatka

ncarê, ngoài ra chu kỳ và biên độ của các sóng quan trắc 
được ở những điểm khác nhau rất khác nhau [83], điều này rõ 
ràng liên quan tới nh  v

. 

Các sóng thần đi đến từ vùng khơi đại dương, gây nên dao 
động lắc ở các vùng thềm - những dao động đứng của mực nước 
với những chu kỳ tương ứng với các tần số cộng hưởng. Các 
nhiều động khí quyển cũng có những hiệu ứng tương tự. Thực 

tế, hàm )( ωγ  có thể được xem như hàm chuyển tiếp từ vùng 

khơi đại dương vào bờ. Vì vậy, tại những tần số mà hàm này có 
các cực đại (tức những tần số cộng hưởng), có thể chờ đợi những 
cực đại tương ứng trên các phổ sóng dài. 

 

Hình  2.12. Các hệ số khuếch đại của các sóng phát xạ )( ωγ  

đối với những dạng thềm khác nhau 
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Nguy hiểm nhất là trường hợp trùng hợp các tần số cộng 
hưởng trên thềm với các tần số dao động riêng trong các vũng 
và các cả à nguyên 
nhân của g chuyển 
động xô đẩy mạnh. 

en và sóng phát xạ - đó là hai loại sóng có vai trò 
nhất định ở những vùng bờ đại dương. Tính toán những chuyển 
động này đối với địa hình thực có thể rất được quan tâm do 
những nguyên nhân sau: 

1) phân vùng địa phương của vùng bờ; 

2) thiết kế và xây dựng các thủy công trình, cảng và cầu 
tầu; 

3) phân tích cơ chế hình thành những đặc điểm địa mạo 
của đới ven bờ (các roi đất, ba ngầm, sóng cát...); 

4) các công trình bảo vệ bờ; 

5) các công trình liên quan tới ô nhiễm biển và sinh thái đới 
thềm lục địa; 

6) lý giải số liệu quan trắc thực tế về các tham số địa vật lý 
ở đới thềm và dải ven bờ, giải thích những đặc điểm phổ của 
chuyển động sóng dài ở những vùng tương ứng. 

Những lời giải giải tích đã xét ở những mục trước thuộc về 
những mô hình địa hình được lý tưởng hóa ở mức độ nhất định. 
Chúng thuận tiện để phân tích hiện tượng về mặt định tính, tuy 
nhiên để có được những ước lượng định lượng tin cậy về các 
sóng dài ở những vùng cụ thể của Đại dương Thế giới cần độ 

chính xác xấp xỉ địa hình đáy cao hơn, hơn nữa, như các kết quả 
tính toán đã cho thấy, các sóng ven và sóng phát xạ rất nhạy 
cảm với những biến đổi độ sâu và dạng địa hình. 

Trên hình 2.13 dẫn bản đồ địa hình đáy ở vùng quần đảo 
Kuril và rãnh sâu Kuril-Kamchatka. Địa hình trải dài, tương 
đối tuyến tính ở ranh giới tây bắc của Thái Bình Dương, từ 
quần đảo Komanđo tới quần đảo Nampô (tức có độ dài hơn 3000 
km), tạo nên ở đây những điều kiện thuận lợi để hình thành các 
sóng bị bẫy. Các đường đẳng sâu gần giống những đường thẳng 
và nếu không tính tới những chi tiết nhỏ (các eo biển của chuỗi 
đảo Kuril, những bất đồng nhất của đường bờ) với quy mô bé 
hơn 50-100 km, thì có thể xem địa hình có dạng hình trụ, ít ra 
là đối với các chuyển động sóng với bước sóng lớn hơn 100 km. 
Những chi tiết địa hình cỡ nhỏ, như các eo biển, là những nhân 
tố tán xạ, nhưng nói chung chúng ảnh hưởng yếu tới cấu trúc và 
sự lan truyền các sóng dài. Thềm lục địa ở vùng Kamchatka, 
kuril và Nhật Bản cũng có những tính chất dẫn sóng thể hiện 
rõ, những số liệu quan trắc về sóng thần đã chứng tỏ về điều 
này [27, 72]. 

Những trắc diện ngang của độ sâu, được biểu diễn trên 
hình 2.14, phản ánh những đặc điểm hình học đặc trưng của 
vùng này, gồm bốn yếu tố chính: thềm nước nông, sường lục địa, 
rã n 
v ỉ 

có t các 
điều kiện biên (2.37), (2.38). Thực tế, đối với những sóng biên ở 
đây phải giải hai loại bài toán: 

ng biển. Sự cộng hưởng “kép” như vậy có thể l
 những dao động lắc lớn dị thường và nhữn

2.6. Tính toán các sóng ven và sóng phát xạ đối với những 
thủy vực thực 

Các sóng v

nh sâu và đới khơi đại dương với độ sâu ít biến đổi. Tính toá
µ phân tích các sóng biên đối với địa hình tương tự )( xhh =  ch

hể trên cơ sở tích phân bằng số phương trình (2.11) với 

a) Đối với các sóng phát xạ: với những trị số ω  và k  bất kỳ 
từ vùng tồn tại những sóng này - tính dạng của mặt dậy sóng 
và hệ số khuếch đại ) ,( kωγ ; 
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Hình 2.13. Bản đồ địa hình đáy ở vùng quần đảo Kuril 

 

Hình 2.14. Các trắc diện ngang của độ sâu ở vùng thềm quần đảo 
Kuril và rãnh sâu Kuril-Kamch

1 − 6 − số hiệu các mặt cắt ở trên

atka 
 hình 2.13 

b) Đối với các sóng bị bẫy: với mỗi số sóng k  đã cho - xác 
định tập hợp những tần số riêng nω  (hay, ngược lại, với mỗi trị 
số ω  − tập hợp những giá trị riêng của số sóng nk ) và những 
hàm riêng tương ứng với chúng ζ

ương pháp tính toán số trị các sóng biên 
(ví g tính các 
sóng bị bẫy và sóng phát xạ ở vùn
phương pháp những tham số ban đầu và phương pháp nội suy - 
sai phân [27, 94, 95]. 

n . 

Tồn tại một số ph
dụ, xem các công trình [200, 267]). Chẳn  hạn, để 

g cung đảo Kuril đã sử dụng 
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ý tưởng chính của phương pháp nhữ

ng đặt các điều kiện kết nối. 
Kết cục, nghiệm của phương trình vi phân được qu
của hệ các phương trình đại số tuyến tính. 

hông chỉ các sóng tự do, mà cả các sóng 
cưỡng bức (xem mục 3.8). Phương pháp này

khi tính các só
tiên ph−

au đó nó ®
ng trình khác. Phương pháp những 

tha

sóng biên. Giả sử địa hình thực có dạng 

,     khiconst     
,0 
Lx

Lx
                         (2.94) 

tức địa hình biến thiên ở đới thềm − sườn lục địa và rãnh sâu 

 , . Đối với từng bậc với khoảng 

phương trình (2.11) sẽ có dạng (2.33), còn nghiệm của nó có 
dạng (2.35) hay (2.36) (tùy thuộc vào dấu của 

điều kiện dạng (2.39) tại các ranh giới của các bậc, có thể nhận 
® ược công thức truy hồi để tính các hệ số 

lượng giác hay các hàm mũ 

                  (2.95) 

trong đó 

ng tham số ban đầu là 
phân chia vùng, mà ở đó những hệ số của phương trình vi phân 
biến thiên, thành một loạt phụ vùng, đối với mỗi phụ vùng các 
hệ số có thể xem là không đổi và ở đó nghiệm có dạng giải tích 
đơn giản. Tại ranh giới các phụ vù

y về nghiệm 

Phương pháp những tham số ban đầu khá đơn giản và dễ 
thực hiện để tính toán k

 cũng được sử dụng 
ng khí quyển v.v... rộng rãi ng nội, các sóng tro

Lần đầu ương pháp này được sử dụng trong công trình 
[267] để tính các sóng dài ở thềm, s ược dùng trong các 
công trình [27, 58] và các cô

m số ban đầu cho phép dễ dàng tính đến sự quay của Trái 
Đất, ma sát v.v... 

Ta xem xét việc ứng dụng phương pháp những tham số ban 
đầu để tính các 

⎩
⎨
⎧

≥=
<<

=
    khi     )( 

H
xh

h

(hình 2.14), và không đổi ở vùng khơi đại dương. Chúng ta sẽ 
xấp xỉ đới địa hình biến thiên bằng một hàm bậc thang 

hhxh ... ,  ,)( 21= Nh jj xxx <<−1  

e
jχ ). Nếu đặt các 

 
− jj CC 21  ,  tại các hàm 

jjj ZAZ =+1 ,                   

j

j
j C

C
Z

2

1

 
 

= ,    jj

jj

j aa
aaA

2221

g những điều kiện (2.39) tại

1211= ,                        (2.96) 

còn các hệ số ược xác định bằn  

các ranh giới của các bậc. 

Đối với bậc cuối cùng 
sóng ven từ điều kiện (2.38) suy ra 

 
 

i
mna  ®

N  (tức đối với vùng Lx > ) đối với các 

0 1

2

1
12 =⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
= ∏

−

=
− ZARC

N

j
jNN ,                        (2.97) 

trong đó 

1
22

21
1  

 −

−

− = N

N

N a
aR . 

Nếu tính tới điều kiện biên (2.37), phương trình (2.97) thực 
tế là tương tự số trị của phương trình tản  với các sóng 
ven. 

1

mạn đối

tần số, 
tắt dần chậm hơn nhiều so với các hài thấp. 

Với tư cách là ví dụ, trên hình 2.15 dẫn kết quả tính các 
dạng dao động riêng của hai hài thấp nhất của các sóng ven ứng 
với một số giá trị tần số, đối với trắc diện độ sâu tổng quát ở 
vùng Kuril (không kể rãnh sâu), bằng phương pháp những 
tham số ban đầu. Thấy rằng hài bậc không với tần số 

2/* == fωω  (tức với chu kỳ 5,80 ≈T  giờ) tắt dần rất chậm, trên 
khoảng cách 300 km cách bờ biên độ của thành phần này chỉ 
giảm 15 %. Cùng hài đó với tần số 10* =ω  ( 7,10 ≈T  giờ) thực tế 
tất cả tập trung trong đới thềm (trong phạm vi 100 km từ bờ), 
còn với tần số 20* =ω  ( 85,00 ≈T  giờ) − trong vùng 20 km ven bờ. 
Đồng thời cũng thấy rõ là những hài cao hơn, với cùng 
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Hình 2.15. Trắc diện thềm (a) và hình d g của các hàm riêng đối với hài bậc 

khô

Những tính toán này được thực hiện có t

đã cho phép đánh giá ảnh hưởng của nhân

 vùng đang xét. Đại lượng min n 

truyền trên hướng âm (về phía tây nam à dương (về phía đông bắc) có các trị 

số như sau (c/giờ): 

Hài « − » 

0 0 (sóng Kelvin) 

1 1,06 1,10 

2 1,91 1,92 

Đối với các sóng phát xạ, tính các hệ số khuếch đại ở bờ 

ạn

ng (b) và bậc một (c) của các sóng ven tại một số giá trị tần số f/* ωω =  

ính đến sự quay của Trái Đất và 

 tố này tới sự bất đối xứng của các 

sóng ven ở πω 2/n  đối với các hài sóng ve

) v

« + » 

0,49 

) ,( kωγ  bằng ph

theo công thức 

ương pháp những tham số ban đầu thực hiện 

8) 

trong đó 

               (2.99) 

uyển vị của ch tương tự có thể ước 
lượng hệ số khuếch tán 

khơi đại dương trên mộ kỳ kể từ bờ (tức đối 
với bậc ý): 

(2.100) 

trong đó ược xác định bằng biểu thức tương tự (2.99) 
nhưng thay thế 

Ưu điểm của phương pháp những tham số ban đầu là ở chỗ 
trong phương pháp này kích thước của từng bậc không có ý 
nghĩa, b−

2/1*
11

2/12
2

2
1

*
11 )()() ,( −− =+= NNNN ZZCCCCkωγ ,            (2.9

∏
−

=
=

1

1
1

N

j
jN AZZ ,                   

−*
NZ  ma trận ch NZ . Bằng cá

) ,( km ωγ  của những sóng đi đến từ vùng 

t khoảng cách bất 
m  tùy 

2/1*2/1*2/12
2

2
1

2/12
2

2
1 )()()()() ,( −−++= NNmmNNmmm ZZZZCCCCkωγ , 

mZ  ®
N  thµnh m . 

ước theo x  có thể cho biến thiên (đối với các phương 
ương pháp 

những tham −ơn cho phép lập 
thuật  ính xác tính 
toán các sóng ven và sóng phát xạ ® ược quy định chủ yếu bởi độ 
chính xác xấp xỉ địa hình thực bởi hàm bậc thang. Đương nhiên, 

pháp sai phân hữu hạn điều này khó thực hiện). Ph−
 số ban đầu dễ ch g trình hóa và 

giải tính toán hiệu quả trên máy tính. Độ ch
−
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khi c

g pháp

c 
tính

ước không đổi đơn gi
cho tr−ê

tăng số bậc sẽ tăng hất lượng của việc xấp xỉ và do đó, tăng 
độ chính xác tính toán. 

Những nhược điểm của phươn  là độ hội tụ tương đối 
thấp, không thuận tiện tính toán các dòng chảy (những gián 
đoạn tại các ranh giới các bậc) và những phức tạp liên quan tới 
việc xấp xỉ đới ven bờ (kết quả xác định các tham số của các 
sóng biên tần cao phụ thuộc mạnh vào độ sâu 1h  của bậc thang 

thứ nhất). Vì vậy, để khảo sát những tính chất bẫy và cộng 
hưởng của thềm Kuril đã áp dụng một phương pháp khác 
(phương pháp nội suy sai phân) [94]. 

Phương pháp nội suy sai phân dựa trên xấp xỉ sai phân 
hữu hạn phương trình vi phân (2.11) bậc chính xác cao với việ

 trước các giá trị )(xh  và )(xh′  ở những nút lưới nhờ phép 

nội suy đa thức. Với tư cách là sơ đồ sai phân sử dụng phương 
pháp Runge -Kutta bậc bốn với b− ản hóa 

ng hợp hệ tuyến tính. 

Khi tính các sóng ven trên thềm Kuril trong các công trình 
[94, 95] đã giải bài toán ban đầu với những đieeuf kiện tại ranh 
giới thềm 

1)( =xζ    khi   Lx = ,                        1a) 

0)()( =+′ xx

   (2.10

χζζ    khi   Lx = ,                    (2.101b) 

tron

(2.39)

g đó 2/122 )]/([ gHk ωχ −= . Điều kiện (2.101 b) rút ra từ 

 và (2.43 b). Điều kiện (2.37) tại bờ ở đây sẽ dùng làm chỉ 
tiêu để tìm các số riêng. 
Khi xác định hệ số khuếch tán ) ,( kωγ  của các sóng phát xạ các 

điều kiện ban đầu đã được cho trên bờ: 

,0     khi     0)(
,0     khi     1)(

==′
==

xx
x

ζ
xζ

                          (2.102) 

và tính toán thực hiện theo công thức 

2/122 /)]([)() ,( 
−′−= ζζωγ LLk ,                   (2.103) 

công thức này rút ra từ (2.39) và (2.46 b). 

Sai số tính toán tương đối ứng với xấp xỉ địa hình 20 điểm 

{ }2χ

xét theo tính toán kiểm tra đã thực hiện với trắc diện mũ (2.67), 
bằn

h cho ba trắc diện địa hình 
(1, 4 và 6 trên hình 2.14) được biểu diễn t

Trắc diện 1, ứng với phần phía bắc đảo Kunashi (xem hình 
2.13), có đặc điểm vùng thềm n− rộng (rộng gần 100 

Trắc diện 4 

Đối với trắc diện này, các hài sóng ven nằm thưa, 

n

nông 
rộng gần 50 km, chuyển dần đều sang sườn lục địa bằng phẳng. 
Đối với trắc diện này 

g 0,1−0,2 %. 

Những đường cong tản mạn tín
rên hình 2.16 minh 

họa một cách trực quan về ảnh hưởng của biến thiên địa hnhf 
tới các đặc trưng của sóng ven. 

ước nông khá 
km). Những đường cong đối với trắc diện này phân bố mau 
(khoảng tần số đặc trưng giữa các hài 5,0≈∆ jω

pha của hài bậc không 230 =c m/s tương ứng với độ sâu trung 

bình 55 m. 

 c/giờ), tốc độ 

(mỏm phia bắc đảo Urup) có địa hình hoàn toán 
ngắn và miền cao nguyên rộng độ sâu gần 2000 m (xem hình 
2.14). 

1,2≈ với khoảng tần số 0,2-1,6 c/giờ, tại đây 

phương sai của hài bậc không t−ơ g đổi yếu, 800 ≈c m/s. 

Trắc diện 6 (vùng đảo Shumshu) có thềm tương đối 

∆ jω  c/giê; đối 

85,0≈∆ jω , 180 ≈c  m/s. 

Phain I. V. [95] đã phân tích chi tiết các sóng ven và sóng 
phát xạ đối với thềm đại dương của quần đảo Kuril và 
Hokkaiđô. Tính toán được thực hiện cho 12 trắc diện độ sâu 
nằm cách nhau 100 km. Kết quả được trình bày trên hình 2.17. 
Phát hiện thấy rằng những đặc điểm tản mạn của các sóng ven 
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và t

Ngược lại, ở vùng Trung Kuril, những đặc điểm cộng hưởng 
của thềm biểu hiện yếu, những h  số khuếch đại nằm trong 
phạm vi 1−2. 

Dao động sóng ở vùng các đảo Matua - Onhekotan có tính 
chất lý thú. Nhờ vùng này có có d
2.13, 2.14) đặc trưng cộng hưởng 

ính chất khuếch đại các sóng phát xạ rất khác nhau đối với 
các vùng. Phân biệt được hai đới chính với những tính chất cộng 
hưởng của thềm biểu hiện rõ. Đó là vùng các đảo Bắc Kuril − 
Nam Kamchatka và đới lân cận với các đảo Nam Kuril - đảo 
Hokkaiđô. ở đây có thể khuếch đại các sóng đi tới lên 8−10 lần. 
ở vùng phía nam, những cực đại của hệ số khuếch đại các sóng 
phát xạ tương ứng với các tần số 9,01 =lω  và 5,22 =lω  c/giờ, 

những tần số cực tiểu các sóng ven − tương ứng các tần số 
1,11 =eω  và 5,22 =eω  c/giờ, ở vùng phía bắc: 5,01 =lω , 1,1=lω ; 2

8,01 =eω ; 4,12 =eω  c/giê. 

ệ

ãy núi dưới nước (xem hình 
)( ωγ  có khoảng hạ xuống 

1)( <ωγ ) trong dải tần số 0,8( −1,7 c

cực đại thứ nhất của 

/giờ (xem hình 2.17). Chỉ có 

)( ωγ biểu hiện tương đối rõ: 5,01 =lω  c/giờ. 

Các

g vụ sóng 
ược ở các khu vự

 đường cong tản mạn của các sóng ven hài 1 và 2 xích lại 
gần nhau ở tần số gần 2 c/giờ, các tần số cực tiểu 8,01 =eω ; 

2,22 =eω  c/giê. 

ở vùng quần đảo Kunashi − Iturup, những tính chất tần số 
của thềm biểu hiện rõ, nhưng biến đổi mạnh từ trắc diện này 
sang trắc diện khác: 2,1 . . .5,01 =lω ; 2 . . .8,02 =lω  c/giờ. Có lẽ, điều 

này là do sự gián đoạn đột ngột của địa hình và hình học đường 
bờ ở vùng này (xem hình 2.13). 

Kết quả tính lý thuyết [90] khá phù hợp với dữ liệu quan 
trắc thực tế về biểu hiện sóng thần ở phần tây bắc Thái Bình 

Dương. Nhữn thần phá hủy mạnh đã nhiều lần ghi 
nhận ®− c Nam và Bắc Kuril, nhưng thực tế đã 
không quan sát thấy ở vùng Trung Kuril [88]. 

 

Hình 2.16. Những đường cong tản mạn của các sóng ven 
ở vùng chuỗi đảo Kuril, tính bằng phương pháp số đối với 
các trắc diện địa hình 1 (a), 4 (b) và 6 (c) trên hình 2.14 
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Vị trí của những cực đại cộng hưởng của các sóng phát xạ ở 
những vừng khác nhau của chuỗi đảo Kuril cũng khá trùng hợp 
với những tàn số đỉnh phổ nhiễu động sóng dài tự nhiên nhận 
được ở các vùng tương ứng. Vấn đề sẽ được xem xét chi tiết 
trong mục 3.8. 

 

Hình 2.17. Những tính chất tần số - cộng hưởng và bẫy sóng của thềm Kuril: 
các ví dụ tính toán những đường cong tản mạn của sóng ven và hệ số khuếch 
đại 

 có thể suy ra từ việc phân tích phương trình (2.11), ở 

sóng phát xạ đối với năm trắc diện (a) được chỉ ra trên hình b và các đường 
đẳng hệ số khuếch đại sóng phát xạ (c) của vùng thềm Kuril (theo [95]) 

2.7. Các sóng dịch chuyển trong dòng dọc bờ ở dải ven bờ 

Như
đới thềm và lân cận bờ có thể tồn tại những sóng mặt trọng lực 
thuộc hai kiểu chính: 1) các sóng phát xạ có phổ liên tục trên 
dải tần gHk 22 >ω  (vùng TT ′  trên biểu đồ tản mạn ở hình 2.3); 

2) các sóng ven gián đoạn nằm trong dải gHk >> ω min
222 ghk  

(vùng TE ′ ). Trong khuôn khổ lý th
sóng tương ứng vùng 

uyết đã trình bày, những 
EE ′  trên biểu đồ tản mạn (xem hình 2.3), 

tức có tần số min
22 ghk<ω , không thể tồn tại. Tuy nhiên, dữ liệu 

quan trắc nhận được gần đây nhất ở các vùng bờ Carolina (vùng 
bờ Đại Tây Dương của Mỹ) cho thấy tồn tại các sóng ở dải tần 
này (chậm và ngắn hơ  các sóng 
ven

hi
 và có cùng hướng lan truyền như hướng của 

dòng dọc bờ (  liệu của 
các tốc độ pha điển hình của những chuyển động sóng phát hiện 

ược bằng 

p hơn so với các tần số đặc trưng của các 
sóng ngoại trọng lực, vì vậy, trong công trình [128] đề suất gọi 

(vorticity waves), vì chúng gắn liền với cơ chế thành tạo sóng. 

Mô hình thành tạo các sóng dịch
Holman [128] đề xuất. Họ đã giả thiết rằng cơ chế phát sinh các 
sóng này − sự bất ổn định chênh lệch của dòng dòng bờ. Được 
biết rằng, nếu tốc độ pha của sóng trùng hợp với tốc độ dòng 

n nhiều so với hài thấp nhất của
) [282]. Về sau người ta nhận thấy những sóng này quan sát 

được chỉ k  tồn tại những dòng chảy dọc bờ mạnh (với tốc độ 
đặc trưng cỡ 1 m/s)

V ). Theo dữ Oltman-Shey và nnk. [282], 

®− Vcs  )5,0 ...25,0(= , ngoài ra những sóng này thực tế là 

những sóng không tản mạn. Tần số của chúng − 32 1010 −− − Hz, 
tức khoảng một bậc thÊ

những sóng này là các sóng siêu ngoại trọng lực (far 
infragravity waves). Tuy nhiên, những thuật ngữ sau đây phổ 
dụng hơn: các sóng dịch chuyển (shear waves) hay các sóng xoáy 

 chuyển được Bowen và 
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chảy ở điểm nào đó,

bản thân các dòng chảy là nguồn xuất hiện các sóng. Cơ chế này 
đã quen thuộc đối với những quá trình sóng tần thấp [27, mục 
4, 5]. Mô hình phát sinh các sóng dịch chuyển ở đới ven bờ do 
Bowen và Holman [128] đề xuất khá giống với mô hình thành 
tạo các sóng thềm lục địa bất ổn định bởi hải lưu Golfstream 
®− trong công trình của Niler và Mysak [51]. Sự tồn tại 
của hai loại sóng rất khác nhau về quy mô thời gian và không 
gian của mình như vậy (cũng như các sóng Rosby) là hệ quả của 
định luật bảo toàn xoáy thế 

 điều đó có thể dẫn tới xuất hiện các sóng 
không ổn định (tăng trưởng theo thời gian), năng lượng của 
chúng tăng lên nhờ năng lượng của dòng chảy chính. Như vậy, 

ược mô tả 

0
 

=⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ +
h

f
td

d zS
,                              (2.104) 

ở đây ường tốc độ. Các sóng Rosby 

liên quan với sự biến thiên của tham số Coriolis theo vĩ độ (hiệu 
ứng 

−= VS zz rot  độ xoáy của tr

β ), các sóng thềm lục địa − với những biến thiên của độ sâu 
(chính xác hơn, của xoáy hành tinh các sóng dịch 

chuyển − với những biến thiên của độ xoáy 

Theo gương Bowen và Oltman, chúng ta xét mô hình đơn 
giản phát sinh sóng ở đới ven bờ bởi dòng dọc bờ dừng 

trên đó có những nhiễu động nhỏ của tốc độ dòng chảy 
ương trình chuyển động tuyến 

tính hóa của một hệ thống như vậy có dạng 

hf / ), còn 

zS . 

)(xV , 

{ }) ,(   ), ,( yxvyxu=u . Những ph

.
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                        (2.105) 

Nếu sử dụng phép xấp xỉ không phân kỳ, tức cho rằng 
những biến thiên mực nước t / ∂∂ζ  nhỏ bỏ qua so với những biến 

thiên không gian của dòng ngang, phương trình liên tục đối với 
trắc diện địa hình dạng hình trụ ưới dạng )( xhh =  có thể viết d

0)()()(
 

  

 

  =
∂

∂+
∂

∂=∇
y
vh

x
uhhu .                       (2.106) 

Sử dụng (2.106), có thể đưa ra hàm dòng ψ  sao cho 

)( uh=×∇ ψ ,                                   (2.107) 

hay 

     (2.107’) 

ở đây các chỉ số ký hiệu những đạo hàm riêng theo đối số tương 
ứng. Lấy đạo hàm chéo các phương trình (2.105) và thế (2.107) 
vào chúng, sẽ dẫn tới phương trình 

xy vhuh ψψ −=−= )(     ,)(   ,                   
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1ψψψ
,        (2.108) 

phương trình này thực tế là dạng tuyến tính hóa của phương 
trình bảo toàn xoáy thế 

0 
  

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∇⋅+

h
VS

td
d

td
d xs u

π
,                   (2.109) 

trong đó u thành từ độ 
xoáy tương đối độ xoáy “nền” nên 

bởi sự chênh lệch của tốc độ dòng dọc bờ. 

Phương trình (2.108) cho thấy rằng những biến thiên của 
độ xoáy tương đối (vế trái của phương trình) được gây nên bởi 
biến thiên pháp tuyến (so với bờ) của độ xoáy nền (vế phải của 
phương trình). 

−+= hVS xs /)(π  độ xoáy thế của dòng, cấ

huvhS yx /)(/ −=  và hVx / , gây 
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Ta biểu thị hàm ψ  dưới dạng 

{ })(      )(   Re)  ; ,( tykiextyx ωψψ −= ,                       (2.110) 

ở đây số sóng dọc bờ −k  là số thực, còn )( xψ  và ω  về nguyên 

tắc có thể là những số phức. Sau khi thế (2.110) vào (2.108), ta 
có phương trình 

0   )( 2 =⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −−− ψψψψ
h

V
hk

h
h

cV x
x

x
xxs ,           (2.111) 

 

tốc độ dọc bờ và độ sâu (từ [149]) 

a − đối với mô hình A (Holman − Bowen), 

b − đối với mô hình B (Dodd −Thornton) 

trong đó kcs /ω= .  Các nghiệm của phương trình (2.111) là 

những sóng dịch chuyển (“những sóng xoáy”), lan truyền với tốc 
độ pha sc  và có cấu trúc trên hướng 

 
 
 

 
 

Hình 2.18. Các trắc diện ngang của 

ngang bờ được mô tả bằng 
hàm

 
 

 
 
 

 )( xψ . Đặc biệt đáng quan tâm là trường hợp khi tần số ω  

có các thành phần thực và ảo, tức imre ωωω i+= . Trong trường

hợ này, nghiệm có tính chất của mộ
lên theo thời gian theo quy luật hà
tại bất ổn định kiểu tương tự là sự có mặt ít nhất một cực trị 

 trên khoảng 

ày, trong công trình của Bowen 
và Holtman [128] đã xét một mô hình ®
bờ với độ sâu không 

 n

tính toán được chia thành ba phụ vùng: I  
lệch tốc độ tuyến tính dấu d II − ch tuyến tính 
dấu âm và ụ vùng 
đó, 
âm hay bằng không). i, nơi  

(về trị tuyệt đối), chứng tỏ khả n
định (tăng trưởng). 

h trường 
hợp

 

t sóng tiến với biên độ tăng 
m mũ. Điều kiện cần để tồn 

của độ xoáy thế nền hVx / ∞<< x0  (điều kiện 

Rayleigh). 

Để minh họa hiện tượng n
ơn giản (A) của đới ven 
ường ở bờ (tại 0=x ) và đổi 0)( = , có tư

dòng dọc bờ )(xV  độ rộng 1x  biến thiên theo quy luật tuyến 
tính, cực đại tốc ằm ở khoảng cách x  cách bờ (hình 2.18 a). 

Toàn vùng 

hxh

độ 0

 − chênh
ương, ênh lệch 

III − dòng chảy bằng không. Đối với mỗi ph
độ xoáy nền hVx /  bằng hằng số (tuần tự mang dấu dương, 

Sự hiện diện của đớ hVx /  có cực đại

ăng tồn tại nghiệm sóng bất ổn 

P ương trình (2.111) đối với mỗi phụ vùng trong 
 này có dạng của phương trình Rayleigh: 

3 ,2 ,1  ,02
2

2

 
==− jk

xd

d
j

j ψ
ψ

,                    (2.112) 

nghiệm của nó có thể viết dưới dạng 

∞<≤−=
<≤+=

<<=

xxkxA
xxxkxBkxA

xxkxA

13III

1022II

01I

     khi     )(exp
,     khi     )(ch)(sh

,0     khi     )(sh

 

  

 

ψ
ψ

ψ
          (2.113) 

(giả thiết rằng 0)()0( =∞=ψψ , tức trên bờ thỏa mãn điều kiện 

không chảy xuyên, còn tại vô cùng điều kiện phát xạ 
Zommerfeld). Trên ranh giới các phụ vùng (tức tại 0xx =  và 

1xx = ) phải thỏa mãn các điều kiện liên tục của dòng ψ  và mực 
nước ζ , do đó, hàm 
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cần phải không có điểm gián đoạn. Từ những điều kiện biên tại 

0xx =  và 1xx =  ta có 
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VSCkcV
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trong đó 

==

116) có thể nhận được phương trình tản 

++ bωω

)(     ),(sh     ),(ch    ),(sh 11110000     kxCkxSkxCkxS == , 

)(     ),(     ,     ),(exp 2111  xVVxVVVVVkxE xxxxxxx ==−=∆−= . 

ch

2121

Từ (2.115) và (2.
mạn đối với  
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Hình 2.19. Biểu đồ tản mạn đối với các sóng dịch chuyển 
( −reω  thành phần thực, −ω  thành phần ảo của tần số) 

tính với / =xx
im

0,201  (a) và b) (từ [149]) 

g trình (2.117) có hai 
ngh

ới chế độ bất 
ổn ®

1,1/ 01 =xx  (

1 − mô hình A, 2 − mô hình B; 0im >ω  tương ứng với 

đới bất ổn định dịch chuyển 

Tại những trị số k  bất kỳ, phươn
iệm, cả hai nghiệm đó hoặc cùng là những số thực (khi 

cb 42 > ), hoặc cùng là những số phức (khi cb 42 < ). Trường hợp 
sau đặc biệt đáng quan tâm, bởi vì nó tương ứng v

     ),(2     ),(   
x
x

xxkxx =−=− δδεδ . ịnh, tức chế độ khi mà năng lượng của dòng dọc bờ có thể 
chuyển một cách mạnh mẽ thành năng lượng của các nhiễu 
động của trường tốc độ, chính điều đó dẫn tới sự tăng trưởng 
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theo luật hàm mũ của các sóng dịch chuyển (các sóng xoáy).  
Tầm quan tr g của việc khảo sát vấn đề ổn định của các 
nghiệm sóng còn là do nếu nh

ọn
− ứng với phân bố nào đó của tốc 

độ dòng dọc bờ mà các hài không dừng có thể tồn tại, thì chính 
là những hài ấy được kích động trước hết và được thể hiện trong 
các quan trắc. 

Với tư cách làm ví dụ, trên hình 2.19 dẫn kết quả tính các 
biểu đồ tản mạn của các sóng dịch chuyển đối với hai giá trị 
khác nhau của 1−=∆ δ . Đối với những số sóng k  sao cho cb  2>  

hay cb  2−< , tồn tại hai nghiệm số thực ương ứng 

với c n
1ω  và 2ω  t

ác sóng dịch chuyển xoáy ổn định. Sự tiêu tán cần phải dẫ  
tới tắt dần nhanh của các sóng đó trong đại dương thực. Đối với 
những giá trị k  trung gian, tần số ω  là số phức, và các sóng 
xoáy tăng trưởng theo luật hàm mũ. Chẳng hạn, đối với 

10 =V m/s, 5,0=δ  và 1001 =x m cá
ứng với dải bước sóng 

c sóng xoáy bất ổn định tương 
190 :/2 kπλ = m 435<< λ m. 

Vùng bất ổn định phụ thuộc nhiều vào δ : δ  càng lớn (tức 

01 / xx  càng nhỏ) thì đới bất ổn định càng lớn và gia lượng các 
sóng dịch chuyển càng cao (hình 2.20). Khi 1/ 0 →1 xx , đới bất ổn 

định tiến tới vô cùng. Do đó, đới độ xoáy âm càn
ước sóng càng 

g hẹp, thì các 
sóng xoáy bất ổn định có thể có b− nhỏ. 

Mặc dù tại những δ  lớn thể tồn tại các sóng bất ổ định có 
trong một dải quy mô không gian khá rộng, nhưng đáng quan 
tâm nhất là những số i đó nhữn

c giá tr ẽ tăng trưởng 
nhanh nhất. Từ hình 2.19 thấy rõ rằng khi 

 sóng gkk = , tạ g sóng dịch 

chuyển nào tương ứng với cá ị cực đại imω  s
δ  tăng, thì không 

chỉ vùng bất ổn định mở rộng, mà những giá trị đối 

cũng tăng lên. 

Đối với chế độ bất ổn định tốc độ pha của các sóng dịch 
chuyển được xác định bằng quan hệ 

tuyệt imω  

δ
ω

10
re

    
 

5,0
2

xkFV
k

b
k

cs =−== .                    (2.119) 

Trong công trình của Dodd và Thornton [142] đã chứng minh 
rằng 

tức là tốc độ pha của các sóng dịch chuyển luôn nhỏ hơn tốc độ 

max0 Vcs << , 

của dòng dọc bờ gây nên chúng. Những tính toán hàm 
) ,( δkxF =  thực hiện trong công trình [149] đã cho thấy rằng F  

luôn dương và chủ yếu nằm trong dải 0,15,0 << F . Do đó, 

00  5,0 25,0 VcV s << , 

điều này khá phù hợp với những dữ liệu quan trắc thực địa 
[272]. 

Bức tranh không gian của dòng chảy liên quan tới các sóng 
dịch chuyển (sóng xoáy) đối với ω  bất kỳ có thể tính theo các 
công thức (2.113), có tính tới (2.116) cũng như các quan hệ 

,//
,/

121123

00221

ECBESAA
SCBAA

+=
+=

                       (2.120) 

được rút ra từ các điều kiện biên. Như các tính toán đã thực 
hiện t
các só

rong [128, 149] cho thấy, khi những biên độ đặc trưng của 
ng dịch chuyển lớn hơn V , bức tranh kết quả biểu diễn 

), vì vậy các sóng 

2/0

dòng dọc theo bờ với những chi tiết uốn lượn tuần hoàn thể hiện 
khá rõ. 

Khác với các sóng ven và sóng phát xạ, các sóng dịch 
chuyển đối với một tần số giữ cố định chỉ có một số sóng (luôn 
tương ứng với hướng truyền của dòng dọc bờ
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này có độ hiệp biến khá cao và khi phân tích phổ không gian 
của các quan trắc thực chúng được biểu hiện dưới dạng những 
cực đại phổ rất rõ nét. Sự xóa mờ những cực đại đó thường là 
kết quả những dao động thăng giáng thấp tần của dòng dọc bờ, 
ngoài ra kk /∆ ∼ VV /∆ , ở đây −∆V  biên độ của các thăng giáng, 
còn −∆k  độ rộn tương đối của cực đại phổ tương ứng [149]. g 

 

 
 
 
 
 
 
Hình 2.20. Đới sóng dịch chuyển 

phẳng  mô hình 

A (a) và B (b) (từ công trình [149]) 

Các tốc độ pha, các quy mô không gian và thời gian của 
ớ

không đổi [128] và dữ liệu quan trắc ở các vùng bờ Đại Tây 

khá tốt cơ chế xuất hiện những sóng dị

 sử dụng 
vùng I và III và đáy bằng phẳng ở vùng II 

(xem
2xβ= , trong vùng II − giảm tuyến tính, còn 

trong vùng III − bằng không. Mô hình

ña 
này đối với các vùng I và III có dạn

Kết quả tính đồ t
ứng với những trị số khác nhau của mô 

hình này và những tính toán tương tự
(xem hình 2.18 a) được biểu diễn trên hình 2.19, 2.20. Như đã 
thấy từ các hình n  khác biệt về đặc
theo hai mô hình là không đáng kể và không có tính chất căn 

không nhiều lắm. 

ảnh hưởng của biến thiên không gian của dòng dọc 
biệt của sự chênh lệch tốc độ ở vùng II, tác động tới tính chất 

g

ổn định và bất ổn định trên mặt 

}/{ 01
∗kxx  đối với

những sóng dịch chuyển tính theo mô hình ® i ven bờ độ sâu 

Dương khá phù hợp với nhau. Mô hình đơn giản này minh họa 
ch chuyển và cho phép 

mô tả định tính về hiện tượng. Việc tính đến ảnh hưởng của 
biến thiên địa hình thực tới tính chất của các sóng do độ xoáy 
của dòng dọc bờ gây nên đã được thực hiện trong công trình của 
Dodd và Thornton [149]. Họ đã mô hình (B): thềm 
nghiêng tuyến tính ở 

 hình 2.18 b). Trong vùng I tốc độ đã được cho tăng theo 
hàm parab«n )(xV  

 này mô tả tốt hơn hình 

học thực c đới ven bờ. Phương trình (2.111) trong trường hợp 
g 

0222 =−− ψψψ xkxx xxx ,                       (2.121) 

và nghiệm của nó có thể biểu diễn dưới dạng những hàm Bessel 
biến tính. 

 các biểu ản mạn và các đới bất ổn định 

01 /1 xx=−=∆ δ  theo 

 theo mô hình đáy phẳng 

ày, những  điểm dao động 

bản. Việc tính đến biến thiên địa hình làm cho các số sóng tăng 

bờ, đặc 

của các són  dịch chuyển mạnh hơn nhiều so với ảnh hưởng của 
địa hình: chênh lệch tốc độ càng lớn (tức δ  càng lớn), thì sự ảnh 
hưởng củ độ bất ổn định tới c c sóna  á g dịch chuyển càng mạnh, 
tức hể

ng
thực nghiệm trong công trình của Dodd và 

nnk. [150]: tại vùng bờ California, khu vực Santa-
địa hình đáy ở vùng ven bờ mang đặc điểm đơn điệu, các sóng 

thể hiện yếu hơn nhiều so với ở các vùng bờ Bắc 
Carolina, nơi có hệ thống ba ven bờ khá phát triển. 

Phải nhận xét rằng những công trình khảo sát về các sóng 
dịch

biên độ có t  có của chúng càng lớn. Giả thiết này, được 
nêu ra trong cô  trình của Holman và Bowen [128], đã được 
khẳng định bằng 

Barbara, nơi 

ven đã 

 chuyển (sóng xoáy) mới chỉ đang bắt đầu. Thời gian tới đây 
có thể mong đợi xuất hiện những mô hình đầy đủ và hoàn thiện 
hơn về hiện tượng này, và có thể mở rộng thêm nhiều những 
quan niệm của chúng ta về động lực học đới ven bờ. 
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2.8. Các dao động lắc trong vịnh, vũng và cảng 

Phổ sóng dài ở các vùng ven bờ biển và đại dương ở mức độ 
đáng kể được hình thành dưới ảnh hưởng của những dao động 
riêng của cá  vùng nước riêng biệt − dao động lắc. 

Dao động lắc − đó là các dao động đứng tuần hoàn của khối 
nước trong toàn thủy vực hay trong một phần biệt lập của nó. 
Trong số tất cả những dạng sóng dài, ngoại trừ thủy triều, thì 
dao động lắc có lịch sử nghiên cứu dài nhất. Đã có những ám chỉ 
về những dao động lắc từ năm 1549 (ở hồ Konstance, Thụy Sỹ), 
và băng ghi dao động lắc đầu tiên nhận được vào năm 1730 [46, 
349]. Dao động lắc quan trắc thấy thực tế ở tất cả các hồ và biển 
nội địa. Tài liệu nghiên cứu về dao động lắc rất nhiều. Chúng ta 
sẽ không xem xét toàn bộ hiện tượng này, mà chỉ dừng lại ở một 
số khía cạnh có liên quan trực tiếp tới những dao động trong các 
vịnh, vũng biển v

c

µ các cảng, tức những thủy vực có biên mở 
(cửa

p suất khí quyển, gió, mưa 
v.v..

 hay hài cơ bản), tương 
tự n

) liên hệ với thủy vực bên ngoài. 

Cơ chế phát sinh dao động lắc ở những thủy vực như vậy có 
ba nét khác biệt lớn so với các thủy vực kín hoàn toàn: 

1) Các dao động lắc ở những thủy vực kín được gây nên bởi 
tác động trực tiếp của ngoại lực (¸

.) lên mặt thủy vực, dao động lắc ở các vịnh và vũng biển 
được phát sinh chủ yếu qua biên mở, tức dao động cảm ứng; 

2) Mất mát năng lượng sóng lắc ở các thủy vực kín liên 
quan tới các quá trình tiêu tán, đối với các thủy vực kín một 
phần - chủ yếu liên quan tới sự phát xạ qua biên mở; 

3) Trong các thủy vực nửa kín tồn tại một dạng dao động 
đặc biệt - hài Helmholtz (hài bậc không

hư âm cơ bản của hộp cộng hưởng âm học [67], không tồn 
tại ở các thủy vực kín. 

Việc tính dao động lắc ở các vịnh, vũng biển, cảng biển quy 
về tích phân phương trình (2.9) với điều kiện biên (2.37) tại biên 

cứng. Việc cho điều kiện tại biên lỏng và thậm chí bản thân việc 
chọn biên lỏng là yếu tố phức tạp nhất khi mô phỏng dao động 
lắc. ở bước gần đúng thứ nhất có thể sử dụng điều kiện 

G 0) ,( =yxζ ,                                (2.122) 

trong đó −G  biên lỏng. Thực tế điều kiện này dựa trên sự bỏ 
qua phát xạ qua biên mở. Sư đúng đắn của điều kiện này được 
quyết định bởi độ rộng tương đối của cửa vào thủy vực và độ sâu 
tại cửa. 

Trong thủy vực kín hình chữ nhật không quay với độ sâu 
không đổi H  chu kỳ dao động lắc dọc được xác định bằng công 
thức Merian [337] 

gHn
LTn

 
2= ,                                  (2.123) 

ở đây −L  độ dài thủy vực, −=  ... ,2 ,1n  số hiệu của hài, tương ứng 
với độ dài giữa các đường nút ngang. Tại các biên của thủy vực 
luôn phân bố điểm bụng. Sóng với bước sóng bằng hai lần độ dài 
thủy vực có chu kỳ lớn nhất. 

Các dao động trong thủy vực kín một đầu và mở ở đầu khác 
có đặc điểm hoàn toàn khác. Các chu kỳ của những dao động đó 
(tính tới điều kiện gần đúng (2.122)) có thể ước lượng theo công 
thức 

gHn
LTn
 )12(

4
 +

= ,                            (2.124) 

trong đó ... ,2 ,1 ,0=n  Hài thấp nhất, tương ứng với ước 
óng bằng bốn lần độ dài vịnh, và chu kỳ hai lần lớn hơn chu kỳ 

cực đại ở vịnh kín. 

0=n , có b
s
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Trong bảng 2.1 dẫn các chu kỳ dao động lắc đối với một số 
dạng giải tích của thủy vực với biên mở. Các chu kỳ nhận được 
với giả thiết rằng ở biên mở thỏa mãn điều kiện (2.122), tức 
đường nút nằm tại cửa vào vịnh. 

Đối với trường hợp đơn giản nhất vịnh hình chữ nhật độ 
sâu không đổi, theo công thức (2.124), các chu kỳ quy chuẩn của 
dao động )2( / * LgHTT nn =  đối với những hài khác nhau có 

những giá trị như sau: 

...  ,
7
2  ,

5
2  ,

3
2  ,2* =nT  

Để so sánh trong thủy vực kín, theo công thức (2.123), 
những hài tương ứng có chu kỳ 

...  ,
3
1  ,

2
1  ,1  ,* −=nT  

Nếu cửa có điều khiển, tức khi chuyển từ cửa mở hoàn toàn 

cộng hưởng Helmholtz, người ta sử dụng công thức 

thành cửa kín hoàn toàn, thì các hài có chu kỳ 2/3, 2/5, 2/7, 
chuyển thành 1, 1/2, 1/3 v.v... 

Đáng quan tâm nhất là hài thấp nhất − hài Helmholtz. Hài 
này gắn liền với sự điền đầy nước (dồn vào) ở thủy vực bên trong 
từ phía cửa ngoài và sau đó rút nước ra qua cửa một cách tuần 
hoàn. Vì vậy, Lee gọi hài này là “hài bơm nước” (pumping mode) 
[255], còn Platzman gọi là “hài đồng dao động” (cooscillating 
mode) [284]. Khi đóng cửa dần dần, chu kỳ của hài này sẽ tăng 
lên và về giới hạn sẽ tiến tới vô cùng. 

Trong âm học, để ước lượng âm dao động cơ bản của hộp 

Vl
cs

 

2

0  
εω = ,                   

trong đó −V  thể tích khoang hộp, −l  độ dài kênh dẫn, −ε  thiết 
diện ngang của kênh, còn −sc  tốc độ âm. Công thức tương tự 

đúng đối với các thủy vực biển: 

Sl
g

hSl
c

kk

εεω   
0

2

0
 

== ,                        (2.125b) 

trong đó −kl  độ dài kênh (cổ họng của vịnh), −S  diện tích vùng 
nước bên trong, −0h  độ sâu trung bình của ông thức này 

®−î

nó. C

c dùng khi 

2

2cg <<ε
, 

LSlk

ộ với −L dài đặc trưng của thủy vực bên trong. 

Nếu kênh nối thủy vực ngoài và trong không có, thì độ dài 
hiệu dụng eL  được xác định theo công thức 

 ®

π 
 

3
16rLe = ,                                       (2.126) 

ở đây −r  bán kính lỗ cửa vào (lối vào thủy vực bên trong). 

Sử dụng các công thức (2.125b), (2.126), có thể không cần

oltz ở các vũng
n

ường áp đảo so với tất cả các dạng dao 
động riêng khác và quyết định đặc điểm chun
ở htủy vực bên trong. Thực tế hài Helmholtz là kết quả cân 
b g d Ë c bên 
trong qua kênh liên kết hẹp và thế năng của ước 
trung bình ở trong chính thủy vực. 

Công trình của Miles và Munk [254] đã khởi đầu cho những 
nghiên cứu lý thuyết nghiêm túc về dao động lắc trong vũng và 

 
tính toán phức tạp mà ước lượng được các chu kỳ của hài 
Helmh  biển và cảng biển. Như số liệu quan trắc 
thực địa đã cho thấy, ở những vũ g và cảng biển với cửa vào 
hẹp, hài Helmholtz thư

g của chuyển động 

ằng giữa động năn òng chất lỏng nh p vào thủy vự
sự dâng mực n

              (2.125a) 
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cảng biển. Có lẽ, họ là những người đầu tiên đã chú ý tới một 
đặc điểm là tác động sóng từ bên ngoài 
lực chính của dao động lắc trong các thủy vực như vậy. Phổ rộng 
ở cử ủy vự

m độ rộng cửa nhờ các 
công

dụng sự đồ

qua biên mở là nguồn 

a vào th c bên trong gây nên bên trong cảng những dao 
động tại những tần số cộng hưởng. Sự giả

 trình bảo vệ chuyên dụng không làm suy yếu, mà nược lại, 
khuếch đại các dao động lắc của cảng biển. Miles và Munk đã 
gọi hiệu ứng này là nghịch lý cảng biển. Miles và Munk đã sử 

ng dạng với máy dao động một bậc tự do. Giá trị quy 
chuẩn của hệ số trở kháng đối với máy dao động đó có thể viết 
dưới dạng 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎛

−= −

0

1
2

0
1)(

ω
ωωω iQI ,                        (2.127) 

trong đó −0ω  tần số cộng hưởng của máy dao động, −Q  hệ số 

chất lượng của nó. Đặc trưng của hệ thống đó có thể viết dưới 
dạng 

⎝ω

1
2
⎪
⎬⎟

⎞ω
.      (2.128) 

00
  

⎪
⎭

⎪
⎩

⎟
⎠

⎜
⎝⎥⎦⎢⎣

⎟
⎠

⎜
⎝ ωω

Từ (2.128) suy ra 

2

22
2 1 )()(

−

−−
⎫

⎪
⎨

⎧
⎜
⎛

+⎥
⎤

⎢
⎡

⎟
⎞

⎜
⎛

−== ωω QIxZ

chất lượng của hệ thống quyết định giá trị tương đối 
của cực đại cộng hưởng trên phổ năn
(hình 2.21). Nếu (tức là nếu hệ thống có hệ số chất lượng 

cao), thì những tần số tại đó phổ có giá trị bằng một nửa giá trị 

2
0 )( QZ =ω      khi     0ωω = ,                    (2.129) 

tức là hệ số 
g lượng của các dao động 

1>>Q  

cộng hưởng, được xác định bằng biểu thức 

⎟
⎞

⎜
⎛ ±=

2
102/1

Qωω ,                            (2.130) 

còn độ rộng tương đối của cực đại bằng 

1−=∆ Q
0ω
ω

                                  (2.131) 

(xem hình 2.21). 
 
 

 
 
 
 
 

dao động một bậc tự do đối với hệ 
thống có hệ số chất lượng cao 

ở vùng cực đại đặc trưng tần số  có dạng 

 
 
 

Hình 2.21. Đặc trưng tần số của máy 

2

0

2
2

2
0 141 ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−+=

ω
ωQ

Z
Z

.                        (2.132) 

Sự phát xạ qua cửa vào cảng hay vũng biển dẫn tới chỗ 
rong một chu trình dao động sẽ mất một phần năng lượng 
ương đối bằng 

t
t Q/2π . Hệ số chất lượng của cảng biển  

. Trị số 

hình dáng cảng; theo các tính toán thì đại đa số trường hợp đối 
với 

Như Miles và Munk [254] đã chỉ ra, có hai điều hạn chế cần 
tính đến khi áp dụng cách tiếp cận này để nghiên cứu các dao 
động riêng ở những thủy vực kín một phần: 

Q  tăng
lên theo sự giảm độ rộng của cửa Q  phụ thuộc mạnh vào 

những thủy vực thực 10 ...2=Q . 

⎠⎝
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1) Để kích thích dao động lắc ở các vùng nước bên trong cần 
thời gian cỡ π/Q  chu trình, vì vậy những nguồn mạnh, nhưng 

ngắn hạn không thể gây nên dao động lắc; 

2) Với những cửa rất hẹp, sự tiê
quan trọng hơn so với sự

 c

bé h

làm ví dụ đã xét một vịnh hình chữ nhật với độ sâu 

u tán bên trong trở nên 
 phát xạ (tức khi giảm độ rộng cửa hệ 

số chất lượng Q  chỉ tăng đến một giới hạn nhất định, sau đó thì 

không thay đổi nữa). 

Tuy nhiên, những hạn hế này không phải là quan trọng: 
những chu kỳ điển hình của dao động lắc ở các vùng nước bên 
trong − từ một số phút đến một số chục phút (xem bảng 3.7, 3.8) 

ơn nhiều so với thời gian đặc trưng của tác động bên ngoài 
(ví dụ, sóng bão hay thậm chí sóng thần), còn các tham số cửa 
vào các vũng và cảng biển thực thì đảm bảo sự tiêu tán đóng vai 
trò tương đối nhỏ so với sự phát xạ. 

Để H  
khô
bằng biểu thức rất đơn giản: 

ng đổi. Hệ số chất lượng của thủy vực như vậy được mô tả 

b

ở đây −L  độ dài  −b  độ rộng của vịnh (xem hình 2.21). Nếu 
đóng một phần cửa vào vịnh (để lại cửa độ rộng bằng a ), thì 
biểu thức để tính Q  sẽ p

LQ = ,                   

, còn

                   (2.133) 

hức tạp hơn nhiều: 

)]2( cos1[ 
2

)2( sin
121 Lk

Lk
Lk

b
LQ n

n

n −⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+=+ −π ,         (2.134) 

trong đó những số sóng cộng hưởng nk  là các nghiệm của 

phương trình 

⎭
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⎥
⎤

⎢
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⎟
⎞

⎜
⎛−= aabkLk nnn

  sin)( ln1478,0)( ctg π
,       (2.135) 
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π

còn những tần số tương ứng gH . knn  =ω

 

 

 

 

n”, 
Miles và Munk đã giả thiết rằng mô hình

đa hài của các 
dao  như nh

 
Nhiều cuộc tranh luận sau đó [236,

 

 

 

 

 

Hình 2.22. Sơ đồ miền tính 
đối với vũng biển cửa hẹp 

Khi hình thành ý tưởng của mình về “nghịch lý cảng biể
 máy dao động một bậc 

tự do còn có thể sử dung để phân tích cấu trúc 
động trong các thủy vực bên trong, nếu ững đỉnh phổ 

cộng hưởng tương ứng với ừng hài là khá nhọn và thể hiện rõ.
 349] đã cho thấy rằng điều 

nghịch lý chỉ tồn tại đối với hài Helmholtz. Le Mehaute và 
Wilson đã chứng minh rằng đối với những hài cao hơn thì ma 
sát và những nhân tố phi tuyến chưa được tính đến sẽ dẫn tới 
chỗ sự giảm cửa làm giảm chứ không làm tăng hệ số chất lượng 
và do đó, làm giảm các dao động lắc [236]. Tuy nhiên, đối với 
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hài Helmholtz lý thuyết Miles − Munk hoàn toàn đúng, mà như 
đã nhận xét, chính là hài này thường áp đảo ở những thủy vực 
thù

của chất lỏng 
tron thiên 

c. 

Những kết quả của Miles - Munk [254] và những người 
phản bác [236, 349] đã chứng tỏ về tầm quan trọng của việc 
tính đến sự phát xạ qua biên mở. Trong các công trình [235, 
253, 280] và những công trình khác đã xem xét những phương 
án điều kiện biên chính xác hơn so với (2.122). 

Chúng ta phát biểu bài toán về dao động 
g vũng biển S  độ sâu biến ) ,( yxh , có biên cứng G  

và biên 0G  nối với vùng bên ngoài 

h =
D  (hình 2.22). Ta sẽ xem 

rằng vùng bên ngoài được giới hạn bằng bờ thẳng trùng với trục 
x  và có độ sâu không đổi H , ngoài ra tại biên G  có thể có đột 
biến độ sâu, Hxh ≠)0 ,( . Đối với những quá trình tuầ

0

n hoàn, 

phương trình (2.9) có thể biểu thị dưới dạng 
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Tại biên cứng phải thỏa man các điều kiện khong chảy xuyên 
của chất lỏng: 

G
1   0

 
=

∂
∂

n
h

ζ
,                             (2.137a) 

0
 ∂ y

    khi    0=y , ngoại trừ đoạn 0G ,          (2.137b) 2 =
∂ζ

trên biên lỏng − điều kiện liên tục của mực nước và thông lượng 

,  

,  
0G21 = ζζ

0G
 y

H
∂

21

 y
h

∂
=

∂
∂ ζζ                           (2.138) 

ện phát xạ Zommerfeld, theo đó ảnh 
hưởng của vũng biển tới trường sóng ở vùng ngoà ¬

tiến tới bằng không tại 

còn tại vô cùng − điều ki
i kh i cần phải 

∞→+= 22 yxr , và không có các sóng 

từ nơi vô cùng đi tới. 

Lee [235] đã giả thiết sự dâng m c nước ở vùng bên ngoài ù
biểu thị dưới dạng 

=

 đã biết hàm  bài 
toán

phương

sri2

trong đó −iζ  sóng đi tới từ vùng khơi đại dương, −rζ  sóng 
phản xạ từ bờ ) ,() ,( yxyx ir −= ζζ , −sζ  sóng phát xạ từ vũng 
biển. Nếu hàm iζ  được cho, thì như vậ

ζζ ++ ,                             (2.139) ζζ

y rζ  và
 dựng nghiệm ở vùng ngoài quy về tìm hàm sζ  thỏa mãn 

 trình (2.136b) và các điều kiện 
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c) 

Nghiệm của bài toán này có thể biểu diễn

0→ζ      khi     ∞→+= 2/122 )( yxr .            (2.140s

 dưới dạng 
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trong đó  hàm Hankel loại một bậc không, hàm này cần 

thiết để thỏa mãn điều kiện zommerfeld (2.140b), −0x  điểm 

rên biên mở 0G  của các vùng S  và 

−)1(
0H

t D , 2/1 22
0 ])[( yxxr +−= . 

Trên biên 0G  nghiệm (2.141) có tính đến (2.140b) có thể 

được viết dưới dạng 

01
)1(  )]0 ,([)( )(  1)0 ,( dxxrkHxdix ζζ ∂−= ∫ ,       (2.142) 0

G
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)0 
,     0 xxr i −= . 

Như vậy, bài toán về tính sóng ở vùng ngoài phát xạ ra từ 
vũng biển được quy về việc xác định trường 
vũng, trong đó có cả trên biên ngoài. Đối với 

khô
  thủ t

ằng ao cho 
thỏa mãn điều kiện biên (2.137a) tại 

hÕ 
µ dạng (mà 

khô

ho phép sử dụng những điều kiện đơn giản hóa trên biên 
lỏng dạng (2.122). 

Các phương pháp số tính dao động lắc trong những thủy 
vực tự nhiên gần đây phổ biến khá rộng rãi. Không xa đà vào 
chi tiết, mà xuất phát từ lời phát biểu bài toán, có thể phân chia 
các phương pháp đó làm hai nhóm: 

1) Giải bài toán tìm những giá trị riêng. ở đây, nhờ một 
trong những phương pháp số (sai phân hữu hạn, phương pháp 
Ritz, Bubnov-Galerkin, phương pháp phần tử hữu hạn v.v...) 
người ta tích phân phương trình kiểu như (2.9a) với những điều 
kiện biên tương ứng, bao gồm cả điều kiện trên biên lỏng (xem, 
ví dụ, các công trình [62, 81, 171, 194]). 

2. Giải bài toán Koshy. Cho trước một nhiễu động ban đầu 
nào đó và tính toán bằng số (sai phân hữu hạn hay phần tử hữu 
hạn) sự lan truyền các sóng dài có tính đến sự phản xạ từ bờ và 
sự thoát sóng qua các biên mở. Những tần số của các cực đại 
phổ thu được khi phân tích những chuỗi mực nước tính được cho 
những điểm khác nhau sẽ được lý giải như là những tần số 
riêng của thủy vực ([20, 105] và các công trình khác). 

Mỗi cách tiếp cận trên đây có những ưu điểm và như
điểm c  riêng 
có thể trự  các dạng 
dao động tư  đã nhận xét, việc cho các 
điều kiện trên biên mở (lỏng) trong cách tiếp cận này là cả một 

nhân tố bổ s  ¸
cận thứ hai thì việc tính đến 

những nhân tố đó không phải là phức tạp, 

sóng ở bên trong 
thủy vực độ sâu 

không đổi, bài toán này được mô tả khá chi tiết trong công trình 
của Lee [235]. Dưới dạng tổng quát việc dựng nghiệm như vậy 

ng phải là tầm thường. Thực tế vấn đề là ở chỗ làm sao ở 
vùng trong S  dựng được nghiệm bằng số (đối với y vực hực 

điều này chỉ có thể thực hiện b phương pháp số), s
biên cứng và ghép nối được 

với nghiệm giải tích ở biên mở. Một trong những phương án xây 
dựng nghiệm như t − sử dụng thủ tục lặp. Tuy nhiên, nếu 
mục đích tính toán chỉ là xác định các tần số riêng v

ng phải là hệ số chất lượng của thủy vực, các điều kiện phát 
sinh dao động lắc v.v...), và cửa vào vũng biển không quá lớn, 
thì c

îc 
ủa mình.  Thật vậy, khi giải bài toán về các giá trị

c tiếp nhận được tập hợp đầy đủ các tần số và
ương ứng. Tuy nhiên, như

vấn đề. Còn một vấn đề khá phức tạp nữa − tính đến những 
ung (sự quay của Trái Đất, ma sát, c c hiệu ứng phi 

tuyến). Ngược lại, ở cách tiếp 
không đòi hỏi cho 
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điều kiện trên biên lỏng, sự biến thiên của địa hình dễ dàng 
tính đến không chỉ ở 
Như ộ

 l  quả tính toán tiếp sau. Các phổ 
của 

 

 

 

.

n
c động khí qu

áp suất khí quyển và ứng suất gió tới mặt đại dương cũng như 
thô

 gian khác nhau (xem hình 0.2). Trong 
chư s

a năng lượng từ các quá trình thấp tần kiểu như 
“nước dâng bão” hay “thủy 

vùng bên trong mà cả ở vùng bên ngoài. 
ng xuất hiện những vấn đề với việc chọn nhiễu ® ng ban 

đầu có ảnh hưởng ớn tới kết
chuỗi mực nước ở những điểm khác nhau có thể rất khác 

nhau. Thực tế không thể phân biệt được các dạng dao động với 
những tần số gần bằng nhau và nói chung việc xác định dạng 
dao động đối với các hài khác nhau là bài toán rất phức tạp. Có 
lẽ, phương án tối ưu là kết hợp hai cách tiếp cận này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương  3 

Các sóng gió áp trong đại dương 

Không thể hiểu đại dương mà không xem xét sự tương 
tác của nó với khí quyển, giống như không thể hiểu khí 
quyển nếu không tính đến sự tương tác của nó với đại dương. 

P. Beil  Hải dương học phổ thông (1977) 

Hầu hết tất cả chuyể  động của nước trong đại dương... 
thực chất là kết quả của những tá yển. 

Vật lý đại dương. Tập 1. Thủy vật lý (1978) 

 

Những quá trình khí quyển là nguồn năng lượng chính 
cung cấp cho những dao động sóng dài của đại dương (dĩ nhiên, 
không kể thủy triều và sóng thần). Trong đó các sóng dài có thể 
được gây nên một cách trực tiếp do tác động cơ học trực tiếp của 

ng qua sự tái phân bố năng lượng đi vào từ khí quyển sang 
những dạng chuyển động khác ở đại dương với những quy mô 
thời gian và không

ương này ẽ xem xét các sóng gió áp (sóng AB), tức các sóng 
trực tiếp gây nên bởi những thăng giáng khí áp và gió hoặc sự 
chuyển hó

triều khí tượng” (những quá trình 
này cũng được hình thành dưới tác động của các quá trình khí 
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quy
g AB ở đại dương liên quan mật thiết với phổ 

các sóng khí quyển. Vì vậy, ở chương này (tuân theo nhận xét 
thông thái của Beil) sẽ tổng quan tóm tắt những quan niệm lý 
thuyết hiện tồn về đặc điểm các dao động khí quyển trên dải 
tần số tương ứng với các sóng dài trọng lực ở đại dương, cũng 
như một số kết quả quan trắc thực tế về các sóng khí quyển. 

3.1. Một số đặc điểm lý thuyết của các sóng trong khí quyển 

Hiện nay, các dao động tần thấp (synop) của khí quyển (với 
các chu kỳ trên 6 giờ) được nghiên cứu khá nhiều: Mạng l ới 
syn iới có tới hàng nghìn trạm khí tượng thủy văn, tại đó 
đã uất 
khí iễu 

được

 tín hiệu vô tuyến và điện từ, sự hình thành những dị 
thư

ển, nhưng quy mô lớn hơn). 
Phổ các són

−
op thế g
tiến hành quan trắc liên tục mấy chục năm nay về áp s
 quyển và gió (tại những kỳ hạn synop chuẩn). Những nh

động vi mô của khí quyển (với chu kỳ từ vài giây tới vài giờ) 
 nghiên cứu ít hơn, việc đo chúng liên quan với những khó 

khăn kỹ thuật nhất định và đòi hỏi thiết bị độ nhạy cao. Lần 
đầu tiên những thăng giáng áp suất và gió bắt đầu được nghiên 
cứu bởi các nhà địa chấn học, khi ấy người ta phát hiện thấy 
rằng nền dao động khí quyển tần số cao có tác động rõ rệt tới 
cấp độ của những dao động vi chấn [69]. Về sau đã phát hiện 
rằng những dao động đó cũng tác động mạnh tới sự lan truyền 
những

ường thời tiết địa phương. *

                                                  
* Sự quan tâm tới các sóng trong khí quyển chủ yếu được kích thích bởi vấn đề 
phát hiện những vụ nổ hạt nhân từ xa. Các dụng cụ hiện đại cho phép người 
ta ghi nhận một cách tin cậy các sóng khí quyển từ những vụ nổ hạt nhân lan 
truyền vòng quanh địa cầu một số lần. Người ta cũng đã biết tới những thăng 
giáng vi mô của khí áp liên quan tới các vụ động đất, phun núi lửa, rơi thiên 
thạch [17, 45]. 

Những dao động khí áp và gió ở sát đất tấc động mạnh mẽ 
tới mặt đại dương, gây nên những dao động sóng dài của mực 
nước. Thật vậy, ví dụ dao động khí áp với chu kỳ gần 35 phút và 
biên độ một số miliba, thường quan trắc thấy khi các front đi 
qua, gây nên các dao động cọng hưởng của mực nước ở vịnh 
Nagasaki, trong một số trường hợp những dao động này có biên 
độ hơn 2 m (gọi là hiện tượng “abiki”) [196]. 

ác 
sóng dài quan trắc thấy trong đại dương. Cũng giống như trong 
đại d

quá trình 

ày cần để 

 khí quyển thuộc kiểu sóng phẳng, 

Các sóng trong khí quyển có nhiều nét tương tự với c

ương, ở đây tồn tại các sóng xoay, liên quan tới sự quay của 
Trái Đất (chẳng hạn như các sóng Rosby) và song trọng lực gây 
nên bởi tác động của lực trọng trường hoặc lực nổi. Đối với các 
sóng khí quyển, hiện tượng bẫy sóng được biết khá rõ. Ví dụ, 
“các sóng địa hình” xuất hiện do kết quả bẫy năng lượng của các 

khí quyển trên những yếu tố bất đồng nhất của địa 
hình. Đặc biệt có ý nghĩa đối với chuyển động khí quyển là sự 
bẫy sóng diễn ra trên những yếu tố bất đồng nhất của trường 
mật độ liên quan tới những khu vực phân cách front hay những 
lớp nghịch nhiệt sát đất. Các sóng khí quyển bị bẫy có thể tạo 
nên những nhiễu động sóng dài rất mạnh trong đại dương. 

Cơ sở của lý thuyết chuyển động sóng trong khí quyển được 
trình bày ở cuốn chuyên khảo kinh điển của Gossard và Hook 
[17]. Trong mục này sẽ chỉ dẫn ra một số thông tin cơ bản về 
những chuyển động n hiểu rõ hơn về những chuyển 
động có liên quan trong đại dương. 

Ta xét những dao động
truyền trong phương ngang trên hướng trục x : 

Pwvu  , , , ∼ ) ( tnzkxie ω−+ ,                               (3.1) 

ở đây −vu,  các thành phần phương ngang của tốc độ,  
phần thẳng đứng, 

−w  thành
−P  áp suất. Từ các phương trình chuyển 
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động đối với khí quyển, có thể nhận được phương trình tản mạn 
như sau: 

2
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2

2

2

222
2 )(

ss
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c
cN

c
Nkn

Γ+
−+−= ω

ω
ω

,                 (3.2) 

hay 

(3.2’) 

trong đó ương ngang ương thẳng 

đứng, độ âm,  

được xác đị  biểu

2222222 )/( )( Γ−−−= −
sckNn ωω ,                  

−nk  ,  các số sóng theo ph và ph−

−= 2/1)/( ρddPcs  tốc −N  tần số Vaisial-Brent,

nh bằng  thức 
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 z zdθ

dg θ ρ
,                   

−0ρ  mật độ khí quyển, −θ  nhiệt độ th  *, ế vị −Γ  hệ số Ekkart, 

⎟
⎠

2c
⎟
⎞g

⎜
⎜
⎝

⎛
+0

 zd
dρ

.                   (3.4) 

Tham

= 1Γ
2ρ0 s

          

 số Γ  đặc trư  sự ản
độ (và độ nén) tới c s uán t

g hạn chế khá 
nghêm ngặt (giả thiết về các dao động rất bé, các tham số 

ng cho h hưởng của gradient mật 
 cá ố hạng q ính. 

Phương trình (3.2) nhận được với nhữn

Γ ,s  không đổi, bỏ qua sự quay của Trái Đất và ma sát 

v.v...), tuy nhiên nó rất thuận tiện để mô tả định tính những 
kiểu chuyển động khí quyển chủ yếu. 

Nếu 02 <n , thì các sóng tắt dần với độ cao tuân theo luật 
hàm mũ, tức chúng là các sóng “bị bẫy”, có khả năng truyền chỉ 

                                                 

 , Nc

 
* Nhiệt độ thế vị −)(zθ  đó là nhiệt độ mà phần tử kông khí ở độ cao 1000z  

tương ứng với áp suất 1000 hPa có được nếu di chuyển đoạn nhiệt nó từ độ cao 
z  tới độ cao đó [17]. 

trong phương ngang; khi 02 >n  các sóng có thể truyền cả trong 
phương ngang lẫn phương thẳng đứng, tức chúng tương tự như 
các sóng “phát xạ” trong đại dương. Hai loại chuyển động sóng 
này bị giới hạn trên mặt phẳng tản mạn ,ω  k  bởi các nghiệm 
của phương trình: 

22
22

)(
1 )(

kkc
N

s

ω =
⎥
⎥
⎦⎢

⎢
⎣

−− ,                      (3.5) 

điều này tương ứng với điều kiện 02 =n , tức điều kiện vectơ 
truyền các sóng khí quyển hướng theo phương ngang. 

Vế phải của phương trình (3.5) luôn dương, vì vậy nghiệm 
của (3.5) có hai nhánh, đối với mỗi nhánh các nghiệm là những 
số thực: 

222 ωω Γ⎤⎡

2
2

2
  , sc

k
N >> ωω ;                                 (3.6a) 

2
2

2
  , sc

k
N << ωω .                                (3.6b) 

Các điều kiện (3.6a) và (3.6b) giới hạn hai kiểu sóng phát xạ 
trong khí quyển: các sóng âm (AW) và các sóng nội trọng lực 
(IGW) *. Các biểu thức tương quan tản mạn gần đúng của các 
sóng này có thể nhận được từ phương trình (3.2) đối với hai 
trường hợp riêng. 

1. Giả sử 0=Γ  và 0=N , tức ta bỏ qua các lực trọng trường 
và độ nổi. Khi đó 

sc
mnk

2
222 ω=≡+ .                             (3.7) 

                                                  
* “Các sóng nội trọng lực” - thuật ngữ dùng trong sách báo ở Nga, Gossard và 

Hook [17] gọi kiểu sóng này là “các sóng độ nổi” (buoyancy waves). 
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Phương trình này mô tả các sóng âm. 

2. Ta sẽ xem môi trường là không nén, tức cho rằng 

với 

∞=sc  

Γ  hữu hạn. Khi đó 

2
2

2
22 1 Γ−⎟⎟

⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−=

ω
Nkn ,                            (3.8) 

biểu thức này là phương trình tản mạn gần đúng của các sóng 
nội trọng lực. 

 
 

 

 

 

 

 
Hình 3.1. Biểu đồ tản mạn của 

các sóng khí quyển 

Đối với các sóng âm từ phương trình (3.5) và điều kiện 
(3.6a) suy ra 

2
2

22
Γ=−

sc
Nω

     khi                         (3.9) 

m  gọi là tần 

 

Trị số điển hình của bằng 0,015 rad/s, tương ứng với 

chu kỳ gần 7 phút. Các sóng âm thấp tần với tần số dưới 1 Hz 
thường được gọi là sóng ngoại âm [17]. 

Dễ dàng nhận thấy sự giống nhau rất lớn giữa biểu đồ tản 
mạn đối với các sóng trọng lực phát xạ ở đại dương (xem hình 
2.4) và các sóng âm, trong đó tốc độ âm trong khí quyển 

giữ vai trò tương tự như tốc độ của các sóng dài 

0→k ,   

trong đó 
2222 Γ+= sA cNN ,                               (3.10) 

ở đây ≡AN ω số biên của sóng âm. Như vậy các 

sóng âm trên biểu đồ tản mạn nằm bên trong hình paraboon với 
đường tiệm cận số cực tiểu

0→

sckc == /ω  và tần AN=ω  (hình 3.1). 

AN  

scc =  

ghc =  trong 

đại dương. 

Đối với các sóng nội trọng lực, như có thể suy ra từ (3.5), 
(3.6b), 

      (3.11) 

và trên biểu đồ tản mạn ở hình 3.1 các sóng này chiếm vùng 
phía dưới. Nếu g có sự phân tầng), thì các sóng độ 
nổi (IGW) suy thoái; đối với khí quyển không nén (tức khi 

n tại. 

Khi ét hiệu ứng đặc biệt. Trong 

trường hợp này xuất hiện một dạng bất ổn định đặc biệt và 
những khác biệt giữa sóng âm và sóng nội trọng lực bị xóa mờ 
[17]. Tuy n khí quyển thực trường hợp n − vậy thực 
tế không được hiện thực. Trị số điển hình d/s tương 
ứng vớ

Nếu giả thiết 

,0    khi     0

,     khi     
2

22

→→

∞→→

k

kN

ω
ω

                    

0=N  (khôn

∞=sc ) các sóng âm không tồ

ANN >  quan sát thấy m

hiên, trong h
01,0=N ra

i chu kỳ khoảng 10,5 phút. 

n<<Γ , ∞=sc  phương trònh (3.2) đối với các 

sóng nội trọng lực có dạng 

αω 222 cosN= ,                                 (3.12) 

trong đó kn /tg =α . Biểu thức (3.12) thiết lập mối liên hệ đơn 

giản và hữu ích giữa tần số của các sóng nội trọng lực và góc lan 
truyền của chúng. 
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Ngoài các sóng âm và sóng nội trọng lực lan truyền tự do 
trong phương thẳng đứng (tức với n  là số thực) còn tồn tại 
những chuyển động sóng với n  thuần túy là số ảo. Điều kiện 
biên tại mặt Trái Đất đòi hỏi tốc độ thẳng đứng 0=w . Trường 
hợp riêng thỏa mãn điều kiện này là w  bằng không ở mọi nơi. 
Trong trường hợp đó có thể có những dao động lan truyền trong 
phương ngang với tốc độ gần với tốc độ âm, và tắt dần theo hàm 
mũ khi độ cao tăng lên (các sóng Lamb). 

Khoảng tần số tồn tại sóng Lamb xấp xỉ tương ứng với 
khoảng tần số của các sóng trọng lực trong đại dương, tuy nhiên 
tốc độ của chúng khoảng 1,5 lần lớn hơn. 

Nghiệm đối với các sóng Lamb có thể viết dưới dạng [17] 
) ( ) ,( tkxi

s eePzxP z ω−Γ−= ,                           (3.13) 

ở đây tham số Ekkart có giá trị đặc trưng 2103 −⋅ km−1. 

Từ sự so sánh (3.13) và (3.1) suy ra 
này

22 Γ−=n . Thế giá trị 
 vào (3.2), ta được phương trình tản mạn đối với sóng Lamb: 

k
cc s

ω== .                                    (3.14) 

Do đó, sóng Lamb − đó là sóng không tản mạn, lan truyền với 
tốc độ âm. Có thể xem nó như là hài bậc không của các sóng âm. 
Một đồng dạng của sóng Lamb trong đại dương là sóng Kelvin − 
sóng bị bẫy, chạy dọc theo bờ với tốc độ của các sóng dài và tắt 
dần khi xa khỏi bờ theo luật hàm mũ. Những bất đồng nhất của 
phân tầng khí quyển dẫn tới làm biến thể sóng Lamb giống như 
là những bất đồng nhất địa hình làm biến thể sóng Kelvin 
[269]. 

Bước sóng điển hình của các sóng âm thấp tần − từ một số 
mét đến vài trăm kilômet, nhưng trong trường hợp những vụ nổ 
mạnh, phun núi lửa, rơi những thiên thạch lớn có thể tạo thành 

những sóng Lamb với bước sóng hàng trăm, thaamj chí hàng 
nghìn kilômet, truyền đi những khoảng cách cực xa ứng với một 
số vòng quanh Trái Đất. Chẳng hạn, những hiện tượng như vậy 
đã quan trắc được trong vụ nổ của núi lửa Caratau và trong khi 
rơi thiên thạch Tunguss [17, 45]. 

Như vậy, trong điều kiện const=N  trong khí quyển có thể 
tồn tại những dao động sóng thuộc ba kiểu: sóng âm, sóng nội 
trọng lực và sóng Lamb. Các tốc độ đặc trưng của các sóng âm 
và sóng Lamb gần bằng tốc độ âm 340≈sc m/s; các tốc độ đặc 

trưng của sóng nội trọng lực nhỏ hơn một, hai bậc. 

Sự bất đồng nhất phân tầng trong khí quyển sẽ dẫn tới sự 
biến thiên tốc độ âm và tạo thành các ống dẫn (kênh âm) ở các 
lớp tương ứng với những tốc độ pha cực tiểu [17, 180]. Các sóng 
khí quyển bị bẫy ở trong những lí  đó tương tự như các sóng 
ven ở đại dương bị bẫy trên nước nông và có thể lan truyền đi 
hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn kilômet [17, 45]. Chẳng 
hạn, các sóng như vậy thường hay quan trắc được ở lớp sát đất 
trong khi có nghịch nhiệt. 

Ta sẽ xét mô hình kh

p

í quyển hai lớp với gián đoạn mật độ 

sρ  tại độ cao Hz = , ở lớp dưới độ cao
− trước, ta sẽ khảo sát n

theo

 đó 1NN = , còn ở lớp trên 
hững sóng truyền dọc 2NN = . Giống nh

 trục x  và có dạng (3.1) ở trong mỗi lớp. Để đơn giản, ta giả 
sử rằng kcs /ω>> , 22 k<<Γ  (đối với các quy mô mà chúng ta 

quan âm thì nhưng giả thiết này hoàn toàn có căn cứ). Khi đó, 
theo (3.2) 

( ) 2/1 22
 ω

ω
−= jj Nkn .                             (3.15) 

Tại ranh giới các lớp cần phải thực hiện điều kiện liên tục 
của tốc độ thẳng đứng: 

157                     158 



21 ωω =      khi     Hz = ,                        (3.16a) 

và áp suất tổng cộng [173]: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−′=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−′ )()()()( 222

2

2112

2

1 zgwzw
k

zgwzw
k

ωρωρ  tại Hz = ,   (3.16b) 

còn tại biên cứng (mặt Trái Đất) và tại vô cùng − các điều kiện 
bằng không của tốc độ thẳng đứng 

01 =w      tại    0=z ,                            (3.17a) 

02 =w      tại    ∞→z .                          (3.17b) 

Mô hình này rất giống với mô hình thềm − bậc đối với các 
sóng đại dương (xem mục 2.3), ở đây mật độ đóng vai trò của độ 
sâu, còn tọa độ z  hướng thẳng đứng lên trên đóng vai trò của 
tọa độ x  hướng về phía khơi đại dương. 

Từ (3.15) suy ra rằng tùy thuộc vào dấu của biểu thức 
22 ω−jN  tham số jn  sẽ là số thực hay thuần túy số ảo ( jj in γ= ). 

Do đó, các nghiệm đối với )(zw j  trong mỗi lớp sẽ mang tính chất 

lượng giác (khi jN<ω ) hay hàm mũ (khi jN>ω ), mà sau này 

giống như ở mục 2.3 sẽ được kí hiệu bằng các chữ cái TT ′ ,  và 
EE ′ ,  cho lớp dưới và lớp trên. 

Nếu tính đến điều kiện (3.17a) đối với lớp dưới có thể viết 

(3.18a) 

ghiệm đối với các sóng bị bẫy không tồn tại, bởi vì trong 

khí quyển bên trên. Tần số 

ến những điều kiện biên (3.16). Nếu 

1111

11
*
11      khi     )(sh )( NzAzw >= ωγ .                   (3.18b) 

Đối với lớp trên 

222222      khi     )( cos)( sin)( NznBznAzw <+= ω ,    (3.19a) 

2
*
22      khi     )( 2 NeAzw z >= − ωγ .                  (3.19b) 

Khi 2N>ω  nghiệm mang tính chất hàm số mũ, trong đó 

dựa vào điều kiện (3.17b) chỉ giữ số hạng tắt dần với độ cao. Khi 

2N<ω  n

     khi     )( sin)( NznAzw <= ω ,                   

trường hợp này không thể thỏa mãn điều kiện (3.17b). Tại 
những tần số đó tồn tại phổ liên tục của các sóng nội trọng lực 
không bị bẫy truyền tự do vào 

2N  đóng vai trò ranh giới tần thấp của sự tồn tại các sóng bị 

bẫy. 

Phương trình tản mạn đối với các sóng khí quyển bị bẫy có 
thể nhận được có tính ®

=ω

1 2N>ω  các nghiệm mang 

tính chất hàm số mũ ở cả lớp dưới lẫn lớp trên (kiểu 
2 NN > , thì đối với tất cả các tần số 

EE ′  trên 
hình 3.2 a). Từ (3.18b), (3.19b) và (3.16) suy ra 

22111

21
2

2

)(cth
)(

 

 

γγγρ
ρρω

ω ρH
g

k
c

+
−

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= .                   (3.20) 

Phương trình (3.20) có nghiệm duy nhất tương ứng với hài cơ 
bản (thứ nhất) của sóng bị bẫy. 

Nếu biểu diễn khí quyển dưới dạng đại dương đồng nhất 
với độ sâu tương đương H  và mật độ không đổi 1ρρ = , thì 

k=1γ  và đối với các sóng trên biên tự do ( 02 =ρ ) từ (3.20) ta 

được 

)(th 
2 kH

k
gc =ω ,                                  (3.

biểu thức này trùng hợ với phương trình tản mạn đối với các 
sóng đại dương; khi 1<<kH  công thức (3.21) chuyển thành công 
thức kinh điển của Lagrange đối với các sóng dài 

21) 

hHc = . 

Phương trình (3.20) nếu tính đến (3.15) cho phép nhận 
được các giá trị riêng ω  và k  và các hàm riêng tương ứng (hình 
3.2). 
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Hình 3.2. Biểu đồ tản mạn (a) và những hàm riêng tương ứng (b) 
của các sóng khí quyển trong mô hình khí quyển hai lớp 

(bên trái − i −   12 NN > , bên phả 21 N> )  N

Nếu tính đến những đơn giản hóa đã thực hiện ở trên 

11 Γ>>γ  và 22)/( sck <<ω  đối với tốc độ ngang u  và áp suất P  có 

thể viết ra những biểu thức như sau: 

zA
k

izP 1
*
12

11
1  ch)( γωγρ

= ;                        (3.22) 

zAizu 1
*
1

1
1  ch)( γγ

.                          (3.23) 
k

=

Đơn vị ảo chỉ ra rằng uyển về pha 1P  và 1u  dịch ch 2/π  so 
với tốc độ thẳng đứng 

áp suất và tốc độ ngang biến đổi với độ cao theo quy luật 
côsin hypecbôn, hàm này tiến tới đơn vị tại những giá trị nhỏ 
của đối số. Vì vậy, những thăng giáng 

w  (3.18b). 

u  và P  ở mặt Trái Đất 
khác với không (khác với ược ghi nhận bằng các 
máy vi áp ký và phong áp ký. Những thăng giáng đó có thể trực 
tiếp tác động tới bề mặt đại dương, gây nên các dao động đáp lại 
của mực nước. 

Nếu vào tần số có thể có hai kiểu 
dao động. Khi ệm tương ứng với kiểu 

w ) và có thể ®

12 NN < , thì tùy thhuộc 

1N>ω  các nghi EE ′  đã xét 
ở trên. Khi dao động sẽ có dạng (3.18a) ở trong 

lớp dưới và (3.19b) ở trong lớp trên (kiểu 
12 NN << ω  các 

ET ′ ). Phương trình tản 
mạn tương ứng có dạng 

22111 )(ctg  γρρ +⎠⎝ Hnnk

h này có thể có dạng: 

2
2

2 )( 
1

ρρω
ω

−
=⎟

⎞
⎜
⎛=

g
c ,                 (3.24a) 

phuơng trìn

222

2

21

11
1

)(
)(tg

 

 

γρ
ω

ρρ

ρ

−−
=

kg

n
Hn .                  (3.24b) 

giống với phương trình tản mạn (2.44) đối với các sóng ven. 
Khác với phương trình tản mạn (3.20) chỉ có một nghiệm, 
phương trình (3.24) có một tập hợp nghiệm tương ứng với các 
hài gián đoạn khác nhau của các sóng bị bẫy (xem hình 3.2 a). 
Những biến thiên của 1w  và P  theo độ cao đối với kiểu nghiệm 

này được chỉ ra trên hình 3.2 b bằng những đường gạch nối. 
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Như đã thấy từ hình 3.2 b, năng lượng chính của các dao 
động sóng bị bẫy tập trung ở trong lớp dưới, lớp này có vai trò 
một ống dẫn sóng. Khi xa dần lên trên kể từ đới gián đoạn mật 
độ năng lượng của các dao động giảm nhanh. 

Mô hình hai lớp với gián đoạn mật độ trong khi mô tả 
những chuyển động sóng trong khí quyển là mô hình cực kỳ thô 
(mặc dù khá trực quan). Vì vậy, để khảo sát những dao động 
thực quan sát được trong khí quyển, người ta sử dụng những 
mô hình hiện thực hơn (những kiểu mô hình nhiều lớp tính đến 
sự biến đổi không chỉ của mật độ, mà cả trường gió) [17]. Ví dụ, 
Gossard và Munk [180] khi phân tích các sóng bị bẫy lan truyền 
trong lớp nghịch nhiệt ở Nam California đã sử dụng mô hình ba 
lớp không gián đoạn mật độ và nhiệt độ. Phân bố nhiệt độ thế vị 
được biểu thị trên hình 3.3a. Mô hình được chọn sao cho trong 
mỗi lớp tần số Vaissal-Brent N  không đổi, ngoài ra 

231 NNN <≈ . Trong lớp dưới ( Hz <<0 ) )(zw j  có dạng (3.18b), 

trong lớp giữa ( HHzH ∆+<< 2 ) − (3.18a), còn trong lớp trên 
( HHz ∆+> 2 ) − (3.19b). Như vậy, mô hình này mô tả những 
sóng bị bẫy trong lớp giữa có vai trò như một ống dẫn sóng, và 
tắt dần trong lớp trên và lớp dưới. Những đường cong riêng 
tương ứng được dẫn trên hình 3.3 b, phân bố thẳng đứng của w , 
u  và P  được biểu diễn trên hình 3.3 a (để so sánh, đường cong 
tản mạn và các hàm riêng của mô hình hai lớp được biểu diễn 
bằng những đường gạch nối). 

Tùy thuộc vào kích thước của nguồn ban đầu các nhiễu 
động khí quyển ( L ) có thể có những phương án khác nhau gâyn 
nên các sóng bị bẫy: 

1) Nếu kL /2π> , thì các sóng bị bẫy không được kích động 
(trong trường hợp này có thể kích động các sóng âm tần thấp với 
bước sóng lớn); 

2) Nếu III /2/2 kLk ππ << , thì chỉ có hài cơ bản của các sóng 
bị bẫy với tần số 21 NN << ω  và số sóng II1 kkk << ; 

3) Nếu II/2 kL π< , thì có thể phát sinh hài thứ nhất và thứ 

hai của các sóng bị bẫy. 

 

Hình 3.3. Phân bố thẳng đứng của nhiệt độ thế vị (bên trái), tốc độ thẳng 
đứng (ở giữa) và ngang (bên phải) đối với các mô hình khí quyển ba lớp 
(đường cong liền nét) và hai lớp (đường gạch nối) (a) và các đường cong 

tản mạn ứng với những mô hình đó (b) (từ công trình [180]) 

Về phương diện lý thuyết, với các kích thước nguồn bé có 
thể cũng phát sinh những hài bậc cao hơn. Tuy nhiên, khi đó 
ần phải tính toán rằng các hài cao ở gần mặt Trái Đất có biên 

độ bé. Khi 1>>Hγ  những nhiễu động áp suất chắc gì đã đạt tới 

bề mặt Trái Đất. Ghi nhận ở lân cận mặt Trái Đất những sóng 
dài tương ứng với các hài sóng bị bẫy bậc thấp là xác suất hơn 
cả [180]. 

Như đã thấy qua việc mô tả ở trên, giữa các sóng khí quyển 
và đại dương có những nét tương tự rất lý thú. Cả các sóng khí 
quyển trong môi trường bất đồng nhất thẳng đứng lẫn các sóng 
dài đại dương đối với địa hình biến đổi (của đới thềm − sườn lục 
địa) đều là sự tổng cộng của phổ gián đoạn các sóng bị bẫy lan 

c
1
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truyền dọc theo ranh giới bất đồng nhất (theo ống dẫn sóng) và 
phổ liên tục các sóng phát xạ mang năng lượng đi ra vùng bên 
ngoài (khí quyển tự do hay vùng khơi đại dương). Sóng Lamb 
rất giống só g Kelvin, các sóng khí quyển bị bẫy giống với các 
sóng ven và v.v... Vì vậy, việc nghiên cứu các sóng khí quyển đối 
với các nhà hải dương học là điều lý thú không chỉ xét về giác độ 
các sóng có hể được kích động trong đại dương, mà có thể là rất 
có ích để hiểu tốt hơn về bản thân các sóng đại dương. *

3.2. Những đặc trưng phổ của áp suất khí quyển và gió 

Ta sẽ xét một số dữ liệu quan trắc thực tế về dao động áp 
suất khí qu ển và gió. Những quan trắc này bắt đầu được thực 
hiện đều đặn từ những năm năm mươi [69, 179, 180, 195, 223] 
và đã có những kết quả khá trùng hợp. Người ta đã thấy rằng 
trong trạn  thái khí quyển bình lặng, ở dải tần số rộng 
( điệu, giảm theo quy 
l ng chứa một cực trị đáng kể nào ngoài 

4). Ví dụ, kết quả như vậy đã nhận được 
t , 179, 195, 223]. Sự vi phạm duy nhất về 
tính  thành những chi tiết kiểu như cái “bờm”, 

hổ đôi khi được quan trắc thấy tại các 
5]. Có lẽ, đặc điểm này liên quan tới 
yển động sóng trong khí quyển (xem 
g đối của phổ xấp xỉ tương ứng với 

<< ω , tại đây các sóng âm và sóng 

còn “bờm” − vùng tồn tại của các sóng 

     

 

n

t

y

g
05 1010 −− −  Hz) phổ áp suất có đặc điểm đơn 

uật gần với khô
các cực trị triều (hình 3.
rong các công trình [15

 đơn điệu (sự tạo

2−ω  và 

hay “cao nguyên”) trên p
chu kỳ 0,01−0,003 Hz [1
tính chất của những chu
hình 3.1): sự giảm tươn
khoảng tần số “rỗng” N
nội trọng lực vắng mặt, 

                                            

AN

 
 quen biết, ví dụ các sóng Rosby và Rosby xích 

c sóng Ianai), đã được mô tả lần đầu tiên khi phâ
tích những chuyển động khí quyển. 

như của Herron và nnk. [195] thực hiện đo những vi thăng 
giáng khí áp ở phần đông bắc nước Mỹ, quy luật giảm phổ áp 
suất ược duy trì đối với mọi điều kiện thời tiết và trong 
toàn khoảng tần số. 

Bảng 3.1. Kết quả phân tích phổ thăng giáng khí áp theo dữ liệu đo 
tại Đài Vật lý Thủy văn Shikotan 

Thời gian kéo dài 

* Một số loại sóng đại dương khá
đạo − các sóng trọng lực (cá n 

âm thấp tần (sóng ngoại âm). 

Theo dữ liệu khảo sát của Kimball và Lemon [223], cũng 

2−ω  ®

Bắt đầu chuỗi
Phút Ngày 

Quy luật 
giảm 

7-11-89 29 687 20,6 −2,25 
9-01-90 22 291 15,5 −2,37 

23-04-90 20 654 14,3 −2,24 
16-05-90 30 000 20,8 −2,40 
14-08-90 13 259 9,2 −2,22 
25-08-90 21 857 15,2 −2,25 
11-09-90 8 490 5,9 −2,12 
28-09-90 * 10 155 7,1 −2,13 
15-10-90 14 803 10,3 −2,35 
28-12-90 23 676 16,4 −2,06 

Σ 194 872 135,3 −2,26 

* Quan trắc được thực hiện ở khu vực Krabozavođsk. 

Những dữ liệu nhận được mùa thu năm 1987 ở vùng bờ tây 
nam Kamchatka trong thời kỳ đợt thí nghiệm KAMSHEL-87 
[37] đã cho thấy sự giảm tương đối nhanh hơn của phổ khí áp 
( 3,2− ết bình lặng (ở đới cao áp) các biên 
độ vi thăng giáng đặc trưng của áp suất bằng 0,1−0,15 hPa 
(hình 3.5 a); các vùng áp thấp đi qua thường 

ω ). Khi đó, trong thời ti

kéo theo những 
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dao Õn 
0, a 
(hìn

 Kamchatka, để ước lượng 
ảnh 

chuỗi đo của quy luật giảm (

 động khí quyển tăng lên, biên độ của chúng tăng ®
3−0,5 hPa, còn trong một số trường hợp riêng − vượt 1 hP

h 3.5 b). Mực phổ áp suất trong các thời kỳ hoạt động tăng 
cường đã tăng lên 1−1,5 bậc, nhưng  hình dáng phổ và quy luật 
giảm đã thay đổi rất ít (hình 3.5 c) * [37, 230]. Do đó, sự kích 
thích các kiểu sóng khí quyển khác nhau đã diễn ra trong một 
dải tần số rộng và tương đối đều đặn, những điều kiện để phát 
sinh các sóng bị bẫy (sự xuất hiện của chúng dẫn tới phá hủy 
mạnh tính đơn điệu của phổ [179, 180], có lẽ đã không tồn tại 
trong thời kỳ quan trắc. 

Vấn đề về quy luật giảm phổ các sóng khí quyển là một vấn 
đề quan trọng và lý thú tự nó cũng như dưới góc độ sự hình 
thành phổ các sóng đại dương. Để kiểm tra tính khách quan của 
các kết quả nhận được ở vùng ven bờ

hưởng của các đặc điểm địa phương và sự biến động mùa 
tới đặc điểm phổ, trong các năm 1989−1991 tại đài Vật lý Thủy 
văn Shikotan cũng như ở một số điểm khác của đảo Shikotan đã 
tiến hành đo dài hạn những thăng giáng khí áp. Những kết quả 
phân tích các chuỗi đo được dẫn trong bảng 3.1. Chỉ số lấy trung 
bình theo các 26,2−=ν ) gần bằng 
giá trị nhận được đối với Kamchatka. Đã không nhận thấy một 
xu thế rõ rệt nào về sự biến động của chỉ số này gây nên bởi 
tính biến thiên tuần hòa mùa của các quá trình khí quyển. Nói 

 
chung các phổ có tính chất khá ổn định, mặc dù ở những thời kỳ 
khác nhau (thường không kéo dài) độ ổn định này đã bị phá
hủy. Các giá trị ν  nhỏ nhất (về trị tuyệt đối) đã quan trắc thấy 
vào các ngày 23−24 tháng tư ( 90,1−=ν ) và 18−19 tháng năm 
( 94,1−=ν ) năm 1990, các giá trị lớn nhất ( 76,2−=ν ) − các ngày 
23−24 tháng năm năm 1990. Những nguyên nhân vật lý gây 
                                                  
* Về phương diện này các phổ áp suất khác nhiều so với các phổ d
dài của mực nước biển nhận được trong cùng vùng này, đặ

ao động sóng 
c điểm và hình dạng 

đã thay đổi nhiều tùy theo các điều kiện bên ngoài [37, 230]. 

nên những biến đổi đó đòi hỏi phải khảo sát tiếp. 

 

Hình 3.4. Phổ dao động khí áp theo số liệu của Gossard (từ [179])  

ượng áp suất tại tần số 10  Hz 

Tồn tại một sự liên hệ rõ rệt giữa năng lượng dao động khí 
áp ( )aP  và tốc độ gió (W ): 

)(lg  aPE ∼W .                                 (3.25) 

Theo dữ liệu của Herron và nnk. [195], hệ số tương quan ( WPK ) 

giữa tốc độ gió và logarit năng lư −1

bằng 0,85, tại tần số 10−2 Hz − 0,75, còn tại các tần số thấp hơn 
giảm mạnh, 0)Hz 10(  5,2 ≈−

WPK . Kimball và Lemon đã nhận được 

167                     168 



những ước lượng gần bằng như vậy, nhưng với WPK  giảm chậm 

hơn theo tần số: 89,0)Hz 10( 1 =−
WPK , 72,0)Hz 10( 5,2 =−

WPK  [223]. 

 

Hình 3.5. Những vi thăng giáng khí áp ở khu vực làng Ozernovsk 
trong thời tiết bình lặng (a), gió mạnh (b) và phổ của chúng 

Ban đêm các phổ áp suất thường thấp hơn và là trơn hơn so 
với ban ngày [223], và vào mùa hè thì thấp hơn 0,5−1 bậc so với 
mùa đông [179]. Có lẽ, điều đó liên quan tới đặc điểm chung của 

các quá trình khí quyển: các quá trình khí quyển vào mùa đông 
có cường độ mạnh hơn so với mùa hè và vào ban ngày thì mạnh 
hơn so với ban đêm. 

Các phổ thăng giáng gió về cơ bản tương tự như các phổ áp 
suất và tuân theo quy luật giảm ác 
biệt duy nhất về độ trơn của phổ gió tương ứng với dải chu kỳ 
50−200 s, tại dải này người ta thấy có những dị thường trên phổ 
áp suất (xem hình 3.4 và [15]). Van der Hoven [336], một trong 
những người đầu tiên phân tích những dao động gió tần cao, đã 
nhận thấy sự hiện diện một cực đại phổ với chu kỳ gần bằng 1 
p µ 
® è 
1−10 c/gi ủa các vi 
thăng giáng gió ở dải này không vượt quá 0,1−0,2 m/s. 

n có độ ổn định cao, nhưng các phổ cá thể ứng với 

2−ω  [336]. Chỉ có một sự kh

hút. Theo ý kiến ông, cực đại đó liên quan tới rối bình lưu v
ối lưu của khí quyển. Theo số liệu của ông, trên các tần s

ờ quan sát thấy một cực tiểu phổ gió; biên độ c

Nhìn chung có thể nói rằng các phổ khí áp và gió ở dải tần 
04 1010 −−  Hz có tính chất của “nhiễu đỏ”, gây nên bởi phổ liên 

tục của các sóng ngoại âm và sóng nội trọng lực. Sự đối lưu cũng 
có vai trò quan trọng trong sự hình thành nhiễu khí quyển tự 
nhiên [17]. 

Mặc dù các phổ áp suất và gió đo ở những khu vực khác 
nhau trên Trái Đất và được lấy trung bình trong một khoảng 
thời gian lí
những điều kiện thời tiết nhất định thì lại có thể biến đổi khá 
mạnh (ví dụ, điều này cũng xảy ra khi phân tích các dữ liệu đo 
trên đảo Shikotan). Những dao động sóng mạnh, và trước hết là 
những sóng nội trọng lực, được quan sát thấy tại mặt gián đoạn 
mật độ. Như Helmholtz và Kelvin đã từng cho biết, mặt đó luôn 
luôn không ổn định nếu tồn tại sự chênh lệch về tốc độ gió [17]. 
Vì vậy, tại những mặt phân chia các front, các tuyến gió giật 
mạnh, các dải bất đồng nhất nhiệt độ v.v... thường tạo nên các 
sóng khí quyển mà chúng ta có thể phát hiện được qua các băng 
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áp ký thông thường. Những dao động như vậy hay xuất hiện 
nhất khi các front lạnh đi qua [134, 141, 144, 347]. Cảnh tượng 
thường thấy là lúc đầu xuất hiện sự nhảy vọt đột ngột của áp 
suất (từ 1−2 đến 6 hPa), liền theo sau là một chuỗi các dao động 
với chu kỳ đặc trưng từ 10 đến 40 phút. Ví dụ điển hình về 
những dao động như vậy được dẫn trên hình 3.6. Khi front lạnh 
đi qua trên nước Nhật thường quan sát thấy những dao động 
khí áp với chu kỳ khoảng 30 phút và biên độ 2−3 hPa [196]. 
Trong tình huống tương tự, Clarke [141] đã nhận thấy những 
cực đại trên phổ áp suất với chu kỳ 10, 20 và 35 phút. Theo ý 
kiến của ông thì các sóng ổn định nhất trong khí quyển được 
quan trắc thấy khi tốc độ pha của các sóng nội trọng lực trùng 
hợp với tốc độ gió. Trong một số trường hợp riêng lẻ, khi các 
front lạnh đi qua người ta còn ghi nhận được những dao động 
với chu kỳ nhỏ hơn (4−10 phút) [17,157], có lẽ là do các sóng 
ngoại âm gây nên. 

 

Theo dữ liệu của Monserrat và nnk. [261] thì các dao động 
khí quyển khá mạnh với chu kỳ khoảng 50 phút rất hay ghi 
nhận được vào thời gian mùa hè ở phần ph

 

 

 

 

Hình 3.6. Chuỗi dao động khí 
quyển liên quan với sự đi qua 
của front lạnh theo dữ liệu ngày 
14/5/1952 (từ công trình [347]) 

ía tây vùng Địa 
Trung 

ó, hình dạng phổ khí áp ở dải 
tần

theo độ cao; các sóng nội trọng lực thì không 

g nhiễu động lan 
truy

, trên phổ áp suất đã quan sát thấy tỷ 
phÇ

Hải. Biên độ đặc trưng của các dao động đó − tới 3 hPa. 
Thông thường chúng xuất hiện ở vùng này trong thời gian hoàn 
lưu xoáy thuận yếu kèm theo sự hình thành nghịch nhiệt biểu 

hiện rõ. Các sóng này thường rất hay gây nên những dao động 
lắc mạnh ở các cảng và vũng biển ven bờ Tây Ban Nha [260]. 

Gossard và Munk [179, 180] đã khảo sát những dao động 
khí áp và gió rất lý thú liên quan tới nghịch nhiệt ở Nam 
California. Dữ liệu mà các ông nhận được chứng tỏ về sự hiện 
diện của những hệ thống sóng quy mô lớn có tốc độ và hướng 
lan truyền khác xa với tốc độ và hướng gió địa phương. Trong 
trường hợp điển hình, những sóng này quan trắc thấy khi tốc độ 
gió yếu và chúng chuyển động theo hướng ngược lại hoặc vuông 
góc với hướng gió sát đất. Khi ®

 số 1 c/phút − 1 c/giờ tỏ ra biến đổi mạnh tùy thuộc vào 
những điều kiện khí quyển. Có lẽ, điều này là do các sóng nội 
trọng lực và sóng âm trong khi có nghịch nhiệt thì có phản ứng 
khác nhau đối với những nhiễu động từ bên ngoài: các sóng âm 
bị bẫy vào trong lớp nghịch nhiệt (tức hình thành các sóng âm 
bị bẫy), hơn nữa năng lượng chủ yếu của chúng tập trung vào 
lớp sát đất và giảm 
thể bị bẫy. Theo ý kiến của Gossard, các sóng nội trọng lực được 
sinh ra chủ yếu bởi sự đối lưu và bởi nhữn

ền (ví dụ, bởi gió đất − biển). Vào những giờ sáng sớm, nhờ 
đối lưu hoạt động mạnh

n năng lượng không bị bẫy khá lớn tại các tần số của sóng 
nội trọng lực (dưới 0,1 c/phút); vào những giờ ban ngày, đối lưu 
yếu đi, tỷ phần năng lượng bị bẫy (tại các tần số cao hơn 0,1 
c/phút) tăng lên. 

Cực đại trên phổ tương ứng với tần số 0,1 c/phút. 

Hệ số hiệp biến không gian cao là đặc điểm của các sóng bị 
bẫy trong khí quyển (cũng như trong đại dương). Những sóng 
này truyền đi những khoảng cách lớn, ít bị biến tính và hầu như 
không mất năng lượng. Sự phát triển mạnh của các sóng này ở 
Nam California trong thời kỳ quan trắc của Gossard và Munk 
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[180] là do khi đó trên đường đi của chúng không có những đới 
gió mạnh với tốc độ so sánh được với tốc độ truyền sóng, thành 
thử, các sóng bị bẫy không bị phá hủy do sự bất ổn định động 
lực học. 

Nói chung, tùy theo cơ chế phát sinh, Gossard [179] phân 
biệt hai loại dao động khí quyển: 

1) Các sóng liên quan tới độ bất ổn định động lực trong các 
dòng có chênh lệch tốc độ, − những sóng này có nguồn phát sinh 
nội tại với nghĩa chúng xuất hiện do kết quả sự bất ổn định 
trong môi trường truyền sóng; hệ số hiệp biến không gian đối 
với chúng tương đối nhỏ; 

2) Các sóng ổn định động lực, hiệp biến trên những khoảng 
cách lớn, phát triển trên bề mặt gián đoạn của nhiệt độ, − 
những sóng này được gây nên bởi nguồn kiểu sung từ bên ngoài. 

Vấn đề về tính liên hệ không gian của các dao động khí 
quyển là vấn đề cực kỳ quan trọng. Đối với các quá trình synop, 
vấn đề này đã được nghiên cứu tương đối tốt. Ví dụ, 
Likhacheva, Rabinovich [57, 59] đã có những công trình như 
vậy cho khu vực viễn đông của nước Nga và các biển ven kế cận. 
Còn sự liên hệ không gian của những dao động tần cao thì mới 
được kém hơn nhiều. Một trong số rất ít công trình trong đó 
xem xét vấn đề này là công trình của Herron và nnk. [195]. Sử 
dụng một hệ thống các máy vi áp ký đặt ở nhiều nơi, họ đã xây 
dựng biểu đồ biến thiên của hệ số hiệp biến khí áp phụ thuộc 
vào khoảng cách ( L ) giữa các cảm biến đối với các chu kỳ (T ) 
khác nhau (hình 3.7). Theo dữ liệu của họ, tại các chu kỳ nhỏ 
hơn 10 phút hệ số hiệp biến tương đối lớn của các dao động khí 
quyển được duy trì trên những khoảng cách dưới 5 km, đối với 
những dao động với chu kỳ 1 giờ − 40 km. 

 

Hình 3.7. Phụ thuộc của hệ số hiệp biến dao động khí áp vào khoảng cách giữa 
các trạm đối với những chu kỳ (phút) khác nhau (từ công trình [195]) 

Những quan trắc này cho thấy rằng hệ số hiệp biến ( 2R ) 
giảm nhanh theo sự tăng lên của khoảng cách và sự giảm đi của 
chu kỳ. Về giới hạn 

0

2 , 0
→

∞→→
T
LR       

∞→
→→

T
LR 02  1 . 

Để mô tả cấu trúc không gian − thời gian của hệ số hiệp 
biến A. B. Rabinovich đã đề nghị sử dụng biểu thức 

2 ν )/( exp) ,(  
γTLaLTR −= ,                        (3.26) 

trong đó các tham số ν,a  và γ  phụ thuộc vào những điều kiện 

cụ thể phát sinh các dao động khí quyển (chẳng hạn, vào chỗ 
những sóng nào thống trị: sóng phát xạ hay sóng bị bẫy), cũng 
như vào quy mô của các quá trình tương ứng. Ví dụ, sự biến 
thiên không gian − thời gian được biểu diễn trên hình 3.7 có thể 
mô tả khá tốt bằng biểu thức (3.26) với các giá trị các tham số: 

173                     174 



3,2=a ; 95,0=ν ; 84,0=γ  (giả thiết rằng L  được đo bằng kilômet, 

T  − bằng phút). 

 

Hình 3.8. Hệ số hiệp biến giữa các dao động khí áp tại Đài Vật lý Thủy văn 
Shikotan (1) và Nha Khí tượng Thủy Văn Malokurilsk (2) 

Một thí nghiệm chuyên đề về khảo sát mối liên hệ không 
gian của các dao động khí quyển được thực hiện vào mùa thu 
năm 1990 trên đảo Shikotan. Đã tiến hành đo đồng thời những 
thăng giáng khí áp tại ba điểm: 1) đài Vật lý Thủy văn 
Shikotan; 2) Nha Khí tượng Thủy văn Malokurilsk và 3) vũng 
biển Đimitrov. Kết quả dẫn trên hình 3.8. Đối với cặp 1−2 
(khoảng cách giữa các trạm ≈ 1,7 km) hệ số hiệp biến có nghĩa 
được nhận thấy tới tận chu kỳ 5 phút, đối với cặp 1−3 (khoảng 
cá h 

[1 o 
động khí quyển nào nhanh hơn, 
nhưng nhìn chung các kết quả khá trùng hợp với nhau. 

xây d c m in
dương bởi những nhiễu động khí quyển, khi khảo sát cơ chế 

h thành  á oảng an kh hau 
cần có dữ l ướng truyền và tốc độ của các sóng khí 
quyển, các g Do thiếu những dữ 
liệu như c n ải sử dụng giả 

i ô tả an hệ tản ạn u 
u như “g Ò rối đóng ăng t 

có ) [13

g c nh của k. [226 · khả các 
đặc trưng p ng sai của các sóng khí quyển. Bảy máy 
vi ¸

ằm bên trong một 
poly

dựng, đã xác 
địn

Ò các dao động sóng (thành phần của vectơ tốc độ 
gió trên hướng truyền của các sóng khí quyển) được thể hiện 
trên g với chu kỳ 14−16 phút thống 
trị, 

ch ∼ 9 km) − tận 40 phút. So sánh với dữ liệu của công trìn

95] (xem hình 3.7) cho thấy rằng hệ số hiệp biến của các da
ở vùng Shikotan giảm có phần 

Khi ựng cá ô hình phát s h sóng dài trong đại 

hìn các sóng gió
iệu về hư

p ở những kh thời gi ác n

đặc tr−n  tản mạn của chúng. 
 vậy nên cá hà nghiên cứu buộc ph các 

thiết đơn g ản hóa để m  những qu  m  của nhiễ
động khí q yển kiểu iả thiết v  b ” (giả thiế
về không sự tản mạn , 52]. 

Tron ông trì
hổ và ph−ơ

 Kjelaas và nn ] ® o sát 

p ký đã được bố trí sao cho chúng tạo thành một polygon 
quan trắc không lớn (các cạnh 250−300 m) n

gon lớn hơn (hình 3.9 a). Tại chính các điểm đó đã đặt các 
máy phong kế, tuy nhiên nguồn dữ liệu chính về gió là hệ thống 
tia laze để ước lượng gió trung bình giữa máy phát và máy thu. 
Một hệ thống tam giác đều với cạnh 300 m (xem hình 3.9 a) đã 
cho phép ước lượng các vi thăng giáng gió với độ chính xác cao. 
Nhờ phép phân tích hiệp phổ và thuật toán chuyên dụng do một 
trong các tác giả (Younger) của công trình xây 

h được các đặc trưng phổ đối với những khoảng tần số khác 
nhau. Ví dụ v

 hình 3.9 b. Ta thấy các són
nguồn của những sóng này có lẽ là vùng dông mạnh cách nơi 

quan trắc khoảng 100 km. Việc tính toán sự biến đổi tốc độ pha 
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theo tần số (hình 3.9 c) đã cho thấy rằng những sóng này có độ 
tản mạn lớn, khi tần số tăng tốc độ các sóng giảm nhanh. 

Mới đây, Monserrat và Thorpe [262] đã tiến hành một thí 
nghiệm chuyên đề về khảo sát các đặc trưng không gian − thời 
gian của sóng khí quyển ở khu vực quần đảo Balearơ (Tây Ban 
Nha). Theo các tính toán của họ, trên dải tần 0,02−0,15 c/phút 
bước sóng (bằng kilômet) liên hệ với tần số ( f ) bằng quan hệ 

03,1−= fλ . Các tốc độ truyền sóng điển hình − từ 17 đến 29 m/s. 

Thí nghiệm này rất lý thú, bởi vì các kết quả của nó đã được sử 
dụng trực tiếp để mô hình hóa sự hình thành những dao động 
sóng dài của mực nước biển ở các vũng biển thuộc vùng quần 
đảo 

áp suÊ  gió ở khu vực tây 

trắc: 

Balear¬. 

Để kết thúc, chúng tôi xin lưu ý về hình dạng rất lý thú của 
các dao động khí quyển quan trắc được ở những khu vực bên 
trong các trung tâm áp thấp sâu kiểu bão và bão lớn. Có lẽ 
Jordan [220] là người đầu tiên chỉ ra sự tồn tại của những dao 
động này. Trong khi bão Emma đi qua đảo Okinawa ngày 8 
tháng 9 năm 1956, ông đã phát hiện ra những dao động khí áp 
với biên độ 4−5 hPa và chu kỳ 20−40 phút. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 3.9. Những Kết quả của 
thí nghiệm đo vi thăng giáng 

t và
nam Colorado [219] 

a − sơ đồ bố trí các dụng cụ quan 
chỉ ra khoảng cách (m) giữa 

các máy vi áp ký M1 − M6, còn 
M7 đặt cách M3 20 m; 1 − tháp khí 
tượng có đặt máy phong kế và vi 
áp ký M3; 2 − tam giác thiết bị 
laze để đo các thăng giáng gió 
trung bình theo mặt rộng; b − 
thành phần tốc độ gió trên hướng 
chuyển động của chùm sóng theo 
máy đo laze (1) và phóng kế (2);  
c − phụ thuộc của tốc độ pha của 
các sóng khí quyển vào tần số. 
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Hình 3.10. Quỹ đạo chuyển động của bão No 6618 ngày 29/8 − 7/9/1966 (a, b) 
và phân bố áp suất và gió ở thời điểm tâm bão đi qua đảo Miako (c) [257] 

 

Hình 3.11. Dao động của gi áp (b) và mực nước (c
quan trắc trên đảo Miako ngà 66 kh o No 6618

ó (a), khí ) theo số liệu 
y 4−5/9/19 i bã  đi qua đảo [257] 
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Misuta và Iosirumi [257] đã thu được những băng ghi chất 
lượng cao về các dao động tương tự trong thời gian cơn bão No 
6618 đi qua đảo Miako (quần đảo Riukiu) ngày 4−5/9/1966 
(hình 3.10). Cơn bão này có cường độ cực mạnh
phát triển cực đại ở trên khu vực đảo Miako. Tại thời điểm bão 
đi q

) đã ghi nhận được áp suất tại mực nước 
biển là 928,9 hPa. Trong khi đó tại trạm trong vòng khoảng 12 
giờ đã quan trắc được dao động khí áp có dạn
gần 50 phút và biên độ cực đại 7−8 hPa (hình 3.11 b). Những 

động này là những dao 
động riêng xuất hiện ở khu vự p thÊ
việc ghi bằng máy những yếu tố khí tượng thủy văn ở vùng tâm 

o  lư

3.3. Liên hệ các dao động sóng dài củ
với đặc điể  

Tính chất của các dao động sóng dài của mực nước đại 
dư quyển 
diễn ra bên trên vùng n− tương ứng. Sự cư
khí quyển dẫn tới tăng c ường các quá trình 

y nên các sóng dài trọng lực. 

. Likhacheva và A. B. Rabinovich 
hệ mật thiết giữa cường độ các dao động 

sóng dài của mực nước và những chuyển động khí quyển trên ví 
dụ vùng Bắc Kurilsk. 

Từ hình 3.12 thấy rằng biến trình nhiều năm của phương 

khí 

 và đã đạt tới ù 

ua trên trạm khí tượng thủy văn (tâm bão thực sự đi qua 
đảo (xem hình 3.10 b

g chữ V với chu kỳ 

dao động tương tự cũng quan trắc được đối với tốc độ và hướng 
gió (hình 3.11 a), cường độ mưa v.v... 

Có thể giả thiết rằng những dao 
c á p địa phương. Có lẽ do 

các cơn bã  lớn rất khó khăn, nên số ượng các băng ghi như vậy 
không nhiều. 

Những dao động tương tự như vậy có thể là nguồn của các 
dao động sóng dài mạnh. 

a mực nước đại dương 
m và cường độ của các quá trình khí quyển 

ương ở mức độ đáng kể bị chi phối bởi các quá trình khí 
ước ường hóa hoạt động 
− động lực trong lớp 

trên của đại dương và gâ

Trong công trình của O. N
[56] đã chỉ ra mối liên 

sai dao động mực nước thực tế lặp lại biến trình phương sai các 
dao động khí quyển. Trong đó nổi rõ biến trình mùa trong sự 
biến động của các đại lượng: tăng phương sai dao động vào thời 
gian mùa đông và giảm vào mùa hè. Tính chất biến động này 
liên quan tới tính chu kỳ mùa chung của các quá trình khí 
quyển trong vùng: đó là tăng cường hoạt động xoáy thuận vào 
mùa đông và suy yếu vào mùa hè. Các xoáy thuận đi qua hầu 
như bao giờ cũng kéo theo sự cường hóa các vi thăng giáng của 

áp (xem hình 3.5), tăng gió, sóng bão, kết cục dẫn đến tăng 
năng lượng các dao động sóng dài của mực nước. Ngược lại, ở 
vùng khí áp cao năng lượng của các sóng dài đại dương thường 
giảm tới 1−2 bậc. 

 

Hình 3.12. Biến trình thời gian của phương sai dao động mực nước biển (1), khí 
áp (2), thành phần dọc bờ (3) và pháp tuyến (4) của ứng suất gió ở Bắc Kurilsk 

Phương sai được tính theo khoảng thời gian tháng 

Như đã nhận xét ở mục 1.6, phổ các sóng dài ở vùng khơi 
đại dương có đặc điểm của “nhiễu đỏ” và giảm đơn
các tần số cao, giống như phổ khí áp và gió. Sự rất giống nhau 

 điệu về phía 
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của cá ước đại dương và các chuyển độ
chứng t chi phối lẫn nhau của chúng và

c phổ mực n ng khí quyển 
 tỏ về tính chÊ  những cơ 

ương quan rõ rệt của các quá trình khí 
quyển và dao động mực nước đại dư

t m thường. Việc phân tích 
những chuỗi quan trắc dài đối với các trạ
do O. N. Likhacheva và A. B. Rabinovich [55, 56, 79] thực hiện 
đã c

lượng các dao động mực nước đại dương 
được quyết định bởi phản ứng tĩnh học đố
khí quyển. Hệ số hiệp biến giữa mực nước và áp suất trên dải 

tất cả các trạm (0,70−0,90), giữ
gió nhỏ hơn (0,15−0,30) nhưng cũng có nghĩa (khoảng tin cậy 

 mật thiết giữa các nhân tố bên ngoài 
(các quá trình khí quyển) và da −
chứng tỏ rằng những dao động u là c
cưỡng bức. 

Một bức tranh rất khác quan trắc được đối với các dao động 
mực nước với chu kỳ từ một số út đến một số giờ, tức đối với 

 Những dữ liệu đo đồng thời các 
dao động này và thăng giáng k

Dư

Kết quả tương tự đã nhận ®−

. Các dữ li đồng bộ 
iển tại hai trạm (đặt tại các độ 

sâu 9 và 17 m) đã được phân tích tỉ mỉ với mục đích khảo sát cơ 
chế phát sinh các sóng dài. Phát hiện thấy rằng sự hiệp biến 

giữa áp suất và mực nước trong vùng tần số cao rất yếu 
(0,05−0,10) [230]. Những đồ thị trình
điển hình về phương diện này. Trong vòng toàn bộ thời kỳ được 
ph©

chế vật lý chung quy định hình dạng phổ. 

Mặc dù tính chất tư
ương, mối liên hệ giữa chúng 

hoàn toàn không mang ính chất tầ
m trên chuỗi đảo Kuril 

ho thấy rằng trên dải tần số synop (0,05−1,0 c/ngày) từ 55 
đến 80 % tổng năng 

i với những dao động 

này cao ở a mực nước và hướng 

bằng 0,06). Mối liên hệ
o động mực n ước đại dương 

này chủ yế ác dao động 

ph
dải tồn tại của các sóng gió áp.

hí áp thu được ở vùng bờ Thái 
Bình ương của Nhật Bản [321, 322] cũng như trên thềm 
California [264] cho thấy rằng sự liên hệ giữa các quá trình này 
rất yếu. 

ược trong các đợt thí nghiệm 
KAMSHEL-87, KAMSHEL-88 ở thềm tây nam bán đảo 
Kamchatka ệu quan trắc về vi thăng giáng 
khí áp và dao động mực nước b

 bày trên hình 3.13 a khá 

n tích (một số tháng) chỉ có một lần (1−3 tháng 10 năm 
1987) hàm hiệp biến hơi vượt trên khoảng tin cậy (hình 3.13 b). 

 

Hình 3.13. Hệ số hiệp biến giữa các thăng giáng khí áp và dao động sóng dài 
mực nước biển tại các trạm K2 và B1 trên thềm tây nam bán đảo Kamchatka 

đối với các thời kỳ 11−15/9/1987 (a) và 26/9−1/10/1987 (b) 

Trong khi đó có nhiều ví dụ quan trắc những sóng dài rõ rệt 
có l

n các sóng kh à biển bằn

iên hệ với các quá trình khí quyển. Một trường hợp đặc 
trưng đã được mô tả trong công trình của A. L. Bonđarenko và 
V. S. B−chkov [5]. Chùm sóng nội trọng lực khí quyển với chu 
kỳ khoảng 23 phút lan truyền bên trên biển Kaspi ở khu vực 
đảo Svinôi đã kích thích một hệ thống sóng gió áp với cùng chu 
kỳ. ở đây hệ số hiệp biế  giữa í quyển v g 
khoảng 0,6. 

Gossard và Munk [180] khi phân tích chuỗi quan trắc năm 
về các thăng giáng khí áp và gió gần LaHoll (vùng bờ 
California) đã phân định được bảy trường hợp có những chuỗi 
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sóng khí q  kiểu bị bẫy với chu kỳ từ 5 đến 15 phút biểu 
hiện khá rõ đi qua vùng đang xét. ở hai trong số các trường hợp 
đó các sóng đã gây nên những dao động sóng dài rõ nét của mực 
nước đại dương, tương quan rất tốt với các thăng giáng khí 
quyển. ở năm trường hợp còn lại, không nhận thấy các nhiễu 
động sóng trong đại dương liên hệ với các sóng khí quyển. 

Trong các công trình của mình Donn đã dẫn ra một chuỗi ví 
dụ rất hay về sự kích động các sóng dài bởi nhiễu động khí 
quyển, ông (cùng với các đồng tác giả) mo tả các sóng gây tai 
biến ở vùng 

uyển

Ngũ Hồ ngày 5 tháng 5 năm 1952, 26 tháng 6 và 6 
thá

54 ở khu vực Chicago). 

c Long-Irland 
(thề

từ 

ont khí quyển, thường chúng trễ 
khoảng 6 giờ so với thời điểm front đi qua trạm. 

Những dao đốngóng dài tương tự gây nên bởi sự chuyển 

động của các front lạnh hay các đột biến áp suất cũng đã được 
quan trắc ở các vùng bờ
339] và các vùng khác của Đại dương Thế giới. 

thấy ở vùng bờ 
Nhật Bản. Đó là các sóng dài phá hủy
cơn bão và xoáy thuận sâu đi qua, biên độ của chúng đạt tới một 
số chục xăngtimet (đôi khi hơn một
10−

 luận ngay từ trong công trình kinh điển của 
Honda, Terada và nnk. (1908) [207
những sóng này được gây nên bởi cá

khu vực đảo Miako (xem hình 3.11) đã khẳng định 
tính có căn cứ của giả thiết này. 

Trên cơ sở những dữ liệu liệt kê ở trên có thể rút ra kết 
luận o 

1) Sự lan truyền những dao động khí quyể
hí quyển bị bẫy bên trên bề 

mặt của đại dương; 

2) Sự đi qua của front khí quyển (t là fron
đột biến khí áp hay của tuyến gió mạnh; 

có nguồn gốc khí tượng được người ta gọi là các sóng thần khí 
tượng, bởi vì về đặc điểm biểu hiện, tác động phá hủy trên vùng 
bờ, về bước sóng và chu kỳ sóng chúng tương tự như các sóng 

ng 7 năm 1954 [156, 161]. Những cơn gió giật đột biến lan 
truyền nhanh (với tốc độ từ 70 đến 140 km/giờ) của khí áp đã 
tạo thành các sóng dài mạnh trong các hồ, gây nên những hủy 
hoại lớn ở vùng bờ và thậm chí làm chết người (ngày 26 tháng 6 
năm 19

Donn và các tác giả khác đa nhiều lần ghi nhận được 
những dao động sóng kiểu tương tự ở khu vự

m lục địa Đại Tây Dương của nước Mỹ) [120, 155, 157, 266]. 
Các sóng này chủ yếu liên quan tới sự đi qua của các front khí 
quyển lạnh và các sóng khí quyển lan truyền dọc theo vùng bờ 
(xem các hình 3.15 b và 3.26). 

Khi phân tích dữ liệu của máy ghi sóng dài đặt ở khu vực 
Newline (vùng bờ nước Anh), Darbyshire [144] đã phát hiện 
trong thời kỳ các năm 1956−1957 tám trường hợp lan truyền 
những chùm sóng với chu kỳ đặc trưng 30−40 phút và biên độ 

18 đến 32 cm qua vùng nghiên cứu. 

Sự xuất hiện của những chùm sóng đó liên quan mật thiết 
tới chuyển động của các fr

 Nam Phi [145, 303], ¤star©ylia [134, 

Một kiểu dao động đặc biệt rất hay gặp 
, thường xuất hiện khi các 

 mét), chu kỳ đạc trưng − 
30 phút, bước sóng tương ứng với kích thước của các vùng áp 

thấp [257, 273]. Cơ chế phát sinh có thể có của những sóng này 
đã được bàn

], theo ý kiến các tác giả, 
c thăng giáng áp suất trong 

xoáy thuận. Những quan trắc về dao động khí áp mạnh và các 
dao động đồng thời của mực nước biển trong thời gian cơn bão 
No 6618 ở 

 những da động gió áp đáng kể ở các biển và đại dương 
được gây nên bởi ba nhân tố chính: 

n mạnh kiểu 
sóng nội trọng lực hay các sóng k

hường t lạnh), của 

3) xoáy thuận sâu, bão hay bão lớn và những dao động khí 
áp liên quan tới chúng. 

Trong sách báo trong nước, những dao động sóng dài mạnh 
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thần thông thường. Nếu không có thông tin địa chấn tương ứng 
thì không thể phân biệt hai hiện tượng này một cách đơn giản. 
Ví dụ, chùm sóng dài với độ cao tới 60 cm và chu kỳ 24−60 phút 
quan trắc được ở vùng bờ Nam Phi ngày 11 tháng 5 năm 1981 

 thoạt đầu đã bị ngộ nhận là sóng thần và được mô tả trong tạp 

được gây nên bởi những 
vô ®

· 
 tháng 

10 năm 1987, ở phần phía trước của xoáy 
ka, đã quan trắc được những thăng giáng khí áp khá 

khoảng 50 phút, song trên các băng ghi mực 
nước biển ở vùng thềm đã không có nhữn

kỳ bé hơn 
nhiều, đã diễn ra khoảng một ngày sau đó và rõ ràng là chúng 
bị gây nên bởi các sóng bão đã phát triển tới thời gian này [37]. 

Bức tranh tương tự đã nhiều lần được quan trắc tại các đài 
vật lý Miaghi và Iđzu-Osima gần bờ nước Nhật [106, 107, 192], 

tại các trạm nước sâu P2, P5, P8 ở phần tây bắc 
Dương [232] và những nơi khác: sự tăng phổ các sóng dài liên
qua

c thực tế không phải là các sóng gió áp, mà là các sóng 
ngoại trọng lực đã được phát sinh). Theo những dữ liệu đã nhắc 
tới ở trên của Gossard và Munk, 

ệu này cho phép đưa ra kết luận rằng các 
dao động sóng dà mạnh kiểu sóng thần khí tượng và nhiễu sóng 
dài tự nhiên luôn hiện diện trong đại dương có những cơ chế 
hình thành rất khác nhau. 

Các sóng thần khí tượng có lẽ được gây nên do kết quả tác 
động cơ học trực tiếp của khí áp hay ứng suất gió lên mặt đại 
dương, hơn nữa chỉ trong những trường hợp khá hiếm hoi, khi 
thỏa mãn những điều kiện cộng hưởng phát sinh sóng dài. Thật 
vậy, theo dữ liệu của Donn và nnk., vụ nước dâng tai họa ở vùng 
Ngũ Hồ ngày 26 tháng 6 năm 1954 đã liên quan tới sự trùng 
hợp tốc độ truyền các nhiễu khí quyển với tốc độ sóng dài 

chí “Tsunami newletter” số tháng 9 năm 1981. Chỉ sau đó, 
Shillington mới nhận dạng các sóng đó như là những dao động 
gió áp được gây nên bởi xoáy thuận sâu và các sóng khí quyển 
liên quan với nó [303]. 

Các sóng thần địa chấn ở biển và các sóng thần khí tượng 
còn giống nhau ở một phương diện khác: cả hai đều là hiện 
tượng khá hiếm. Các sóng thần chủ yếu 

ộng đất lớn dưới nước với cường độ 7≥M , các sóng thần khí 
tượng − bởi những nhiễu động khí quyển mạnh. Tuy nhiên, 
giống như không phải mọi trận động đất, thậm chí mạnh, đều 
gây nên sóng thần, không phải mỗi xoáy thuận sâu, mỗi front, 
chuỗi sóng khí quyển hay mỗi nhiễu động khí quyển khác đều 
dẫn tới phát sinh những dao động sóng dài đáng kể ở đại dương. 
Những trường hợp đã mô tả trên đây chắc hẳn là ngoại lệ, chứ 
không phải là thông thường. Có thể dẫn ra rất nhiều ví dụ trong 
đó những nhiễu động khí quyển, thậm chí mạnh, mà ® không 
kèm theo sự phát sinh các sóng gió áp. Thật vậy, ngày 3

thuận đi qua trên 
Kamchat
mạnh với chu kỳ 

g dao động tương ứng. 
Những biến đổi phổ sóng dài, hơn nữa ở các chu 

Thái Bình 
 

n không chỉ tới sự đi qua của bản thân các cơn bão hay các 
xoáy thuận mạnh, mà chủ yếu tới trường sóng mà chúng gây 
nên (tứ

thì sự kích thích các sóng dài 
trên thềm California đã chỉ quan trắc được ở hai trong số bảy 
trường hợp các chùm sóng khí quyển đi qua mà thôi. 

Tất cả những dữ li

ghc =  [161]. Hiệu ứng tương tự đã dẫn tới sự kích thích các 

sóng dài trên thềm Long-Irland ngày 23 tháng 11 năm 1953 
[155] và ngày 20 tháng 9 năm 1958 [157]. Redfield và Miller 
[291] cũng giả thiết rằng những trận nước dâng bão tai họa trên 
vừng bờ Long-Irland được gây nên bởi sự tương tác cộng hưởng 
giữa các sóng dài đại dương và các xoáy thuận lan truyền với 
cùng tốc độ trên hướng về phía bắc. Kiểu cộng hưởng này đã 
được Praudman [75] mô tả chi tiết và vì vậy sắp tới đây chúng 
ta sẽ gọi nó là sự cộng hưởng Praudman. 

Nhiễu động dị thường của mực nước đại dương quan trắc 
được ở thềm Đại Tây Dương của nước Mỹ tại khu vực Atlantic-
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Cit ê do sự x tốc 
độ n 

y (hình 3.15 b) được gây n n ấp xỉ trùng hợp giữa 
 bão Carol và tốc độ của hài bậc không của các sóng ve

ωβ /singc = . §  quan trắc các 

sóng ven ở đại dương [266]. Trường hợp này đã được Greenspan 

−
nspan. Chính kiểu cộng hưởng này đã dẫn tới sự xuất hiện 

những sóng phá hủy ở Ngũ Hồ ngày 5 tháng 5 năm 1952 và 
ngày 6 tháng 6 năm 1954 [156]. Những dao động cộng hưởng 
tương tự cũng đã được 
Nam Phi [303] và những nơi khác. 

ở một số vịnh và vũng biển quan trắc thấy hiện tượng 
“cộng hưởng kép”, khi các tham số của nhiễu khí quyển trùng 
hợp với các tham số của các sóng dài (tốc ,
các sóng dài, về phần mình, lại có các đặc 
trưng dao động riêng của thủy vực bên trong. Các dao động lắc 

ường hợp đó  số mét. 

Ban Nha gọi là rissaga [177, 260], sẽ ®
3.12

ậy, các dữ liệu 

điều kiệ n ng k h h các sóng dài. Theo dữ liệu phân 
tích các quá ậm chí ở những vùng với hoạt 
động khí quyển mạnh trong vòng một năm thường chỉ quan trắc 

 

mỗi

ển theo số liệu đo tại một số trạm 
trong dải chu kỳ từ 1 (5) phút đến 4 giờ 

Trạm Khu vực Thời kỳ quan trắc 
Độ sâu (độ 

cao), m 

Độ lệch 
BPTB, cm, 

hPa 

ây thực sự là ví dụ đầu tiên về

[181] sử dụng để xây dựng mô hình phát sinh cộng hưởng các 
sóng ven, vì vậy kiểu cộng h ưởng này được gọi là sự cộng hưởng 
Gree

quan trắc tại thềm Ostrâylia [134, 339], 

 độ pha  chu kỳ), còn 
trưng gần với các đặc 

xuất hiện trong trư có thể đạt độ cao một
Hiện tượng này ở Nhật Bản có tên gọi là abiki [111, 196], ở Tây 

ược xem xét tỉ mỉ ở mục 
. 

Như v quan trắc cho thấy rằng để xuất hiện 
những dao động gió áp đáng kể đòi hỏi: thứ nhất, phải có nhiễu 
khí quyển mạnh đi qua khu vực , thứ hai, phải thỏa mãn những 

n cé g h−ë Ých t Ýc
 trình khí quyển thì th

thấy không quá 10−12 sự kiện khí tượng có khả năng (về
nguyên tắc) gây nên các sóng dài, thời gian kéo dài tác động của 

 đợt trong số đó tới bề mặt đại dương − từ vài giờ đến 1,5−2 
ngày. Chỉ có một số trong chúng có những đặc trưng gần với các 
đặc trưng cộng hưởng. Do đó, những điều kiện để phát sinh các 

dao động sóng dài mạnh chỉ xảy ra ở những thời kỳ hiếm và 
ngắn ngủi (vài ngày trong vòng một năm hay thậm chí thưa 
hơn). Chính là vào những thời kỳ đó mà người ta quan trắc được 
độ hiệp biến cao giữa các dao động của đại dương và khí quyển. 

Bảng 3.2. Các trị số độ lệch bình phương trung bình của dao động mực nước, 
áp suất thủy tĩnh sát đáy và áp suất khí quy

P5 tây bắc Thái 
Bình Dương 

19/8−27/9/1978 −5650 0,22 

P8 Như trên 21/8 − 26/9/1978 −4000 0,26 

P2 Như trên 7/8 − 1/10/1978 −1000 0,46 

Nam Kurilsk đảo Kunashi 8 − 9/1975 0 1,10 / 1,22 

Burevesnhik đảo Iturup 8 − 9/1973 0 1,56 / 1,68 

Malokurilsk đảo Shikotan 8 − 9/1973 0 2,31 / 2,43 

Malokurilsk đảo Shikotan 9/1989 − 6/1991 +60 0,062 

Oze  rnovsk bờ tây 
Kamchatka 

11/9 − 6/10/1991 +5 0,054

Ghi chú: Đối với Nam Kurilsk, Burevesnhik và Malokurilsk các trị số độ lệch
g trung bình được dẫn riêng biệt cho tháng 8 và tháng 9. 

động sóng dài nền, như

 bình 
phươn

Những dao  đã nhận xét, liên hệ yếu 
với những thăng giáng của khí áp. Mức tương quan yếu giữa các 
vi thăng giáng của áp suất và nhiễu sóng dài tự nhiên ở đại 
dương, những khác biệt lớn giữa các đặc trưng của chúng (bảng 
3.2) chứng tỏ vai trò tương đối nhỏ của cơ chế trực tiếp phi cộng 
hưởng trong sự phát sinh các sóng dài ở đại dương (ít ra là trong 
sự phát sinh các sóng với chu kỳ nhỏ hơn 2−3 giờ). 

Chúng ta sẽ xem xét những nguồn có thể có của nhiễu sóng 
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dài tự nhiên. 

1. Các sóng nội ở đại dương 

Những dữ liệu quan trắc thực địa [175] cũng như các tính 
toán lý thuyết [138] đã chứng tỏ rằng các sóng dài trên mặt 
trong một số trường hợp có thể được gây nên bởi các sóng nội. 
Tuy nhiên có lẽ nguồn dao động sóng dài của mực nước loại này 
là thứ yếu. Minh chứng về điều này là: những khác biệt lớn về 
các bán kính tương quan của các sóng mặt và sóng nội [334], sự 
phụ thuộc yếu giữa mức nhiễu sóng dài và sự hiện diện của 

Sự truyền tải năng lượng theo từng bậc phổ 

ương tồn tại 
rất nhiều dạng chuyển động rối cùng ®
năng lượng từ các dòng chảy quy m
“các thăng giáng rối có mặt trong 

ướng thông qua những quá trình
ượng của dòng chảy này 

trình quy 

huyển động quy mô nhỏ. 
sự truyền tải năn

t 
trong thủy động lực học địa vật lý. Hiể

ảnh

¬ng thì 
nhỏ (ngoại trừ vùng ven bờ). 

 

i theo bậc, năng lượng từ 
những quy mô lớn hơn chuyển tới các quy mô nhỏ hơn, thì ngược 
l g 

c 
sóng ngoại trọng lực). 

hế này có vai trò nhất đị ng nh vùng tần 
cao của phổ sóng dài (các chuyển động với chu kỳ từ 30 s đến 3 

 những chuyển ®  ới  c 
phút) ảnh hưởng của cơ chế nà t nh  Vấn ày s ược 

¬ng 4. 

hưởng của những bất đồng nhất ịa hình và tính 
trìn yển

t rằng những ất đồng nhất địa hì trò 
át sin sóng nội ở đại ng [5 6]. 
cho rằng trong sự phát sinh các sóng dài 

phân tầng (ví dụ, ở Bắc Băng Dương phân tầng rất yếu, nhưng 
các dao động sóng dài nền của mực nước biểu hiện khá rõ). 
Ngoài ra, như đã nhận xét ở trên, sự tăng trưởng cường độ 
nhiễu sóng dài quan trắc thấy khi cường hóa các quá trình khí 
quyển, do đó, chính những chuyển động khí quyển là nguồn 
năng lượng chủ yếu của các sóng dài. 

2. 

Các quá trình địa vật lý có cùng một dạng phổ, điều đó làm 
người ta nghĩ về một cơ chế duy nhất hình thành nên chúng 
hoặc về sự chi phối lẫn nhau của chúng. Trong đại d

ược duy trì bởi nguồn 
« lớn. Như Pedlosky đã viết 

dòng chảy quy mô lớn có xu 
hư  cơ học khác nhau trích lấy 
năng lư và truyền nó cho những chuyển 
động quy mô nhỏ hơn” [70]. Các lực ma sát đối với những quá 

mô lớn thì nhỏ bé so với lực Coriolis và gradient áp 
suất, nhưng trở nên đáng kể đối với những quá trình quy mô 
nhỏ. Kết cục là năng lượng nhập từ bên ngoài vào các chuyển 
động đại dương toàn cầu (chủ yếu dưới dạng bức xạ Mặt Trời) 

được bù trừ bởi sự tiêu tán của các c
Chính bằng cách đó mà thực tế diễn ra g lượng 
theo bậc từ những quy mô chuyển động lớn nhất tới những quy 
mô chuyển động nhỏ nhất. Đồng thời, theo ý kiến của Pedlosky, 
vấn đề này là một trong những vấn đề khó và chưa rõ nhấ

n nhiên, các quá trình 
đều có  hưởng nhất định tới sự hình thành phổ của sóng dài 
trên mặt đại dương. Tuy nhiên, nhìn chung sự ảnh hưởng đó 
không thể lớn, bởi vì rối biểu hiện yếu trong các dao động mực 
nước đại dương (yếu hơn nhiều so với trong các dòng chảy hay  
trong sóng nội), còn quy mô của tính phi tuyến ở đại dư

3. Sự tương tác phi tuyến của sóng gió

Nếu như trong khi truyền tả

ại do sự tương tác phi tuyến của các sóng gió hay sóng lừn
năng lượng truyền tới những chuyển động quy mô lớn hơn (cá

Nhiều dữ liệu thực nghiệm cho biết rằng 
cơ c nh tro sự hì  thành 

ph); đối với ộng tần thấp (v  chu kỳ vài chô
y rÊ ỏ bé.  đề n ẽ ®−

xem xét riêng ở chư

4. ảnh ®  
không dừng của các quá h khí qu  

Được biế b  nh có vai 
nhất định trong sự ph h các d−ơ 1, 9
Có rất nhiều căn cứ để 
trên mặt vai trò của chúng cũng rất lớn. Giả thuyết về các dao 
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động sóng dài tự nhiên ®− h thành do sự phản xạ và tán 
xạ n  của các dao độ − kiểu như triều khí 
tư tố bất đồng nhất địa hình giúp chúng 
thích được hai đặc điểm quan trọng của các dao động nền: 1) các 

ngẫu nhiên và mức hiệp biến của chúng với những dao động khí 
quy

ày là nguồn chủ yếu của những dao 
độn

ới cơ khí tượng ở 
các mục tiếp sau của chương này. 

lư

những 

trường sóng dài đòi hỏi thực hiện những thí nghiệm 

g. 

sóng dài trong đại dương độ 
n 

Cơ chế phát sinh trực tiếp các sóng ược hiểu là sự kích 
thích nên dao động nhờ sự tác động động lực trực tiếp c
ngoại lực (khí áp, ứng suất gió) tới bề mặt đại dương. Các công 

 xấp xỉ sóng dài các ph−

ược hìn
gẫu nhiên ng c ưỡng bức 

ượng trên các yếu ta giải 

dao động nền mạnh lên khi các quá trình khí quyển tăng cường; 
2) mức hiệp biến thấp với những thăng giáng của khí áp và gió. 
Thật vậy, nếu quan niệm rằng nguồn của các sóng này là triều 
khí tượng (tức sự chênh lệch mực nước quy mô lớn do phản ứng 
tĩnh học của đại dương đối với sự giảm khí áp), thì sẽ hiểu được 
mối liên hệ của các đặc trưng năng lượng của nhiễu sóng dài với 
các nhiễu động khí quyển. Mặt khác, trong khi phản xạ và tán 
xạ trên địa hình ngẫu nhiên thì trường các sóng dài sẽ trở nên 

ển sẽ giảm. Tính không dừng của trường các nhiễu động khí 
quyển bên ngoài cũng là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới 
sự hình thành các sóng dài trong đại dương: tương tự như 
những bất đồng nhất của địa hình, sự bất đồng nhất của các 
quá trình khí quyển có thể gây nên hoặc làm tăng cường một 
cách đáng kể sự phát sinh các dao động sóng dài. 

Có lẽ chính cơ chế n
g nền của mực nước. Chúng ta sẽ giành sự chú ý đặc biệt tới 

nó cùng v chế cộng hưởng hình thành sóng thần 

Phải u ý rằng vấn đề về cơ chế phát sinh các sóng dài 
trọng lực ở vùng khơi đạ dương và lân cận bờ là một trong 

vấn đề phức tạp và còn ít được nghiên cứu nhất. Tư liệu 
thực nghiệm có thể dùng để kiểm tra các mô hình nguồn lý 
thuyết hiện tồn tại rõ ràng là chưa đủ. Để nghiên cứu cơ chế 
hình thành 
chuyên trên các polygon ghi đồng thời mực nước, dòng chảy, các 
tham số sóng gió và sóng lừng, các vi thăng giáng khí áp, gió 

v.v... 

Không có khả năng bao quát toàn bộ các phương diện của 
vấn đề phát sinh các sóng dài, trong chương này chúng ta sẽ 
xem xét trước hết về những cơ chế trực tiếp liên quan tới sự tác 
động của các quá trình khí quyển tới bề mặt đại dươn

3.4. Sự kích động trực tiếp các 
sâu không đổi bởi các quá trình khí quyể

 dài ®−
ủa các 

trình [48, 85, 181, 351, 352] và những công trình khác đã đề cập 
những khía cạnh lý thuyết của vấn đề này. Khả năng kích thích 
các sóng dài nhờ một nguồn nhân tạo bắt chước nhiễu khí quyển 
đã được minh họa trong một thí nghiệm rất lý thú trong phòng 
thí nghiệm [346]. Được biết rằng chính là sự giảm áp suất và 
gió mạnh gây nên những vụ nước dâng bão khủng khiếp. Bây 
giờ chúng ta sẽ xem xét áp suất đóng vai trò gì trong sự phát 
sinh những dao động sóng dài có tần số cao hơn so với nước 
dâng. 

Trong phép ương trình chuyển động 
có tính đến khí áp biến thiên và gió có dạng 

hx
P

x
g

t
u xa

  

 

 

 

 

 1
ρ
τ

ρ
ζ +

∂
∂

−=
∂
∂+

∂
∂

,                       (3.27) 
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P

y
g
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v ya

  

 

 

 

 

 1
ρy
τ

ρ
ζ +

∂
∂

−=
∂
∂+

∂
∂

.                       (3.28) 

trong đó −aP  áp suất khí quyển, −yx ττ  ,  các hợp phần ứng suất 

g  ió tiếp tuyến, −ρ  mật độ nước biển. ảnh hưởng của sự quay 
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Trái Đất cũng như lực ma sát không được tính đến. 

ần ứng suất gió có thể biểu diễn dưới dạng Các hợp ph

xaDx     WC Wρτ = ,      yaDy   

−

WC   Wρτ = ,            (3.29) 

ở đây W  vectơ tốc độ gió với các hợp phần xW , yW , 25,1≈aρ  

kg/m3 − mật độ không khí và −DC  hệ số kháng không thứ 

nguyên, theo một số ước lượng bằng từ  
277]. 

có thể nhận được phương trình sau đây đối với độ dâng 
ước đại dương: 

3102,1 −⋅  đến 3103 −⋅  [24,

Từ các phương trình (3.22), (3.28) và phương trình liên tục 
(2.8), 
mực n

τ⋅∇−∇∇=∇⋅∇−
∂
∂

ρρ
ζζ 1)(1)(   

 
2

2

aPhhg
t

.               (3.30) 

Đối với đại dương  sâu không đổi Hyxh =) ,(  ph−

trình này có thể viết lại dưới dạng 

độ ương 

τ⋅∇−∇=∇−
∂
∂

ρρ
ζζ 122

2

2

   
 

aPHHg
t

.                   (3.31) 

Ta xét vai trò tương đối của khí áp và ứng suất gió trong sự 
phát sinh các sóng dài. Số hạng thứ nhất ở vế phải phương 
trình (3.31) có thể viết lại như sau: 

aP PHF 2∇=
ρ

∼
2L

PH a∆
ρ

,                            (3.32) 

trong đó −∆ aP  độ giảm áp suất, còn ưng theo 

ph−

−L  quy mô đặc tr

¬ng ngang. 

Với những tốc độ không quá lớn, gió nằm trong sự cân bằng 
địa chuyển với khí áp. Gió sát đất có thể ước lượng theo công 
thức 

a
a

g P
f

kWkW ∇==
ρ

 ,                             (3.33) 

trong đó −gW  gió địa chuyển; −≈ 7,0k  hệ số tính tới ma sát với 

mặt đất; −f  tham số Coriolis. 

Nếu tính đến (3.29) và (3.33) có thể viết 

τ⋅∇=
ρτ
1F  ∼ 

2
0

 

1
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ∆
≈

L
P

LL
af

ρ
τ

ρ
D

,                     (3.34) 

ở đây 5
2

10≈=
f

kC

a

D
f ρ

D  (m3.s2)/kg đối với 0025,0=k  và f  ứng với 

vĩ độ 45o. 

Từ (3.32) và (3.34) suy ra 

PF δ
ε

τ
==                                  (3.35) 

khi tăng độ sâu, ở đây −∆= LPP /δ  gradient khí áp. Từ biểu 

thức (3.35) suy ra răng vai trò tương đối của áp suất tăng lên 
khi tăng độ sâu, còn vai trò gió thì tăng

fP HF 1−D

 khi  giảm độ sâu. Ví dụ, 
với 1000=H m và 5=Pδ  hPa/100 km ta có 2≈ε , tức ảnh hưởng 

của áp suất tới sự kích thích các sóng dài mạnh hơn so với gió. 
Công thức (3.35) phản ánh một thực tế rất quen thuộc là ở vùng 
khơi nước sâu của đại dương vai trò chính trong sự phát sinh 

n là khí c ác khu nước nông − gió. 

t định. Với những tốc độ gió 
lớn ( ác công 
thức (3.33) ần tự không áp dụn
các trận bão lớn quan trắc thấy 

ậy 

các só g dài  áp, òn ở c  vực 

Từ (3.35) cũng suy ra rằng ảnh hưởng tương đối của ứng 
suất gió tăng lên nếu tăng gradient khí áp. Tuy nhiên, điều này 
chỉ đúng đến những giới hạn nhấ

2015 −>W  m/s) và với những gradient áp suất lớn c
và (3.34) tu g được. Ví dụ, trong 

gradient áp suất 
100=Pδ hPa/100 km. Tốc độ gió ở những vùng áp thấp như v
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đạt tới 100 m/s, tức vẫn nhỏ hơn nhiề
−í

Tóm lại, như
h các sóng dài trọng lực ở khoảng tần đang xét thì vai 

trò của khí áp lớn hơn vai trò gió [27]. áp suất và các hợp 
phần ứng suất đi vào các phương trì
(3.28) dưới dạng tuyến tính, vì vậy các dao ®
nên bởi áp suất và bởi gió có thể tính một cách độc lập

 c
¬ng t  viÕt l ng 

u so víi nÕu rót ra tõ 
ời ta sử dụng những công (3.33). Để c lượng gió trong bão ngư

thức đặc biệt (xem [18, 270]). 

 các dữ liệu thực nghiệm đã chứng tỏ, trong sự 
hình thàn

của 
nh chuyển động (3.27), 

ộng mực nước gây 
. 

Ta sẽ xét ác dao động mực nước liên quan tới áp suất. 
Ph− rình (3.31) ại dưới dạ

⎟
⎟
⎞

⎜
⎜
⎛ ∂+∂−=⎟⎟

⎞
⎜
⎜
⎛ ∂+∂−∂ 22222

  gHgH ζζζζζ

⎠
2

⎝ ∂∂⎠⎝ ∂∂∂ 2222
     yxyxt

,           (3.36) 

ở đây −−= gPa ρζ /  mực nước cân bằng (tĩnh học). 

Ta biểu thị ) , ,( tyxζ  dưới dạng  

dưới một gọc t

 một sóng chạy lan truyền

ùy ý so với đường bờ 
)( 

0
   ) , ,( ykxltietyx −−= ωζζ ;                          (3.37) 

và sẽ tìm nghiệm đối với ζ  dưới dạng 

        (3.38) 

Phương trình (3.36) với những gi
hận sẽ có dạng 

tron

)(    )(),,( yktiextyx −= ωζζ .                   

¶ thiết đơn giản hóa đã 
chấp n

xliexx   
0

22 )()( ζζχζ D−=−′′ ,                        (3.39) 

g đó 222
2

2222   ,  , lk
gH

k ==−= Dννχ +ω
. Nghiệm của (3.39) 

có thể biểu thị dưới dạng 

+  (3.40b) 

χ

ở ®©

xlixx PeeCeCx     
21)( −− ++= χχζ    khi   22 ν>k ,         (3.40a) 

xlixpixpi PeeeCx      
2

 
1)( −− ′+′=ζ    khi   22 ν<k

ở đây 

C ,       

2222 ν −=−= kp . 

Trong đại dương rộng vô hạn 02211 =′==′= CCCC , còn 

0µζ=P ,                                         (3.41) 

y −µ  nhân tử trắc áp đặc trưng cho sự phản ứng động lực 

của mực nước đại dương đối với những dao động khí áp; 

22

2

22

2

γχ
µ

+
=

+
=

D

DD

l
.                            (3.42) 

Có thể làm cho công thức (3.42) có một dạng hơi khác. Nếu 
tính đến −= cgH  tốc độ sóng dài, còn −= UD/ω  tốc độ lan 

truyền các nhiễu khí quyển, có thể viết lại 
1 

2

2
1

−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

c
Uà .                                 (3.43) 

Công thức (3.43) được gọi là công thức Praudman
 tốc độ chuyển động của các nhiễu khí quyển càng 

gần với tốc độ của các sóng dài thì sự phản ứng của mực n
với 

 [48]. 
Theo (3.43)

ước 
những dao động khí áp càng lớn; khi cU =  quan sát thấy sự 

cộng hưởng Praudman. Nếu cU < , thì 0>µ , tức dao động mực 

nước tĩnh học (ζ ) và động lực học (ζ ) có cùng một dấu, độ dâng 

mực nước mang dấu dương tương ứng với sự giảm áp suất, 
trong trường hợp khi các sóng khí quyển lan truyền với tốc độ 
vượt trên tốc độ các sóng dà ại trong ® i dương ( cU > ), 0<µ  và 

sự g

Tốc 
ch n

ng quan như vậy của 

iảm áp suất gây nên dâng mực nước mang dấu âm. 

độ các sóng dài ở vùng khơi đại dương bằng 100−250 
m/s, tốc độ uyể  động đặc trưng của các xoáy thuận nhỏ hơn 
khoảng một bậc − 8−20 m/s [270]. Với t−ơ
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các t  độ thì tức phả

 tế đã chứng tỏ (xem bảng 
3.2), iều so với biên độ 

c sự phát sinh các 
sóng dài ở vùng khơi đại dương có thể 
lực học của các sóng khí quyển lên bề mặt đại dương. Từ công 

ốc 0 n ứng của mực nước đối với áp 

suất mang tính chất tĩnh học và tương ứng với định luật áp kế 
ngược, theo đó mực nước dâng lên 1,01 cm tương ứng với giảm 
áp suất 1 hPa [48]. 

Như các dữ liệu quan trắc thực

  ,1 ζµ ≈≈ P , 

 biên độ của các sóng dài thực lớn hơn nh
rút ra từ lý thuyết tĩnh học. Về nguyên tắ

diễn ra do tác động động 

thức (3.43) suy ra rằng 10>à  khi 050 <− c ; 3>, U à  khi 

18,0  <− cU . Do đó, những dao động mực nước đáng kể có thể 

được gây nên chỉ khi nào khác biệt giữa các tốc độ lan truyền 
của sóng đại dương và sóng khí quyển không vượt quá 10  
Như đã nhận xét ở mục

ộ ặc tr−n

hoặc là nhiễu sóng dài tự nhiên ở đại dương được sinh ra bởi các 
quá trình khí quyển nhờ một cơ chế khác nào đó (ví dụ, bằng sự 
tán xạ), hoặc là nguồn của nhiễu này là những quá trình khác 

 đại 
dương từ đới thềm. 

front khí quyển) có thể gây ra sự phát sinh các sóng dài đại 
d−¬

n tới 

b) Đối với những vùng ước nông trải dài sự cộng 
hưởng Praudman xác suất hơn so với nhữ
sâu. 

o động mực nước đại dương. Sử dụng mô hình đại 
dương bán vô hạn với độ sâu không đổi, chúng ta sẽ coi đường 
bờ trùng với trục 

−20 %.
 3.2, các tốc độ sóng Lamb và sóng gió áp 

trọng lực gần bằng tốc độ âm 343=U m/s, các tốc ®  ® g 
của sóng nội trọng lực 30≈U ...50 m/s [17]. Tốc độ các sóng dài ở 
vùng khơi đại dương nhỏ hơn nhiều so với tốc độ các sóng gió áp 
trọng lực, nhưng lớn hơn so với tốc độ các sóng nội trọng lực và 
do đó, không có những điều kiện để phát sinh cộng hưởng các 
sóng dài. Từ những điều đã nói trên đây có thể rút ra kết luận: 

nào đó (chẳng hạn, sóng gió), hoặc là nó đi tới vùng khơi

Tốc độ điển hình của các nhiễu khí quyển (bão, xoáy thuận, 

ng kiểu sóng thần khí tượng là 15−80 km/giờ. Các sóng dài 
trọng lực  có tốc độ như vậy khi độ sâu đại dương bằng 2−50 m. 
Do đó: 

a) Các nhiễu động khí quyển lan truyền nhanh dễ dẫ
cộng hưởng hơn so với những nhiễu truyền chậm; 

có thềm n
ng vùng với bờ dốc 

Bây giờ chúng ta xem xét sự hiện diện của bờ có tác động gì 
tới những da

y , còn trục x  hướng vuôn

ngoài khơi đạ dương. Khi đó trong các biểu thức (3.40 a, b) 

g góc với bờ ra phía 

02 , 02 =′C  (từ điều kiện phát xạ Zommerfeld)=C *, còn 1C  được 

xác định từ điều kiện bằng không tại bờ của thành phần tốc độ 
pháp tuyến. Từ (3.27) suy ra rằng 

0
 

 =
∂ x

)( −∂ ξζ
   k i  0= ,                         (3.44) 

từ đó, kết hợp với (3.37), (3.40), (3.41) ta được 

xh  

01
)1(  ζ

χ
µ−= liC ,                               (3.45a) 

01
)1( ζµ

p
lC −=′ .                               (3.45b) 

Như vậy, khi có bờ, các sóng cưỡng bức ở đại dương được 
gây nên bởi các nhiễu động tuần hoàn của khí áp bao gồm hai 
thành phần: 

cdF ζζζ += .                                  (3.46) 

ở đây −dζ  thành phần sóng động lực học, tương ứng với phản 

ứng của mực nước đại dương đối với sự biến thiên khí áp ở vùng 
                                                  
* −= 02C  từ điều kiện có hạn của )(xζ  khi ∞→x ; −= 0'

2C  từ đòi hỏi 

đesóng phản xạ chạy trên hướng từ bờ ra. 
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khơi đại dương: 

)( 
022

2
)( 

0
      ) , ,( ykxltiykxlti

d eetyx −−−−

−
== ωω ζ

ν
µζζ

D

D
.      (3.47) 

Đại lượng ζ  được xác địd nh bằng các tham số của nhiễu 

động khí quyển và độ sâu thủy vực và không phụ thuộc vào sự 
có mặt của bờ.* Đại lượng  thành phần sóng bờ liên quan tới 

sự có mặt của đường ranh giới bờ: 

    (3.48b) 

ở đây ược mô tả bằng các biểu thức (3.45). Trên 
hướng dọc theo bờ thành phần − mực 

nước cân bằng 

cζ −

)( exp) , ,(  
  )( 

1 xeCtyx yktiK
c χζ ω −= −    khi   22 ν>k ,      (3.48a) 

)( 
1

   ) , ,( ykxptiP
c eCtyx −−′= ωζ    khi 22 ν<k ,         

1C  vµ 1C ′  ®

cζ  có cùng cấu trúc nh

ζ  và thành phần động lực học dζ  (n

ai ph

ếu không thì 

không thể thỏa mãn điều kiện không chảy xuyên), nhưng trên 
hướng vuông góc bờ thì sóng này khác xa so với chúng. Như có 
thể suy ra từ các biểu thức (3.48), có thể có h ương án cấu 
trúc của 

1) ủa các 
sóng tự do 

)(xcζ : 

Nếu số sóng dọc bờ tương ứng với vùng tồn tại c
Puancarê (sóng phát xạ), tức với     ν<k , thì thành 

phần t  và có thể 

gọi nó là sóng Puancarê cưỡng bức. 

2) Nếu 

ương ứng ( P
cζ ) có tính chất lượng giác (3.61b)

    k  thì thành phần tương ứng ( K
cζ ) trên hướng 

từ bờ giảm theo hàm mũ, tương tự như sóng Kelvin, và đương 

                                                 

ν>

 
* Thực tế nhữ

các sóng ngoạ

ng sóng tương ứng có thể gọi là các sóng “bị khóa” tương tự như 

i trọng lực “bị khóa” ( n liền với chuyển động của chùm 

sóng

µ sóng Kelvin cưỡng bức *. 

Từ (3.45 a, b) thấy rằng sóng Puancarê cưỡng bức cùng pha 
với mực nước cân bằng, còn sóng Kelv

Trong một trường hợp riêng, khi các sóng khí quyển chuyển 

g sóng dài bởi khí 

ường hợp riêng khác, khi các sóng khí 
quyển chuyển động theo p

 được tạ h

l

 gió [250]: chúng gắn chặt với sự chuyển động của nhiễu động khí quyển. 

nhiên có thể gọi nó l

ζ ), g¾

in cưỡng bức dịch pha 90o. 

động dọc theo bờ (tức khi k=D , 0=l , 01 =C ) và do đó bờ không 

có ảnh hưởng gì tới sự phát sinh các dao độn
áp, các sóng phản xạ vào vùng khơi đại dương không được tạo 
thành. Trong một tr

háp tuyến với đường bờ, tức khi 0=k , 
l=D , sóng o t ành có đặc điểm sóng đứng thuần túy: 

)()( cos) , ,(     1 xltCtyxP
c ωζ ′= ,                     (3.49) 

trong đó 

cos

01 0ζµζνµ UC −=−=′ .                   
cD

       (3.50) 

Trong trường hợp này, tại bờ (khi 0=x ) 

000010 )0( ζζ
ν

ζνµµζ cCP =
+

=−=′+=
D

D

D
.      (3.51) 

− vậy, sự hiện diện của bờ làm xuất hiện một phần bổ 
sung vào mực nước ở lân cận bờ so v
dương: 

ζ
Uc +

Nh
ới mực nước ở vùng khơi đại 

0ζζ
c
U≈∆ .                                    (3.52) 

Trong trường hợp khi các sóng khí quyển truyền vào phía bờ 

                                                  
* Khác với sóng kelvin bình thường, sóng này có thể tồn tại cả khi không có sự 
quay; hướng truyền của nó được xác định bằng dấu của k , trong khi sóng 
Kelvin tự do luôn chuyển động sao cho bờ ở phía bên phải (ở bắc bán cầu). Các 
sóng Kelvin cưỡng bức và sóng Puancarê cưỡng bức đóng vai trò quan trọng 
trong sự hình thành thủy triều (xem mục 6.2 trong [27]). 
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(tức khi 0<D , 0<U ) 0>∆ζ , tức mực nước tổng cộng thấp hơn 

so với ở ngoài khơi đại dương. 

 

Hình 3.14. Biến đổi của tham số D/* χχ =  ( D/* pp = ) và biên độ tương đối 

của thành phần bờ của các sóng cưỡng bức ở đại dương tùy thuộc vào tốc độ 
và góc tới của các sóng khí quyển so với bờ 

Trong trường hợp tổng quát, khi các nhiễu động khí quyển 
đi tới bờ dưới mộ

0

21

2
2sin ϕ ⎥

⎦
⎢
⎣

−
c

2

2

1  )1(sin1 ζµϕ −
⎥
⎥
⎥
⎤

⎢
⎢
⎢
⎡

−=

/ 

U
iC    khi      (3.53) resϕϕ > ,       

0

21

2
2

2

2

1  )1(
sin

sin1 ζµ
ϕ

ϕ −

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−

−=′

/ 

c
U

C    khi   resϕϕ < ,          

trong đó góc cộng hưởng ược xác định từ điều ki

 

Trên hình 3.14 với tư cách là ví dụ dẫ

 (3.54) 

res

)/( arcsinres cU±=ϕ .                             (3.55)

ϕ  ®− ện 

n các đồ thị biến đổi 
các hệ số 011 /)  ,(   ζCCC ′=  ứng với một số giá trị của tốc độ tùy 

thuộc vào góc đi tới bờ của các sóng khí quyển. Nếu loại trừ 
vùng 

ˆ

ϕ ∼ resϕ , thì hệ số Ĉ  đơn điệu giảm từ giá trị cực đại 

cUC /ˆ =  tại o0=ϕ  đến 0ˆ =C  tại o90=ϕ . 

3.5. ảnh hưởng của vùng thềm tới sự phát sinh các sóng dài 

Ngày 26 tháng 8 năm 1954 ở vùng quần đảo Bagam đã 
rol. Chuyển động chậm về phía tây bắc, 

ngày 30 tháng 8  bão đi tới lục địa Bắc Mỹ và sau khi t
® u di ước Mỹ. Tại vùng 

Atlantic-City tốc độ của nó bằng 59 km/giờ. Tại các trạm bờ khi 
đó đã ghi nhận được những nhiễu động mực n

ng 5,5 giờ nối tiếp sau một cực đại 
n− 3

hình thành cơn bão Ca
ăng tốc 

bắt ầ  chuyển dọc theo bờ đông của n

ước mạnh, có đặc 
điểm rất khác thường: một chuỗi gồm bốn sóng với độ cao 
khoảng 1 m và chu kỳ khoảt góc bất kỳ )/( arctg lk=ϕ , các biểu thức (3.45 a, 

b) có thể có dạng ước dâng chính (hình .15 b). 
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Hình 3.15. Quan trắc sóng ven trên thềm California khi gió mạnh đi qua 
ngày 6 tháng 1 năm 1954 (a) và ở vùng bờ Đại Tây Dương nước Mỹ 

ngày 31 tháng 8 năm 1954 khi bão Carol đi qua (b) (từ công trình [266]) 
a − dao động mực nước ở La-Holl (1) và Oyshenside (2), khí áp (3) và tốc độ gió 

(4) ở La-Holl; b - dao động mực nước ở Atlantic-City (1) và Sandy-Hook (2), các 

mũi tên chỉ thời điểm tâm bão đi qua trạm 

Redfield và Miller sau khi nghiiên cứu những dao động đó 
đã gọi chúng là các dao động n nh (resurgeence) 
[291]. Theo ý kiến của họ, hiện tượng này (về sau người ta phát 
hiện ra rằng nó đã từng xảy ra trước đây ở bờ nước Mỹ) không 

thú về phương diện khoa học, mà rất đá g 

ước dâng thứ si

những lý n quan tâm 
về m

 dẫn tới ngập lụt. 
eo các ước lư  

tích c hững trạm khác nhau, tốc độ 
ước dâng thứ sinh do bão Carol gây nên 

bằng 63 km/giờ. Tốc độ này gần
bản thân bão đã làm người ta nghĩ tới bản chất cộng hưởng của 

iện tượng này
bằng sự cộng h ưng của các 

ặt thực tiễn: các sóng đi tới bất ngờ, sau khi kết thúc nước 
dâng một thời gian khá dài; rất có thể xảy ra tình huống khi cực 
đại nước dâng trùng với nước ròng của thủy triều và không được 
nhận ra, nhưng các dao động thứ sinh nếu trùng với nước lớn 
thủy triều sẽ

Th ượng của Redfield và Miller trên cơ sở phân
cá băng ghi mực nước ở n

truyền của các sóng n−
 bằng tốc độ chuyển động của 

các dao động đó. Tuy nhiên, không thể giải thích h  
ưởng Praudman, bởi vì tốc độ đặc tr

sóng dài ghc =  ở vùng đang xét lớn hơn 63 km/giờ rất nhiều. 

− vậy, lý thuyết kinh điển dựa trên mô hì ơnNh nh đại dư g 

−

g
hÒm, 

nhữ

với độ sâu không đổi đã không cho phép đưa ra một gải thích 
xác đáng về bản chất của những dao động n ước dâng thứ sinh. 
Vì vậy, Munk, Snodgrass và Carrier [266] đã đề xuất giả thuyết 
rằng hiện tượng này liên quan tới sự kích thích cộng hưởn  các 
sóng ven bị chi phối bởi độ biến thiên địa hình ở đới t

ng sóng này truyền dọc vùng bờ với tốc độ của các quá trình 
khí quyển. 

Giả thiết rằng tốc độ pha của hài bậc không các sóng ven 
đối với địa hình nghiêng bằng tốc độ của nhiễu động khí quyển 
( Uc =0 ), theo các công thức (2.18), (2.19) có thể viết 

β
π

sin0 g
 2 UT = ,                                    (3.56) 

β
πλ
sin
 2 2U

,                                    (3.57) 

trong đó −0T  chu kỳ, −0λ  bước sóng của các nhiễu động tương 

ứng của mực nước. ở vùng Atlantic-City độ nghiêng đường bờ 
=

0 g
=

β  4105 −⋅ , còn ở vùng Sandy-Hook 41025,4 −⋅=β . Các giá trị 

chu kỳ tính toán theo công thức (3.56) tỏ ra rất gần với các giá 
trị quan trắc (bảng 3.3). Đối với hài thứ nhất của các sóng ven 
những chu kỳ đó khoảng ba lần nhỏ hơn so với hài bậc không. 
Những băng ghi mực nước ng chứa các dao động đáng 

µ c o hơn

kéo dài củ

thực khô
kể nào với chu kỳ của h i thứ nhất hay các hài a . 

Thời gian a nhiễu động sóng T∆  đã c ước 
lượng xuất phát từ lập luận vật lý đơn giản nh  hiệu số của 
thời

®−î
− là

 gian đi qua của mặt hậu ( rt ) và mặt tiền ( ft ) của sóng: 
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0c
L

c
LttT
g

fr −=−=∆ ,                           (3.58) 

ở đây −gc  tốc độ nhóm, −0c  tốc độ pha của các sóng ven, −L  

khoảng cách từ khu vực bão đi vào đới thềm (tức từ vùng dự 
định phát sinh các sóng ven) đến trạm nơi mực nước được qua
trắc. Đối với các sóng ven trên thềm nghiêng 

n 
2/0ccg =  và do đó 

U
L

c
LT ==∆
0

.                                 (3.59) 

So sánh các giá trị tính T∆  cho thấy chún toán và thực đo g khá 
trùng hợp với nhau (xem bảng 3.3). 

Bảng 3.3. Các giá trị tính toán và quan trắc tốc độ, chu kỳ và thời gian kéo dài 
của các dao động nước dâng thứ sinh gây nên bởi những trận bão truyền dọc 

vùng bờ đông bắc nước Mỹ (từ công trình [266]) 

Bão Carol Edna − − 

Thời gian bão 30/8−1/9 
1954 

11−12/9 
1954 

14−15/9 
1944 

21−22/9 
1938 

Tốc độ lan truyền,  km/giờ 59−63 59 61 74 

Chu kỳ,  giờ 
    

Atlantic-City     

tính toán ( 4100,5 −⋅=β ) 5,8 − 6,1 5,8 6,0 7,1 

quan trắc 5,5 6,0 5,6  
Sandy-Hook     

tính toán ( 41025,4 −⋅=β ) 6,9 − 7,2 6,9 7,1 8,6 

quan trắc 7,0 7,0 7,2 8,0 

Thời gian kéo dài,  giờ 
    

tính toán 16 − 24 17 − 24 11 − 12 9 
quan trắc     

Atlantic-City 20 23 23  
Sandy-Hook 26  30 16 

Munk và nnk. [257] cũng đã tiến hành tính các chu kỳ sóng 
ven và thời gian kéo dài của các chùm sóng đi qua đối với ba 
trường hợp bão mạnh khác có đường đi xấp xỉ như bão Carol, và 
nhìn chung đã nhận được những kết quả tương tự (xem bảng 
3.3). Một ví dụ nữa về sự kích thích các sóng ven được các ông 
phát hiện khi phân tích các băng ghi sóng dài trên thềm 
California (hình 3.15a). Trong trường hợp cuối cùng này chùm 
các sóng ven được gây nên bởi gió gật mạnh và chuỗi các sóng 
khí quyển ở khu vực La-Holl. 

Công trình [266] là ví dụ đầu tiên chứng minh sự tồn tại 
thực tế của các sóng ven ở đại dương và hiện tượng “bẫy” (tụ 
tập) năng lượng sóng ở đới thềm. ở tất cả các trường hợp đã xét 
quan trắc thấy sự kích thích cộng hưởng hài bậc không của sóng 
ven bởi nhiễu động khí quyển di chuyển. Cơ chế cụ thể của sự 
kích thích tương tự đã được mô tả trong công trình của 
Greenspan [181]. 

Greenspan đã xem xét sự phát sinh các sóng ven trên đáy 
nghiêng xh  α=  bởi nhiễu khí áp được cho dưới dạng 

)(
)()(

)(
) , ,(

22
0

 
tH

axtUy
axaP

tyxPa ++−
+

= ,                 (3.60) 

trong đó ưU  tốc độ của áp thấp khí quyển, truyền dọc theo bờ; 
ưa  bán kính vùng 2/)( 0PaPa = , −)(tH  hàm Heviside ( 0)( =tH  

khi 0≤t , 1)( =tH  khi 0>t ). Không dừng lại ở những 

giải

g
 

chi tiết 

 bài toán này (nó khá phức tạp), chúng ta nêu lên những kết 
quả quan trọng nhất. 

Sau khi thực hiện tính toán trong không ian các số sóng 
∞<<−∞ k , Greenspan biết rằng chỉ có những sóng nào có

20
 

U
gk α=                                          (3.61) 
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mới có thể
chuyển và

 được kích thích mạnh khi các nhiễu khí quyển di 

r

 là nguồn của những dao động nước dâng thứ sinh; 
phần đóng góp của những thành phần với các số sóng khác nhỏ 
không đáng kể. Như đã thấy từ sự đối sánh (3.61) và (3.57), số 
sóng này tương ứng với hài bậc không của sóng ven. 

Nghiệm tiệm cận nhận được trong công t ình [181] đối với 
mô hình đang xét có dạng 

ζ ∼ 0                                                                khi   tUy  > , 

ζ ∼ )]([ sin )]([ exp
 2

 
 

00
00 tUykaxk

g
akP

−+−
ρ

π
      khi   tUytU   

1 << , 
2

(3.62) 

ζ ∼ 0                                                                khi   tUy  
2

nghiệm này về phương diện vật lý rất phù hợp với những kết 
quả của Munk và nnk. [266]. Tuy nhiên, khác với công trình 
này, ở đây sự kích thích cộng hưởng các sóng ven được xem là 
tiền đề ngay Greenspan thì đã 
luận chứng kết quả này một cách chặt chẽ toán học. 

Sự tồn tại các dao động nước dâng thứ sinh là hệ quả của 
một thực tế là phổ biến đổi Fourier ngược đối với bài toán đang 
xét có các cực tại các điểm 2/ Ugkr α=  và 2/ Ugkl α−= . Dạng 

của các sóng tương ứng được xác định bằng những hiệu dư ở các 
cực này. Sự hiện diện của một cặp cực ứng với hài bậc không 
của các sóng ven liên quan tới tính chất đặc biệt của nhiễu khí 
quyển ban đầu dạng (3.60). Kết quả (3.62) có thể được khái quát 
cho một phân bố khí áp bất kỳ. Trong trường hợp này thì một 
nhiễu động được hình thành tại thời điểm 0=t  và lan truyền 
dọc theo bờ với tốc độ không  

1< , 

 từ đầu, còn trong nghiên cứu của 

ây nên ững 
n−í

đổi U g sự phát sinh nh
c dâng thứ sinh, là kết quả tổng cộng những hài sóng ven 

riêng biệt: 

ζ ∼ 0                     khi   tUy  > ,                                            

ζ ∼ )([ sin )2( )( exp)(   tUykxkLxkkA nnnnnn −−∑ ]
0n

∞

=
   khi   tUytU   

2
1 << , 

(3.63) 

ζ ∼ 0                                                                khi   tUy  
2
1< , 

trong đó nA  là biên độ của hài thứ n  các sóng ven (được xác 

định bằng các hiệu dư của các cực phổ tương ứng), số sóng dọc 
bờ n ược mô tả bằng biểu thức k  ®

2)12(
U
gnkn
α+= ,                               (3.64a) 

còn những tần số cộng hưởng tương ứng với chúng nω  − biểu 

thức 

U
gnn
αω )12( += ,                               (3.64b) 

−nL  các đa thức Lagerr. Như ta thấy từ (3.58), chùm dao động 

nước dâng thư sinh được giới hạn bởi khoảng tUytU   
2
1 << , phần 

phía trước chuyển động với tốc độ U , còn phần phía sau − với 
tốc độ 2/U , bằng tốc độ nhóm của các sóng ven. 

Tuy nhiên, trên thực tế thì để phát sinh những hài bậc cao 
các nhiễu khí quyển cần phải chuyển động với những tốc độ khá 
lớn. Thật vậy, theo các ước lượng của Greenspan [181], hài sóng 
ven thứ nhất ở vùng bờ đông nước Mỹ (tức đối với 

310)5. . .4( −⋅≈α ) có thể được kích thích trong trường hợp khi bão 

lan truyền với tốc độ hơn 130 km/giờ, hài thứ hai − với tốc độ 
222 km/giờ và cao hơn. Đối với các tốc độ điển hình 55−66 
km/giờ chỉ hài bậc không có thể được kích thích và thực tế nó đã 
được quan trắc thấy. 
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Cần phải lưu ý rằng mô hình mà Munk và nnk. [266] và 
Greenspan [181] đã sử dụng có chứa một nhược điểm quan 
trọng, hạn chế khả năng ứng dụng của nó khi nghiên cứu các 
quá trình thực ở đại dương, cụ thể là − không có ranh giới thềm 
và tăng độ sâu vô hạn khi xa dần khỏi bờ. Đối với những chuyển 
động quy mô lớn, với kích thước so sánh được kích thước đặc 
trưng của vùng thềm, mô hình này có thể dẫn tới những sai số 
đáng kể. Vì vậy, bản thân Munk sau này khi mô tả các chuyển 
động sóng dài ở đới thềm đã sử dụng những mô hình với thềm 
kích thước hữu hạn, chẳng hạn mô hình thềm − bậc [255, 312]. 

Tuy nhiên, những đặc điểm vật lý chủ yếu của sự kích thích 
các sóng ven bởi nhiễu khí quyển truyền dọc bờ được truyền đạt 
hoàn toàn đúng đắn trong các mô hình [181, 266]. Điều này đã 
được chứng minh, chẳng hạn bởi Zelesnhiansky [218], ông này 
đã thực hiện tính toán bằng số nước dâng bão với địa hình thực 
đối với vùng thềm đông bắc nước Mỹ và đã nhận được những 
kết quả rất phù hợp về phương diện định tính với những kết 
quả  của các công trình vừa được nhắc tới (đã thấy ® ược những 
dao động nước dâng thứ sinh mang tín  chất sóng ven). 

Bây giờ để tiếp tục việc khảo sát đã

−
h

 bắt đầu ở mục trước, ta 

Òm

điều kiện liên 

tục của mực nước và thông lượng khi 

sẽ xét chi tiết hơn về sự kích thích các sóng dài bởi các sóng khí 
quyển di chuyển dạng (3.37) có tính đến biến thiên địa hình ở 
đới thềm (đối với vùng th  hữu hạn). 

Để bắt đầu, chúng ta sử dụng mô hình thềm − bậc (2.32). 
Phù hợp với (3.40) nghiệm phương trình dạng (3.39) đối với mỗi 
vùng có thể viết lại dưới dạng 

xli
j

x
j

x
jj ePeCeCx jj   

21)( −− ++= ααζ ,   2 ,1=j ,           (3.65) 

ở đây jj χα = jj iP=  khi 22
jk ν< , )/(22

jj ghων = . 

Tại ranh giới thềm cần phải thỏa mãn các 

 khi 22
jk ν>  và α

Lx =  

21 ζζ = , 

x
h

x
h

  ∂∂

Những điều kiện này cho khả năng lập phương trình ma tr

1112 BZABZA +=+ ,                             (3.67) 

trong đó jA  và jZ  là ma 

  ()( 2
2

1
1

∂
=

−∂ ζζζ

ận 

trận và vectơ cột dạng (2.96), còn 

B j

211

1
1
22 Lha α= ,  

 và hững biểu thức tương tự nhưng 
thay thế 

ương trình (3.67) có thể biến đổi thành dạng 

21122 ) DZQ +=− ,               (3.70) 

ở đây 

+ CqCq ;           

CqCq ++ .      

iều kiện biên (3.44) trên bờ rút ra 

              

ở đây 

)− ζ
.                        (3.66) 

22

2 ,1 ,  },{ 1 =mjbm . Các hệ số 1
mna  và 1

mb  được mô tả bằng những 

công thức 

)( exp  ),( exp  ),( exp 11
121

1
11 LhaLaLa αααα −==−= , 

=

111

)( exp 11 α                             (3.68) 

)( exp)1(   ),( exp       011
1
201

1
1 LlihlibLlib −−−=−= ζµζµ ,      (3.69) 

còn các hệ số 2amn −2
mb  là n

11  ,αh  và 1à  bằng 22  ,αh  và 2µ . 

Ph−
11 ( BBAZAAZ += −−

11112

}{  ],[ 11 mmn dDqQ == . 

Từ điều kiện Zommerfeld suy ra rằng 022 =C . Khi đó từ 

(3.70) ta được 

02 =+ d             (3.71a) 21221121

121 Cd =                (3.71b) 21121111

Tõ ®

011121 ζβ+= CC ,                  (3.72) 
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)( 2
1

2
11 ναα −D

Thay thế (3.72) vào (3.71a), ta có 

 )1( 2
11

1
  νµβ =

−
=

lili
.                     (3.73) 

F
dq

C 20122
11

−
−=

ζβ
,                             (3.75) 

1
121120122112112

12
)()(

d
F

qqdq
C +

+−−
=

ζβ
,          (3.76) 

trong đó 2221 qqF += . Các hệ số 1P  và 2P  có dạng (3.41), còn 1µ  
và 2à  có dạng (3.42). 

Phương trình (3.65) với các hệ số mjC , jP  được xác định 

bằng những biểu thức (3

qqq

.41) và (3.74)−(3.76) mô tả đầy đủ cấu 
trúc

Như vậy, giống như đối với đại dương
với 

biên mặt 

Như có thể suy ra từ (3.74)−(3.76) sự
các ssóng phản xạ quan sát thấy khi 

ược điều k

 của các chuyển động sóng ở vùng khơi đại dương và trên 
thềm gây nên bởi sóng khí áp di chuyển. 

 độ sâu không đổi, đối 
thềm − bậc nghiệm có dạng (3.46) và gồm hai thành phần: 1) 

sóng cưỡng bức thuần túy (“bị khóa”), các tham số của sngs này 
được xác định bởi lực cưỡng bức và độ sâu ở vùng khơi đại dương 
và ở thềm ( dζ ); 2) các sóng dài phản xạ từ ranh giới bờ và từ 

 thềm ( cζ ). Tuy nhiên, loại thành phần thứ hai khi có 

thềm có đặc điểm phức tạp hơn. 

 kích thích cộng hưởng 
h đến (3.68)− 0=F . Nếu tín

(3.70) ta nhận ® iện cộng hưởng như sau: 

22

21211

hα
,        (3.77) 1

22

21222111 )( exp
2

LF
h

F
α

α
−

==
112112 )()( aaaaaa +−+

ở đây 

)(ch)(sh 1221111   LhLhF αααα += .                     (3.78) 

Đặc điểm của các dao động sóng dài trên thềm và ở vùng 
khơi đại dương, và nói riêng khả năng kích thích cộng hưởng 
các sóng dài, phụ thuộc nhiều vào những tham số 1α , 2α  và do 
đó, vào giá trị của thành phần dọc bờ của vectơ sóng k . Về 
phương diện này,  ta thấy rất giống với trường hợp các sóng tự 
do (xem mục 2.3). 

Cũng như ở mục 2.3, chúng ta sẽ sử dụng các ký hiệu như 
sau: −E  nghiệm hàm mũ ở vùng khơi đại dương, −T  nghiệm 
hàm lượng giác, E ′  và −′T  cùng các đại lượng đó trên thềm. Rõ 
ràng, có thể có ba kiểu dao động [128] (hình 3.16). 

1. u )/( 2
22 ghk ω> , −> )/( 1

22 ghk ω  kiÓ EE ′ . Tron

hợp này nghiệm mang tính chất hàm m
i đại dương (tức phía 

vùng khơi đại dương các dao độ ng tắt
Loại nghiệm này tương ứng với các sóng Kelvin c
xét ở trên. 

Để thực hiện điều kiện (3.77) cần phải có 

g trường 

ò cả trên thềm lẫn ở 
vùng khơ 2211   , χαχα == ), hơn nữa về 

ng tương ứ  dần nhanh. 
ưỡng bức đã 

11
1 χh

nhưng điều này không thể, bởi vì 12 hh > , 12 χχ > , còn )(th x  luôn 

22)(th 
χχ h

L −= ,                              (3.79) 

nhá
trư

2. 

 hơn đơn vị. Sự không tồn tại các nghiệm cộng hưởng đối với 
ường hợp này tương ứng với sự không tồn tại các nghiệm riêng 

ở vùng đang xét của biểu đồ tản mạn (xem hình 2.4). 

)/( 1
22 ghk ω< , −< )/( 2

22 ghk ω  kiểu TT ′ . Nghiệm ở cả trên 

thềm lẫn ở vùng khơi đại dương mang tính chất lượng giác 
( ,11 ip=α  22 ip=α ). Kiểu nghiệm này tương ứng với các sóng 

Puancarê cưỡng bức. Điều kiện (3.7) đối với các sóng này cũng 
không được thực hiện, bởi vì vế trái của phương trình tản mạn 
là số ảo thuần túy, còn vế phải − số thực, tức các dao động cộng 
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hưởng không thể được kích thích. 

 

Hình 3.16. Biểu đồ tản mạn chẩn đoán của các sóng
đối với mô hình thềm − bậc với tham số d

. Theo (3.78),  

(cos[    LphpiLphpiF  

 biên cưỡng bức 
08,0=  

Trên các trục đặt những giá trị quy chuẩn của số sóng π/* Lkk =  và tần số 

cL  
* / πωω = , 

21 )]/([ 1221
/hhhghc −=  

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa rằng phản ứng của 
mực nước đối với dao động áp suất mang tính đơn điệu. Như có 
thể suy ra từ các công thức (3.74)−(3.76), biên độ của các sóng 
dài do biến thiên khí áp gây nên tỷ lệ với 1−F1

=+−= −− 1
111122

1
1 )]( sin)

)](sin)([cos
)(sin)(cos

1
22

22

1
2

1     

LpLphp
LpLpi

δ
δ
+

+
− .                       (3.80

1

) 

ở đây hphp=δ , biểu th c (3.80) có 

thể biến đổi thành dạng 

)/() 2211 . Nếu tính đến (3.79) ứ(

22

1121
1

)( sin)( cos
hp

LpLpi
F

δγ +
=− .                     (3.81) 

Công thức (3.81) cho thấy rằng các sóng Puancarê cưỡng 
bức liên quan mật thiết với các sóng tự do; tại những tần số mà 
các sóng Puancarê tự do (phát xạ) có cộng hưởng thềm thì các 
dao động sóng dài cưỡng bức cũng tăng năng lượng. 

Ta nhận thấy rằng các hệ số 11C , 21C  được xác định bằng 

các công thức (3.74), (3.75) đặc trưng cho sự biến dạng trường 
sóng của những dao động cưỡng bức ở đới thềm, còn C  (3.76) 12

xạ các sóng dài ra vùng khơi đại dương. Tham số k

− 

sự phát hông 
thứ nguyên ương đối của các sóng 

 sãn

h 3.17 vẽ cá

012

ở vùng khơi đại dương) thực tế là hệ số phát xạ các g 
Puancarê cưỡng bức. 

Trên hìn c đường đẳng trị hệ số phát xạ 

/ ζCA =  (biên độ t phản xạ 

γ  do E. 

A. Kulikov và G. V. Shevchenko [43] tính toán ứng với
giá trị của số sóng đối với những sóng đi tới vuông góc với 
đường bờ. Nổi lên rõ g
phát xạ tương ứng với cực đại của các hệ số 

 một số 
l  

những vùn  khuếch đại biên độ các sóng 
γ , tức các tần số 

cộng hưởng thềm của các sóng tự do (xem các biểu thức (2.90), 
(2.93)). Như vậy, thềm có tác động chọn lọc tới trường các sóng 
dài ở đại dương: nếu phổ của các sóng cưỡng bức đi tới thềm có 
đặc điểm “nhiễu trắng”, thì phổ của các sóng phản xạ sẽ chứa 
những cực đại biểu hiện rõ tại các tần số cộng hưởng thềm. 

Từ hình vẽ thấy rằng các sóng Puancarê cưỡng bức rơi vào 
dải tồn tại của các sóng nội trọng lực trong khí quyển, và những 
sóng sau cùng này khi tác động lên bề mặt đại dương có thể dẫn 
tới tạo thành các sóng Puancarê. 
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Hình 3.17. Những đường đẳng trị hệ số kích thích A  đặc trưng 
cho hiệu quả truyền năng lượng từ khí quyển cho đại dương 

Tính toán thực hiện với mô hình thềm − bậc: 

ường đẳng trị vẽ cách nhau 4 dB (từ công trình [43]) 

3. u 

200=h  m, 5000=H  m, 

100=L  km. Các ®

−<< )/()/( 1
22

2
2 ghkgh ωω  kiể TE ′ . Các dao động có đặc 

điểm lượng giác trên vùng thềm và đặc điểm hàm mũ ở vùng 
khơi đại dương (   , χαα == ip ). Số sóng trong trường hợp này 

ứng với vùng tồn tại củ ven tự do (xem hình 2.3, 2.4), 
vì vậy những dao động cưỡng bức tương ứng được hình thành do 
tác động của các nhiễu khí quyển tuần hoàn đương nhiên được 
gọi là các sóng ven cưỡng bức (xem hình 3.16). 

Các điều kiện cộng hưởng kích thích những sóng này (3.77) 
được

2211

a các sóng 

 thỏa mãn nếu 

11

22
1 )( tg

ph
h

Lp
χ

= ,                                 (3.82) 

trùng hợp hoàn toàn với phương trình tản mạn (2.44) của các 

sãn

khí quyển chuyển động dọc theo bờ 
với tốc độ không đổi 

                     (3.83) 

g ven tự do đối với thềm − bậc. 

Như vậy, nếu các sóng 

21

trong đó 

cUc << ,                   

11 ghc = , 22 ghc = , hay nếu chúng đi tới bờ dưới một 

góc, nhưng hình chiếu dọc bờ của tốc độ yU  thỏa mãn tương 

quan này, thì có thể kích thích cộng hưởng các ssóng ven cưỡng 
bức [134]. Sự cộng hưởng được quan trắc tại các tần số 

2/122
1 )( −−− −= yjj UcZω                              (3.84) 

trong trường hợp nếu như các số sóng tương ứng jk  thỏa mãn 

tương quan 
2/1

2
1

1
⎟
⎟

⎠
⎜
⎜

⎝
−±==

c
Z

U
k y

j
y

j
j

ω
,                       (3.85) 

ở đây 

LjZ j /)( πθ += ,                                   (3.86) 

2 −
⎞⎛U

2
0     , arctg

22
1

2
2

2

1

2 πθθ <<
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

−

−
=

y

y

Uc

cU
h
h

,                   (3.87) 

−=   . . .  2  ,1  ,0j  số hiệu hài (xem hình 3.16). 

Những điều kiện cộng hưởng (3.84), (3.85) kích thích 
sóng ven đối với thềm − bậc tương tự như những điều kiện 
(3.64) đối với thềm nghiêng, còn bản thân sự cộng hưởng ở đây 
có cùng bản chất như sự cộng hưởng Greenspan. 

Sóng khí áp di chuyển sinh ra từng hài sóng ven với hai số 
sóng có dấu ngược nhau (3.

các 

85). Trong đại dương không quay, 
hai thành phần này hoàn toàn tương đương nhau. Tuy nhiên, 
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đối với các sóng chu kỳ lớn lực Coriolis có thể tỏ ra đáng kể. 
Kađziura [35] đã nghiên cứu vấn đề này và cho biết rằng thành 
phần lan truyền theo hướng xoáy thuận (tức thành phần khi di 
chuyển thì bờ ở phía bên phải ở bắc bán cầu) sẽ được phát sinh 
một cách hiệu quả hơn. 

Buchwald và De Szoeke [134] đã nghiên cứu sự kích thích 
các sóng ven đối với mô hình thềm − bậc, nhấn mạnh rằng 
những điều kiện cộng hưởng (3.84), (3.85) lầ những điều kiện 
quá chặt chẽ. Vì vậy, họ khá hoài nghi về khả năng hiện thực 
của chúng trong những điều kiện tự nhiên, ví dụ, họ nghi ngờ có 
thể dùng chúng để lý giải những sóng dài cực trị đã quan trắc 
được ở hồ Michigan và trên vùng thềm đông bắc Đại Tây Dương 
đã được đề cập trong các công trình của Donn, Ewing [156] và 
Donn, McGuinnes  [157]. 

Phải lưu ý rằng, xác suất hiện thực điều kiện cộng hưởng 
(3.85) tăng lên mạnh nếu phổ không gian của các sóng khí 
quyển có cực đại tương đối tù. Một mô hình tương tự chỉ đối với 
những dao động ngoại trọng lực đã được xét trong công trình 
của Bowen và Guza [127], ở đó đã mô tả sự kích thích các sóng 
ven bởi trường sóng gió với phổ góc tương đối phân tán (xem 
mục 4.4). 

Có thể có ấn tượng rằng sự phát sinh cộng hưởng các sóng 
trên thềm còn có thể xảy ra trong trường hợp khi tốc độ các sóng 
khí quyển (không phụ thuộc vào hướng của chúng) trùng với tốc 
độ các sóng dài trên thềm, tức khi 1ghU =  (trong công trình 

của Donn và McGuinnes [157] thì chính là kiểu cộng hưởng như 
vậy đã được xem xét như là nguồn của những dao động sóng dài 
trên thềm Long-Irland ở đông bắc Đại Tây Dương). Thật vậy, 
trong trường hợp này 

∞→=∞→⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−=

−

011

1 

2
1

2

1      ,1 ζµµ P
c
U

. 

Tuy nhiên, có thể dễ dàng chỉ ra rằng sự cộng hưởng này là 
không thật. Từ (3.65) có tính đến (3.72) ta tìm được 

()(ch  2)(      
10111121111

xxlixaxa exCePeCeCx −− ++=++= βζαζ α )  
1

xlie−µ . 

Trong đó 

→D 9) 

được 

−

µ (3.

(3.88) 

11 1 µβ −= ,        li 1 =α    khi    1cU → 2ν .        (3.8

Do đó, trong trường hợp này số hạng ở vế phải biểu thức (3.87) 
có chứa µ

, 2

1

xliexlCx   
0111 )( cos 2)(  

−+= ζζ ,                       (3.90) 

tức phản ứng của mực nước đối với nhiễu khí quyển gồm sự đáp 
ứng tĩnh học và một phần thêm động lực học gây nên bởi ảnh 
hưởng của địa hình. Chúng ta sẽ chỉ ra rằng phần thêm này 
không phụ thuộc vào tham số 1à  trong tr ường hợp 1cU = . Từ 

(3.68), (3.69), (3.73), (3.74) v 77) suy ra rằng 

 sẽ bị triệt tiêu và cuối cùng chúng ta 

++−= lpiehpih
F

C 1 
11221

0
11  )({

2
 

 
αβ

ζ
 

} )]()1()1([   
21222211     

Lliehhlihli −−+−−− µµαµµ ,        (3.91) 

trong đó, theo (3.87) 

)( sin)( cos 1111221 LphpLphF −= α .                  (3.92) 

Khi 22 ν=D , 1cU =  có tính đến (3.89) ta có 

)( sin)( cos[ 2
 )1( )(

   122 LlhlLlh −α

Biểu thức (3.93) không chứa 1à  và do đó, không có những 

 222
11

 

C = .                  (3.93) 
 elih Lli−− −µα
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đặc điểm cộng hưởng khi 1cU = . 

Như vậy, khi 1cU =  sự cộng hưởng đối với mô hình thềm − 

bậc không tồn tại.. Thật ra đối với các mô hình thềm phức tạp 
hơn cũng không có sự cộng hưởng này. Mặc dù là đối với một 
trắc diện địa hình đơn điệu bất kỳ, bao giờ cũng tồn tại một độ 
sâu mà tốc độ sóng dài tương ứng với nó trùng với tốc độ nhiễu 
khí quyển (nếu ưởng địa phương khi đó 

 và với nhữ  ngoài 
(

1) > min
22    ),/( Ughk ω  các sóng Kelvin cưỡng bức; 

ở 

2cU y < ), song sự cộng h

không xuất hiện, bởi vì nếu thế thì các điều kiện liên tục mực 
nước và thông lượng đã bị vi phạm. 

Sự cộng hưởng (Praudman) diễn ra chỉ khi 2cU = , tức khi 

tốc độ của các nhiễu khí quyển trùng với tốc độ của các sóng dài 
ở vùng khơi đại dương. 

Nghiệm nhận được đối với mô hình thềm − bậc dễ dàng 
khái quát cho trường hợp địa hình dạng hình trụ bất kỳ, tương 
tự như điều này đã làm đối với các sóng tự do (xem mục 2.6). 
Nếu xấp xỉ địa hình thực )( xhh =  bằng một hàm bậc thang, có 

thể biểu diễn nghiệm dưới dạng (3.65) cho từng bậc thang. Từ 
các điều kiện liên tục mực nước và thông lượng tại các ranh giới 
các bậc (3.66) rút ra phương trình truy hồi dạng (3.67) cho phép 
biểu diễn các hệ số jC1 , jC2  qua )1( 1 −jC , )1( 2 −jC . Điều kiện không 

chảy xuyên tại bờ và điều kiện Zommerfeld tại vô cùng cho phép 
khép kín hệ ng tham số được cho của nhiễu bên

lk  , ) xác định tất cả các giá trị của những hệ số jiC  . 

Cũng giống như đối với mô hình thềm − bậc, biểu đồ tản 
mạn của các sóng cưỡng bức trong trường hợp địa hình hình trụ 
đơn điệu tùy ý tùy thuộc vào tốc độ và hướng được chia ra thành 
ba phụ vùng: 

2) −><<< minmaxmin
22

max
2    ),/()/( cUcghkgh yωω  các sóng 

ven cưỡng bức; 

3) −>< maxmin
22    ),/( cUghk yω  các sóng Puancarê cưỡng bức. 

,0ζ

−< mincy

đây −yU  tốc độ dọc bờ của các nhiễu khí quyển, 

−= minmin ghc  tốc độ cực tiểu, còn −= maxmax ghc  tốc độ cực đại 

đối với địa hình đó. Khi xấp xỉ )(xh  bằng hàm bậc thang giả 
thiết rằng 1min hh = , còn ∞== hhhmax . 

Khác với các sóng tự do, đối với các sóng cưỡng bức nghiệm 
có thể tồn tại với bất kỳ các giá trị của ω  và k , tức đối với điểm 
bất kỳ của biểu đồ tản mạn, tuy nhiên các sóng cộng hưởng được 
kích thích chỉ trong trường hợp khi những giá trị ω  và k  đó 

ương đối 
lớn 

Ón 
độn

tương ứng với những hài riêng biệt của các sóng ven tự do. 

Như đã nhận xét ở mục 3.3, các sóng dài biên độ t
ở những trường hợp riêng biệt được phát sinh trong chuyển 

động của front khí quyển (đột biến khí áp) thuộc kiểu đã được 
biểu diễn trên hình 3.6. Bài toán như vậy đã được Buchwald và 
De Szoeke (đối với thềm − bậc) [134] và Viera, Buchwald (đối 
với thềm hàm mũ) [339] khảo sát về bằng lý thuyết. 

Trường hợp lý thú và quan trọng nhất, khi tốc độ chuy
g của đột biến áp suất tương ứng với dải tồn tại của các sóng 

ven minmax cUc >> . Đường thẳng const== Uc  trên biểu đồ tản 

mạn giao với tập hợp chăn các hài (xem hình 3.16). Tương ứng, 
tất cả những hài đó được kích thích khi front đi qua. Trong khi 
đó năng lượng của mỗi sóng được kích động giảm xuống theo số 
hiệu hài tăng lên. Với tư cách làm ví dụ, trong bảng 3.4 [128] 
dẫn những biên độ tương đối của sáu hài sóng ven thấp nhất đối 
với thềm hàm mũ được gây nên bởi đột biến khí áp lan truyền 
với tốc độ max 5,0 cU = . 
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Bảng 3.4 

Hài sóng ven 0 1 2 3 4 5 

Biên độ tại 0=x  2,35 1,37 1,15 0,91 0,79 0,68 

Như vậy, front khí áp trong khi di chuyển có thể tạo nên 
những sóng ven với biên độ vượt trội đột biến áp suất một số lần 

u đường front, không vượt lên trước và 
cũng không bị rớt lại sau nó (giống như chuyển động của các toa 
tầu hỏa đằng sau đầu tầu). Như đã cho biết trong công trình 
của Worthy [350], cảnh

và lan truyền theo sa

 tượng phát sinh các sóng ven tương tự 
cũng quan trắc thấy khi trận gió mạnh đi qua. 

iên của 
địa hình 

Trong các mục các nhiễu khí quyển 
lan truyền bên trên đại dư  những sóng dài. 
Trong một số tr ường hợp, khi những tham số của sóng khí 
quyển tương ứng dương, 
sự thích ứng của mực nước đối với khí áp có đặc điểm 
cộng hưởng và  sóng  sinh r thể đạt ộ lớn đáng 
kể. Khi khôn ưởng, thì phản ứng của 
mực n− ược” hay ít ra (nếu 
tính tới ảnh ng củ −  ở đới 
thềm) có cùng bậc. khác biệt đáng g lượng 
nhiÔ

ng dẫn tới sự biến dạng trường 
sãn

trong sự trao đổi năng lượng 
giữa

3.6. Sự kích động các sóng ven do kết quả tản mát thủy triều 
khí tượng trên nền những bất đồng nhất ngẫu nh

trước đã cho thấy rằng 
ương có thể tạo ra

−
với các tham số của sóng dài trong đại 

 biến thiên 
 các được a có  tới ®

g có những điều kiện cộng h
ước phải phù hợp với “quy luật áp kế ng

hưở a ® ường bờ, biến thiên địa hình
 Những kể về năn

u sóng dài tự nhiên ở đại dương và các dao động tần cao 
nền của khí quyển (xem bảng 3.2) chứng tỏ rằng nhiễu sóng dài 
trong đại dương được hình thành theo “cơ chế phát sinh không 
trực tiếp”; chẳng hạn, nó có thể được tạo nên do kết quả tán xạ 

các nhiễu lớn của mực nước đại dương (kiểu như thủy triều khí 
tượng) trên những yếu tố bất đồng nhất của địa hình. 

Việc khảo sát sự lan truyền các chuyển động sóng trong 
môi  trường bất đồng nhất ngẫu nhiên và sự tán xạ năng lượng 
sóng trong 20−30 năm gần đây được chú ý nhiều hơn, điều này 
trước hết liên quan tới những bài toán thực dụng của quang 
học, âm học, vật lý vô tuyến và điện động lực học. Đối với Đại 
dương Thế giới những quá trình đó có ý nghĩa đặc biệt. Sự biến 
động của các tham số đại d−ơ

g và sự tán xạ năng lượng của các sóng đại dương. Những 
tổng quan tỉ mỉ về phương diện nghiên cứu lý thuyết tán xạ 
sóng trong đại dương cũng như các kết quả đo đạc trực tiếp về 
những quá trình tuơng ứng có dẫn trong các công trình của 
Pelinovsky [71] và Mysak [271]. 

Các dữ liệu quan trắc và tính toán lý thuyết chứng tỏ rằng 
sự tán xạ đóng vai trò cự kỳ quan trọng trong sự hình thành 
trường sóng đại dương, đặc biệt 

 các dạng chuyển động sóng khác nhau [27, 51, 210]. Ví dụ, 
trong công trình của Fuller và Mysak [170] đã cho thấy rằng do 
kết quả các sóng dài đi từ vùng khơi đại dương tới ranh giới bờ 
bất đồng nhất ngẫu nhiên mà phần năng lượng đáng kể của 
chúng (tới 50 %) được chuyển sang các sóng ven bị bẫy. Về phần 
mình, các sóng bị bẫy lan truyền dọc bờ, do kết quả tán xạ trên 
những yếu tố bất đồng nhất của địa hình bị suy yếu rõ rệt. Thật 
vậy, đối với vùng thềm đông bắc Nhật Bản theo các ước lượng 
[271] biên độ của hài sóng ven thứ nhất giảm đi 3 lần   trên 
khoảng cách khoảng 400 km. Năng lượng tán xạ một phần phát 
xạ ra vùng khơi đại dương, một phần chuyển sang những dạng 
chuyển động sóng khác (trong số đó có sóng nội) và những nhiễu 
động rối. Như vậy, sự tán xạ một mặt thúc đẩy sự phát sinh các 
sóng ven, mặt khác − dẫn tới phá hủy chúng. 
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Theo dữ liệu của Bell [121], quy mô đặc trưng của những 
bất đồng nhất đáy bằng 11 1010 −−  km. Phổ các bất đồng nhất 
đáy biển )(kSε  thường là một hàm giảm đơn điệu của k (“tần số 

không gian”). ở đây có thể phân biệt hai trường hợp: 1) phổ εS  

khá rộng, tức tương ứng với giá trị bé của quy mô tươn
2) p ườn

sóng bị suy yếu nhanh hơn nhiều so với 
trên

g quan; 
hổ εS  khá hẹp (độ dài tương quan lớn). Tr g hợp thứ nhất 

tương ứng với sự tán xạ trong môi trường với những biến thiên 
quy mô lớn [271]. 

E. N. Pelinovsky khi nghiên cứu sự tán xạ sóng thần với 
địa hình ngẫu nhiên đã cho thấy rằng, trên những bất đồng 
nhất đáy quy mô lớn 

 những bất đồng nhất quy mô nhỏ. Trong trường hợp những 
bất đồng nhất độ sâu một chiều độ suy yếu à  của sóng với số 

sóng k  truyền theo pháp tuyến với các bất đồng nhất µ ∼ 2k , 

giống như khi tắt dần sóng trong môi trường nhớt [71]. Do đó, 
 có thể đưa ra độ 

nhớ
để mô tả sự tắt dần sóng do tác động của tán xạ

t hiệu dụng 

εεν Rghef ><≈ 2
2
π ,                           (3.94) 

ở đây −>< 2ε  tham số nhỏ không thứ nguyên đặc trưng cho độ 
tản mạn của các bất đồng nhất đáy, 
bình

>⋅⋅⋅<  chỉ phép lấy trung 
 theo tập hợp các hiện, −εR  quy mô tương quan của các bất 

đồng nhất. Độ nhớt hiệu dụng lớn hơn độ nhớt phân tử nhiều 

bậc: với 1=h  km, 1=εR  km và 22 10−=>< ε  ta có 
510≈efν cm2/s, trong khi độ nhớt phân tử bằng 210− cm2/s. Tương 

ứng hiệu ứng tán xạ vượt trội hơn nhiều hiệu ứng ma sát đáy. 
Tuy nhiên, ở đây phải hiểu hai vấn đề: 1) do kết quả tá  sóng 
trong môi trường bất đồng nhất năng lượng của nó bị h
thụ theo nghĩa thông thường như trong môi trườ

không chuyển thành nhiệt), mà chuyển thành những dạng 
chuyển động sóng khác (chẳng hạn, thành sóng nội); 2) khi tán 
xạ năng lượng sóng chuyển thành những thành phần sóng với 
cùng tần số (sự tán xạ trên các bất đồng nhất địa hình có thể 
xem như sự tương tác phi tuyến của trường sóng với phổ tần số 
được biết 

n xạ
không ấp 
ng nhớt (tức 

)(ωS  và trường các bất đồng nhất với tần số 0=ω ). 

Trong trường hợp nếu các bất đồng nhất địa hình đáy có 
đặc điểm đẳng hướng hai chiều, thì  

µ ∼ εε Rkgh 32 ><−                              (3.95) 

đối với những bất đồng nhất quy mô bé và 

µ ∼ εε Rkgh 22 ><−                              (3.95) 

đối với những biến thiên địa hình quy mô lớn [71]. Dạng phụ 
thuộc )( kà  đối với những bất đồng nhất quy mô lớn giống như 

đối với trường hợp một chiều, còn đối với những bất đồng nhất 
quy mô nhỏ thì khác rõ rệt. 

Như có thể suy ra từ các biểu thức (3.94)−(3.96), quy mô 
không gian của các trường bất đồng nhất và phương sai của 
chúng rất quyết định đặc điểm tắt dần của sóng lan truyền. 

Dưới góc độ chủ đề của mục này thì điều đáng quan tâm 
nhất là khảo sát ảnh hưởng của sự tán xạ tới sự phát sinh sóng 
dài, tức tức tới sự truyền năng lượng từ những chuyển động 
không phải sóng sang những chuyển động sóng. Ví dụ, trong 
công trình của G. V. Shevchenko [100] đã cho thấy rằng thủy 
t
dương hơi đại 
dương trên đáy bất đồng nhất thống kê, do sự tán mà liên tục 
làm

riều khí tượng (tức sự dâng động lực học của mực nước đại 
gây nên bởi sự giảm khí áp), lan truyền ở vùng k

 mất một phần năng lượng của mình, phần năng lượng đó 
chuyển vào các sóng dài lan truyền ra khỏi vùng nhiễu. Xoáy 
thuận càng sâu và nó càng di chuyển nhanh thì quá trình này 
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càng mạnh mẽ. Bằng cách đó, khu vực xoáy thuận chuyển động 
bên trên đại dương (và đặc biệt là bão hay bão lớn) tỏ ra là một 
nguồn sóng dài thường trực (điều này tương ứng với các dữ liệu 
thực nghiệm hiện có, như đã nhận xét ở mục 3.3). Khi không có 
nguồn năng lượng bên ngoài, thì độ chênh mực nước do thủy 
triều khí tượng gây nên cần phải giảm rất nhanh, như có thể 
suy ra từ (3.95), (3.96). Để duy trì thủy triều khí tượng ở trạng 
thái dừng, phần năng lượng tương ứng cần phải liên tục được 
cung cấp từ khí quyển. Thực tế ở đây đang thực hiện cơ chế hai 
kỳ phát sinh các sóng dài: năng lượng của các nhiễu khí quyển 
chuyển vào năng lượng của thủy triều khí tượng, còn năng 
lượng của thủy triều khí tương chuyển vào các sóng dài đại 
dương. 

Quá trình này phải được cường hóa ở đới thềm − sườn lục 
địa và ở lân cận bờ. Thú nhất, điều đó là do những bất đồng đều 
địa hình ở vùng này thường biểu hiện mạnh hơn so với ở vùng 
khơi đại dương; thứ hai, sự khác biệt về tốc độ các nhiễu khí 
quyển và các sóng dài đại dương ở đây ít rõ rệt hơn, và do đó 
phản ứng của đại dương đối với sự đi qua của các áp thấp khí 
quyển mạnh hơn một cách đáng kể. Sự hiện diện của ranh giới 
bờ và thềm đóng vai trò ống dẫn sóng dẫn tới một loạt những 
hiệu ứng đặc thù. Chúng ta sẽ xem xét vấn đề này tỉ mỉ hơn, 
theo gương công trình của E. A. Kulikov và G. V. Shevchenko 
[44]. 

Ta sẽ sử dụng mô hình thềm − bậc (2.32), giả thiết rằng 
ranh giới bờ được mô tả bằng một hàm ngẫu nhiên )(yS  với giá 
trị trung bình bằng không và độ lệch ε  nhỏ (so với độ rộng của 
thềm) so với đặc trưng thống kê đã biết. 

Ta sẽ xét vùng áp thấp dừng về hình dạng và di chuyển đều 
dọc theo đường bờ với tốc độ không đổi U : )(  tUyPP aa −= . Vì 

kích thước của các nhiễu khí quyển (cỡ 310 km) thường lớn hơn 
nhiều so với độ rộng đặc trưng của thềm đại dương ( 210 km), 
nên chúng ta sẽ coi hàm aP  (khí áp) và độ chênh mực nước gây 
nên bởi giảm áp suất )/(  0 gPa ρζ =  không phụ thuộc vào tọa độ 
pháp tuyến với thềm x . 

Nếu viết lại phương trình của mực nước dẫn xuất ương 
đối: 

tư
0ζζζ −=  và phân tách số sóng thành số sóng trung bình và 

số sóng ngẫu nhiên: 0  ,ˆ >=<+′= ηηζζ  (tiếp theo sẽ bỏ qua dấu 
phảy ở hàm ζ ), ta nhận được hệ phương trình sau đây: 

2

2
22

2

2

  t
c

t jj
j

∂
∂

=∇=
∂

∂ θζζ
ζ

,                          (3.97) 
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∂

∂
jj

j c
t

η
η

,                              (3.98) 

ở đây 1  , == jghc j  tương ứng với đới thềm ( 0)( << xyS ), 2=j  

tương ứng với vùng khơi đại dương ( Lx ≥ ). Tại các ranh giới 
thềm (tại Lx = ) đối với các thành phần ζ  và η  cần phải thỏa j j

mãn các điều kiện ghép nối dạng (2.39), (3.66). 

áp dụng phép gần đúng tán xạ một lần (tức bỏ qua sự biến 
dạng sóng cưỡng bức do kết quả tán xạ của nó trên những bất 
đồng nhất địa hình), có thể viết điều kiện biên của trường sóng 
trung bình tại bờ dưới dạng 

0
 

1 =
∂
∂

x
ζ

   tại   0=x .                          (3.99) 

Thực hiện biến đổi Fourier theo thời gian, từ (3.97) ta nhận 
được phương trình 
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jj

j ωζµ
ζ
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∂

∂
,                     (3.100) 

ở đây )(ˆ
00 UkW −= ζ , UkU /ω= , )/( 222

jvj ck ωµ −= , 

×)( exp)/1( UikU  ( )−× jζζ ˆ ,ˆ
0  hình tượng Fourier của các hàm 0ζ  

và jζ . 

Ta đưa ra những ký hiệu 1/ ckE ω= , 2/ ckL ω=  (xem hình 

3.17). Nếu tính đến các điều kiện biên (2.39), (3.99) và các điều 
kiện phát xạ, có thể nhận được những nghiệm sau đây của các 
phương trình (3.100): 

])(ch [)(ˆ
11101 BxAWx −= µζ    khi   Lx <<0 ,          (3.101) 

][)(ˆ
2

)(
20

2 BeAWx xL −= −µζ    khi   Lx ≥ ,             (3.102) 

trong đó 

,)/(     ,)/1( 22
02

1102201

µµδ
E

kBhA =

D
              (3.103) 

,)2/(     ,)/1(

22011

2 µµδ

L

kBhA

=

==

D

=D

được xét ở tr để đơn giản

c nhiễu khí quyển lan truyền bờ với tốc độ nhỏ hơn 

ên cứu trường sóng dài tán xạ liên quan tới 

)( 2
2

2
1

2
0 + ààk , còn 0δ  được xác định bằng biểu thức 

)(sh )(ch 1111220 LhLh µµµµδ += .                (3.104) 

Các biểu thức (3.101), (3.102) là những đồng dạng loại suy 
(đối với nhiễu địa phương) của các biểu thức (3.65), (3.74)−(3.76) 
đã nhận được ở mục trước đối với các dao động cưỡng bức gây 
nên bởi những nhiễu khí quyển tuần hoàn. Trong trường hợp 
khi 1 cUc << , tức khi 02

1 <µ , 02
2 >µ , biêth thức 0δ  có thể có 

những số không, tương ứng với sự cộng hưởng Greenspan (tức 
có thể diễn ra sự kích động các sóng ven cưỡng bức); khi 2cU =  

quan sát thấy cộng hưởng Praudman. Những trường hợp này đã 
ên, vì vậy  ở đây chúng ta sẽ giả sử rằng 

2
0

−−

2

1cU < , tức cá

tốc độ của các sóng ven bị bẫy. 

Ta sẽ nghi
trường trung bình bởi điều kiện tại ranh giới bờ [44]: 

><−>=<
∂
∂

xxyy SS
x 11
1

 
ζζη

.                       (3.105) 

Như đã được chỉ ra chẳng hạn ở các công trình [170, 271], 
điều kiện dạng (3.105) được áp dụng khi tán xạ những thành 
tạo sóng với các bước sóng lớn hơn nhiều so với kích thước đặc 
trưng của các bất đồng nhất. 

Sau khi biến đổi Fourier theo thời gian và tọa độ dọc bờ y , 

phương trình (3.98) nhận được dạng 

2  ,1  ,0ˆ
ˆ 2

2

==− j
d j ηχ

η
2

 xd jj

trong đó 2222 / jj ck ωχ −= . Nếu tính đến (3.101), (3.103), (3.104) 

điều kiện (3.105) sẽ được dẫn tới dạng 

,                         (3.106) 

) ,(
ˆ
 

1
UkkF

xd
d

=
η

   khi   0=x ,                       (3.107) 

trong đó 

),( )()(

),()(ˆ) ,(

1101
2
1

000

ABkkkAkkf

kkfkkSWkkF

UU

U

−++=+

++=

µ
              (3.108) 

−Ŝ  hình tượng Fourier của các bất đồng nhất dọc bờ. 

Như vậy, trường các sóng dài phát sinh được mô tả bằng hệ 
các phương trình thuần nhất (3.106), những điều kiện ghép nối 

 
giới bờ. Chính là số 

hạng hân tố bên ngoài quyết định đặc điểm hình 

(2.39) tại ranh giới thềm, điều kiện phát xạ tại vô cùng và điều
kiện biên không thuần nhất (3.107) tại ranh 

) ,( UkkF  là n
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thành sự tán xạ trường sóng dài. Số hạng này, như có thể suy ra 
từ (3.108), phụ thuộc mạnh vào phổ các bất đồng nhất và các 
tham số của vùng thấp áp (cường độ và tốc độ lan truyền). 

Nghiệm cần tìm đối với trường tán xạ có thể biểu diễn dưới 
dạng 

    (3.110) 

trong đó 

) 

3.112) 

)]( sin)( cos[ ) ,( )/1()/1()(ˆ 11111  xpxpDkkFpx U −= δη ,   (3.109) 
)(

12
2 )/1()(ˆ xLehx −= χδη ,                   

)( sin)( sin 1111221 LpchLphD χχ += ,        (3.111

)( sin)( cos 111122 LpphLph += χδ ,                (

2
2
1

2
2
1

2
1 k

c
p −=−= ωχ . 

0=δ  hoànNhận thấy rằng điều kiện  toàn tương ứng với 
quan hệ tản mạn (2.44) đối với các sóng ven tự do ở trên thềm − 
bậc. 

Khi tính toán biến đổi Fourier ngược theo trục số thực 
các điểm rẽ nhánh tại 

không của hàm 

{ }k Re  sẽ tạo thành những đồng điệu: 

Lkk ±=  và những cực đơn giản tại nkk = , ở đây −nk  những số 
δ , tương ứng với các hài sóng ven riêng biệt 

(hình 3.18) (các giá trị 1/  ck ω=  là đặc điểm khắc phục được

hân cần biến dạng đường bao, như 

). 

Để tính tích p điều này được 
c u 

g 

g c ª 
q . 
T ù 

chú ý chủ yếu đã giành cho quá trình chuyển năng lượng của 
thủy triều khí tượng vào các sóng ven. 

hỉ ra trên hình 3.18 b. Hướng biến thiên được xác định từ điề
kiện phát xạ Zommerfeld. 

Các tích phân dọc theo các lát cắt ô tả phần đón

óp vào trường sóng tán xạ từ phổ liên tục cá sóng Puancar
uyết định dòng năng lượng phát xạ ra vùng khơi đại dương
rong công trình phần đóng góp này không đươc đánh giá, s

Lkk ±=  m

 

Hình 3.18. Biểu đồ tản mạn của các sóng ven đối với mô hình thềm − bậc và 
đường bao lấy tích phân khi tính biến đổi Fourier ngược (từ công trình [44]) 

Sau khi tính các hiệu dư tại các cực ứng vơis các số không của 
biêth thức (3.111), thì các dao động sóng dài tổng cộng liên quan 
tới các sóng ven có thể biểu diễn dưới dạng 

)( exp)( cos ) ,() , ,( 101  yikxpakkFyx nnnn
n
∑=ωη ,       (3.113) 
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trong đó việc lấy tổng thực hiện theo tất cả các hài có thể có tại tần 
số đã xét, còn 

)/()(
)(

)(
2

2
21

2
21

 χω
ω

ghhLk
hhk

a
n

n
a ++

+
=                    (3.114) 

là hệ số kích thích hài tại các 

tần số tương ứng với sự xuất hiện h  hệ số kích thích 

trở thành bằng không. Đây là một kết quả mới và quan trọng do E. 
A. Kulikov và G. V. Shevchenko nhận được. Trước đây, nhiều nhà 
nghiên cứu (ví dụ xem các công trình 174, 211, 248]) đã giả định 
rằng tại các tần số này thì ngược lại, cần mong đợi sự xuất hiện 
của cực đại trong các phổ dao động sóng ở đới ven bờ. 

n  ( . . . ,1  ,0=n ). Ta nhận thấy rằng 

ài ( 2min ckn
n =ω )

 

Hình 3.19. Các hệ số kích thích ba hài sóng ven thấp nhất khi triều khí tượng di 
chuyển dọc theo ranh giới bất đồng nhất thống kê đối với mô hình thềm − bậc 

với tỷ số các độ sâu 05,0/ 21 =hh  (a) và 025,0  (b) (từ công trình [44]) 

Tần số được cho dưới dạng không thứ nguyên ( 2/* cLωω = ) 

Các hệ số )(ωna  đạt cực đại tại các tần số cực tiểu của tốc 

độ nhóm, tức tại các tần số Airy (hình 3.19), tương ứng với vùng 
Nam Kuril; những cực đại này diễn ra tại các chu kỳ 40, 20 và 
10 phút (đối với hài sóng ven bậc không, bậc một và hai). Thực 
vậy, dữ liệu ghi trực tiếp sóng dài gần Nam Kurilsk [7] đa cho 
thấy sự tăng năng l g sóng tại các chu kỳ 40 và 10 phút khi 
xoáy thuận đi qua. Từ hình 3.19 thấy rất rõ rằng giá trị / hh  

càng nhỏ, tức độ sâu tương đối của thềm càng nhỏ thì, c
đại h. 

ượn
21

ác cực 
hệ số kích thích tại những tần số Airy càng thể hiện mạn

Biểu thức của phổ các sóng ven được phát sinh có dạng 

∑ ++=
n

nUnUn xpakkfWkkSxS )(cos )( )() ,( 1
2222

0 εη ω .   (3.1

vào mỗi hài sóng ven tại tần số cố ®

15) 

Sự tán xạ ịnh 

đượ i t hầ  ồn  bờ 
 3.20), trong đó 

jωω =  

c xác định bở hành p n phổ của các bất ® g nhất
)(kSε  với số sóng Un

nghiệm số tương ứng của phương trình tản mạn (3.82). Như 
vậy, 

n kkk +=)(  (hình −nk  

U
kk j

jn
n ω

ω += )()( .                            (3.116) 

Tốc độ chuyển động của nhiễu khí quyển U  càng bé, thì )(nk  
càng lớn và kích thước của những bất đồng nhất bờ ảnh hưởng 
tới đặc điểm tán xạ của thủy triều khí tượng càng nhỏ. Ngược 
lại, khi tăng tốc độ U  sẽ tăng kích thước của những bất đồng 
nhất quyết định đặc điểm tán xạ. Về giới hạn, khi ∞→U  ta có 

)()(
jn

n kk ω→ , tức sự tán xạ thủy triều khí tượng vào các hài 

sóng ven riêng biệt bị quyết định bởi những bất đồng nhất bờ 
với cùng các kích thước thẳng như bước sóng của các sóng tương 
ứng. 

Sự trùng hợp các dấu của nk  và Uk  (tức nk  và U ) thỏa mãn 
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sóng ven truyền cùng hướng với vùng áp thấp (“tán xạ về phía 
trước”0, các dấu của nk  và Uk  khác nhau thỏa mãn “phát xạ về 

phía sau”. 

 

Hình 3.20. Sơ đồ phát sinh các sóng ven khi xoáy thuận chuyển động 
với tốc độ U  dọc theo ranh giới bờ bất đồng nhất . Bên trên − biểu đồ 
tản mạn bị chệch (do chuyển động của xoáy thuận); phía dưới − phổ 

không gian của những bất đồng nhất địa hình 

Thực tế phương trình (3.116) tương ứng các điều kiện đồng 
thời dối với bài toán đã cho 

0  ,  ,0 2121
=±±== kkkkkk ωωω                   (3.117) 

và chỉ ra đặc điển tán xạ cộng hưởng. Những hợp phần không 
cộng hưởng của nhiễu sóng được phát sinh (tức không thỏa mãn 
điều kiện đồng thời) có những biên độ nhỏ không đáng kể [71]. 

Cấu trúc phổ những bất đồng nhất đường bờ là nhân tố 
quan trọng ảnh hưởng đáng kể tới
ven. Cho đến tận ngày nay vấn đề này được nghiên cứu chưa 

l
sát sự tán xạ sóng đi tới từ vùng khơi đại dương, để mô tả phổ 
các bất đồng nhất bờ đã sử dụng m

 đặc điểm phát sinh các sóng 

đủ. Fu ler và Mysak [170] trong công trình của mình về khảo 

« hình phổ Gauss 

)4/( exp)/(  2)( 2
εε επ LRkS <= 3.118)2

εRk−> ,           (  

ở đây các ký hiệu vẫn như trước. Phổ (3.118) là
đơn điệu của số sóng  một cực trị

ường bờ cho thấy rằng các phổ bất đồng nhất không phải bao 
giờ cũng mang đặc điểm đơn điệu. Thật vậy, the
tích của Dolan và Hayden [152] địa hình bờ ở 
nước Mỹ khu vực mũi Hatteras có cực đại thể hiện rõ tại 

ản 

 một hàm giảm 
 nào. Và tương k , không chứa

ứng phổ các sóng ven trong trường hợp này cũng sẽ không chứa 
các cực đại, ngoại trừ các cực đại ứng với những cực đại của hệ 
số kích thích (những cực tiểu của tốc độ nhóm) (xem hình 3.19). 

Tuy nhiên, dữ liệu phân tích phổ trực tiếp về biến thiên của 
®−

o kết quả phân 
vùng bờ đông bắc 

4,0=k  
rad/km, tương ứng với kích thước không gian của những bất 
đồng nhất 15,5 km. Sự hiện diện của cực đại trong phổ các bất 
đồng nhất cần phải dẫn tới sự kích thích các sóng ven với tần số 

)(nω  được xác định từ phương trình (3.116) và phương trình tr

mạn (3.82) (xem hình 3.20). 

Kết quả này là hệ quả của các điều kiện đồng thời và của 
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một thực trạng là bản thân thủy triều khí tượng có phổ rộng về 
tần số. Cực trị trong phá các bất đồng nhất sẽ dẫn tới chỗ là do 
sự tán xạ mà từ đó “lấy ra” phần năng lượng tại các tần số cộng 
hưởng tương ứng với các hài sóng ven riêng biệt. 

Những tính chất chọn lọc tần số của thềm (ví dụ, sự hiện 
diện của các tần số Airy ứng với các cực đại của hệ số kích thích 
các hài riêng biệt) sẽ bổ sung vào phổ của thủy triều khí tượng 

 của những cực đại 
của hệ số kích thích các sóng ven, hoặc là của những cực đại 
trong phổ các bất đồng nhất. Các tần số của những cực đại 
trong phổ các bất đồng nhất  

hÊy 
rõ từ hình 3.20. 

Bên cạnh nghiệm tổng quát (3. đã nhận được ở trên 
 kích thích các sóng ven do  kết quả tán xạ thủy 

triều khí tư  
của đường bờ với phổ c a cũng còn có thể nhận 

h  ước lư ữu íc ường hợp đơn giản 
c bất ® nhất hình c eo 

Bài to như v ng ® ược xe t tro ng 
trình của Kulikov và hạn, họ đã chỉ ra 
rằng các eo biển là một nhân tố tán xạ mạnh hơn so với các bất 

ường iểu n ác m ất × 
h ủy triều khí tượn huyển g dọ o ch ảo 

(ví dụ, dọc quần đảo K g dòng năng lượng vào 

các sóng ven có thể giứi hạn ở mô hình bờ thẳng với địa hình 
g −  tù 

oại s ủa qu nh ki hư sóng điện tín ngẫu 
i  thiên. Khác bất đồng nhất bờ 

®−î

di chuyển và vào phổ của các bất đồng nhất bờ. Như vậy, phổ 
kết quả của nhiễu sóng dài sẽ được quyết định bởi: 1) hình dạng 
và các đặc trưng không gian của thềm; 2) tốc độ, hướng và các 
tham số khác của xoáy thuận; 3) các đặc điểm phổ của những 
bất đồng nhất địa hình ngẫu nhiên. Các cực đại trong phổ tần 
số của các dao động mực nước nền được gây nên bởi sự tán xạ 
thủy triều khí tượng có thể là hệ quả hoặc là

)(n
rω  sẽ bị chệch tùy thuộc vào tốc

độ chuyển động của nhiễu khí quyển, như chúng ta có thể t

115) 
của bài toán

ượng di chuyển trên những bất đồng nhất ngẫu nhiên
ho trước, chúng t

được n ững
hơn, khi cá

îng h
ồng 

h tro
địa 

ng một số tr
là cá biển

m xé
 và các mũi 

nhô ra từ bờ. án ậy cũ · ®− ng cô
Shevchenko [44]. Chẳng 

đồng nhất ®
h

bờ k hư c ũi ® hay vũng biển. V
vậy, k i t g c  độn c the uỗi ®

uril) để ước lượn

hình trụ và các eo biển phân bố n ẫu nhiên. Mô hình t ương
là đồn  dạng g l
nhiên với biên độ b

uy c á trì ểu n
ến với phổ các 

c xấp xỉ bằng phổ Gauss (3.14), để mô tả bờ với khả năng 
cho qua ngẫu nhiên nên sử dụng phổ quá trình Poasson 

)()(
2

)(ˆ)( 2122

2
12

1
kSkS

k
khkS +=

+
+=

α
α

π
εδε ,          (3.119) 

trong đó −ĥ  độ sâu trung bình của eo biển; −)(kδ  hàm delta; 

−2
1ε  phương sai của độ sâu các eo biển; −α  tham số đặc trưng 

cho độ lặp lại của các eo biển. 

Số hạng thứ nhất ở vế phải biểu thức (33.119)  

quan tới dòng nước bù trừ vào các eo và là hiệu chỉnh cho 

(3.118), là hàm giảm đơn điệu theo sự tăng của ương ứng, 
dòng năng lượng tán xạ tỷ lệ với  sẽ giảm khi 

tức khi giảm quy mô không gian của các sóng được phát sinh 
(mặc dù không đơn điệu, bởi vì tại các tần số Airy có thể tồn tại 
những cực đại địa phương của hệ số kích thích các sóng ven). 
Đặc điểm đáng quan tâm của phổ  phụ thuộc của nó 
vào tham số 

)(1 kS  liên

trường trung bình. Số hạng này không ảnh hưởng tới sự tán xạ 
các sóng dài. Phổ các sóng dài được phát sinh được quyết định 
bởi hợp phần thứ hai, tức )(2 kS . Hàm này, cũng giống như 

k . T
)(2 kS k  tăng lên, 

)(2 kS  là sự
α : tại trị số được cố định bất kỳ  

phổ đạt được khi ưới góc độ tán xạ các sóng dài, điều 

này có ý nghĩa vật lý rất rõ rệt: sự tán xạ tăng lên khi quy mô 
ngnag đặc trưng độ lặp lại của các eo biển bằng bước sóng của 
sóng được phát sinh. 

Sự hiện diện của các cực trị ở các phổ không gian các bất 
đồng nhất bờ tương tự như những gì quan trắc được ở vùng bờ 

jkk =  cực đại của

jk=α . D
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đông bắc nước Mỹ [152, 153] có lễ là ngoại lệ hơn là thông 
thường. Thông thường các bất đồng nhất có phổ rộng các quy 
mô không gian (để mô tả có thể sử dụng các mô hình phổ Gauss 
(3.118) và Poasson (3.119) và do đó chi phối sự phát sinh phổ 
các sóng dài rộng về tần số, điển hình đối với những dao động 
nền ở đại dương. Những dao động này ở trường hợp tổng quát có 
thể có đặc điểm của cả những sóng ven bị bẫy lẫn các sóng phát 
xạ *. 

Trong mục này đã xét những hiệu ứng xuất hiện khi thủy 
triều khí tượng chuyển động dọc theo ranh giới bờ bất đồng 
nhất. Những bất đồng nhất của địa hình đáy ở đới thềm cũng có 
ảnh hưởng tương tự tới sự hình thành trường sóng. Sự truyền 
năng lượng từ khí quyển vào các sóng dài ở đây thực tế cũng 
được thực hiện qua hai giai đoạn: 1) sự hình thành sự dâng mực 
nước đẳng tĩnh ứng với sự giảm khí áp (thủy triều khí tượng); 2) 
sự tán xạ thủy triều khí tượng trên những bất đồng nhất ngẫu 

 
¬ng 

nhiên khôn truyền 
năn

năng lượng của các sóng ven 

       

nhiên của địa hình đáy và sự phát sinh các dao động sóng dài.
Các sóng được tạo thành mang đặc điểm ngẫu nhiên và ®−

g hiệp biến với các nhiễu khí quyển. Cơ chế 
g lượng không trực tiếp (qua trung gian) từ khí quyển tới 

các sóng dài, xét theo các dữ liệu thực nghiệm, đóng vai trò lớn 
hơn nhiều so với tác động trực tiếp của khí áp hay gió lên mặt 
đại dương (ít ra, trong điều kiện bình thường không cộng 
hưởng). 

Sự tán xạ cũng thúc đẩy sự truyền năng lượng từ một số 
kiểu chuyển động sóng tới những kiểu khác và duy trì sự cân 
bằng  giữa các sóng ven và sóng phát xạ (vấn đề này sẽ được 
xem xét tỉ mỉ ở mục 3.9). Dư lượng 

                                           
* Trong công trình của Kulikov và Shevchenko [44] sự phát sinh các sóng phát 
xạ không được khảo sát, nhưng vấn đề này đã được Kađziura [35] phân tích tỉ 
mỉ khi nghiên cứu sự kích thích các sóng thần ở đới thềm đáy biển di động. 

hình thành ở đới thềm do sự tán xạ sẽ chuyển vào các sóng phát 
xạ và được truyền ra vùng khơi đại dương. Như vậy, đường bờ 
và đới thềm là chiếc máy phát sinh tự nhiên nhiễu sóng dài 
(người ta cũng đã biết rõ về vai trò tương tự như vậy của vùng 
thềm − sườn lục địa đối với các sóng nội [96]). 

Khi đánh giá tính hiệu năng của sự tán xạ thủy triều khí 
tượng vào các sóng ven, đã giả thiết rằng xoáy thuận chuyển 
động dọc đường bờ với tốc độ không đổi. Sự dừng của chuyển 
động nhiễu khí quyển sẽ dẫn tới cường hóa sừ truyền năng 
lượng từ khí quyển vào các chuyển động sóng trong đại dương 
và bằng cách đó là một nhân tố bổ sung quan trọng ảnh hưởng 
tới sự hình trường sóng dài. 

3.7. Cấu trúc không gian của các sóng dài trong đại dương 
và quan trắc các sóng ven 

Những mô hình lý thuyết xét ở chương 2 cho phép giải 
thích được rất nhiều những đặc điểm phổ thực của trường sóng 
và trên cơ sở các dữ liệu thực địa khảo sát cấu trúc của các sóng 
dài ở vùng khơi đại dương và trên vùng thềm. Về phần mình, 
những quan trắc trực tiếp về các tham số sóng dài là chỉ tiêu cơ 
bản về tính đúng đắn của các mô hình lý thuyết đã đê xướng. 

Việc đo các đặc trưng không gian của các sóng dài ở đại 
dương là một nhiệm vụ phức tạp hơn rất nhiều so với việc đo 
biên độ hay chu kỳ của chúng. Để giải quyết nhiệm vụ này cần 
mạn  và 
kho  mô 

 lượng 
nhữ

g lưới các trạm nước sâu, hơn nữa sơ đồ bố trí các trạm
ảng cách giữa chúng cần phải tương ứng với những quy

các sóng dài được khảo sát. Như đã nói ở chương 1, số
ng hệ thống polygon máy đo mực nước đặt đáy rất hạn chế, 

và chúng chủ yếu tập trung ở đới thềm. Một số trạm đơn lẻ đặt 
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ở ngoài khơi không cho phép xác định những quy mô không gian 
của các sóng dài và hướng truyền của chúng một cách trực tiếp. 

Vấn đề về hướng chuyển động của các sóng đại dương và về 
phổ góc của chúng nói chung là một trong những vấn đề phức 
tạp và chưa rõ nhất. Còn để xác định bước sóng có thể sử dụng 
những cách ước lượng lý thuyết. Như đã nhận xét, tốc độ pha 
của các sóng dài với đọ chính xác cao được mô tả bằng công thức 
Lagrange ghc = . Do đó, nếu tần số của các sóng lan truyền 

được biết, thì bước sóng của chúng có thể ước lượng nhờ công 
thức đơn giản 

ghT
gh

 2= πλ  =
ω

,                         (3.120) 

ở đây −T  chu kỳ sóng. Theo (3.120), các quy mô thời gian và 
khôn n hệ 
tuyến tính với nhau.  độ sâu 

g gian của các sóng dài ở vùng khơi đại dương liê
Một số giá trị sóng dài đối với các

đặc trưng và chu kỳ dao động được dẫn trong bảng 3.5. 

Bảng 3.5. Các giá trị bước sóng (km)  ở vùng khơi đại dương 
phụ thuộc vào độ sâu và chu kỳ 

Độ sâu,  m Chu kỳ, 
phút 0 5000 100 100

1 1,9 5,9 13,3 
5 9,4 29,7 66,4 

10 18,8 59,4 133 
20 37,6 110 266 
30 56,4 178 399 
60 113 357 797 

120 226 713 1595 

Vấn đề quan trọng là khảo sát quy mô liên hệ không gian 
của những dao động sóng dài ở vùng khơi đại dương. Tam giác 

trạm P2, P5, P8 (xem hình 1.11) được thiết lập trong thời gian 
khảo sát Xô - Mỹ thứ hai về vấn đề sóng thần (năm 1978) 
đã cho phép thực hiện một số ước lượng. Khoảng cách giữa các
trạm: P2−P5 − 1260 km, P2−P8 − 1060 km, P5−P8 − 830 km, tốc 

lần 
 

o hơn, 
ch¼

i hướng chuyển động sóng [57, 59]. Như vậy, tính 

độ trung bình lan truyền các sóng dài 540−800 km/giờ. Tính 
toán liên hệ hiệp biến (hình 3.21) cho thấy rằng đối với tất cả ba 
cặp trạm mức liên hệ tương đối cao được quan trắc thấy tại các 
tần số thấp, đến tận chu kỳ 3 giờ. Hệ số hiệp biến hơi tăng cao 
đối với các trạm P5 và P8  nhận thấy tại các tần số ca

ng hạn, những cực đại yếu của độ hiệp biến nhận thấy tại 
các chu kỳ 128, 85 và 46 phút. 

Quy nô không gian và thời gian của độ hiệp biến các sóng 
dài ở đại dương liên quan mật thiết với nhau (giống như trong 
trường hợp các dao động khí quyển [57, 59]): khoảng cách giữa 
các trạm càng bé thì mức hiệp biến quan trắc thấy ở các tần số 
càng cao hơn. Ví dụ, theo dữ liệu của Webb, giữa những dao 
động áp suất ở sát đáy của hai trạm đặt tại độ sâu 4200 m cách 
nhau 32 km độ hiệp biến cao đã nhận thấy đối với các dao động 
với chu kỳ từ 1 đến 15 phút [343]. 

Cấu trúc không gian của trường hiệp biến liên quan mật 
thiết với hướng và đặc điểm truyền sóng. Thông thường các 
đường đẳng trị độ hiệp biến tạo thành những hình ellip với trục 
lớn trùng vớ
bất đẳng hướng (hay, ngược lại, tính đẳng hướng) của trường 
hiệp biến đối với các sóng dài liên hệ mật thiết với sự hiện diện 
(hay vắng mặt) của hướng chuyển động thống trị. Như đã nhận 
xét ở trên (xem mục 1.6), khi không có nguồn năng lượng điểm 
mạnh từ bên ngoài thì trường các sóng dài ở vùng khơi đại 
dương là đồng nhất. 

Các sóng dài ở thềm và gần bờ có cấu trúc phức tạp hơn 
nhiều. Những biến đổi độ sâu ở đới này dẫn tới một loạt hiệu 
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ứng đặc thù, quan trọng nhất trong số đó là sự bẫy sóng và cộng 
hưởng thềm. Trường sóng ở đây là tổng cộng của phổ liên tục 
các sóng phát xạ và các hài sóng ven bị bẫy gián đoạn. Dưới góc 
độ phân tích các đặc trưng không gian của chúng và lý giải 
những kết quả quan trắc, điều này sẽ tạo nên một loạt những 
vấn đề là hệ quả của những đặc điểm của các sóng ven và sóng 
phát xạ: 

1) Những mối phụ thuộc tản mạn )( kω  và )(ωk  không phải 
là đơn trị: tại một tần số ω  có thể tồn tại các sóng với những số 
sóng khác nhau (tức các sóng với những quy mô không gian 
khác nhau hay lan truyền trên những hướng đối ngược nhau) và 
ngược lại,  những sóng với các tần số khác nhau có thể tương 
ứng

uan hệ tản mạn và dạng của những dao 
độn

đổi mạnh. 

Về nguyên tắc, việc xây dựng những mô hình lý thuyết khá 
 ở 

 
chia

 với cùng một giá trị k ; 

2) Cả các sóng ven lẫn các sóng phát xạ đều phụ thuộc khá 
mạnh vào địa hình − sự biến đổi của trắc diện ngang của độ sâu 
dẫn tới sự biến đổi các q

g tự nhiên; 

3) Các sóng ven có phương sai biểu hiện rõ; 

4) Phân bố năng lượng giữa các sóng ven và các sóng phát 
xạ cũng như giữa các hài sóng ven riêng biệt có thể thay đổi tùy 
thuộc vào những điều kiện bên ngoài, tương ứng các đặc trưng 
trung bình  của trường sóng tổng cộng (chẳng hạn, tốc độ pha) 
khi đó cũng thay 

hoàn thiện cho phép khắc phục những khó khăn đã nêu lên
các mục 1−3; đánh giá cấu trúc bên trong của trường sóng, phân

 các sóng bị bẫy và các sóng phát xạ thực tế chỉ có thể dựa 
trên các thí nghiệm thực địa chuyên đề. 
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sãn

hiệm này đã dẫn tới sự phát hiện ra các sóng 
ven

nh D−¬

kèm theo sự nhảy vọt áp suất khoảng 2 hPa 
và ătng cường gió từ 3 nút lên 14 nút. Sau đó trong 
đã quan trắc thấy những dao động áp suất và 

ược sự tạo thành các 
sãn

Việc hoàn thiện thiết bị quan trắc và chuyển sang hệ thống 
ghi 

waii) và đảo Gualalupe [268]. Kết quả phân 
tích thấy rằng phổ sóng dài đối với các
bậc lớn hơn phổ trên đại dương. Tuy nhiên, tài 

 

Hình 3.22. Sơ đồ bố trí các máy ghi mực nước ven bờ trên vùng thềm California 
Các số 2, 4, ..., 14 và 2’, 4’, 6’ chỉ các điểm đặt trạm di chuyển với các 

cảm biến điện rung trong thời gian cuộc thí nghiệm năm 1962 [267] 

Hiện nay, vai trò quan trọng của các sóng ven trong động 
lực học đới thềm đã được xác định khá rõ. Chính là sự tồn tại 
của các sóng đó quyết định sự tăng đột biến của năng lượng 

g khi di chuyển dần vào bờ, đặc điểm của sự lan truyền dọc 
bờ v.v... Việc tổng quan những quan trắc hiện có về các sóng ven 
dẫn trong các công trình [27, 51, 234]. 

Chúng ta xem xét chi tiết hơn những thí nghiệm về khảo 
sát các sóng dài do các cộng tác viên của Viện Hải dương học 
Scripps (La-Holl, Mỹ) thực hiện trên vùng thềm California. 
Chính là các thí ng

 ở đại dương và đặt cơ sở cho những quan niệm hiện đại về 
chế độ sóng trong khu vực biên của đại dương. 

Vùng bờ Thái Bì ng của nước Mỹ đặc trưng bởi 
đường bờ tương đối thẳng và địa hình bằng phẳng đồng nhất 
(hình 3.22). Ngày 6 tháng 1 năm 1954 ở khu vực La-Holl đã xảy 
ra trận gió mạnh 

vòng 1,5 giờ 
gió với chu kỳ gần 

8 phút (xem hình 3.15 a). Cảm biến mực nước ven bờ theo thiết 
kế của Green đặt ở La-Holl đã ghi nhận ®

g dài đồng bộ với các dao động của áp suất và gió. Cũng 
chùm sóng đó cũng đã xuất hiện ở trạm Oyshenside cách La-
Holl 38 km, mặc dù ở đó không hề nhận thấy một nhiễu động 
khí quyển nào. Việc phân tích đồng thời những băng ghi này đã 
cho thấy rằng các dao động sóng của mực nước được mô tả khá 
tốt bằng những chuyên từ sóng ven của Stokes [266]. 

số hóa dao động mực nước đã tạo ra cơ hội phân tích tỉ mỉ 
các sóng dài trên dải tần số rộng dựa trên những dữ liệu quan 
trắc tại các trạm đất liền La-Holl, Oyshenside, Santa-Monica 
(xem hình 3.22) và các trạm nằm trên các đảo biệt lập Wachou, 
Mauy (quần đảo Ha

 trạm đất liền khoảng hai 
liệu có được chưa 
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cho phép trả lời câu hỏi cái gì đã gâ  nên những khác biệt lớn 
như thế về các đặc trưng năng lượng: sự cộng hưởng thềm đối 
với các sóng phát xạ đi tới từ vùng khơi đại dương hay sự bẫy 
sóng trên vùng thềm, và tương ứng, những sóng như thế nào 
thống trị ở đới thềm − các sóng phát xạ (phổ liên tục) ha

 y

y các 
sóng bị bẫy (các hài gián đoạn). 

Để giải quyết vấn đề này đã tổ chức một thí nghiệm mới 

). Mỗi dụng cụ được đặt ở độ 

áng 9 năm 1960) 
với 

hời gian của 
các hài đó, vai trò tương đối của chúng, ®
các sóng ven tới phổ mực nước [312]. 

hực hiện các quan trắc polygon 
mới có thể cho phép tính toán phổ c
đủ cao.  Munk, Snodgrass và Gilbert [267] đã giải quyết một 

và phía bắc so 
với cảm biến trung tâm (xem hìn
cách bờ 500 m trên cùng một ®−
các 

giữa các trạm: 0,5; 1; 1,5; ...; 21,5 hải lý. 
Mỗi loạt quan trắc gồm 6000 số ghi với độ gi

ước, 
ác loạt quan trắc riêng biệt 

tương ứng với những độ phân giải không g
 kết nhờ h tổng hợp độ mở” (apertus 

syntes) quen thuộc trong kỹ thuật thiên văn vô tuyến. Nó dựa 
dừng  của quá trình trong không gian và 

thời gian. Mặc dù về mặt vật lý năng
quan trắc riêng biệt khác nhau nhiều, nh
của 

ặt cắt theo hướng dọc bờ) 

dựa trên những quan trắc đồng bộ  bởi hai cảm biến điện rung, 
một đặt ở khu vực La-Holl, còn một đặt ở cách đất liền 100 km 
gần đảo San-Clemente (hình 3.22 b
sâu 30 m và 1 m chìm trong cát để giảm thiểu ảnh hưởng của 
thăng giáng nhiệt độ. Để phân tích đã sử dụng hai cặp băng ghi 
đồng bộ 90 giờ (ngày 13−17  và ngay 17−24 th

khoảng gián đoạn 30 s. Thí nghiệm này cho thấy rằng trên 
dải 0,2−10 c/giò năng lượng chủ yếu của các dao động mực nước 
trên thềm tập trung  ở một số hài sóng bị bẫy, nhưng đã không 
cho phép phát hiện những đặc trưng không gian − t

ánh giá ảnh hưởng của 

Để trả lời những câu hỏi phức tạp này thì một, hai thậm chí 
một số trạm là chưa đủ: đòi hỏi t

ác số sóng với độ phân giải 

cách tốt đẹp bài toán này, chỉ sử dụng có ba dụng cụ: một cảm 
biến điện rung cố định (“trung tâm”) đặt ở gần Oyshenside và 
hai  cảm biến điện rung di động đặt ở phía nam 

h 3.21 b). Cả ba trạm đều nằm 
ường đẳng sâu (7 m); vị trí của 

trạm ngoài đã được thay đổi để làm sao đảm bảo mọi tổ hợp 
khoảng cách có thể có 

án đoạn 30 s (tức 50 

giờ) đã đươc kiểm tra và xử lý trước mỗi lần bố trí lại các dụng 
cụ. Các lần kiểm tra chuyên đã cho thấy độ nhạy của các dụng 
cụ bằng 0,003 cm cột n độ hiệp biến giữa các dụng cụ ở dải 
tần 0−12 c/giờ cao hơn 0,995. C

ian khác nhau đã 
được liên  p ương pháp “

trên giả thiết về tính 
 lượng phổ của các loạt 
ưng các phổ quy chuẩn 

chúng thực tế có tính chất dừng [267]. Những dao động 
sóng dài của mực nước ở dải chu kỳ từ 1 phút đến 10 giờ đã được 
nghiên cứu; trong đó đặc biệt chú ý tới dải 5−40 phút. Theo dữ 
liệu đo ở tất cả 22 trạm (xem hình 3.21 b) đã tính được phổ 
không gian − thời gian hai chiều (m

∫∫ += τξτξω τωξ ddeRkS ki
  

)(    ) ,() ,( ,                  (3.121) 

ở đây −ξ  khoảng cách g ữa các trạm, −i τ  khoảng chệch thời 
gian, −) ,( τξR  hàm tương quan. 

Kết quả phân tích phổ biểu diễn trên hình 3.23 cho thấy 
rằn

ợ  nh

) và lượng năng lượng lớn như vậy của 

các sóng bị bẫy bởi thềm ( E ) được giai thí

óng phát xạ tồn tại khi 

g trên mặt phẳng { }k,ω  năng lượng sóng tập trung ở một số 

dải hẹp rất tương ứng với các đường cong tản mạn lý thuyết của 
các sóng ven bị bẫy đã tính được cho những trắc diện độ sâu 
hiện thực. Người ta thấy một lượng năng lư ng ỏ đáng ngạc 
nhiên (ít hơn 10 %) rơi vào các sóng phát xạ. Theo ý kiến Munk 
thì lượng năng lượng nhỏ như vậy của các sóng đi tới từ vùng 
khơi đại dương ( E xạphát 

0
 bÉybÞ

0

của các dải số sóng tương ứng. Các s

ch là do độ rộng 

gHk /0 ω≤≤ , ở đây =H  −const  độ sâu vùng khơi đại dương, 
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còn các sóng ven ≤< kgH/ω  αω g/2 . Do đó, 

 bÉybÞ
0

0
0

E
=ε  ∼ 

xạ phátE
HgHg

  
//2 ωωαω

≈
−

.           (3.122) 

Với 6/ 2 ==

ggH/ αω

ωπT  phút, 02,0=α , 1=H  km % 11≈ε , với 4=H km 
% 5,5≈ε . Thực tế 0ε  là

sâu 

 tỷ số bước sóng của sóng tới ở đại dương 

ωπλ /  2 gH=∞  và độ rộng đặc trưng của “ống dẫn sóng”. 

Sự phân bố năng lượng giữa các hài sóng ven khác nhau đã 
không đồng đều, phần năng lượng chủ yếu tập trung vào hài 
bậc không (mặc dù phần năng lư
hài 

nhau. 

ơn đáng kể. Tương ứng kích thước của polygon đã đạt 
tới 3  trạm  khá 
lớn (từ 265 đến 5650 m) và khoảng các

ượng đáng kể cũng rơi vào các 
thứ nhất, thứ hai và thứ ba), ngoài ra tại những tần số thấp 

( 15>T  phút) thống trị các sóng  truyền lên phía bắc (tức cùng 
hướng với sóng Kelvin), còn tại những tần số cao hơn thì cả hai 
hướng (nam và bắc) tỏ ra xấp xỉ ngang bằng 

Một thí nghiệm lý thú khác về nghiên cứu cấu trúc các sóng 
dài là thí nghiệm polygon thực hiện trong thời gian đợt khảo sát 
Xô − Mỹ thứ nhất về vấn đề sóng thần [26, 49]. Khác với thí 
nghiệm trên thềm California, ở đây đã nghiên cứu các sóng quy 
mô lớn h

00 km, ngoài ra các  được bố trí tại những độ sâu
h khá xa từ bờ (từ 30 đến 

200 km). Đã phân tích các băng ghi đồng thời áp suất thủy tĩnh 
sát đáy ở năm trạm: P1.1, P3.1, P5.1, P7.1 và P9.1 (xem hình 
1.11). Hệ phương pháp xử lý sơ bộ các băng ghi được mô tả chi 
tiết trong công trình [1]. Việc phân tích không gian − thời gian 
trường sóng ngẫu nhiên được V. V. Ephimov và E. A. Kulikov 
thực hiện bằng hai phương pháp khác nhau: 

1) Phương pháp truyền thống (phổ Barber) 

 

Hình 3.23. Phổ không gian - thời gian của các dao động mực nước đại dương 
gần vùng bờ California (từ công trình [267]) 

Trên hình biểu diễn những đường cong tản mạn lý thuyết đối với bốn hài sóng ven thấp 

nhất. Đường gạch nối phân chia vùng tồn tại các sóng Puancarê (sóng phát xạ) và sóng 

ven. ững 

trị phổ t−ơ n 03; 0,05; 0,1; 5 n tích với 

ược đánh dấu 

bằng các điểm, các chữ số chỉ phần trăm năng lượng liên quan tới hài đã cho. 

Những khu vực tô xẫm được đánh dấu bằng các chữ cái A - E tương ứng với nh
khoảng khuếch đại cực đại các sóng Puancarê trong mặt phẳng k ,ω . Các đường đẳng 

ng ứ g với các giá trị 0, 0,2 ; 0,5; 0,75 và 0,90; các diệ

mật đọ phổ lớn hơn 0,05 được gạch chéo. Vị trí của những cực đại phổ ®−
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)(  

1
 )(1) ,( nmi

mn

NN
eS

N
E rrkk −∑∑= ωω ,               (3.123) 

ở đây −N  số trạm với các tọa độ 

1
2

nm ==

nmr  , ; −mnS  ma ược 

lập nên từ những ước lượng mẫu của các phổ đơn thời gian và 
phổ tương hỗ thời gian đối với mỗi cặp trạm mr , nr ; 

2) Phương pháp đồng dạng cực đại (ước lượng phổ thích 
nghi) [24]: 

1 
)(  

11
 )() ,( 

−
−

==
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
= ∑∑ nmi

mn

N

n

N

m
eqE rrkk ωω ,               (3.124) 

ở đây 

trận phổ ®

−mnq  ma trận ngược đảo với ma trận p mnS . hổ 

Các phổ số sóng và tần số đã xây dựng cho phép nghiên cứu 
cấu trúc không gian của trường sóng. Thấy rằng những cực đại 
mật độ phổ nằm gần với hướng song sóng bờ, ngoài ra một trong 
các cực đại tương ứng với hướng truyền sóng tới phía tây nam, 
một cực đại khác − tới phía đông bắc [26]. Cũng giống như trên 
thềm California, phần lớn năng lượng đã truyền trong hướng 
chuyển động của sóng Kelvin (trong trường hợp này tới phía tây 
nam), trong đó vị trí của cực đại chính của phổ rất phù hợp với 
vị trí lý thuyết của hài sóng ven bậc không (hình 3.24). 

Lát cắt phổ ) ,( kE ω  trong mặt phẳng song song đường bờ 

được dẫn trên hình 3.25. Thấy rất rõ rằng năng lượng trường 
sóng được tập trung chủ yếu vào những dải tần hẹp và các số 
sóng tương ứng với hài không của các sóng ven bị bẫy. Hài thứ 
nhất và thứ hai ở đây biểu hiện yếu hơn nhiều. Nhận thấy sự 
trùng hợp khá tốt của các cực đại phổ số sóng và tần số và các 
đường cong tản mạn đã được tính. Năng lượng thuộc về các sóng 
bị bẫy áp đảo rõ rệt so với năng lượng của các sóng phát xạ. 

 

Hình 3.24. Phổ số sóng của các dao động mực nước đại dương tại tần số 0,38 
c/giờ (từ công trình [27]) 

1 − ước lượng bằng phương pháp đồng dạng cực đại (thích nghi); 2 − ước lượng truyền 
thống. Phổ được quy chuẩn theo giá trị của cực đại chính. Các đường đẳng trị vẽ cách 0,2 
kể từ cực đại. Trên hình vẽ các khoảng tin cậy 95 % đối với các ước lượng đó (đường mảnh 

nét). Dấu chữ thập chỉ vị trí lý thuyết của cực đại  đối với hài không của các sóng ven 

Như vậy là mặc dù các polygon trên đó trường sóng được đo 
có kích thước không gian hoàn toàn khác nhau (20 và 300 km) 
và những quy mô thời gian của các quá trình được nghiên cứu 
khác nhau (5−40 và 20−200 phút), các kết quả thực tế là như 
nha

, 
khi 

n 

u: năng lượng chính của các dao động sóng dài trên thềm 
thuộc về các sóng ven bị bẫy, hơn nữa hài bậc không thống trị

số hiệu hài tăng lên thì vai trò tương đối của chúng giảm; 
tại các tần số thấp thống trị các sóng ven truyền theo hướng 
xoáy thuận tương đối so với bờ (tức bờ ở phía bên phải ở bắc bá
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cầu); tại các tần số cao hơn năng lượng giữa hướng chuyển động 
xoáy thuận và xoáy nghịch dọc bờ phân bố thực tế đều nhau. 
Chính là sự hiện diện của các sóng ven giải thích vì sao có khác 
nhau lớn như vậy về mức năng lượng của các phổ sóng dài ở 
vùng khơi đại dương và trên thềm. 

 

Hình 3.25. Biểu đồ tản mạn của các sóng ven bị bẫy (hài không và thứ 
nhất) đối với vùng thềm đại dương đảo Hokkaiđô, tính theo mô hình số 

Đường cong I phân chia khu vực tồn tại các sóng P −
các đường khuếch đại cực đại các sóng Puancarê; 

uancarê và các sóng ven; II  

trên hình vẽ các đường đẳng 

ở vùng đảo Long-
Irla

độ pha của hài bậc không tính toán được khá trùng 
hợp

bằng các máy tự ghi trên bờ ở 
Woo

nh toán đó để mô 
tả c

ế giới. 

 
diện các đỉnh phổ hay những đoạn trũng) có thể liên quan tới sự 
hiện diện của các cực trị tương tự trên phổ của các lực tác dụng 
lên bề mặt đại dương (khí áp, ứng suất gió), hay được gây nên 
bởi những đặc điểm cộng hưởng của địa hình [52]. Việc đo đạc 
áp suất thủy tĩnh sát đáy ở vùng khơi đại dương cho thấy rằng 

trị phổ không gian - thời gian tính theo quan trắc tại bốn trạm đáy (P1.1, P5.1, 

P7.1 và P9.1); III − các cực đại địa phương của mật độ phổ. 

Ký hiệu .............. 1 2 3 4 
E   cm2.giê ........ < 0,03 0,03 − 0,05 0,05 − 0,10 > 0,10 

Chúng ta sẽ dẫn ra một ví dụ sáng rõ nữa về việc ghi các 
sóng ven ở đại dương. Mùa đông năm 1974, 

nd (vùng bờ Đại Tây Dương của nước Mỹ) đã đặt năm cảm 

biến áp suất thủy tĩnh đáy (hình 3.26 a) [120]. Nhờ những cảm 
biến này, ngày 21 tháng 3 năm 1974 đã ghi được chuỗi sóng dài 
gây nên bởi xoáy thuận sâu truyền dọc bờ (hình 3.26 b). Các chu 
kỳ của những sóng này (5,1−6,1 giờ) đã gần xấp xỉ bằng các chu 
kỳ của các sóng ven do những máy tự ghi mực nước trên bờ ghi 
được ở cùng vùng đó khi bão Carol đi qua (xem hình 3.15 b) 
[266]. Những ước lượng lý thuyết do Beardsley và nnk. [120] 
thực hiện đã cho thấy cả ở vùng này những nhiễu động ghi 
nhận được cũng mang đặc điểm của các sóng ven: các giá trị chu 
kỳ và tốc 

 với các kết quả quan trắc. Ngoài ra, như thấy rõ trên hình 
3.26 b, biên đọ sóng đơn điệu suy giảm khi xa dần khỏi bờ (các 
độ cao cực đại đã ghi nhận được 

dhole và Sandy-Hook), điều này hoàn toàn ứng với lý 
thuyết các sóng ven. 

Sự trùng hợp của dữ liệu thực nghiệm với những kết quả 
tính toán lý thuyết cho phép sử dụng những tí

ấu trúc không gian của những chuyển động sóng dài ở các 
vùng khác nhau của Đại dương Th

3.8. Những đặc điểm cộng hưởng của các sóng dài trên 
vùng thềm lục địa 

Những đặc điểm phổ của dao động mực nước biển (sự hiện
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các 

nh là địa hình có ảnh hưởng 

 năng kích 
thích những dao động liên quan t
ngoại lực trong một số trường hợp 

 địa hình 
tới t

hình

lắc v

phổ mực nước ở đấy có đặc điểm giảm đơn điệu khá trơn 
(xem hình 1.13−1.14). Ngược lại, ở gần bờ thường quan trắc 
thấy phổ phức tạp hơn nhiều, xuất hiện những cực đại phổ với 
chu kỳ ở các vùng khác nhau rất khác nhau (hình 3.27). Điều 
này tạo căn cứ để cho rằng chí
quyết định tới sự hình thành cấu trúc phổ của các dao động mực 
nước biển (ở đây đương nhiên không loại trừ khả

ới tác động cực hẹp của các 
riêng biệt). 

Ví dụ rõ rệt nhất về sự tác động cộng hưởng của
rường sóng − đó là những dao động lắc tạo thành ở các vịnh, 

vũng biển và cảng biển. Tuy nhiên, như đã chỉ ra ở mục 2.5, địa 
 đồng nhất tuyến tính cũng là một bộ cộng hưởng đặc thù. 

Các sóng phát xạ đi tới từ vùng khơi đại dương , khi phản xạ tại 
bờ, tạo thành ở đới thềm những dao động được gọi là dao động 

ùng thềm. Ví dụ đơn giản nhất về dao động tương tự − sóng 
đứng, đường nút của nó trùng với ranh giới thềm, còn bụng − 
với đường bờ. Các chu kỳ tương ứng ( nT ) có thể ước lượng theo 

công thức 
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ở đây −= Ln  ...,  ,5  ,3  ,1  độ rộng thềm. Trường hợp nếu thềm có độ 
sâu không đổi Hxh =)( , thì 

gHn
n

 
;                                 (3.126a) 
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So sánh các công thức (3.126a) và (3.126b) cho thấy thềm 
nghiêng HLLhxxh ′===        )( ,)( αα  có cùng những chu kỳ cộng 

hưởng như thềm − bậc với độ sâu thềm không đổi Hxh ′= 4
1)( . 

Các tần số cộng hưởng đối với thềm nghiêng được xác định theo 
công thức [264] 
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′

=
′

== .            (3.127) 

Ta nhận thấy rằng ứng với những giá trị chẵn của n  trong các 
công thức (3.125)−(3.127) là những giá trị cực tiểu của hệ số 
khuếch đại )( fγ  của các sóng từ vùng khơi đại dương đi tới, và 

những cực tiểu trên các phổ mực nước (xem hình 2.12 b). 

động lắc ở các vịnh; xem mục 2.8). 

Sử dụng các công thức (3.126b), (3.127), Munk [264] đã tiến 
hành tính toán các tham số cộng hưởng của năm trắc diện độ 
sâu tương ứng với các khu vực trạm Mar-del-Plata, Akapulko, 
Kemp-Pendleton, Mauy và đảo Guadalupe, và đã so sánh chúng 
với các kết quả quan trắc (bảng 3.6). Trong ba trường hợp sự 
trùng hợp rất tốt, trong hai trường hợp − các chu kỳ tính toán 
và quan trắc khác biệt nhau 2−3 lần, điều đó liên quan tới dạng 
thềm phức tạp ở các vùng tương ứng và sự xấp xỉ thềm nghiêng 
là không đạt. 

Như có thể suy ra từ (2.13), độ nhọn của các đỉnh phổ có thể 
đặc trưng bằng tham số không thứ nguyên Q  (hệ số chất lượng), 

là tỷ số của tần số cực đại trung tâm trên đọ rộng của cực đại. 
Trong đó thấy rằng 2Q  đặc trưng sự khuếch đại năng lượng 

trên các tần số cộng hưởng (tương tự như điều này xảy ra đối 
với các dao 
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Bảng 3.6. Những đặc trưng quan trắc và tính toán của các cực đại phổ 
trong dao động mực nước ven bờ (từ công trình [264]) 

Trạm 

Các đặc trưng đảo 
Guadalupe 

Kemp-
Pendleton

Akapulko Mauy Mar-del-
Plata 

Các giá trị quan trắc 

Chu kỳ 1T , giờ 0,043 0,35 0,50 1,0 3,1 

Tần số 1f , c/s 6,5 0,80 0,57 0,28 0,09 

Hệ số chất lượng 10 2 14 4 2 

Các tham số thềm 

Độ nghiêng α  0,06 0,02 0,02 0,014 0,00073 
Độ rộng L , km 1,5 4,6 6,5 5,0 150 
Độ sâu h , m 90 92 130 100 110 

Các giá trị tính toán 

Chu kỳ 0,11 0,341T , giờ  0,40 1,3 9,2 

Tần số 2,5 0,82 0,69 0,21 0,03 1f , c/s 

Hệ số chất lượng 12 3 10 4 11 

Những giá trị Q  tính theo phương pháp số và ước lượng 

theo phân tích phổ đã dẫn trong bảng khá trù
những kết quả đối với Mar-del-Plata, nơi đây giá trị Q
trắc bé, còn giá trị tính toán lí

 

ng hợp. Ngoại trừ 
 quan 

n. Có lẽ, đó là do tính toán  dựa 

trên

Q

 lý thuyết một chiều (giả thiết về đặc điểm hình trụ của địa 
hình), còn vùng thềm Patagon khá rộng và có đặc điểm hai 
chiều rõ rệt. 

 

Hình 3.26. Sơ đồ phân bố các trạm bờ (CM − Cape-Mai, SH− Sandy-Hook, WH − 
Wood Hall) và các trạm đáy (S3, S10, S11) ở vùng đảo Long Irland, bờ Đại Tây 
Dương của nước Mỹ (a) và chuỗi sóng ven ghi nhận được bằng các trạm đáy và 
bờ khi xoáy thuận đi qua, ngày 21−22 tháng 3 năm 1974 (b)  (từ công trình [120]) 

257                     258 



 

Hình 3.27. Các phổ dao động sóng dài mực nước ở Mar-del-Plata, 
hentina (1), Akapulko, Mªhic« (2), Kemp-Pendleton, California (3),  

aii (4) (từ công trình [264]) 

g kế − trong bảng cho thấy rằ
mô ềm tuyến tính đơn giản cho phép trong 

giải ®− hững đặc điểm phổ dao động 
m ước đạ g ê n h c ở c

c ày là h ằng nh ®  a a
tứ á  ế l ¸  

són a ê t vuông góc với bờ chi phối. Tính 
căn cứ của giả thiết này được kh ng ịnh b ng ác quan trắc 

 n µ  chảy t m. 

g công trình của V. M. Giắc và E. A. Kulikov [30] có 
những kết uả © ch ao ® g ực n c đại 
được bằng t ở vùn umshu 

tại độ sâu 40 m và cách đảo 13 km. Trên các phổ nhận thấy hai 
đỉnh mang năng lượng chủ yếu với tần số 0,5 và 1,1 c/giờ. Theo 
kết quả tính toán số trị hệ số khuếch đại 
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 q ph n tÝ  d én  m −í
trạm cáp đặ g thềm đảo Sh

) ,( kωγ  thì những tần 

số này hoàn  g ứng với n ó
khuếch đại của sóng tới vuông góc với bờ có ¸ ®  
tương ứng  t
trường các sóng tự do khi tiến vào bờ bi ạng tuân theo hàm 

 toàn tươn hững tần s

tí

ố m
 c

µ t
c 

ại
cù

 ®
c 

án cho thấy rằng 

 hệ số 
 ại. Sự

khá cao giữa quan rắc và nh
Õn d

 to

)( ωγ , hàm này đóng vai trò hàm chuyển tiếp từ vùng khơi đại 

dương vào bờ. 

 

Hình 3.28. Phổ dao động động năng dòng chảy ở lớp sát đáy 
vùng gần bờ đảo Shikotan (từ công trình [36]) 
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Hình  Những giá trị quan trắc của phổ sóng dài quy chuẩn (a); 
g ị tín án của hệ số khuế đại só ài đi ng góc bờ 
 3.29.
i¸ trc¸c h to ch ng d  tíi vu«

đối với vùng đài quan trắc Miaghi-Enosima (từ công trình [106]) 

Đương nhiên rằng các giá trị của hàm )( ωγ  biến thiên 
mạn  thực tế đã 
chứ

h khi địa hình biến đổi và như các quan trắc
ng tỏ, trường các sóng dài sẽ được thiết lập lại theo cách 

tương ứng. Ví dụ, ở vùng Nam Kuril các cực đại cộng hưởng của 
hệ số khuếch đại )( ωγ  rơi vào các tần số 0,95; 2,4 và 4,0 c/giờ. 
Ngày 23 tháng 2 năm 1980 nhờ một cảm biến đáy đặt ở độ sâu 
100

tích phổ những băng ghi nhận được đã cho thấy sự 
áp ® 3 và 4,1 c/giờ, 
rất 

 
độn

hể hiện rõ một 
cực 

 m đã ghi nhận được sóng thần của trận động đất Shikotan 
[23]. Phân 

ảo của những dao động với các tần số 1,1; 2,
phù hợp với những giá trị tnhs toán theo lý thuyết. Những 

dữ liệu quan trắc sát đáy về dòng chảy thực hiện trên thềm 
Shikotan mùa thu năm 1976 [36] đã nói lên rằng tính chất dao

g trên đây không liên quan tới những đặc điểm của một trận 
sóng thần cụ thể, mà là do tính chất chọn lọc tần số của thềm ở 
vùng Nam Kuril: trên các phổ hợp phần tốc độ t

đại với chu kỳ gần 1 c/giờ (hình 3.28). 

 

Hình 3.30. Các kết quả tính toán số trị dao động cộng hưởng ở vịnh 
Kasatka, đảo Iturup và giá trị quan trắc của chúng 

a − các tần số của ba hài dao động thấp nhất ử vịnh Kasatka, tính theo thuật toán 

RT; b − phổ dao động sóng dài đối với vùng trạm Burevestnhik, tính bằng phương 

pháp số HN; c − các cực đại mang năng lượng chính trong phổ sóng thần (theo số 

liệu của công trình [105]); d − các phổ dao động sóng dài mực nước biển tại trạm 

Burevestnhik tháng 8 và 9 năm 1973, các số chỉ chu kỳ bằng phút; e − hệ số 

khuếch đại tính toán các sóng đại dương đối với thềm đảo Iturup, hình nhỏ bên cạnh 

là trắc diện ngang của đáy 
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Điều đáng lý thú là các tính chất cộng hưởng của thềm bên 
ngoài được biểu lộ thậm chí trong trường hợp khi ở ngay cạnh 
những nơi đặt máy ghi có những bất đồng nhất địa hình làm 
đứt đoạn đường bờ liên tục thẳng tuyến tính. Thật vậy, đài 
quan trắc Miaghi-Enosima, tại đó tiến hành ghi dao động mực 
nước đại dương liên tục trong thời gian dài, nằm ở trong đỉnh 
vịnh Onagawa (xem hình 1.7 b). Aida [106] khi giải thích các 
quan trắc ở trạm này đã tính toán hàm chuyển tiếp của thềm 
đại dương cho vùng này, sau đó đã cố gắng tính đến ảnh hưởng 
của vịnh, xem vịnh như một kênh độ rộng biến thiên. Thực tế, 
hàm khuếch đại )(

 

 ωR  do ông nhận được là tích của các đặc 

trưng tần số của vịnh Oganawa và thềm bên ngoài (hình 3.29b). 
Kết quả so sánh hàm )( ωR  và phổ sóng dài trung bình quy 

chuẩn (theo các giá trị hàng ngày của tổng phương sai dao 
động) (hình 3.29 a) cho thấy chúng rất tương ứng với nhau, đặc 
biệt tại những chu kỳ nhỏ hơn 40 phút. Tại các chu kỳ lớn hơn, 
theo ý kiến Aida, ảnh hưởng của các sóng bị bẫy mạnh hơn. 

A. B. Rabinovich và A. S. Leviant trong công trình [78] đã 
nhận được kết quả tương tự. Họ cho biết rằng phổ các sóng dài ở 
vùng làng Burevestnhik nằm trên vịnh Kasatka (bờ Thái Bình 
Dương, đảo Iturup, quần đảo Kuril − xem hình 3.34 b) được 
hình thành dưới tác động của hai nhân tố: 1) các dao động riêng 
của vịnh Kasatka; 2) sự cộng hưởng thềm của các sóng ven 
(sóng Puancarê) đi từ vùng khơi đại dương tới (hình 3.29). Ví 
dụ, cực đại chính trên phổ dao động mực nước biển theo số liệu 
máy tự ghi ở làng Burevestnhik (  trùng hợp
hoàn toàn với cực đại thứ hai (cực đại mạnh nhất) của hệ số 
kh

45≈T  phút) thực tế  

uếch đại sóng ven )( ωγ  ( 5,45≈T  phút). Chu kỳ của cực đại 

này ược ở 
trạm n  [105] 
(hình 3.30). 

Nakano và Unoki [275] nhận xét rằng ở nhiều vũng và vịnh 
biển của Nhật Bản đã quan trắc được những dao động sóng dài 

nhiều so với các chu kỳ dao 
 những dao 

độn này liên quan tới những dao động lắc của thềm, tức tới các 
sóng Puancarê,  huếch đại c ng hưởng trên thềm. 

rong tất cả những tính toán đã dẫn ở trên, ngoại trừ một 
ầ các tính t a Aida, n ời ta đã không tính đến sự 
c xa bờ của các y ghi mực nước, hàm 

 cũng rất phù hợp với các chu kỳ sóng thần quan trắc ®−
ày theo như số liệu phân tích của R. A. Iaroshenia

với chu kỳ 

g 

T
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h 

khá ổn định, lớn hơn 
động riêng của những thủy vực đó. Theo ý kiến họ,

được k ộ

ph
cá

oán củ
 má

g−
)( ωγ  đã đặc trưng 

o sự k  b c 
ng phát xạ c rõ rệt  hư ang với ềm − 
 kế tiếp của các đường bụng và đường nút thể hiện trong phổ 
ưới dạ  c  cực t i v y c 

vào khoảng cách của các dụng cụ đo tới bờ.  sóng 
o trọng lực y n −¬  ứng à được 
¼  ®
i n bờ (chẳng hạn, ở thềm tây nam Kamchatka [230]). Phát 
ệ iệu ứng tương tự đối với các sóng gió áp thì phức tạp hơn, 

bởi vì các dụng cụ đặt trên tuyến ngang đới thềm phải được bố 
trí ở những khoảng cách đủ lớn kể từ ®−
nhau. Đáng tiếc hiện nay chưa có những khảo − vậy. 

Một số đặc đi  nhất nh của các phổ só dài trên m 
ác cực trị) có ể ên quan tới các sóng ven, chẳng hạn tới các 
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Ò b ¼ tuyến tính, các sóng ven ch
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ải là th  hình ạng trụ, × những khác biệt giữa các sóng 
n và sóng phát xạ bị lu mờ đi rất nhiều và sự lý giải các phổ 
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sẽ p

n 10 % tổng năng lượng sóng trên 
thề

 thân 
vùng thềm. Nhưng mặc dù vậy năng lượng của các sóng bị bẫy 
một bậc vượt trội năng lượng các sóng phát xạ! Sự giải thích của 

hướng của ông đủ 
thuyết phục lệ giữa năng lượng 
các són số sóng 
tư  tục, còn các 
sãn

 đã n

thỏa m

sóng ven và phát tuyế h g tương tác

hức tạp hơn. 

3.9. Mô hình lý thuyết về phổ của các sóng dài ở đại dương 

Trong mục 3.6 đã nhận xét rằng sự tán xạ các nhiễu động 
không sóng (kiểu như thủy triều khí tượng) trên những bất 
đồng nhất địa hình có thể là nguồn quan trọng phát sinh các 
sóng dài ở đại dương. Sự tán xạ có thể giữ vai trò không kém 
(mà có thể là lớn hơn nhiều) trong sự trao đổi qua lại năng 
lượng giữa các loại chuyển động sóng dài khác nhau. 

Các phổ sóng dài ở đại dương hình thành dưới tác động của 
ba quá trình chính: 

1) Sự phát sinh các sóng bởi nguồn bên ngoài (áp suất khí 
quyển, gió, sóng gió); 

2) Sự tán xạ các sóng trên những bất đồng nhất địa hình và 
đường bờ; 

3) Sự tiêu tán năng lượng sóng [51]. 

Như trong công trình [72] đã cho biết, thời gian đặc trưng 
của sự tán xạ trường sóng dài nhỏ hơn nhiều (hai bậc) so với 
thời gian tắt dần của chúng. Vì vậy, vai trò tán xạ là quyết định 
trong khi phân bố lại năng lượng sóng theo các hài khác nhau. 

ở trên đã nói rằng sự phân bố năng lượng các sóng dài 
trong đại dương mang đặc điểm không đồng đều: do các hiệu 
ứng bẫy và cộng hưởng thềm phần năng lượng chủ yếu được tập 
trung ở đới thềm. ở vùng khơi đạ dương các sóng dài mang đặc 
điểm của các sóng Puancarê  (phát xạ): xạ phát

∞∞ = EE , trong đới 

thềm năng lượng tổng cộng của các sóng dài bao gồm năng 
lượng của các sóng bị bẫy (sóng ven) và các sóng phát xạ: 

 bẫybịxạ phát
000 EEE += .                         (3.128) 

Những khảo sát cấu trúc không gian của sóng dài trên 
thềm California và chuỗi đảo Kuril đã cho thấy rằng tỷ phần 
các sóng phát xạ chỉ là gầ

m [26, 27, 267]. Munk là người đầu tiên nhận được kết quả 
này [267], đã cho rằng đó là điều rất ngạc nhiên. Trên thực tế, 
các sóng phát xạ được hình thành trong toàn bộ thủy vực đại 
dương nhờ nguồn phân bố tương đối đều nhau. Các sóng phát xạ 
quan trắc được ở trên thềm là kết quả tổng cộng các sóng được 
sinh ra trên thềm và các sóng đi từ vùng khơi đại dương tới. Các 
sóng bị bẫy có thể  được tạo thành chỉ trong phạm vi bản

Munk về sự kiện này dựa trên giả thuyết về đặc điểm đẳng 
phổ sóng dài (xem công thức (3.122)) tỏ ra kh
: hoàn toàn không thấy rõ sự tỷ 

g phát xạ và sóng ven với độ rộng của các khoảng 
ương ứng, hơn nữa, các sóng phát xạ có phổ liên

g ven − gián đoạn. Ngoài ra, công thức này không tính đến 
sự phụ thuộc của cường độ phát sinh các loại sóng dài khác 
nhau vào độ sâu. Cuối cùng, theo (3.122), /00

xạ phátE=ε  
 bÉybÞ

0E ∼ 1−ω , tức vai trò tương đối của các sóng phát xạ tăng lên 

khi tăng tần số, tuy nhiên, các kết quả thực nghiệm, trong số đó 
có các kết quả của chính Munk (xem hình 3.23), cho thấy rằng 
đại lượng 0ε  khá ổn định đối với các tần số khác nhau. 

I. V. Fine [27, 231] êu ra giả thuyết rằng giá trị 0ε  

ãn một trạng thái cân bằng nào đó giữa các sóng phát xạ 
và sóng bị bẫy, tức năng lượng của các sóng đó không phải là 
không phụ thuộc lẫn nhau, mà liên hệ mật thiết với nhau. 
Trong lý thuyết kinh điển đối với thềm hình trụ đồng nhất các 

xạ n tín  khôn  với nhau và 
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không trao đổi năng lượng. 
và trắc diện đường bờ luôn luôn ch

Tuy nhiên, địa hình thực của thềm 
ứa những bất đồng nhất dẫn 

tới sự tán xạ năng lượng sóng và truyền một bộ phận năng 
lượng các sóng ven vào các sóng phát xạ và ngược lại (bài toán 
tương tự đã được khảo sát chẳng hạn trong [170, 210]). Thấy 
rằng để duy trì trạng thái cân bằng đòi hỏi thỏa mãn một số 
điều kiện hoàn toàn cụ thể. Nếu xem sự hiện diện của trường 
sóng dài dừng là một thực tế kinh nghiệm, có thể xét những 
điều kiện cần thiết để thỏa mãn thực tế đó. 

Đối với một quá trình ổn định, cần phải thỏa mãn đẳng 
thức các dòng năng lượng đi đến từ các lực bên ngoài và tiêu tán 
do ma sát rối. Vì sự tiêu tán các sóng dài yếu (so với sự tán xạ), 
nên sự phát sinh cũng phải tương đối yếu, và do đó, khi nghiên 
cứu sự tái phân bố năng lượng giữa các hài khác nhau do kết 
quả tán xạ, có thể bỏ qua các hiệu ứng đó, xem các sóng dài là 
những sóng tự do. 

Vì sự tán xạ các sóng dài trên những bất đồng nhất địa 
hình không làm thay đổi tần số sóng, nên tần số có thể xem là 
được giữ cố định. Với const=ω  dòng năng lượng F  dọc theo bờ 
không phụ thuộc vào tọa độ dọc bờ y . Như đã cho thấy trong 

[27], các hài sóng biên riêng biệt trực giao nhau trong biểu diễn 
dòng năng lượng: 

0)()()(
0

    =+−=− ∫
∞

∗∗ xdUUhgkkFkk jmmjmjjmmj ξξ ,       (3.129) 

ở đây dấu hoa thị chỉ sự liên hợp phức, −ζ  độ dâng mực nước, 
ưU  thành phần tốc độ dọc theo bờ. 

Khi tán xạ các sóng dài trên những bất đồng nhất ngẫu 
nhiên của địa hình pha của các sóng tán xạ cũng sẽ ngẫu nhiên. 
Tính chất quan trọng của sự tán xạ là ở chỗ quá trình này cho 
phép trao đổi năng lượng giữa tất cả các hài có thể có, thành 

thử trong quá trình phân bố lại năng lượng có thể xảy ra tất cả 
các trạng thái có thể có của hệ ứng với dòng năng lượng sóng 
tổng cộng cố định. 

Trong công trình [231] và mục 3.3 của công trình [27] đã 
cho thấy rằng nếu như do kết quả tán xạ ngẫu nhiên nhiều lần 
mà đạt được sự cân bằng chi tiết (trạng thái cân bằng), thì 
trạng thái này tương ứng với sự phân bố đều của dòng năng 
lượng theo các hài: 

const == k
k
gk cF C ,                             (3.130) 

îng 

 những 
trắc diện thềm thực, tại tần số giữ cố định tốc độ nhóm tăng lên 

trong đó −k
gc  tốc độ nhóm của hài k , −kC  mật độ năng lư

trên một đơn vị bước sóng của hài đó. Đối với phần lớn

khi tăng số hiệu hài. Đối với thềm tuyến tính từ (2.28) suy ra 

)12(
2

])12[(sin
2

 
 

 
   

  
+≈+== ngng

kd
dcn

g ω
ββ

ω
ω

.            (3.131) 

Do đó, năng lượng cực đại cần phải tập trung ở hài bậc không và 
sau đó giảm theo số hiệu hài. Các tính toán thực nghiệm (xem 
hình 3.22, 3.4) khẳng định kết luận này. 

Tính chất này của quá trình sóng ổn định cho phép xác 
định sự phân bố không gian của năng lượng sóng trong đại 
dương với trắc diện địa hình bất kỳ (hình trụ). 

1. Chúng ta xét bài toán về phân bố thống kê năng lượng 
giữa các hài trong kênh rộng ( λ>>L , ở đây −λ  bước sóng) với 
độ sâu không đổi H  có những bất đồng nhất ngẫu nhiên. Trong 
trường hợp này tồn tại một số hữu hạn các hài chuẩn dạng 

)( cos )(  xeA ykti n−= ωζ nn D

trong đó −n  số hiệu hài, còn k  và D  là những hợp phần vectơ 
sóng liên hệ với nhau bẳng biểu thức 

,                        (3.132) 
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gH
k nn

2
22 ω=+ D .                                 (3.133) 

Đối với mô hình này có thể nhận được một biểu thức quan trọng 
liên hệ giá trị mật độ tổng cộng trung bình của năng lượng sóng 
và dòng năng lượng trung bình của một hài [27]: 

gH
FE ω= .                                      (3.134) 

Phụ thuộc của mật độ thế năng của từng hài vào khoảng 
cách tới bờ có dạng 

)(cos
2
1

2
1 22 xg nnnn DCP == ζρ .                    (3.135) 

Tích phân (3.135) theo toàn khoảng biến đổi hướng đi tới của 
sóng ( 1800 ≤≤α , ở đây )/( arctg Dk=α ), ta được biểu thức của 

mật độ tổng cộng trung bình của thế năng: 

)]2(1[
2
1 00 xkJP n +><=>=< ∑ CP ,                  (3.136) 

trong đó gHk  0 ω= , −0J  hàm Bessel. 

Tõ (3.136) rót ra 

.0   khi        
,   khi   2/

→→
∞→→

xEP
xEP

                            (3.137) 

Như vậy, phương sai dao động mực nước gần bờ tăng hai 
lần so với vùng khơi đại dương. Do đó, ở đại dương thậm chí với 
đáy hầu như bằng phẳng người ta vẫn thấy sự tăng năng lượng 
các sóng dài do sự phản xạ nhiều lần. 

2. Chúng ta sẽ ước lượng sự phân bố năng lượng trung bình 
thống kê theo các hài đối với mô hình thềm không đổi (“thềm − 
bậc”) độ sâu h  và độ rộng l , sử dụng phép xấp xỉ sóng ngắn 

(tần cao). Trong trường hợp này ngoài các hài Puancarê tồn tại 
một số hữu hạn các hài sóng ven ( N ∼ λ/l ). 

ở trạng thái cân bằng ngẫu nhiên thiết lập đẳng thức các 
dòng năng lượng trung bình không chỉ trong số các hài 
Puancarê, mà cả trong số các hài sóng bị bẫy (sóng ven). Tại 
những tần số cao đối với chúng tốc độ nhóm gc ∼ gh , vì vậy 

mật độ năng lượng tổng cộng trung bình của các hài sóng ven có 
thể ước lượng như sau: 

∑ ≅〉〈=〉〈=
N FNE ω bÉybÞ bÉybÞ bÉybÞ  .              (3.138) 
i

Từ sự so sánh (3.138) và (3.134) rút ra 

hHEE //0 =∞
 bÉybÞ ,                               (3.139) 

tức năng lượng các sóng bị bẫy tăng theo hướng tới bờ tỷ lệ với 
sự giảm độ sâu. 

gh
C0

Đối với các sóng phát xạ truyền vào phía bờ, năng lượng 
cần phải tăng lên về phía bờ theo quy luật 

C 

2
1

)( −xh , tức là 

hHEE //0 ≅∞
xạ phát .                   

 so sánh (3.139) và (3.140) suy ra rằng t
g các sóng phát xạ và sóng bị bẫy cần phải t

       (3.140) 

Từ sự rên thềm 
năng lượn ương 
quan với nhau như sau: 

HhEE // 000 ≅=  bÉybÞx¹ ph¸tε .                   (3.141) 

Nếu độ sâu vùng khơi đại dương bằng 5000 m, còn độ sâu 
thềm − 60 m, thì theo (3.141) trên thềm khoảng 90 % năng 
lượng sẽ thuộc về các sóng bị bẫy và chỉ 10 % thuộc các sóng 
phát xạ, điều này phù hợp với dữ liệu [267]. 

Từ (3.141) cũng suy ra rằng tỷ phần tương đối năng lượng 
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các sóng bị bẫy tăng lên khi giảm độ sâu. Đối với những sóng 
ngo

∞

iên đọ các sóng khi độ sâu giảm sẽ tăng 
nha

ại trọng lực với chu kỳ từ một số chục giây đến một số phút 
kết quả này đã được khẳng định chắc chắn bằng thực nghiệm 
[9, 169]. 

Nếu tính đến rằng Hh << , từ (3.139) và (3.141) suy ra 

hH // 22 ≅〉〈〉〈 ζζ .                             (3.142) 0

Phù hợp với (3.142), b
nh hơn rất nhiều so với suy ra từ định luật Green (1.19), các 

quan trắc đã khẳng định điều này. Ví dụ, theo dữ liệu thực 
nghiệm của V. S. B−chkov, S. S. Strekalov [9] và Fujinawa 
[169], biên độ các sóng dài tăng lên theo quy luật )(xζ ∼ 2

1
)( −xh , 

hoàn toàn tương ứng với biểu thức (3.142). Đặc điểm đổi thiên 
biên độ trung bình của các sóng dài như vậy khi tiến gần tới bờ 
là hệ quả của (3.139), tức bị chi phối bởi sự tập trung năng 
lượng các sóng dài trên nước nông do kết quả của hiện tượng 
“bẫy sóng”. 

3. Trong công trình [232] E. A. Kulikov và I. V. Fine xuát 
phát từ tính chất phân bố đều của năng lượng theo các hài đã 
tính toán hàm chuyển tiếp liên hệ mật độ phổ dao động mực 
nước của trường sóng ngẫu nhiên ở vùng khơi đại dương và ở 
lân cận bờ có tính đến địa hình thực ở đới thềm − sườn lục địa. 
Phổ tại trạm P5 (xem hình 1.13) đã được chọn làm phổ “tiêu 
chuẩn”, dựa vào nó người ta đã tính các phổ cho vùng Nam 
Kuril − đảo Hokkaiđô tương ứng với những độ sâu và khoảng 
cách từ bờ khác nhau. Các kết quả tính toán đã được so sánh với 
các phổ thực tế nhận được tại trạm P2 và tại một trạm cáp đặt 
tại đáy ở gần đảo Shikotan (xem hình 1.16). 

 

Hình 3.31. Tỷ số phổ dao động mực nước đại dương ở đới thềm 
( 100=h m) (a) và sườn lục địa ( 1000=h m) (b) so với phổ tiêu chuẩn 

(phổ nước sâu, 5650=h m) (1) và hàm chuyển tiếp lý thuyết (2) 

Trên hình 3.31 dẫn những kết quả tính hàm chuyển tiếp từ 
vùng khơi đại dương ( 5650=h m) sang đới sườn lục địa 
( 1000=h m), (tức từ trạm P5 sang trạm P2) và sang đới thềm 
( 100=h m) (từ P5 sang trạm cáp). ở đó biểu diễn các tỷ số đo 
được 56501000 / SS  và 100S  5650/ S . Nhận thấy sự trùng hợp khá cao 

của hàm chuyển tiếp lý thuyết và thực ng
cũng biểu diễn những mối phụ thuộc ( hH / ) và 2/1)/( hH  tuần tự 

tương ứng với các công thức (3.142) và (1.19). So sánh với những 
tỷ số thực tế của các phổ cho thÊ

 

hiệm. Trên đồ thị 

cô c (  tả khá 
t

t do Kulikov và Fine đề xuất cho phép 
ước lượng mức năng lượng sóng dài đối với các vùng khác nhau 
của Đại dương Thế giới tùy thuộc vào tần số và dạng địa hình,

y ng thứ 3.142) mô
ốt sự biến động thực của biên đọ sóng dài khi tiến dần tới bờ 

đối với các chu kỳ 100<T  phút, còn công thức (1.19) (định luật 
Green) ở trường hợp này chỉ thỏa mãn đối với các chu kỳ một số 
giờ và lớn hơn. 

Mô hình phổ lý thuyế
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c
sự phân bố năng
(sóng bị bẫy và sóng phát xạ). 

và các sóng phát xạ được phát sinh càng ít. Tự bản 
 không thể truyền năng lượng ra vùng khơi 

đại dương. Tuy nhiên, do sự tán xạ lượng dư năng lượng của các 
sóng bị bẫy cần phải được truyền cho các sóng phát xạ (nếu 
không thì đã xảy ra sự tích tụ năng lượng các sóng bị bẫy và 
tính vạn năng của phổ đã bị phá vỡ), các sóng phát xạ về phần 
mình mang năng lượng từ đới thềm ra vùng khơi đại dương. 
Đương nhiên, những nhiễu động bên ngoài mạnh (bão, bão lớn, 
sóng thần) có thể phá hủy sự cân bằng năng lượng của hệ thống 
trong một thời gian nào đó, trạng thái bền vững của phổ cần 
phải được phục hồi. 

Nhìn chung có thể nói rằng, những đặc điểm thực của phổ 
sóng dài ở đại dương mà trong chương 1 đã đề cập có được sự 
giải thích khá đầy đủ trong khuôn khổ những quan niệm lý 
luận đã xây dựng thời gian gần đây. 

3.10. Khảo sát dao động lắc ở những vùng ven bờ đại dương 

Trong các mục trước của chương này đã khảo sát những 

ao động sóng dài của mực nước đại dương hình thành trên 
thềm và ở lân cận bờ thẳng hay gần thẳng. Những bất đồng 

bờ, như các vịnh, các fiord, các vũng v.v... 
dẫn tới tạo thành các hệ thống dao động sóng đứng riêng với 
nhữ

vực tự nhiên và nhân tạo với cửa thông là do hai vấn đề chính: 

ộng lắc trong các cảng tới 
ượng xô đẩy tầu thường hay xảy 

ra ở

 vậy. 

ũng như giải thích những đặc điểm thực của cấu trúc sóng và 
 lượng giữa hai kiểu sóng dài quan trọng nhất 

Ta lưu ý một hệ quả quan trọng nữa của mô hình này. ở 
mục 3.6 đã nhận xét rằng thềm có vai trò như một “máy phát 
sinh sóng” đối với các sóng dài. Mô hình Kulikov − Fine cho 
phép giải thích cơ chế vật lý cụ thể của quá trình này. Như đã 
nêu ở mục 3.5, 3.6, hiệu quả của sự phát sinh các sóng dài trọng 
lực (cũng như sự tiêu tán) tăng lên theo sự giảm độ sâu, vì vậy 
chúng chủ yếu được phát sinh ở đới thềm và đới ven bờ. Trong 
đó độ sâu càng nhỏ thỉ các sóng bị bẫy (sóng ven) được phát sinh 
càng nhiều 
thân các sóng bị bẫy

d

nhất lớn của đường 

ng tham số được xác định bởi hình học của thủy vực. Những 
khía cạnh lý thuyết liên quan tới việc khảo sát các dao động 
(dao động lắc) cộng hưởng ở các thủy vực với ranh giới mở phía 
ngoài (cửa vào) đã được xem xét ở mục 2.8. Dưới đây, chúng ta 
sẽ đề cập tới những dữ liệu thực nghiệm liên quan tới việc 
nghiên cứu dao động sóng dài cũng như những kết quả tính 
toán chúng bằng phương pháp số đối với các vùng nước cụ thể. 

Thoạt đầu, sự quan tâm nghiên cứu dao động lắc ở các thủy 

1) Hiểm họa sóng thần, sự cần thiết phải tính đến những 
đặc điểm cộng hưởng của các thủy vực khác nhau với mục đích 
ước lượng những độ cao sóng thần có thể xảy ra trong vùng bờ; 

2) Tác động tiêu cực của các dao ®
hoạt động của hạm tầu, hiện t

 các cảng của Nhật, Cộng hòa Nam Phi, Mỹ, Pháp, Tây Ban 
Nha, Nga và những nước khác. 

ở Nhật những nghiên cứu thực địa về dao động sóng dài 
mực nước trong các vịnh biển đã bắt đầu sớm hơn nhiều so với ở 
các nước khác, và ngay từ những năm trước chiến tranh đã tích 
lũy được nguồn tài liệu thực nghiệm to lớn về các dao động lắc. 
Trước hết, điều đó liên quan tới những đợt ngập lụt biển do sóng 
thần mà Nhật bản là nước từng chịu đựng nhiều hơn bất kỳ 
nước nào khác trên thế giới. Song những vấn đề của hàng hải 
cũng đã kích thích tiến hành những nghiên cứu như

Vùng bờ biển của quần đảo Nhật Bản có đặc điểm bị chia 
cắt khá mạnh, nhiều vịnh và vũng biển hình dạng rất khác 
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nhau tạo nên những điều kiện thuận lợi để hình thành các dao 
động lắc. Nguồn chủ yếu của chúng là các nhiễu động khí 
quyển, tuy nhiên ít khi ở đây (đặc biệt ở bờ Thái Bình Dương) 
gặp thấy những trận sóng thần mạnh. Ngay từ đầu thế kỷ, 
Omri đã nhận ra rằng các chu kỳ dao động sóng dài nền gây 
nên bởi những nhiễu động bên ngoài mạnh (ví dụ như, sóng 
thần) là như nhau. Ông đã giải thích điều này là do  (vũng) 
biển hay một bộ phận biệt lập nhất định của biển dao động như 
một con lắc với chu kỳ riêng của mình. 

Các sóng đứng ở trong các vịnh gây nên bởi 
thể đạt tới độ cao khổng lồ, nhưng thậm chí khi không có những 
nhiễu động địa chấn ở nhiều vũng và vịnh biển thuộc bờ Thái 
Bình Dương của nước Nhật vẫn quan trắc thấy những dao động 
lắc đáng kể. Những dao động đó được gọi là yota [207]. Các dao 
động lắc ở vịnh Nagasaki có đặc điểm rất độc đáo, được gọi là 
abiki, và đạt tới độ cao một số mét [196, 207]. 

Honda, Terada và nnk. [207] đã thực hiện một nghiên cứu 
cơ bản về các dao động lắc ở vùng bờ Nhật Bản. Mặc dù công 
trình đã ra đời gần 85 năm trước đây (năm 1908), nhưng đến 
nay nó vẫn còn có tính thời sự về nhiều phương diện. Đối với 
mỗi thủy vực nghiên cứu, các tác giả đã thực hiện quan trắc 
trực tiếp về dao động lắc * (nhờ các máy ghi mực nước ven bờ đặt 
cố định và di động) và thực hiện những tính toán lý thuyết về 
chu kỳ dao động riêng theo công thức (2.124). Tổng cộng đã thực 
hiện phân tích như vậy đối với 68 (!) vũng và vịnh của Nhật 
Bản. Kết quả là các tác giả đã nhận được những kết luận chính 
                                                 

vịnh

sóng thần có 

 
* ở Nhật một thời gian dài thuật ngữ “dao động lắc” chỉ được dùng để chỉ 
những dao động sóng đứng trong các thủy vực kín (kiểu như hồ), còn đối với 
những dao động tương tự  trong các vịnh và vũng biển đã dùng thuật ngữ “dao 
động thủy triều thứ sinh” (secondary undulation of tides) [273]. Thời gian gần 
đây để chỉ những dao động này người ta cũng đã bắt đầu sử dụng thuật ngữ 
“dao động lắc” [196, 275]. 

như sau: 

1) ở bờ Thái Bình Dương, nơi nào không có những vũng 
hẹp dài (inlet) thì dao động lắc có độ cao không đáng kể và có 
đặc điểm rất không thường xuyên; 

2) ở bờ phía biển Nhật Bản dao động lắc đáng kể, mặc dù 
không thường xuyên; 

3) ở các vịnh lớn, và ở cả những vũng biển nước nông với 
cửa vào hẹp dao động lắc thường ít đáng kể; 

4) ở các vũng biển sâu, dài và hẹp và các cửa sông hình 
phễu dao động lắc biểu lộ rõ nhất. 

5) Trong các vũng biển kế cận nhau và trên những khu vực 
bờ thoáng thường quan trắc thấy những dao động như nhau; 

6) Trong nhiều vũng biển các chu kỳ dao động lắc biến đổi 
(trong những giới hạn nhất định); 

7) Trong một số vũng biển các chu kỳ dao động rất ổn định; 

8) Thường các chuỗi dao động lắc biểu lộ trong cùng một 
pha của sóng thủy triều; 

9) Những dao động cơ bản thể hiện rõ trong phạm vi một 
vũng biển có cùng một pha; 

10) Các chu kỳ (T ) của những dao động ngự trị ở các vũng 
biển khác nhau được mô tả khá tốt bằng biểu thức 

gH
LT 4= ,                                   (3.143) 

ở đây −L  độ dài, −H  độ sâu trung bình của vũng biển; 

11) Tại cửa vào vũng biển có thể biểu lộ cùng những dao 
động như ở nhỏ hơn. 

12) Các dao h biển gây nên 
bởi bão hay nguồn ở xa có cùng những chu kỳ ngự trị như 

 chính bên trong vũng biển, nhưng biên độ 

 động lắc trong các vũng và vịn
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những dao động nền bình thường. 

Trước khi xuất hiện các công trình [207] người ta đã cho 
rằng dao hững dao 
động sóng đứng ® đối diện của thủy 
vực.

ủa Honda và nnk. chủ yếu cho thấy rằng, 
giả thuyết của Omori về đặc điểm vạn năng (theo nghĩa các chu 
kỳ áp đảo) của các dao động trong vũng biển không phụ thuộc 
vào những nguyên nhân gây nên chúng về cơ bản được thỏa 
mãn, đặc biệt đối với các nguồn nhiễu động bên ngoài ở xa. 
Trong khi đó, đối với những nguồn ở gần thường gặp thấy tình 
huống khi các sóng tiến dài đi vào vịnh và vũng biển không phụ 
thuộc vào chu kỳ của chúng. Biên độ của chúng trong quá trình 
lan truyền theo vịnh tăng lên theo công thức Airy−Green: 

động lắc ở các vịnh và vũng biển − đó là n
ược tạo thành giữa hai bờ 

 Những nghiên cứu của Honda và nnk. [207] đã cho thấy 
rằng thực tế hầu như trong tất cả các trường hợp những dao 
động lắc đáng kể đã liên quan tới hài cơ bản (tức hài 
Helmholtz), gây nên sự dồn nước và rút nước tuần hoàn ra khỏi 
toàn bộ vũng biển. Các hài bậc cao hơn, kiểu như các sóng đứng 
thuần túy, chỉ quan trắc thấy ở một số vũng biển (Hokosima, 
Ophunato, Hako®ate). 

Những kết quả c

)(xζ ∼ )( )( 4/12/1 xhxb ,                          (3.144) 

trong đó độ rộng vịnh, tọa độ −)(xb  x  hướng dọc theo trục vịnh. 

Những sóng như vậy đặc biệt nguy hiểm đối với những vịnh có 
dạng chữ V và các cửa sông hình phễu, ở đó chúng có thể gây 
phá hủy mạnh mẽ. Những chu kỳ quan trắc được của những 
sãn dao 
động nền thông thường. 

ững 
nhân  quan 
tâm. Đó là các xoáy thuận chuyển động, các vùng front, các 

vùn

g
khoảng 2,5 phút sẽ xuất 

hiện

không được 
tạo thành. 

Về hiện tượng này có yết khá hay của Nagaoka 
do ông nêu ra vào đầu thế kỷ rằng dòng chảy Kurosio lan 
tru hể 

[274

gược (phân 
bố theo thứ tự bàn cờ). Các xoáy này dẫn tới kích thích những 
dao động đứng trong các vịnh và vũng biển bên cạnh trong 
trường hợp nếu như các chu kỳ riêng cơ bản của các thủy vực 
trùng hợp với chu kỳ đặc trưng của các xoáy (  

g này có thể khác nhiều so với các chu kỳ của những 

Các kết luận của Honda, Terada và nnk. [207] về nh
 tố bên ngoài dẫn tới tạo thành dao động lắc rất đáng

g bão, bão lớn v.v... Một tình huống đặc biệt gây tò mò được 
quan trắc thấy đối với các trạm nằm trong eo biển Naruto (ví 
dụ, đối với trạm Sioiasumi, bờ đông bắc đảo Sikomu): các dòng 
chảy thủy triều khi truyền vào biển Nhật Bản sinh ra ở đó 
những dao động lắc giống như tia không khí khi đi qua miệng 
kèn gây nên trong ống bầu những dao độn  thẳng đứng của cột 
không khí. Dao động lắc với chu kỳ 

 cùng với sự bắt đầu chuyển động của dòng triều từ phía 
đại dương (tức vào thời điểm nước ròng), đạt độ cao cực đại (cỡ 
18 cm) khi dòng chảy cực đại, và trở về không khi dòng chảy yếu 
dần (vào lúc nước lớn). Khi chu kỳ triều mới bắt đầu thì bức 
tranh được lặp lại. Khi các dòng chảy triều hướng về phía ngược 
lại (tức ra phía đại dương) các dao động lắc kiểu đó 

một giả thu

yền với tốc độ một số nút dọc theo bờ Thái Bình Dương có t
là nguồn dao động sóng dài của mực nước ở vùng bờ Nhật Bản 

]. Những quan trắc ở eo biển Naruto chứng tỏ khả năng có 
thể của cơ chế tương tự phát sinh dao động lắc. 

50 năm sau công trình của Honda và nnk. [207], để giải 
thích hiện tượng dao động lắc ở eo biển Naruto, Nakano và Abe 
[274] đã tiến hành những thí nghiệm chuyên đề trong phòng thí 
nghiệm và xây dựng mô hình lý thuyết phát sinh dao động lắc 
bởi dòng triều. Họ đã chỉ ra rằng nếu tốc độ dòng chảy ở trong 
eo biển vượt trội một giá trị tới hạn nào đó, thì ở hai phía của 
dòng bắt đầu tạo thành các xoáy Karman đối xứng n

vorT ) xác định từ
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biểu thức đơn giản 

u
lT =vor ,                                      (3.145) 

ở đây giữa hai xoáy lân cận nằm ở một phía của 
dòng, ộ lan truyền của các xoáy (  
độ của dòng triều). Giá trị Nakano và Abe tìm 

được từ thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, nếu tính đến nhân 
tử tỷ lệ 

−l  khoảng cách 
ưu  tốc ® Vu  6,0  ...4,0= , −V  tốc

79,9vor =T s do 

200=γ  thì khá gần với chu kỳ các dao động lắc quan 
trắc ở Sioiasumi 3). 

Trở lại với công trình của Honda, Terada và nnk. [207], 
chúng ta nhận xét rằng đối với nhiều thế hệ các nhà hải dương 
học Nhật Bản nghiên cứu dao động lắc, sóng thần và những dao 
động sóng dài khác, thì công trình này giống như một kiểu bách 
khoa toàn thư. Đáng tiếc, ở bên ngoài nước Nhật thì công trình 
này chưa được mấy ai biết tới mặc dù nó đã được công bố bằng 
tiếng Anh. Nhiều quy luật quan trọng về hình thành các dao 
động lắc đã từng được nhắc tới trong công trình [207] thì sau 
nhiều thập niên đã được độc lập phát hiện ở những nước khác. 

Dưới ảnh hưởng của công trình [207], ở Nhật Bản trong 
những năm trước và những năm đầu tiên sau chiến tranh đã 
tiến hành nhiều nghiên cứu về dao động lắc ở các vịnh v  vũng 
biển, nhưng hầu như trong tất cả những công trình đó sự chú ý 
chủ yếu g cộng 
hưởng và r
dài, độ cao sóng, những biến đổi của chúng theo thời gian (sự 
phát hình 
thành v. hiên 
cứu của Nakano và Unoki vào đầu những năm sáu mươi [275]. 
Họ 

1
ắc được những dao động với 

độ cao hơn 140 cm. 

Sự biến động các tham số dao động lắc đối với các trạm 
khác nhau rất lớn: chu kỳ biến đổi từ một số phút (Aiukawa, 
Abarasu) đến một số giờ (Osaka, Nagoia). Nhưng điển hình 
nhất là các chu kỳ từ 15 đến 50 phút, độ lặp lại của dao động lắc 
biến đổi từ 2−3 trường hợp một năm (Kure, Vakaiama) đến 
50−60 (Abasiri, Masuiama, Omaezaki), thời gian kéo dài từ 1 
giờ đến một số ngày. 

Tuy nhiên, trên cơ sở phân tích hình dạng các thủy vực 
cũng như các tổ chức đồ chu kỳ dao động có thể tách biệt được 
một số kiểu thủy vực. 

A. Các vũng biển dài hẹp với cửa thể hiện rõ 

Dao động lắc của các vịnh này mang đặc điểm ổn định thể 
hiện rõ, các tổ chức đồ đặc trưng bởi những đỉnh hẹp nhọn với 
một (Simidzu, Aiukawa, Tonoura, Simosu, Phutami v.v...) hay 
hai (Miako, Uchiura) chu kỳ thống trị. 

B. Các vịnh lớn (Tokyo, Osaka, Ise, Kagosima v.v...) 

Các tổ chức đồ có đặc điểm nhiều mốt, dao động không ổn 
định, rất hay quan trắc thấy những dao động không dừng. 

1500 =T s, khá gần với công thức (3.14

µ

 giành cho việc xác định những chu kỳ dao độn 
ất ít chú ý tới việc xác định độ lặp lại, thời gian kéo 

sinh và tiêu tán), những biến thiên mùa, cơ chế 
v g ng... Chính là những vấn đề đó đã là đối tượn

đã phân tích các dao động lắc tại 45 trạm, phần lớn trong số 
đó chưa được xét trong công trình [207]. Thời gian kéo dài của 

các chuỗi quan trắc được sử dụng là từ 1 đến 26 năm. Đã tính 
toán các tổ chức đồ độ cao và chu kỳ dao động, ước lượng các độ 
cao cực trị của dao động lắc, độ lặp lại của chúng trong các mùa 
khác nhau, khảo sát các dao động lắc do sóng thần gây nên 
v.v... 

Những thông tin chính về biểu hiện mạnh của các dao động 
lắc không phải nguồn gốc địa chấn đối với một số trạm vùng bờ 
nước Nhật được dẫn ở bảng 3.7. Thấy rõ rằng dao động lắc với 
độ cao hơn  m không phải là hiếm, còn ở một số trạm (Mera, 
Miako, Kusimoto) thậm chí quan tr
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C. Các vịnh và vũng biển hình dạng không đều (Maisaka, 
Toba, Sakai, Uvadzima, Ovase v.v...) 

Các tổ chức đồ có đặc điểm nhiều mốt phức tạp. 

D. Các thủy vực với cửa mở rộng, với chúng thậm chí 
thường hay khó xác định đường cửa (Hachinoke, Omaezaki, 
Onahama, Ivasaki v.v...) 

hơn 70 

, vì sao một và cùng một nhiễu động bên 

Trên tổ chức đồ chu kỳ có cực đại rộng mờ nhạt hoặc một số 
cực đại. 

E. Các đảo và bờ thoáng (Okađa, Chosi v.v...) 

Đối với các trạm này thường hay gặp những dao động khá 
mạnh, nhưng các tổ chức đồ chu kỳ có đặc điểm khá phức tạp. 

Thông thường dao động lắc mạnh nhất gặp thấy ở các thủy 
vực kiểu A, đối với các vịnh kiểu B dao động lắc ít khi cao hơn 
20 cm, các thủy vực kiểu C giữ vị trí trung gian. 

Trong bảng 3.7 dẫn dữ liệu về các dao động lắc cực trị tại 
18 trạm. Tại 27 trạm còn lại dao động lắc mạnh (độ cao 
cm) hoàn toàn không gặp thấy, hoặc chúng được gây nên bởi 
sóng thần. 

Nakano và Unoki không giải thích những nguyên nhân 
khác biệt nhiều như vậy về độ cao của dao động lắc ở các vũng 
vịnh khác nhau, ví dụ
ngoài lại sinh ra những phản ứng rất khác nhau ở các thủy vực 
khác nhau (ví dụ điển hình là những quan trắc trên đảo 
Shikotan đã dẫn trên hình 3.32). 

Tuy nhiên các kết quả khảo sát lý thuyết về sự hình thành 
dao động sóng dài trình bày ở trên cho phép trả lời câu hỏi này. 

 

Hình 3.32. Những thăng giáng đồng thời của khí áp (a) và dao động mực 
nước biển ( ) khu vực đảo Shikotan khi front dông ngày 8/ 5/1991 đi qua b
Các số hiệu bên cạnh băng ghi tương ứng với số hiệu trạm: a) 1 − vũng 

§mitrov, 2 − Malokurilsk, 3 − Krabozavo®sk; b) 1 − Otratnoi, 2 − 
Malokurilsk, 3 − Krabov 
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Như đã cho thấy ở mục 2.8, độ lớn tương đối của cực đại 
cộng hưởng trong phổ năng lượng của các dao động, tức thích 
ứng thực tế của thủy vực đối với tác động bên ngoài, được xác 
định bằng hệ số chất lượng Q  của hệ thống (của thủy vực cụ 

thể). Hệ số chất lượng càng cao thì càng có thể kỳ vọng các dao 
động mạnh đối với thủy vực đang xét (ứng với cùng những điều 
kiện khác như nhau). Như Miles và Munk [254] đã cho biết, giá 
trị Q  phụ thuộc mạnh vào hình dạng thủy vực và thường (ít ra 

là đối với hài Helmholtz) tăng lên khi độ rộng cửa giảm. Những 
vũng và vịnh biển dài hẹp mà Nakano và Unoki xếp vào kiểu A 
có h

(kiểu D) có hệ số chất 
lượn

đột biến khí áp đi qua (xem hình 3.32). ở đây, như có thể thấy 
rõ từ hình vẽ, trong mỗi thủy vực xuất hiện những dao động với 
chu kỳ riêng của mình: ở vịnh Malokurilsk − gần 18,5 phút, 

ệ số chất lượng cao, vì vậy chính là ở đấy thường hay quan 
trắc thấy dao động lắc mạnh. Ngược lại, các vịnh lớn (kiểu B) 
hay những thủy vực với cửa mở rộng 

g bé, vì vậy những dao động lắc mạnh ở đấy tương đối hiếm. 

Những dao động sóng dài đáng kể quan trắc được ở gần bờ 
thoáng (kiểu E) chắc chắn có cơ chế hình thành khác và có lẽ 
liên quan tới sự khuếch đại trên thềm đối với các sóng từ vùng 
khơi đại dương đi tới (do cộng hưởng thềm). 

Các nguyên nhân gây nên những dao động lắc cực trị ở 
vùng bờ nước Nhật rất đa dạng: các xoáy thuận, xoáy nghịch, 
bão, front lạnh v.v... (xem bảng 3.7). Trong những năm 
1989−1991 V. A. Djumagaliev đã tiến hành khảo sát những đặc 
điểm hình thành dao động lắc ở một số vũng biển đảo Shikotan 
(Nam Kuril). Nhìn chung, các kết quả nhận được khá phù hợp 
với những kết quả của Honda, Terada và nnk. [207] và Nakano, 
Unoki [275]. Ví dụ, đã nhận ra rằng các dao động lắc gần vùng 
bờ Kuril được sinh ra bởi các nhân tố bên ngoài khác nhau, 
nhưng thường xuyên nhất là các dao động mạnh xuất hiện khi 

ag
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vịnh Krabov − 31 phút, vịnh Otratnoi (nơi dao động lắc biểu 
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hiện ít rõ nét hơn) − khoảng 28 phút. Các độ cao tương ứng của 
dao động lắc (quy mô dao động) ở các vịnh đó tuần tự bằng 
15−20, 35−40 và 10−12 cm. 

Các đợt đột biến áp suất thường gắn liền với những vùng 
chanh chấp front, nhưng đôi khi cũng gặp thấy ở bên trong 
những thành nội bộ một khối không khí. Những dao động lắc 
mạnh ở các vũng biển đảo Shikotan đã từng được quan trắc 
thấy trong khi những chuỗi sóng khí quyển đi qua, đặc biệt khi 
chu kỳ của những sóng đó gần với chu kỳ cộng hưởng [288]. 

 

Hình 3.33. Sự kích thích cộng hưởng dao động lắc tại trạm 
Southwest Pac, châu thổ sông Missisipi, ngày 18 − 19/3/1952  

bởi front khí quyển di chuyển 
1 − dao động mực nước biển, 2 và 3 − các hài dao động riêng thứ nhất 

và thứ hai, 4 − khí áp (từ công trình [349]) 

Một trường hợp kích thích dao động lắc rất đáng quan tâm  
được mô tả trong công trình của Wilson [249]. Front khí quyển 
ngày 17−19 tháng 3 năm 1952 truyền theo đông dọc bờ bắc vịnh 
Mêhicô đã gây nên những dao động đáng kể mực nước biển tại 
một loạt trạm ven bờ. Chúng có đặc điểm đặc biệt khác lạ tại 
trạm Sơ−thwest Pac gần cửa sông Missisipi (hình 3.33). Phân 
tích kỹ băng ghi mực nước đã cho thấy rằng những dao động 
quan trắc được là tổng cộng của hai dao động điều hòa chính: 
thứ 

 1 trên hình 
3.33

Nam Phi. 
Ngư

 số thông tin 
bổ s

nhất − với chu kỳ 5,31 =T  giờ, biên độ 151 =ζ cm, thứ hai − 
với 83,12 =T  giờ, 7,102 =ζ cm và một phần bổ sung nhỏ của dao 

động điều hòa thứ ba. Các trị số dao động riêng tương ứng gây 
nên bởi những thăng giáng khí quyển được tính toán theo lý 
thuyết đối với vịnh hình bán nguyệt (ghi bằng số

) như sau: 23,31 =T  giờ, 1ζ  7,17= cm; 61,12 =T  giờ, 
7,1021 =+ ζζ cm, như vậy khá phù hợp với quan trắc. 

Các công trình nghiên cứu dao động lắc ở các vũng vịnh và 
cảng biển trong những năm sau chiến tranh liên quan tới hai 
vấn đề đã nêu ở trên (sóng thần và xô đẩy tầu) đã phát triển 
mạnh ở nhiều nước, trước hết là Mỹ và Cộng hòa 

ời ta đã xây dựng những phương pháp số tin cậy để tính 
toán các dao động riêng trong các thủy vực tự nhiên [62, 171, 
193, 280],  bắt đầu tiến hành những thí nghiệm chuyên đề 
ngoài hiện trường để đo dao động lắc nhờ những cảm biến áp 
suất thủy tĩnh đặt sát đáy [20, 109, 110, 124, 147]. F. Raikhlen 
[84] và Wilson [349] đã có tổng quan cơ bản về những nghiên 
cứu lý thuyết và thực nghiệm về dao động lắc, một

ung hữu ích về dao động lắc có thể tìm thấy trong các cuốn 
chuyên khảo của Wregel [345], N. A. Labzovski [46], V. S. 
B−chkov và S. S. Strekalov [9], T. Murty [67, 270]. Hiện nay, 
chu kỳ các dao động riêng ở nhiều vùng nước của Đại dương Thế 
giới đã được biết khá tốt (bảng 3.8). Vấn đề then chốt là vấn đề 
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về cơ chế phát sinh các dao động lắc ở những thủy vực khác 
nhau. Những dữ liệu khảo sát cho thấy rằng không tồn tại một 
cơ chế vạn năng nào đó kích thích các dao động lắc thậm chí 
trong phạm vi một thủy vực: ở những thời điểm khác nhau có 
những nhân tố khác nhau có thể gây nên các dao động đứng 
giống nhau về độ lớn. Trong khi đó có thể nói về những quy luật 
nhÊ

− eo biển 
này

n ở phía đông nam − 
chuỗi đảo Malo - Kurilsk (hình 3.34 a). 

ril 
và v

 bờ Malokurilsk, Nam 
Kur

ều kiện địa lý tự nhiên tới sự hình thành 
các dao động riêng (dao động lắc). Máy ghi mực nước ở 
Malokurilsk (đảo Shikotan) nằm 
lập với một cửa hẹp (hình 3.34 b). Máy ghi mực nước của trạm 

Nam Kurilsk nằm trên một 
đoạn bờ tương đối thẳng của đảo Kunashi, nhưng toàn bộ vùng 
này chịu ảnh hưởng của các dao động 
Kurilsk, một hệ thống phức tạp với cửa vào rộng và các lỗ thông 
phía

t định. Đối với những vịnh lớn với chu kỳ riêng từ một số giờ 
đến 10 − 20 giờ, có lẽ nguồn chủ yếu của các dao động lắc là 
thủy triều và nước dâng trong bão. Thật vậy, theo ý kiến của B. 
Wilson [349], trận nước dâng thảm họa ở Bănglađet ngày 
13/11/1970 với gần 1 triệu người chết (có thể là thảm họa tự 
nhiên khủng khiếp nhất của thế kỉ 20) đã chủ yếu liên quan tới 
những dao động cộng hưởng trong vịnh Bengan gây nên bởi 
nước dâng. Trong các vịnh và vũng biển kích thước trung bình 
với chu kỳ riêng từ 10 phút đến một số giờ, dao động lắc chủ yếu 
phát sinh bởi các quá trình khí quyển (bão, dải tương phản 
front, gió giật mạnh, sóng khí quyển v.v...). Đối với những thủy 
vực như vậy thì sóng thần cũng là mối đe dọa lớn, chúng có 
cùng những chu kỳ đặc trưng xấp xỉ [67, 88]. Cuối cùng, đối với 
các vũng biển nhỏ và hải cảng trong đó các dao động riêng có 
chu kỳ một số phút, thì vai trò chính kích thích dao động lắc là 
sóng gió và sóng lừng [9, 145, 348]. 

3.11. ảnh hưởng của các dao động lắc tới sự hình thành 
phổ các sóng dài ở vùng Nam Kuril 

Trên ví dụ một số vũng biển ở Nam Kuril chúng ta sẽ xét 
ảnh hưởng của các dao động lắc tới đặc điểm chung của phổ 
sóng dài ở các khu vực ven bờ đại dương cũng như những kết 
quả tính toán bằng số các dao động riêng ở các thủy vực tương 
ứng và các quan trắc trực tiếp về dao động mực nước biển. 

Vùng bờ chuỗi đảo Kuril rất không đồng nhất. ở đây, trong 
một số vũng và vịnh biển quan trắc được những dao động lắc 
đáng kể. Các kiểu dao động sóng đứng đặc biệt còn xuất hiện 
giữa các nhóm đảo, ví dụ ở trong eo biển Nam Kuril 

 giống như một cái hòm giới hạn ở phía tây nam bởi đảo 
Hokkaiđô, ở phía tây bắc − đảo Kunashi, cò

Sóng thần là mối đe dọa nghiêm trọng đối với vùng bờ Ku
× vậy việc tính toán các đặc điểm cộng hưởng của địa hình 

đối với vùng này có ý nghĩa thực dụng to lớn. 

Trong công trình của A. B. Rabinovich và A. S. Leviant 
[78], để phân tích dao động lắc ở khu vực Nam Kuril đã sử dụng 
dữ liệu của các trạm ghi mực nước ven

ilsk và Burevestnhik (xem hình 3.34 a). Có hai vấn đề thực 
tế quan trọng chi phối việc lựa chọn những trạm này: 1) việc 
phân vùng sóng thần khu vực ven bờ các điểm dân cư chính; 2) 
xây dựng Hệ thống thống nhất tự động quan trắc sóng thần, để 
đảm bảo việc này cần dữ liệu về mực nước nhiễu sóng dài tự 
nhiên của các trạm ven bờ khác nhau. Tuy nhiên, những trạm 
này cũng còn có ý nghĩa khoa học thuần túy từ góc độ nghiên 
cứu ảnh hưởng của đi

bên trong một vũng biển biệt 

Burevestnhik được đặt ở bờ vịnh Kasatka (đảo Iturup), về hình 
dạng giống như một hình bán nguyệt, tức một thủy vực nửa kín 
với cửa rộng. Máy tự ghi mực nước ở 

riêng của eo biển Nam 

 bên sườn (các eo phân cách các đảo của chuỗi đảo 
Malokurilsk và tách biệt Kunashi với Hokkaiđô). Phân tích các 
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dữ liệu thực nghiệm nhận được từ các trạm Malokurilsk, 
Burevestnhik, Nam Kurilsk và so sánh với những dữ liệu mô 
hình hóa lý thuyết có thể có giá trị từ giác độ tìm hiểu cơ chế 
phát sinh dao động lắc trong điều kiện tự nhiên. 

Thông thường sự khuếch đại các dao động lắc quan trắc 
được khi các cơn bão đi qua. Độ lặp lại cực đại của bão đi vào 
vùng quần đảo Kurl rơi vào các tháng tám − chín. Vì vậy chính 
là hai tháng này đã được chọn để phân tích trong công trình 
[78]

973, lấy số ghi với bước thời 
Nam

tế k  mỗi trạm 
hìn

. Đối với Burevestnhik và Malokurilsk đã sử dụng các băng 
mực nước năm 1 5 =∆t  phút, đối với 

 Kurilsk − năm 1975 với bước 10 =∆t  phút. Khối lượng 
thông tin lớn đã cho phép khảo sát chi tiết những dao động sóng 
dài nền ở dải chu kỳ từ 10−20 phút đến một số giờ và ước lượng 
các đặc trưng thống kê của dao động lắc. 

Việc phân tích đã được thực hiện theo từng tháng riêng biệt 
và bao gồm ba yếu tố chính: 1) tính toán các tổ chức đồ độ cao 
và chu kỳ của từng dao động; 2) phân tích phổ các băng ghi; 3) 
phân tích phổ liên hệ của các chuỗi quan trắc đồng thời ở 
Malokurilsk và Burevestnhik. Thủy triều đã được tính toán 
theo phương pháp bình phương nhỏ nhất và được loại khỏi các 
chuỗi ban đầu. Các chuỗi m−c nước dư đã được sử dụng để phân 
tích tiếp. 

Phân tích hàm hiệp biến của các quá trình sóng dài ở 
Malokurilsk và Burevestnhik đã cho thấy rằng trên các chu kỳ 
bé hơn 7,5 giờ sự liên hệ giữa các dao động ở các trạm này thực 

hông tồn tại, và do đó, trường sóng dài đối với
h thành độc lập với nhau. 

 

 

Hình 3.34. Vùng Nam
nước Nam Kur

 Kuril và vị trí các trạm mực 
ilsk, Malokurilsk và Burevestnhik (a); 

vùng vũng Malokurilsk, đảo Shikotan (b): 1−4 − các 
trạm đặt đáy, 5 − trạm mực nước trên bờ Malokurilsk; 

vùng vịnh Kasatka, đảo Iturup (c) 
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Các tổ chức đồ và phổ tính được đối với tất cả các trạm được 
biểu diễn trên các hình 3.35, 3.36. Thấy rõ rằng các đặc trưng 
nhận được cho những tháng khác nhau tại một trạm khá phù 
hợp với nhau, còn vào cùng một thời gian tại các trạm khác 
nhau thì khác nhau một cách đáng kể. Do sso, những đặc điểm 
chuyển động sóng dài ở đây được quyết định bởi các dao động 
riêng của mực nước trong từng thủy vực tương ứng, chứ không 
phải bởi những nhân tố bên ngoài. 

Chúng ta xem xét dao động tại từng trạm riêng biệt, sử 
dụng bổ sung những yết về dao động lắc 
trong eo biển Nam Kurilsk [62] và vũng biển Malokurilsk [81], 
cũng viên 
của otan 
[20, 147]. 

Kurilsk (hình 3.36 
c) nổi rõ các đỉnh phổ có những chu kỳ như sau: 4,7; 3,0; 2,1; 
1,7; 1,3; 1,1 giờ; 47; 38; 34; 26 phút. Ngoại trừ hai đỉnh đầu tiên 
thống trị rõ rệt, các đỉnh còn lại có độ lớn không đáng kể. Tuy 
nhiên, độ tin cậy của chúng được khẳng định bởi chỗ chúng có 

mặt cả trên các phổ tháng tám lẫn phổ tháng chín. 

R. A. Iaroshenia [105] đã nhận được những chu kỳ gần như 
vậy đối với vùng Nam Kurilsk khi xử lý một số băng ghi sóng 
thần từ xa: 1,9; 1,7; 1,2; 1,0 giờ và 49 phút. Những chu kỳ này 
đã được V. Ia. Maramzin [62] lý giải như là các dao động lắc của 
eo biển Nam Kurilsk. Ông đã xây dựng một mô hình số dao 
động mực nước đối với vùng này. Trong đó đã giả thiết rằng 
thủy vực được bao quanh từ ba phía bởi tường cứng, còn phía 
thứ tư (đông bắc) − cho điều kiện như (2.122), tức đường nút 
sóng. Tính toán được thực hiện bằng phương pháp phần tử hữu 
hạn. Bằng chương trình định lưới tự động, khu vực eo biển được 
chia ra thành 314 phần tử hữu hạn với 227 điểm nút. Đã nhận 
được mười chu kỳ dao động riêng thấp nhất như sau: 1,91; 1,73; 
1,30; 1,18; 1,03; 1,02 giờ; 49,2; 43,8; 40,2 và 37,8 phút. Dạng dao 
độn

áy 
ghi mực nước ở Nam Kurilsk và theo tính toán của V. Ia. 

 Nam Ku

kết quả tính toán lý thu

 như các dữ liệu thí nghiệm chuyên đề do các cộng tác 
Viện Thủy văn và Địa vật lý biển ở khu vực đảo Shik

Nam Kurilsk 

Các tổ chức đồ độ cao và chu kỳ dao động mực nước đối với 
Nam Kurilsk có đặc điểm một mốt tương đối đơn giản và được 
mô tả khá tốt bằng hàm phân bố Releygh. Thống trị những dao 
động với chu kỳ 20−40 phút và độ cao 2−5 cm (hình 3.35). Sóng 
cực đại trong tháng tám có độ cao 9,7 cm, trong tháng chín − 
11,4 cm. đặc điểm phân bố như vậy, cũng như độ cao và chu kỳ 
các sóng khá phù hợp với dữ liệu quan trắc thăng giáng mực 
nước biển mà V. S. B−chkov và nnk. nhận được trong các tháng 
giêng − hai năm 1961 nhờ cảm biến Van Dorn đặt ở gần Nam 
Kurilsk (các chu kỳ dao động quan trắc được nằm trong khoảng 
29−38 phút, độ cao trung bình nằm trong phạm vi 3,5−7 cm) [9]. 

Trên các phổ dao động mực nước ở Nam 

g của bốn hài đầu tiên được dẫn trên hình 3.37. 

Sự trùng hợp các chu kỳ thu được khi phân tích số liệu m

Maramzin là khá cao. Ngoại trừ những dao động với chu kỳ 4,7 
và 3,0 giờ. Có thể cho rằng chu kỳ thứ nhất trong hai chu kỳ 
này liên quan tới hài Helmholtz đối với eo biển rilsk nói 
chung.  Trong công trình không tính toán hài Helmholtz, nhưng 
chu kỳ của nó có thể ước lượng một cách gần đúng. Theo công 
thức (2.124), với vịnh hình chữ nhật độ sâu không đổi 10  3TT = , ở 
đây −1T  chu kỳ hài thứ nhất. Đối với mô hình hiện thực hơn có 
địa hình đáy dạng nửa parabôn (xem hình 2.21) 10  44,2 TT = . 

Xuất phát từ quan hệ này ta nhận được chu kỳ của hài 
Helmholtz đối với eo biển Nam Kurilsk bằng 4,66 giờ, gần với 
chu kỳ của đỉnh phổ chính theo dữ liệu phân tích. 

Đối với hài thứ nhất ( 91,11 =T  giờ), theo tính toán, đường 
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nút đi ngang qua gần Nam Kurilsk, vì vậy dễ hiểu vì sao tại 
trạm này nó biểu hiện yếu (xem hình 3.
đại phổ với chu kỳ 3 giờ không được rõ

36 c). Bản chất của cực 
. Có thể, đó là hài điều 

hòa thủy triều bức xạ 8S  chưa bị loại bỏ. 

 
Hình 3.35. Các tổ chức đồ độ cao (a) và chu kỳ (b) của dao động sóng dài mực 

nước đại dương ở Nam Kurilsk, Burevestnhik và Malokurilsk 

của mô hình số đã đề xuất tron
động lắc ở vùng này. Những giả t

Sự phù hợp cao giữa các chu kỳ lý thuyết và quan trắc 
chứng minh rằng nhữ trị biểu hiện trên phổ sóng dài ở 
trạm Nam Kurilsk thự động riêng của eo 
biển Nam Kurilsk gây nên và cũng chứng tỏ về chất lượng cao 

g công trình [62] để tính dao 
hiết đã chấp nhận (không tính 

ng cực 
c sự là do những dao 

đến các eo của chuỗi đảo Malokurilsk và eo giữa Kunashi và 
Hokkaiđô; điều kiện đơn giản tại biên lỏng), có lẽ là không 
nghiêm trọng. 

__________________ 

 

 

__________________ 

Đồng thời các kết quả phân tích phổ cho thấy rằng dao 
động lắc ở vùng Nam Kurilsk thể hiện tương đối yếu, hệ số chất 
lượng nhỏ, do đó, ở đây không có điều kiện để khuếch đại cộng 
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hưởng các sóng tới. Điều này được khẳng định bằng dữ liệu 
phân tích sóng thần Shikotan (23/2/1980) [23]: sóng thần có độ 
cao ở vùng thềm bên ngoài cỡ 7 cm, khi tiến tới Nam Kurilsk chỉ 
tăng lên tới 11 cm, mặc dù các chu kỳ mang năng lượng của 
chúng (50, 25 và 15 phút) gần bằng các chu kỳ riêng của eo biển 
Nam Kurilsk. 

Chúng tôi lưu ý rằng xét theo các tham số và theo phân loại 
của Nakano và Unoki [275], thì có thể xếp eo biển Nam Kurilsk 
vào các thủy vực kiểu B, như ở trên đã nhận xét, hiếm khi quan 
trắc thấy những dao động lắc mạnh. 

Malokurilsk 

Khi phân tích các dao động mực nước đại dương ở khu vực 
làng Malokurilsk,  ngoài các băng máy ghi mực nước trên bờ còn 
sử dụng số liệu của bốn trạm cáp đặt tại đáy (xem hình 3.34 b). 
Mùa thu năm 1986, nhờ các trạm thiết lập ở vũng biển Malo-
kurilsk và vũng Logiơnoi (các trạm 1 và 2) đã thu được các băng 
ghi sóng dài kéo dài tuần tự 7 và 12 ngày [147]. Trong tháng 
chín năm 1 990 đã tiến hành đặt các trạm cố định 3 và 4 bên trong 
vũng Malokurilsk và tại cửa của nó, các trạm này hoạt động 
đồng thời trong vòng một số tháng [20]. Quan trắc ở tất cả các 
trạm đặt tại đáy thực hiện với độ gián đoạn 1 phút. 

Các dao động sóng dài ở Malokurilsk biểu hiện mạnh và rõ 
hơn so với ở Nam Kurilsk. Theo số liệu máy ghi mực nước, các 
độ cao điển hình của sóng là 3−6 cm, cực đại − 24,9 cm (tháng 
tám) và 26,7 cm (tháng chín) (xem hình 3.35). Phân bố độ cao 
của những dao động riêng biệt ở đây cũng được mô tả tốt bằng 
hàm Releygh, nhưng chu kỳ (khác với ở Nam Kurilsk) có luật 
phân bố gần giống phân bố chuẩn. 
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h 3.38. Các phổ sóng dài ghi được ở các trạm đáy 1 
g vũng Malokurilsk (a) và 2 trong vũng Logiơnoi (b) 

ức đồ chu kỳ thu được trên cơ sở phân tích số liệu 
nước (xem hình 3.35) và quan trắc tại trạm 1 nằm 
ũng Malokurilsk cho thấy sự thốn

Hìn
tron

Các tổ ch
máy ghi mực 
ở bên trong v g trị rõ rệt của 
dao động với chu 
đại chính rơi 
a). Tại trạm 2
(hình 3.38 b
riêng của vũng biển. 

kỳ 17−21 phút. Theo số liệu phân tích phổ, cực 
vào chu kỳ 18,6−18,8 phút (xem hình 3.36 a, 3.38 
 đặt ở bên ngoài vũng, cực đại này không thể hiện 

). Rõ ràng chu kỳ áp đảo liên quan tới các dao động 

Hình 3.37. Hình dạng các dao động riêng ở vùng eo 
Nam Kurilsk với chu kỳ 1,91 giờ (a), 1,73 giờ (b), 1,30 

giờ (c) và 1,18 giờ (d) (từ công trình [61]) 
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Hình 3.39. Các giai đoạn xây dựng lưới tọa độ đối với vũng Malokurilsk 
(từ công trình [81]) 

a − lưới tọa độ trên miền xuất phát; b − lưới tọa độ trên miền biến đổi 
Giukovski; c − lưới tọa độ cực trên vòng khuyên tròn thu được sau khi 

áp dụng thuật toán RT ánh xạ đồng dạng 

Trên các phổ máy ghi mực nước còn có những cực đại khác 
(xem hình 3.36 a, 3.38), nhưng chúng thể hiện rất yếu so với cực 
đại chính. 

Để ước lượng hệ só chất lượng Q  của cực đại chính đã sử 

dụng công thức gần đúng (2.131), theo đó Q  bằng 12−14 đối với 

máy ghi mực nước và 9,5 1đối với trạm . 

Các trị số chất lượng khá cao nói lên khả năng khuếch đại 
cộng hưởng các sóng thần đi tới từ vùng khơi đại dương. Thật 

80 
vũng lên tới 32 cm (tức đã tăng lên hầu 

như 5 lần so với địa hình bên ngoài) và chu kỳ − khoảng 17 phút 

vậy, trong thời gian trận sóng thần ngày 23 tháng 2 năm 19
độ cao sóng bên trong 

[23] (tức thực tế bằng chu kỳ của cực đại phổ chính). 

 

 

Hình 3.40. Hình dạng tính toán của các dao động riêng ở vũng Malokurilsk 
Chỉ ra các chu kỳ dao động; vị trí của máy ghi mực nước trên bờ và trạm đáy 1 

Tính toán các dao động riêng ở vũng đã được thực hiện theo 
một phương pháp do B. I. Rabinovich đề xuất. Phương pháp này 
dựa trên phép ánh xạ đồng dạng bằng số miền có hình dạng 
phức tạp lên vòng tròn hay vòng khuyên nhờ thuật toán RT  
truy hồi số trị [82, 83]. Khi tính toán dao động lắc trong vũng đã 
giả định rằng tại cửa vào vũng thỏa mãn điều kiện (2.122). Xây 
dựng phép ánh xạ gương vùng xuất phát tương đối so với trục L 
(hình 3.39 a). Bằng cách đó giả định rằng tất cả các dạng dao 
động của nước trong vũng có đường nút tại trục này. 
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Hình 3.41. Các phổ sóng dài theo dữ liệu quan trắc tại trạm 3 
ở vũng Malokurilsk (1) và trạm 4 tại cửa vào vũng (2) 

 

Hình 3.42. Đặc trưng tần số đối với trạm 3 ở vũng Malokurilsk so với 
trạm 4 theo số liệu quan trắc (a) và tính toán bằng số (b) 

Phép ánh xạ lên vòng khuyên sử dụng trong khi tính toán 
vũng Malokurilsk [81] sẽ đảm bảo kết quả của những thủy vực 
có dạng trải dài và những thủy vực hình dạng phức tạp chính 
xác hơn so với phép ánh xạ lên hình tròn. Phép ánh xạ khởi đầu 
của miền tính xuất phát lên vòng khuyên cong (hình 3.39 b) nhờ 
phép biến đổi tổng quát Giukovski sẽ cải thiện miền tính và 

dựng hình 
tượng RT h 3.39 c 
đã cần đến 50 b  tròn 
nhË

thuận tiện cho việc ứng dụng thuật toán RT. Khi xây 
 của vũng Malokurilsk được trình bày trên hìn

ước với sai số ánh xạ 0,5 %. Vòng khuyên
n được được “duỗi thẳng ra” thành hình chữ nhật ζ  trong 

mặt phẳng ηξζ i+= ; trong đó lát cắt được thực hiện dọc theo 

bán trục thực chiều dương của vòng khuyên. 
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Nhờ kết quả của một chuỗi ánh xạ đồng dạng, phương trình 
sóng dài dưới dạng (2.136a) viết lại đối với thế vận tốc 
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Hhh D ,              (3.146) 

ở đây −′=   )(2 ζzH  jacobien biến đổi mặt phẳng yixz  +=  thành 

mặt phẳng ηξζ  i+= , còn g/22 ω=D . 

Điều kiện biên tại các biên cứng có dạng (2.137a). Bài toán 
(3.146), (2.137a) tương đương với bài toán về cực tiểu hóa phiếm 
hàm 

[ ]1 222∫
′

−∇=
S

dSHhV  )(   
2

 ψψ D ,                   (3.147) 

để giải nó trong công trình [81] đã sử dụng thủ tục chuẩn của 
phương pháp Rits. Với tư cách những hàm tọa độ đã sử dụng 
các hàm lượng giác thỏa mãn trên mặt phẳng ζ  những đòi hỏi 

độc lập tuyến tính, sự đầy đủ phiếm hàm và tính trực giao hằng 
số trên miền tính xuất phát. 

Sau khi thực hiện các tính toán tương ứng (sử dụng 12 hàm 
tọa độ) và tìm các tần số riêng đã thực hiện phép biến đổi 
nghịch và dựng hình dạng dao động. Tính toán thực hiện theo 
hai phương án: các chu kỳ thu được đối với nước lớn và nước 
ròng thủy triều đã được lấy trung bình. Trên hình 3.40 dẫn sáu 
dạng dao động thấp nhất và chỉ ra các chu kỳ tương ứng. 

Từ các hình vẽ đã trình bày suy ra rằng cực đại mang năng 
lượn

tích của Nakano và Unoki đối với vùng bờ nước Nhật [275]) tình 
huống như vậy khá điển hình. Trên phổ đối với trạm 1 (xem 
hình 3.38 a) còn nhận thấy những cực đại yếu ớt, có lẽ được gây 

g chính ở vũng Malokurilsk bị chi phối bởi hài Helmholtz; 
đối với những thủy vực có cửa hẹp (như có thể suy ra từ phân 
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nên bởi các hài dao động riêng thứ hai và thứ ba. Đường nút đối 
với hài thứ nhất đi ngang qua gần điểm đặt trạm 1, vì vậy 
không thể hy vọng sự xuất hiện của hài này trên phổ. Trong 
công trình của V. A. Djumâgliev và nnk. [20] với mục đích ước 
lượng các đặc điểm chuyển tiếp của vũng Malokurilsk đã sử 
dụng dữ liệu của các trạm 3, 4 và tiến hành tính toán số (hình 
3.41−3.42). 

Cực đại trong phổ với chu kỳ 18,2 phút tương ứng với hài cơ 
bản

với tần số khác nhau bên trong vũng biển (tại trạm 3) so với dao 
động tại cửa (tại trạm 4).  Ngoài ra còn xuất hiện thêm cực trị 
yếu với chu kỳ 6,8 phút gần với chu kỳ của hài thứ nhất. 

ta 

nhữ

ược của các đặc trưng 
tần số thu được bằng cách như vậy với những dao động sóng dài 
nền xác định trên cơ sở các đo đạc trực tiếp gây nghi ngờ. Vì 
vậy, trong công trình khi tính toán các tính chất tần số của 

vòn

, đối với trạm 3 áp đảo mạnh. Chính cực đại này cũng thể 
hiện đối với trạm 4 nằm ở cửa vào vũng, nhưng nó yếu hơn tới 
một bậc. Trên phổ trạm 3 cũng nhận rõ những cực đại yếu hơn 
với chu kỳ 3,9; 3,3 và 2,8 phút, khá gần với những chu kỳ tính 
được theo mô hình [81] của các hài thứ hai, thứ ba và thứ tư 
(hình 3.40). Chính những cực đại này nổi rõ trên đồ thị đặc 
trưng tần số (hình 3.42 a) cho biết sự khuếch đại các dao động 

Đồ thị đặc trưng pha và hàm hiệp biến (hình 3.43 a) cho 
khái niệm trực quan về cấu trúc hài của các dao động. Tại 

ng tần số tương ứng với các tần số cộng hưởng của vũng ta 
thấy sự giảm đột ngột hàm hiệp biến và sự biến đổi nhảy vọt 
của pha (biến đổi 180o). 

Tính toán lý thuyết những đặc điểm chuyển tiếp của vũng 
Malokurilsk đã được thực hiện bằng phương pháp HN. Thông 
thường, việc tính toán đó quy về tính sự thích ứng đối với một 
xung ban đầu ngắn (có phổ rộng), sau đó phân tích Fourier đối 
với hàm xung. Tuy nhiên, tính so sánh ®

g tại cửa vào đã cho sóng ngẫu nhiên. Để dập tắt phần tần 
cao của phổ tín hiệu đầu vào đã sử dụng mô hình tự hồi quy bậc 
nhất: 

εζζ += −1
ˆˆ

nn a ,                                (3.148) 

ở đây −nζζ ˆ ...,  ,ˆ
1  các trị số mực nước của sóng đầu vào, ưa  hệ số 

hồi quy, −ε  nhiễu trắng. Phổ của tín hiệu như vậy được mô tả 
bằng biểu thức 

{ } 12 )(cos1[2)1()(         

−
∆−+−= taaSS ωω εεζζ .           (3.149) 

Các tính toán đã được thực hiện đối với tương tự sai phân 
hữu hạn hai chiều của phương trình (2.136a). Miền tính xuất 
phát đã được xấp xỉ bằng ma trận độ sâu 3636×  với bước 50 m. 
Việc sử dụng mô hình tự hồi quy của tín hiệu vào đã cho phép 
ngoài đặc trưng chuyển tiếp xác định hàm hiệp biến và độ dịch 
pha giữa các điểm riêng biệt của thủy vực và so sánh các kết 
quả tính toán và quan trắc. Trên hình 3.42 b, 3.43 b thể hiện 
các 

Burevestnhik 

Các tổ chức đồ độ cao sóng ở Burevestnhik, giống như ở 
Nam Kurilsk và Malokurilsk khá tương đồng với phân bố 

tính toán đặc trưng tần số, hàm hiệp biến và dịch pha đối 
với điểm tương ứng với vị trí trạm 3 so với trạm 4. Sự trùng hợp 
các tần số của những cực đại cộng hưởng, cũng như cấu trúc hài 
của các dao động (về điều này có thể xem xét theo hình dạng và 
cấu trúc của các hàm hiệp biến và dịch pha) với quan trắc là 
hoàn toàn tốt. Có những khác biệt về giá trị tuyệt đối của các 
cực đại cộng hưởng: đối với hài cơ bản hệ số khuếch đại tính 
được bằng 8,2 (quan trắc bằng 3,8), đối với hài thứ hai tuần tự 
là 8,6 và 1,5. Các khác biệt có thể là do ảnh hưởng triệt tiêu dao 
động của ma sát mà trong các tính toán số trị đã không kể đến, 
cũng như do xác định vị trí các trạm đo chưa đủ chính xác. 
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Releigh. Các độ cao sóng đặc trưng bằng 1−6 cm, cực đại − 15,8 
cm (tháng 8) và 12,0 cm (tháng 9). Các tổ chức đồ chu kỳ có cấu 
trúc hai hài biểu hiện rõ, một trong các cực đại ứng với chu kỳ 
15−20 phút, cực đại thứ hai 35−45 phút (xem hình 3.35). 

Trên các phổ dao động mực nước biển nổi rõ các cực đại với 
chu 

n xung và tính ra các chuỗi 
mực

ới đã 
cho bằng 250 m, kích thước miền tính ch phổ các 

 
3.30). 

g cực trị trên các phổ mực nước thực tế với các chu kỳ 
19,1

,5 phút) thì cũng đã biểu lộ 
tron

nh v
cả đối với những vùng ven bờ khác, đặc 

biệt với đường bờ bị chia cắt nhiề
nhiên khác nhau dẫn tới những khác biệt về đặc điểm và cấu 

c dao

kỳ: 1,63 giờ, 45; 30,5; 19,1; 13,5 và 11 phút (xem hình 3.36 
c), trong số đó đáng quan tâm nhất là các đỉnh nhọn với chu kỳ 
19,1 và 13,5 phút và một cực trị biểu hiện rõ với chu kỳ 45 phút. 

Tính toán lý thuyết các chu kỳ cộng hưởng đối với vùng 
Burevestnhik có một loạt đặc điểm đặc thù. Vùng này ít bị che 
chắn khỏi tác động của sóng đại dương và phổ sóng dài ở đây 
hình thành dưới tác động của hai nhân tố: 1) các dao động cộng 
hưởng trên thềm; 2) các dao động riêng của vịnh Kasatka. Ví 
dụ, cực đại trong phổ mực nước với chu kỳ 45 phút tương ứng 
với cực đại của hệ số khuếch đại của hàm chuyển tiếp đối với 
thềm đại dương (xem hình 3.30). 

Tính toán các dao động riêng đối với vịnh Kasatka đã được 
thực hiện bằng hai phương pháp độc lập với nhau [78, 288]. A. 
B. Rabinovich đã tính toán bằng phương pháp HN, trong đó ở 
vùng nước bên ngoài đã cho nguồ

 nước cho những điểm khác nhau của vùng nước bên trong, 
trong số đó có điểm ứng với trạm Burevestnhik. Bước lư

5040× . Phân tí
chuỗi mực nước tính được cho thấy sự hiện diện của các cực đại 
với chu kỳ 19,3; 13,8 và 11,0 phút, những chu kỳ này rất tương 
ứng với các cực đại phổ của chuỗi mực nước thực đo (xem hình

A. S. Leviant đã tính thêm dao động lắc ở vịnh Kasatka 
bằng cách giải bài toán về các giá trị riêng nhờ thuật toán RT, 

tương tự như đã làm đối với vũng Malokurilsk. Những dạng dao 
động chính nhận được sau khi tính có các chu kỳ: 31,9 (hài 
Helmholtz), 18,2; 12,5; 9,8; 9,0 phút v.v... Những khác biệt 
không lớn so với quan trắc (các chu kỳ tính được hơi nhỏ hơn các 
chu kỳ thực tế) là do đã bỏ qua sự phát xạ ra vùng khơi đại 
dương trong khi tính toán bằng phương pháp này (tức do cho 
đường nút tại cửa), đối với các vũng và vịnh với cửa rộng thì 
điều này có thể là quan trọng. Có lẽ, chính là do cửa rộng mà 
hài Helmholtz trong dao động mực nước đại dương ở 
Burevestnhik biểu lộ rất yếu (xem hình 3.30). 

Nh÷n
 và 13,5 phút liên quan tới các dao động lắc một và hai nút 

tạo thành giữa hai bờ đối diện của vịnh. 

Thực tế chính những chu kỳ đã từng nổi rõ trong dao động 
nền của mực nước (45, 19 và 13

g các băng ghi sóng thần ở vùng này. Các chu kỳ của những 
cực đại phổ tương ứng đối với sáu sóng thần theo dữ liệu phân 
tích của R. A. Iaroshenia [110] được đánh dấu trên hình 3.30. 

Khái quát các dữ liệu phân tích quan trắc và tính toán lý 
thuyết đối với tất cả ba trạm (Nam Kurilsk, Malokurilsk và 
Burevestnhik), có thể nói rằng dao động lắc có vai trò nhất định 
trong sự hì  thành phổ sóng dài ở ùng bờ Nam Kurilsk. Có lẽ, 
điều này là điển hình 

u. Các điều kiện địa lý tự 

trúc cá  động cũng như cường độ của chúng. 
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3.12. Abiki, ri à các dao động lắc cực trị khác 

Dao động lắc − hiện tượ g quan trắc được ở khắp nơi trong 
các vịnh, vũng, cảng biển. Tuy nhiên, độ cao của chúng ở những 

khác nhau rất khác nhau. Trên đây đã nhận xét rằng 
tính thường

ssaga v

n

vùng nước 
 xuyên và cường độ của các dao động lắc được quy 

hất l ượng cao. Khá nhiều các 
ví dụ loại tương tự đã được xem xét tr

ó, ở một số 
vùng của Đại dương Thế giới ghi nhận được những dao động lắc 
mạnh tới mức không thể giải thích sự 

ski, dao động 
lắc mạnh dị thường quan trắc được ở eo biển Euripa (Hi Lạp) và 
vũng biển Angiêri [46]. ở vùng bờ Trung Quốc, các dao động lắc 
là hiện t các vũng 
biển và goại trừ 
cảng  năm 
(1957−1980) 13 lần quan trắc được dao động lắc với độ cao (quy 
mô dao động) hơn 1 m, còn ngày 1/9/1980 đã ghi nhận được dao 
động với độ cao 293 cm [342]. Bức tranh tương tự cũng đặc 
trưng cho các vùng bờ Triều Tiên: trong phần lớn các trạm dao 
động lắc không lớn (mặc dù các vịnh và vũng biển dọc vùng bờ 
rất đa dạng), ngoại trừ cảng Pkhohan, ở đó thường xuyên quan 
trắc được những dao động lắc đáng kể [139]. Cuối cùng, dao 
động lắc ở vũng Nagasaki (gọi là “abiki”) có đặc điểm rất độc 
đáo, ngày 31/3/1978 đã ghi nhận được dao động với quy mô hơn 

4,5 m [111]. ở quần đảo Balearơ, đặc biệt trong vũng Siudadela 
(đảo Menorka, Tây Ban Nha) nhiều lần gặp thấy dao động lắc 
(gọi là “rissaga”) cao hơn 3−3,5 m [177, 331]. Nếu như đối với bờ 
Thái Bình Dương của quần đảo Kuril, của nước Nhật, nước Mỹ 
có thể nói về những hậu quả thảm khốc có thể có của sự khuếch 
đại cộng hưởng các sóng thần ở các vũng vịnh riêng biệt, thì 
những hiện tượng abiki và rissaga tự chúng là một tai biến 
thiên nhiên dẫn tới những phá hủy đáng kể. 

Các thủy vực trong đó quan trắc thấy những dao động lắc 
cực trị không có khác biệt gì về kích thước, về hình dạng hoặc về 
những đặc điểm nào khác. Vậy thì cái gì làm xuất hiện các dao 
động lắc độc đáo ở đó nếu như trong thủy vực lân cận cùng một 
nhiễu động thường gây nên một phản ứng rất yếu? 

Giese, Chapman và nnk. [175] đã đề xuất mô hình giải 
thích sự xuất hiện các dao động lắc lớn ở bờ Puerto-Riko bằng 
tác động của sóng nội thủy triều tạo thành vào các kỳ cận điểm. 
Theo ý kiến của họ, cơ chế tương tự cũng có thể là nguyên nhân 
hình t a Đại 
dương Thế giới ga. 

Không phủ nhận về nguyên tắc khả năng kích thích các 
thích dụng của mô hình [175] 

đối với vùng Puerto-Riko, chúng tôi lưu
năng của cơ chế này là rất đáng nghi ngờ, hơn nữa, hiện đang có 
nhữ

 nói rằng những vụ xuất hiện dao động 
sóng dài đáng kể nguồn gốc khí tư

định bởi hình dạng và kích thước thủy vực: những dao động 
đáng kể và khá ổn định thường quan trắc thấy ở các thủy vực 
hẹp trải dài hoặc ở các vũng biển (cảng biển) với cửa hẹp, tức ở 
các vùng nước đặc trưng bởi hệ số c −

ong các mục trước đối với 
vùng bờ Nhật Bản và quần đảo Kuril. Trong khi ®

xuất hiện của chúng một 
cách đơn thuần bằng hệ số chất lượng cao của các thủy vực 
tương ứng. Thật vậy, theo dữ liệu của N. A. Labzov

ượng rất phổ biến, song thực tế trong tất cả 
cảng biển chúng có độ lớn không đáng kể, n

Lunkôi (quần đảo Shanđun), tại đây trong 23

hành các dao động lắc cực trị ở những vùng khác củ
, kể cả các hiện tượng abiki và rissa

dao động lắc bởi sóng nội và tính 
 ý rằng tính chất vạn 

ng bằng chứng về tính liên hệ của các dao động lắc với sự đi 
qua của các nhiễu động khí quyển [177, 196, 260]. 

ở các mục 3.3−3.5 khi bàn luận về sự phát sinh các sóng 
dài trong đại dương đã

ượng (sóng thần khí tượng) 
thực tế luôn liên quan tới các hiệu ứng cộng hưởng. Một kết 
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luận tương tự cũng được đặt ra đối với các dao động lắc cực trị 
(người ta cũng thường gọi là “sóng thầ
nhiên, ở đây phải hiểu rằng, về nguyên tắc n
bất kỳ 

ng bên ngoà

khác nhau.  trường hợp thứ nhất sự kích thích dao động lắc 
diễn ra một cách trực tiếp do nhiễu động bên ngoài (khí quyển) 
(cũng giống như các sóng dài với cơ chế phát sinh trực tiếp); vấn 
đề này đã được Wilson [349] xem xét chi tiết. ở các vũng và 
vịnh biển (trừ các vịnh lớn) sự kích thích diễn ra thông qua cửa 
mở, tức cơ chế “hai kỳ”: lúc đầu phải tạo thành nhiễu động sóng 
dài ở thủy vực bên ngoài, còn nó, về phần mình mới hình thành 
dao động lắc ở vùng bên trong. Ví dụ rõ rệt nhất − đó là sóng 
thần: sau khi đã xuất hiện ở vùng khơi đại dương dưới tác động 
của nguồn địa chấn, nó đi tới vùng bờ, gây nên các dao động 
sóng đứng ở các vịnh và vũng biển. Quá trình tương tự cũng 
diễn ra với các sóng sinh ra bởi những nguồn khí quyển. Để kích 
thích những dao động lắc mạnh cần thỏa mãn ba điều kiện: 1) 
hệ số chất l
hư ủy vực 
bên ngoài và thủ
sóng dài đủ mạnh ở vùng bên ngoài. Điều kiện cuối cùng (nếu 
không phải là sóng thần) thì như đã nhận xét, cũng chỉ có thể 
trong trường hợp cộng hưởng. Như vậy, các điều kiện 2 và 3 − đó 
là các điều kiện cộng hưởng kép (cộng hưởng của thủy vực bên 
t c 

bên ngoài đối với ngoại lực). Đương nhiên tất cả các điều kiện 
này có thể xảy ra c hủ  v g 
tình huống hiếm hoi.  hiện 
những dao động bất thường kiểu abiki và rissaga. 

Bây giờ chún ét số kiểu cộng h ế 
nh nh c ao ®  lắc  trị. 

1. Cộng y vự ông u 

Một cách đơn giản nh −
ua v  h ủy v ín m phầ ét t vự ộ 

 th ực g ch ú da ng g. 
ạn,  

một cảng biể ên t g

− ha y 
vực hình chữ nhật với độ sâu không đổi a 

chú

n khí tượng” [270]). Tuy 
hững dao động lắc 

− đó không là gì khác ngoài sự phản ứng cộng hưởng của 
thủy vực đối với tác độ i, biểu lộ ra dưới dạng các dao 
động tại những tần số riêng (tần số cộng hưởng). 

Như đã nhận xét, các cơ chế phát sinh dao động lắc ở 
những thủy vực kín và những thủy vực với biên ngoài mở rất 

ở

ượng cao của thủy vực bên trong; 2) sự gần gũi cộng 
ưởng của các tham số dao động (trước hết về tần số) ở th

y vực bên trong; 3) sự hiện diện nhiễu động 

rong đối với thủy vực bên ngoài và cộng hưởng của thủy vự

hỉ ở một số t
 Như

y vực đặc thù
ng chính là khi đó có thể xuấ

µ trong nh÷n
t

g ta xét m ưởng kép và cơ ch
khả dĩ hì thà ác d ộng cực

hưởng của hai thủ c th nha

ất khả năng cộng h ưởng kép có thể 
mô tả q í dụ ai th ực k ét n, m hủy c là b
phận của ủy v kia, với cùng nhữn u k o độ riên
Chẳng h  đó có thể là một vũng biển bên trong một vịnh hay

n b ron  một vũng biển. 

Với t  cách là ví dụ mẫu ta xét một hệ thống gồm i thủ
1h  và 2h , độ dài củ

ng bằng 1L  và 2L . ở đây ta sẽ cho rằng thủy vực thứ hai 

(bên trong) nhỏ và ảnh hưởng trực tiếp của nó tới dao động 
riêng của thủy vực bên ngoài có thể bỏ qua. Các chu kỳ riêng ở 
mỗi thủy vực có thể mô tả bằng công thức (2.124). Khi đó điều 
kiện cộng hưởng kép sẽ có dạng 
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trong đó −== 2 ,1 ,0  ...; ,2 ,1 ,0 21 nn  các số hiệu của các hài ở thủy 

vực bên ngoài và bên trong. Nếu ở thủy vực bên trong giới hạn 
bởi hài cơ bản, thì điều kiện (3.150) có thể viết lại dưới dạng 
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Như Park và nnk. [283] đã cho thấy, chính là tình huống 
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kiểu này xảy ra với cảng Pkhohan ở bờ đông nam Triều Tiên. 
Nhờ kết quả mô hình hóa số trị các dao động riêng ở vùng này 
có tính tới địa hình thựuc đã thấy rằng hai hài thấp của vịnh 
Ioni

Một trong những nguyên nhân khuếch đậimnhj các sóng ở 
thủy vực bên ngoài là hiệu ứng cộng hưởng thềm. ở các vũng và 
vịnh biển tiếp giáp với thềm đại dương, hàm khuếch đại tín 
hiệu đi tới từ vùng khơi đại dương thực tế là tích số của các đặc 
trưng tần của thềm và của thủy vực bên trong. Vấn đề này đã 
được bàn luận ở mục 3.8 trên ví dụ các vịnh Onagawa và 
Kasatka. Sự trùng hợp các tần số cộng hưởng của thềm bên 
ngoài và các tần số riêng của thủy vực dẫn tới sự khuếch đại 
cộng hưởng kép các sóng đi tới từ vùng khơi đại dương. Đặc biệt 
điều này nguy hiểm đối với những vùng có hẫng hụt độ sâu đột 
ngột và địa hình thể hiện rõ, nơi đó hiện tượng cộng hưởng thềm 

 
được nghiên cứu chư ối với một số vũng 
biển n o lớn. 

3. Hiện tượng abiki và sự cộng hưởng Praudman 

gasaki 
(đảo Kiusiu) đã được biết từ lâu. Trong công trình của Honda, 
Terada và nnk. [207] nhận xét rằng các 
m ở

y 
nhất khi trường khí áp ở vùng này có
các 

00 cm tại trạm 
Mat

lman có chu kỳ 70 và 25 phút. Về phía mình, cảng Pkhohan 
mới nằm ở đỉnh của vịnh này có các chu kỳ riêng 25 và 7,5 phút. 
Như vậy, chu kỳ của hài thứ nhất đối với vịnh ngoài đúg bằng 
chu kỳ cơ bản của cảng. Chính là tình hình đó giải thích những 
dao động lắc dị thường quan trắc được ở đây. 

2. Sự trùng hợp các tần số cộng hưởng ở trong vịnh và ở 
thềm bên ngoài 

biểu lộ đặc biệt mạnh (xem hình 2.12). Hiện nay vấn đề này
a nhiều, nhưng có lẽ ®

ằm trên vùng bờ đại dương thì nó có thể có ý nghĩa t

Bây giờ ta xem xét kĩ hơn về hiện tượng abiki và sẽ chỉ ra 
rằng những dao động hủy diệt này ở vũng Nagasaki có liên 
quan chặt chẽ nhất với một số hiệu ứng cộng hưởng, trong đó có 

sự khuếch đại Praudman đối với nhiễu động sóng dài ở phần 
phía bắc biển Đông Trung Hoa. 

Tính chất dị thường của các dao động lắc ở vũng Na

dao động với biên độ 0,5 
 đây là hiện tượng thường xuyên, và đôi khi các sóng abiki ở 

đây có biên độ hơn 2 m. Những chu kỳ điển hình của các sóng 
này − 32−38 phút và 22−25 phút. Abiki thường hay gặp thÊ

 đặc điểm không ổn định, 
đường đẳng áp uốn cong mạnh (chẳng hạn, khi có hai tâm 

áp thấp nằm gần nhau). Trong những trường hợp riêng lẻ abiki 
còn quan trắc thấy vào thời tiết tương đối bình lặng. Trong thời 
gian đó các xoáy thuận sâu tiến tới vùng đảo Kiusiu gây nên các 
sóng lớn với những chu kỳ ngắn hơn, nhưng không làm xuất 
hiện các sóng abiki. 

Sử dụng số liệu các trạm mực nước trên bờ trong các năm 
1961−1979, Akamatsu [111] tiến hành khảo sát tỉ mỉ những đặc 
trưng thống kê của hiện tượng abiki. Đã phát hiện được rằng 
trong 30 năm những dao động với độ cao hơn 1

sugai (điểm A trên hình 3.44 b) quan trắc thấy 18 lần. 
Thông thường nhất abiki quan trắc được vào các tháng 12−4 
(cực đại vào tháng 3), còn vào các tháng 7−9 thực tế không bao 
giờ quan trắc thấy. Thời gian kéo dài dao động − từ 2 đến 45 giờ, 
nhưng thông thường abiki kéo dài 3−6 giờ; chu kỳ thống trị của 
các dao động − 35 phút, 95 % tất cả các trường hợp thuộc về các 
sóng với chu kỳ 30−40 phút. 

Sự kiện mạnh nhất và đáng quan tâm nhất đã xảy ra vào 
ngày 31/3/1979. Theo số liệu của Akamatsu tại trạm Nezumi 
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nằm

45 a), còn tại vùng cửa sông Urakami 
ở đỉnh vịnh Nagasaki (điểm C) ghi nhận được dao động với biên 
độ 478 cm; chu kỳ của các dao động đối với t
khoảng 35 phút. Các chu kỳ riêng của vịnh Nagasaki theo tính 

 ở cửa vào vịnh (điểm B trên hình 3.44) các sóng abiki có độ 
cao 130 cm (hình 3.45 b), tại trạm Matsugai ở gần giữa vịnh 
(điểm A) − 278 cm (hình 3.

ất cả các trạm bằng 

toán số trị của Akamatsu [111] bằng 35, 20 và 10 phút. Các 
sóng abiki đã gây hư hại tầu và các công trình bờ và làm chết 3 
người. 

 

Hình 3.44. Phần phía bắc biển Đông Trung Hoa với khu vực dự kiến 
hình thành nhiễu động khí quyển gây sóng abiki ngày 31/3/1979 (a); 

vũng Nagasaki với các vị trí của trạm ghi mực nước trên bờ (b) 
Độ dài vũng − 6 km, độ rộng đặc trưng − 1 km, độ sâu trung bình − 20 m 

Chính là trường hợp này đã được Hibiya và Kajiura [196] 
sử dụng để nghiên cứu cơ chế hình thành hiện t

u

mà cả trên quần đảo Goto và Mesima nằm ở p
í dụ, ngày 31/3/1979 hầu 

như tất cả các trạm khí tượng ở vùng này ghi nhận được sự đi 
qua của một nhiễu động khí áp mạnh kiểu sóng đơn, mặc dù các 
®iÒ ña 
nhiễu động  (xem 

 
theo hư

ượng abiki. Họ 
đã chú ý tới một chi tiết là sự x ất hiện abiki thực tế luôn đi 
kèm với sự đi qua của đột biến khí áp biểu hiện không chỉ ở 
Nagasaki, hía tây 
của đảo Kiusiu (xem hình 3.44 a). V

 

u kiện thời tiết trong thời gian đó khá bình lặng. Biên độ c
này ở các trạm khác nhau bằng từ 2 đến 6 hPa

hình 3.45 c, d), theo dữ liệu phân tích nhiễu đọng lan truyền
ướng tây với tốc độ khoảng 110 km/giờ. 

 

Hình 3.45. Các sóng abiki ở vũng Nagasaki ngày 31/3/1979 đối với trạm 
Matsugai (a), Nezumi (b) và sự đột biến khí áp gây nên chúng ghi được tại 
các trạm Mesima (c), Nagasaki (1) và Phukue (2) (d) (từ công trình [111]) 

Sau khi cho một vùng thành tạo són
đầu (hình 3.44 a) và các tham số của nó ( 3=∆P  hPa, 110=U  
km/giờ, vù =L km, vùng giả

ía bắc biển Đông
 trình tính toán đã phát hiện 

g đơn khí quyển ban 
a

ng tăng áp suất 281 m áp suất 
1692 =L km), Hibiia và Kadziura đã xây dựng mô hình số phát 

sinh các dao động sóng dài ở phầ
Hoa và vũng Nagasaki. Trong quá

n ph  Trung 
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một tình huống quan trọng. Các độ sâu đặc trưng đối với vùng 
rộng lớn giữa Trung Quốc  lục địa và đảo Kiusiu bằng từ 50 đến 
150 m, tốc độ sóng dài tương ứng với các độ sâu đó là 80−140 
km/giờ, tức khá gần với tốc độ truyền sóng khí quyển. Như vậy, 
đã xảy ra tình huống kinh điển cộng hưởng Praudman. Sử dụng 
phương pháp các đặc trưng, Hibiia và Kadziura đã nhận được 
biểu thức đơn giản có thể sử dụng để ước lượng cường độ các dao 
động cộng hưởng: 

2/ )/( 1 fxLζζ ∆−=∆ ,                           (3.152) 

ở đây −∆ζ  độ chênh mực nước tĩnh học, −= tUx f   khoảng cách 

nhiễu động khí quyển đi qua. Từ công thức (3.152) suy ra rằng 
1L  càng nhỏ, tức đột biến áp suất càng rõ, thì phản ứng mực 

nước sẽ càng mạnh. Ví dụ, nếu 301 =L km, 300=fx km, thì hệ số 

khuếch đại 5/ ≈∆∆= ζζγ . Nếu 3=∆ζ cm, thì 15=∆ζ cm đối với 

vùng đảo Mesima, điều này khá phù hợp với kết quả quan trắc. 
Một giá trị tương tự đã nhận được theo mô hình số có tính tới 
phân bố độ sâu thực 12=∆ζ cm. 

Tính toán các dao động riêng ở vùng giữa quần đảo Goto và 
Kiusiu đã cho các trị số chu kỳ 64, 36 và 24 phút tuần tự đối với 
các hài thứ nhất, thú hai và thứ ba, và đối với bản thân vũng 
Nagasaki − 36 và 23 phút *. Do khuếch đại cộng hưởng các sóng 
với chu kỳ 36 phút cũng như sự cộng khuếch đại địa hình thông 
thường của các sóng đi tới từ vùng khơi đại dương (theo định 
luật Airy−Green (3.144)) biên độ các dao động sóng dài của trạm 
                                                  
* Từ những tính toán này thấy rằng ở đây cũng quan trắc thấy sự cộng hưởng 
đã được mô tả trong mục 1, cộng hưởng này liên quan tới sự trùng hợp các chu 
kỳ riêng của hai thủy vực kế cận nhau. Cộng hưởng được biểu hiện không quá 
mạnh, bởi vì hệ số chất lượng của thủy vực bên ngoài nhỏ. Nhưng nó cho phép 
“làm nổi lên” các dao động với chu kỳ 36 và 24 phút. 

Matsugai tăng lên 14,25 lần (so với vùng quần đảo 
Goto−Messima). 

Ò  động được khu
 độ hay 114 lần về độ cao. 

lần đã dẫn đến tạo thành ở vịnh Nagasaki các 
ao một số mét. 

hiện tượng này (thật ra các ông đã chọn trường hợp 
mạnh nhất), có thể cho rằng cả với những

 

Các ssóng ven chuyển động dọc 

 trong những ng
ày. Sử dụng dữ liệu quan trắc trực tiếp 

và c

b ven lan tru

c của cơ chế này kích thích các dao động lắc. 

g −, về nguyên tắc 

V  tổng thể các dao ếch đại (so với phát sinh 
ban đầu) 57 lần về biên

Như vậy đột biến áp suất ban đầu 3 hPa do khuếch đại 
cộng hưởng nhiều 
sóng abiki với độ c

Mặc dù Hibiia và Kadziura đã chỉ xem xét một trường hợp 
hình thành 

 tình huống khác các 
sóng abiki cũng đã được phát sinh theo cách tương tự. 

4. Sự kích thích các dao động cộng hưởng ở các vũng biển 
bởi các sóng ven và hiện tượng rissaga

bờ có thể gây nên những 
dao động riêng với cùng tần số trong các vịnh và vũng biển lân 
cận. Có lẽ, Lemon [230] là một ười đầu tiên 
nghiên cứu hiện tượng n

ác tính toán lý thuyết, ông đã chỉ ra rằng dao động lắc ở 
vũng San-Joan (bờ nam đảo Vankuver) với các chu kỳ 38 và 14 
phút được phát sinh ởi các sóng yền dọc bờ bắc eo 
biển Joan-de-Phuka. Các sóng ven ở vùng này khá yếu và dao 
động lắc tạo thành trong vũng San-Joan có độ cao cỡ 7−10 cm. 
Tuy nhiên, ví dụ này đáng quan tâm ở góc độ chứng tỏ khả 
năng về nguyên tắ

Như đã cho thấy, các sóng ven mạnh xuất hiện với điều 
kiện thỏa mãn sự cộng hưởng Greenspan, tức khi tốc độ lan 
truyền các nhiễu động khí quyển trùng với tốc độ chuyển động 
của các sóng ven. Đây là kiểu cộn  hưởng thứ t
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(trong điều kiện thỏa mãn hai điều kiện k

ris a

 dao động lắc mạnh, thực tế mỗi năm vào thời 
gian mùa hè (tháng 6 − tháng 9) quan tr
nam Tây Ban Nha và ở bờ quần đảo Balearơ. Các sóng rissaga 

ến rằng hiện 
tượng rissaga − đó là kết quả tương tác giữa các dao động khí 

p, các dao động sóng dài trên thềm và các dao động riêng bên 
trong các vũng biển [177, 260, 261]. Cơ chế khả dĩ của sự tương 

rong công trình của Tintore và nnk. 
h phát sinh các sóng ven bởi những 
i thềm − bậc do Buchwald và De 

dao động trong vũng đã được tính 
ực hình chữ nhật có cửa mở với độ 

 hình đáy lồi theo hàm mũ”). 
Tại cửa vào vũng (độ rộng của nó có thể xem là nhỏ không đáng 
kể so

 gần với tốc độ quan trắc của các nhiễu động khí 

hác) có thể dẫn tới tạo 
thành những dao động lắc cực trị. Theo ý kiến của Tintore và 
nnk. [331], chính là cơ chế này đã làm xuất hiện các sóng 

s ga. 

Theo đặc điểm của mình các sóng rissaga rất giống các sóng 
abiki. Đó là những

ắc được ở vùng bờ đông 

nổi tiếng nhất ở Siudadela − một vũng biển trải dài 1 km, rộng 
gần 90 m và có đáy thực tế bằng phẳng với độ sâu 5 m nằm ở 
phần phía tây đảo Menorka. Biên độ đặc trưng của sóng rissaga 
− 1 m, ở một số trường hợp riêng biệt − trên 2 m (hình 3.46). 

Phần lớn các nhà khoa học thống nhất ý ki

¸

tác như vậy đã được mô tả t
[331]. Họ đã sử dụng mô hìn
thăng giáng áp suất đối vớ
Szoeke [134] đề xuất. Các 
toán đối với mô hình thủy v
sâu giảm theo luật hàm mũ (“mô

 với bước sóng của sóng ven) cho các điều kiện liên tục của 
mực nước và dòng. Kết quả tính toán đã cho thấy rằng, ở vũng 
Siudadela các dao động cộng hưởng có chu kỳ 9,33 và 3,43 phút, 
còn các sóng ven (hài bậc không) với những chu kỳ này có bước 
sóng 18 và 5 km và tốc độ pha 33 và 31 m/s. Những giá trị tốc 
độ này khá

quyển (40 m/s), điều đó tạo ra những điều kiện thuận lợi để 
khuếch đại cộng hưởng các sóng ven (tức cộng hưởng 
Greenspan). Giá trị chuyển tiếp cộng hưởng của hài cơ bản (9,33 
phút) khá phù hợp với các chu kỳ thực của sóng rissaga ở vũng 
Siudadela (10 phút) và các chu của sóng khí quyển. Như vậy, 
theo ý kiến của Tintore và nnk. [331] ở vùng này có những điều 
kiện lý tưởng để hình thành những dao động lắc cực trị. Hệ số 
khuếch đại dao động ở trong vũng so với ở cửa theo kết quả tính 
toán ( 300=γ ) tỏ ra thậm chí quá lớn, điều đó là do chưa tính tới 

ma sát cũng như sự xấp xỉ địa hình thềm còn quá thô. 

Trong các công trình của Monserrat và nnk. [177, 260, 261] 
trên cơ sở dữ liệu quan trắc hiện trường nhận được gần đây 
nhất đã khảo sát một số trường hợp cụ thể biểu hiện sóng 
rissaga, chẳng hạn những dao động mạnh ghi nhận được ở 
Siuđaela các ngay 4−8/ 7/1989 (xem hình 3.46) và làm chính xác 
hóa các kết quả của Tintore và nnk. [331]. Một biểu thức đơn 
giản đã được đề xuất trong công trình [177] để ước lượng các 
biên độ ( ni A ) của các dao động lắc ở các vũng gây bởi sóng 

truyền dọc theo bờ: 

outoutout
in

out
in

  4
AhFA

hL
A == ,                      (3.153) 

  hb rπ

ở đây −ni h  độ sâu trung bình trong vũng, −outh  độ sâu trên 

thềm, −b  độ rộng vũng, −L  độ dài vũng. Tham số 

in  

4
hb
LFr π

=                                   (3.154) 

không phụ thuộc vào những điều kiện bên ngoài và vào hình 
học của vùng bên ngoài vũng và thực tế là hệ số khuếch đại 
tương đối của từng thủy vực bên trong. Vũng Siudadela − một 
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vũng hẹp, trải dài và nông − dưới góc độ này là một hệ thống 
khu

kế cận 
với vùng Makuradzaki. Trong đó các sóng 
năng lượng cho các dao động đứng ở trong vũng, nhờ đó chúng 

Nhìn chung các kết quả của m
sãn

ếch đại lý tưởng, với nó 1m 83,2 −=rF . Đối với các vũng khác 
gần đó rF  nhỏ hơn 5−6 lần; từ đây ta hiểu được vì sao chính là 

trong Siudadela các sóng rissaga thể hiện mạnh mẽ như vậy. 

Có lẽ là sự kích thích những dao động cộng hưởng ở các 
vịnh và vũng biển bởi các sóng ven − một hiện tượng khá phổ 
biến (mặc dù không phải bao giờ cũng gây nên những dao động 
có tính phá hủy như abiki hay rissaga). Thật vậy, Yanuma, 
Tsuji và Nadai [354] đã cho biết rằng các dao động lắc mạnh với 
chu kỳ khoảng 15 phút ở trong vũng Makuradzaki, phần phía 
nam Kiusiu (xem hình 3.44 a), được gây nên do sự khuếch đại 
cộng hưởng một số hài sóng ven bị bẫy trên vùng thềm 

ven liên tục cung cấp 

có thể duy trì trong vòng nhiều giờ mà không bị suy yếu một 
cách đáng kể. 

ục này chứng tỏ rằng các 
g biên (bị bẫy và phát xạ) tồn tại thường xuyên ở đới thềm 

của đại dương và các dao động riêng ở trong những thủy vực kín 
một phần (các vịnh, vũng, cửa sông hình phễu, cảng) không tồn 
tại biệt lập, mà tương tác mật thiết với nhau để đôi khi gây nên 
những hiện tượng dị thường. 

 

 

Hình 3.46. Các băng ghi thăng giáng khí áp (a) và các dao động lắc 
mực nước biển (sóng rissaga) (b) trong cảng Siudadela, đảo Minorka,  

ngày 6/7/1989 (từ công trình [260]) 
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Chương  4 

Động lực học đới ven bờ và các sóng 
ngoại trọng lực 

Các quan trắc hiện trường thực hiện trong thời gian 
gần đây ở các vùng ven bờ (...) đã cho thấy rằng ở gần bờ 
trường tốc độ được quyết định bởi những chuyển động sóng 

tới. 
thực nghiệm đã chúng tỏ rằng những 

y chủ yếu mang đặc điểm của các 

bởi các sóng ven, tạo thành các hệ thống không gian hội tụ và 

ng dài 
 (1984) 

lĩnh vực hải dương học vùng ven bờ − thực tế đã trình 
bày d

g chuyển động đó. 
ThË

ạng như nước dâng sóng, dòng chảy đứt 
Chúng có vai trò quan trọng trong sự hình 

thành các đặc điểm địa hình bờ và ven bờ, như

đầu từ mép nước và 
đến độ sâu một số chục mét, nơi nhữn

t. Chính là những chuyển động sóng và các quá trình đó 
là chủ đề chính của chương này. ở đây 
đề liên quan tới sự dồn, áp sóng 

đề này 
và n  với chúng ở các chuyên khảo của N. 
E. V µ E. N. Pelinovski [12], Massel 
[247], Horikawa [208] và trong tổng quan chi tiết của Battjes [117]. 

Đương nhiên, đới ven bờ không thể xem xét một  lập. 
Các sóng đi tới từ vùng khơi 
ngo  ản xạ, lại đi 
ra vùng khơi đại dương. Đáng tiếc, cho đến nay thông tin về đặc 
điểm của các sóng ngoại trọng lực ở vùng đại dương sâu thực tế 
không tồn tại, vì vậ iệu sẽ dẫn ra 
là không nhiều và chỉ có tính chất bước đầu. Lĩnh vực này còn 
đan

4.1. Các chuyển động ong đớ
công tác nghiên cứu 

c, chúng liên hệ một cách mật thiết nhất với sóng gió và 

với chu kỳ lớn hơn nhiều so với các chu kỳ của sóng gió đi 
Phân tích nhiều dữ liệu 
chuyển động sóng dài nà
sóng ven tiến, mặc dù có một phần năng lượng được chứa 
trong các sóng ven đứng, các chuyển động sóng cưỡng bức 
cũng như các sóng tự do lan truyền từ bờ. 

Những dòng trôi trong lớp biên sát đáy, được gây nên 

phân kỳ, ở đó vật liệu trầm tích di chuyển theo một cách 
tương ứng để hình thành nên những đặc điểm của địa hình. 

A. Bowen, D. Huntley. Sóng, só
và hình thái học vùng ven bờ

 

Trong tựa đề trên đây, Bowen và Huntley − các chuyên gia nổi 
tiếng trong 

ưới dạng cô đọng những cơ sở của quan niệm hiện đại về cấu 
trúc sóng của các chuyển động trong đới ven bờ và những nguyên 
nhân vì sao gần đây người ta quan tâm tới nhữn

t vậy, các sóng dài ngoại trọng lực được sinh ra do sự tương tác 

phi tuyến của các sóng gió hay sóng lừng, gây nên trong đới này 
những hiện tượng đa d
đoạn, mạch động vỗ bờ. 

 các dải bờ đăng ten, 
các doi đất, các bãi nông  dạng lưỡi liềm v.v... 

Đới ven bờ ở đây được hiểu là vùng bắt 
g hiệu ứng nêu trên biểu 

hiện rõ né
không xem xét những vấn 

vào bờ, đổ nhào sóng và hình 
thành bọt trên ngọn sóng. Người đọc có thể tìm những vấn 

hững vấn đề khác gần gũi
oltsinger, K. A. Klevann−i v

 cách biệt
đại dương và từ phía vùng thềm bên 

ài, bị biến dạng ở trong đới ven bờ và một phần ph

y, những dữ l ở đây về vấn đề này 

g chờ nhà nghiên cứu. 

 sóng dài tr i ven bờ: lịch sử 

Trong dải chu kỳ từ một số chục giây đến 10−12 phút tồn tại 
một dạng dao động mực nước rất đáng quan tâm. Một mặt, những 
dao dao động này có tất cả những tính chất cơ bản của sóng dài, 
mặt khá
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sóng

thủy triều  Ph  
Khi thực hiện đo dao động mực nước ở các hồ Thụy Sĩ, ông đã phát 
hiện rằng bên cạnh những dao động lắc thông thườ
đặc trưng một số chục phút, còn gặp thấy những dao động biên độ 
khô

uất hiện khi gió mạnh và 
hướng gió nào đó. Chu kỳ của các rung chấn ở 

4 phút tùy thuộc và

µ khoa học người Nhật là những người đầu tiên 
nghiên cứu các sóng này ở đại dương. Thật vậy, tro
của a,  nói rằng

chúng tăng lên đáng kể, rồi chúng 

Terada [325] đã xác nhận sự hiện diện của các sóng tương tự, 
cũng nh

n của n−
n o  

ng chấn mà

ëng rằng rung 
chÊ

quan tới hi

đạc đã kích thích Munk nghiên cứu những chuyển động sóng ở dải 
chu kỳ này [265]. Những quan trắc đồng thời về sóng gió và các 
dao động sóng dài do ông thực hiện tháng 2 nă
La Holl (California) đã cho thấy sự tồn tại của những dao động 

 ng mực nước đồng thời với chu kỳ cỡ một số phút và biên 
độ 2

i (hình 4.1) [263]. Munk đã cho rằng những 
thăng giáng này được tạo thành khi phá hủy 
bờ, nhờ đó năng lượng của sóng gió, sóng lừn

nk, đường bờ khi phản xạ những mạch động vỗ bờ đã 
trở t

 lừng. Lịch sử nghiên cứu những chuyển động này rất lý thú: 
các thời kỳ rộ lên sự quan tâm được thay thế bởi các thời kỳ quên 
lãng khá dài chừng nào những sự kiện mới hay những giả thuyết 
bất ngờ lại thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu. 

Những quan trắc hệ thống đầu tiên về các sóng dài nguồn gốc 
không phải  là do orel thực hiện vào cuối thế kỷ trước.

ng có chu kỳ 

ng lớn, rất giống với các dao động lắc, nhưng có chu kỳ nhỏ hơn 
nhiều. Phorel đã gọi những dao động này là “những rung chấn” và 
chỉ ra rằng chúng x đặc biệt với một số 

hồ Giơnevơ biến đổi 
từ 45 s đến o những điều kiện bên ngoài [46]. 

Có lẽ, các nh
ng công trình 

Hond  Terada và nnk (1908)  ở vùng bờ quần đảo 
Nhật Bản trong thời gian các trận bão thường quan trắc thấy 
những cơn sóng biển mạnh (gekiro) với chu kỳ một số phút. Khi 
tiến dần tới bờ nông biên độ của 
đổ nhào vào bờ, dẫn đến những hậu quả tai hại. ở bờ Thái Bình 
Dương những sóng này đặc biệt nguy hiểm vào mùa thu, trong 
biển Nhật Bản − mùa đông [207]. Người ta đã từng biết những dao 
động có kiểu gần như vậy gặp ở vùng bờ đông bắc đảo Honsiu ở 
vùng Omaezaki với tên gọi là yappiki [334]. 

− các dao động nền thông thường trong các băng máy ghi 
mực nước trên bờ. Nakano (1939) đã tiến hành khảo sát chúng một 
cách tỉ mỉ và nêu ra giả thuyết rằng những dao động này được gây 
nên bởi các sóng dài phát sinh trong khu vực bão và lan truyền từ 
đó vào phía bờ [273]. 

ở châu Âu và Mỹ thực tế không biết đến những công trình 
này, còn về “các rung chấn” của Phorel thì người ta đã quên đi 
trong một thời gian dài. Trong thời gian chiến tranh thế giới thứ 
hai người ta bắt đẫu quan tâm lại tới những chuyển động này, khi 
đó ở một số cảng và vũng đỗ tầu người ta phát hiện thấy các tầu 
cập ở cầu cảng thường bị lắc mạnh [84, 345]. Hiện tượng này được 
gọi là xô đẫy tầu, có liên quan tới những chuyể động ước ở 
thủy vực bê  tr ng với chu kỳ 0,5−6 phút, tức xấp xỉ với chu kỳ của 
những ru  Phorel đã phát hiện được. Đặc điểm giống 
dao động lắc của các chuyển động trong hiện tượng xô đẩy tầu, mối 
liên hệ của hiện tượng này với sóng gió và sóng lừng cũng như sự 
trùng hợp của chu kỳ xô đẩy tầu với những rung chấn của Phorel 
đương nhiên làm cho các nhà nghiên cứu có ý tư

n và xô đẩy tầu là những quá trình cùng loại. 

Có lẽ chính là những vấn đề thực dụng liên ện 
tương xô đẩy tầu cũng như những khả năng mới của kỹ thuật đo 

m 1948 ở khu vực 

thăng giá
−10 cm liên quan mật thiết với độ cao và chu kỳ của các sóng 

gió và sóng lừng đi tớ
sóng gió ở đới sóng vỗ 

g “được giải phóng” và 
chuyển thành năng lượng của các quá trình sóng dài và đã đưa ra 
chuyên từ mạch động vỗ bờ (surfbeats) cho các quá trình này. Theo 
ý kiến của Mu

hành  nguồn phát xạ năng lượng sóng dài  ra đại dương. Điều 
lý thú là ngay ở trong bài báo đầu tiên này Munk đã nêu ra giả 
thuyết mà sau này được khẳng định một cách đầy đủ rằng các 
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mạch động vỗ bờ có thể là nguyên nhân của những hiện tượng như 
“các dòng chảy gián đoạn” và sự hình thành nước dâng sóng bên 
trong các vùng cảng. 

 

Hình 4.1. Biến thiên thời gian của sóng gió − sóng lừng (1) 
và độ cao sóng dài (2) đố hai thời kỳ: 10−11/2/1948 (a) 

và 22−23/2/1948 (b) (từ công trình [263]) 
i với 

ương quan tốt với đường bao của chùm sóng ngắn quan 
trắc được ở cùng điểm trước đó 5 phút. Khoảng trễ thời gian này 
tương ứng với tổng thời gian cần thiết để cho nhóm sóng gió chạy 
tới bờ và bước sóng để phản xạ và quay trở lại. Như vậy, Tucker 
cũng h do 
kết quả sự ph

trình quan trọng này đã hoàn toàn không được các nhà khoa học 
phương Tây biết tới. 

Sau đó hai năm F. Biesel [123] đã tiến hành một khảo sát lý 
thuyết tương tự và cũng đi đến kết luận rằn
sóng ngắn dải hẹp có thể làm cảm ứng các sóng 

 phổ 

phải ra phía khơi đại dương 
như ông đã cho rằng trước đó; hơn nữa năng l

ra từ lý thuyết do 
ông  Người ta đã khô c một giả thuyết 
hợp lý để giải thích những mâu thuẫn này và sự quan tâm tới các 

                                                 

Công trình của Munk đã kích thích những nghiên cứu tương 
tự ở các nước khác như Anh, Nhật, Pháp. Tucker [333] đã chú ý tới 
sự liên hệ giữa các mạch động vỗ bờ và cấu trúc nhóm của sóng gió 
và đã khẳng định kết luận của Munk rằng độ cao của các mạch 
động vỗ bờ tỷ lệ với độ cao của sóng gió sinh ra chúng. Khi tiến 
hành đo đạc ở bên ngoài đới sóng vỗ bờ, ông đã phát hiện rằng các 

sóng dài t

 như Munk đã cho rằng mạch động vỗ bờ được tạo thàn
ản xạ từ bờ. 

K. Yoshida [356] đồng thời và độc lập với Tucker đã tiến hành 
nghiên cứu sâu về cơ chế hình thành các mạch động vỗ bờ và đã chỉ 
ra rằng những chuyển động này có thể được tạo thành không chỉ ở 
đới sóng vỗ bờ, mà cả ở vùng khơi đại dương do sự tương tác phi 
tuyến của các sóng ngắn (sóng gió và sóng lừng). Đáng tiếc, công 

g sự tương tác của các 
dài cưỡng bức gắn 

liền với những chùm sóng ngắn tương ứng. Nhưng cả công trình 
này cũng không được biến rộng. 

Trong thời gian đó Munk [264] tiếp tục nghiên cứu các sóng 
dài, dựa trên những dữ liệu mới do ông nhận được cùng với 
Snodgrass và Miller, đã phát hiện rằng các mạch động vỗ bờ lan 
truyền chủ yếu vào phía bờ, chứ không 

ượng của chúng khi 
xa dần khỏi bờ giảm nhanh hơn nhiều so với suy 

đề xuất * [263]. ng tìm ra đượ

 
 bảo toàn dòng nă lan truyền ra phía khơi dẫn tới 

định luật Green − dữ liệu quan trắc cthấy, biên độ 
của các mạch động vỗ b − các sóng gió h

theo quy luật 

* Giả thuyết về sự ng lượng 

a ∼ 4/1−h  (1.19). Thực tế, nh
ờ giống nh áp (xem ình 3.31) giảm tuân 

a ∼ 2/1−h . 
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mạc

ừng. Theo ý kiến của 
ông,

i “dòng chảy sóng” dẫn tới tạo thành các sóng với bước 
sóng bằng kích thước thẳng của nhóm. “Dòng
Stockes [103] đã từng tính phụ thuộc vào độ 

c ộ pha, mặt mực nước tạo thành một vùng lồi, 
còn ở phần đằng sau của chùm thì mặt

nhiều 

đó c
n đó đã 

µ R. Stewart (1962, 
1964) độc lập với K. Yoshida và F. Biesel đã xâ
hình

ng suất bức xạ, như Longuet-Higgins và Stewart định 
nghĩa, tỏ ra liên hệ với “dòng chảy sóng” (“thông lượng Stockes”) 
một cách chặt chẽ nhất. ứng suất bức xạ khi tác động t
dẫn tới xuất hiện các mạch động vỗ bờ. 

Lý thuyết của Longuet-Higgins và Stewart đã tỏ ra rất hiệu 
quả. Ví dụ, từ lý thuyết này, rút rằng những dao động sóng dài 
củ có 
thể hơi 
đại dương (ở đới bão) và lan truyền từ đó vào phía bờ. Bắng cách đó 
nhữ ¾

ằng khu vực bão là nguồn có thể 
của 

h động vỗ bờ phần nào đã giảm sút. 

Năm 1955 E. G. Ephimov [68] trên cơ sở những lập luận vật lý 
tổng quát đã nêu ra giả thuyết về sự hình thành các mạch động vỗ 
bờ do cấu trúc nhóm của sóng gió và sóng l

 sự phân bố không đều của áp suất thủy tĩnh trong nhóm sóng 
gây nên bở

 chảy sóng” mà J. 
cao sóng; theo ý kiến 

của Nhikiphorov, ở rìa phía trước của chùm sóng, nơi hướng của 
chùm trùng với tố  ®

 đó lõm. 

ưNăm Vật lý Địa cầu Quốc tế (1957 1958) đã thúc đẩy 
công trình nghiên cứu hải văn, mở rộng mạng lưới quan trắc, trong 

ó các quan trắc về dao động sóng dài của mực nước [144, 145, 
321, 322]. Cùng thời gia phát triển mạnh những nghiên cứu 
sóng gió [225]. Kết cục là M. Longuet-Higins v

y dựng quan điểm 
 thành các mạch động vỗ bờ như là kết quả sự tương tác phi 

tuyến của các sóng gió (hay sóng lừng) [242, 243]. Các ông đã đưa 
ra khái niệm “ứng suất bức xạ”, có thể hiểu đó là phần dư của 
thông lượng sung gây nên bởi chuyển động tịnh tiến của sóng gió. 
Thực tế ứ

ới chất lỏng 

ra 
a mực nước gây nên bởi sự tương tác phi tuyến của sóng gió 
 được kích động không chỉ trong dải ven bờ, mà cả ở vùng k

ng dữ liệu quan tr c của Munk [263] đã được giải thích. Đã tìm 

hiểu ra rằng phản ứng của chất lỏng đối với ứng suất bức xạ (và 
đồng thời là cường độ của các sóng dài được sinh ra) tăng lên khi 
giảm độ sâu trung bình (điều này cũng được quan trắc thấy trong 
thực tế). 

Giả tuyết của Nakano [273] r
những dao động xuất hiện ở lân cận bờ đã có được căn cứ vật lý 

cụ thể. Sau khi lặp lại một số kết quả của Yoshida và Biesel (trong 
khi không biết về điều này), Longuet-Higgins và Stewart đã tiến 
xa hơn trong các lập luận lý thuyết của họ, tạo ra khả năng giải 
thích một số hiện tượng ở đới ven bờ (nước dâng sóng, xô đẩy tầu) 
[242, 243]. 

 

Hình 4.2. Sơ đồ phát sinh các sóng ngoại trọng lực ở đới ven bờ đại dương 
(ký hiệu: Cơ chế L-H-S: Longuet-Higgins−Stewart; G: Gallagher; M: Munk) 
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Đối với các sóng với chu kỳ từ 30 s đến một 
khơi đại dương thuật ngữ “mạch động vỗ bờ” là

số phút ở vùng 
 không chính xác. 

Với tư cách là tên gọi tổng quát của các sóng
sóng gió và sóng lừng cả ở đới sóng vỗ bờ lẫn
đây người ta đang sử dụng rộng rãi thuật ngữ
lực” (sóng IG) *[202, 294, 344] đầu tiên do Kinsman [225] đề xuất. 
Dải  
với dải 

các ú này. í

các mạch động vỗ bờ ở những 
vùng khác nhau của Đại dương Thế giới,

 quy luật phân bố, sự liên hệ độ cao các mạch động và sóng 
gió v.v... [9]. Tuy nhiên, sự bùng nổ thực sự trong việc nghiên cứu 
các chuyển động sóng ngoại trọng lực đã diễn
70. Khởi đầu là các công trình của Bowen, Inman [126,
Gallagher [172]. Thực tế trong các công trình này lần đầu tiên đã 

s hình
 của các sóng ven được tạo 

thàn

 dài được gây nên bởi 
 ở xa bờ, thời gian gần 

 “sóng ngoại trọng 

tồn tại của các sóng ngoại trọng lực ở đại dương thực tế trùng 
các sóng ngoại âm trong khí quyển. 

Những năm 60 người ta thường xuyên quan tâm nghiên cứu 
sóng đại dương ở dải chu k V  dụ, ở Liên Xô, Mỹ, Nhật và 

một số nước khác rất phổ biến những công trình trong đó khi tính 
toán nước dâng bão có tính đến thành phần sóng (“nước dâng 
sóng”). Người ta tiếp tục quan trắc 

 xem xét độ lặp lại của 
chúng,

 ra trong những năm 
 130] và 

chỉ ra mối liên hệ bên trong của các quá trình động lực ở đới sóng 
vỗ bờ và các sóng bị bẫy. Sự xuất hiện của các dòng chảy gián đoạn, 
ù  thành của nhiều dạng địa hình bờ và ven bờ có đặc điểm 

tuần hoàn là hệ quả của cấu trúc có nút
h trong khi sóng gió tiến vào bờ [129, 131, 199, 201]. Chính là 

vì nguyên nhân đó mà  các sóng này được chú ý nghiên cứu nhiều 
hơn. 

Hiện nay, vai trò quan trọng của các sóng biên (bị bẫy và phát 
xạ) trong sự kích thích những chuyển động ngoại trọng lực  ở đới 
sóng vỗ bờ được thừa nhận chung [6, 112, 117, 249]. Dữ liệu của 

                                                  
* Còn gặp những tên khác của các sóng này. Ví dụ, N. A. Labzovski sử dụng 
thuật ngữ “sóng lừng chu kỳ dài” [46], tuy nhiên thuật ngữ này không hoàn 
toàn đạt, bởi vì sóng lừng truyền với tốc độ của các sóng tự do (c), còn các dao 
động đang xem xét − với tốc độ của các nhóm sóng, tức 1/2 c. 

các thí nghiệm chuyê
Đại dương Thế giới [107, 174, 215,

n đề thực hiện ở những vùng khác nhau của 
 251] cho thấy rằng tổng năng 

lượn

t
c hài són  ng phá

Ò nh, các ọ

thành các mạch động vỗ 
− Stewart 

[123, 242, 243, 356] và mô hình Gallagher [172] đã phản ánh đúng 

 độ sâu ở đới thềm có 
thể là nguồn bổ sung của các sóng tự do ngoại trọng lực phát xạ ra 
phía khơi đại dương. Một số thông tin quan trọng nữa về cơ chế 
hình thành và đặc điểm biểu hiện của các sóng ngoại trọng lực có 

        

g các mạch động vỗ bờ gồm hai hợp phần xấp xỉ như nhau: 1) 
hợp phần cưỡng bức gây bởi tác động trực tiếp của ứng suất bức xạ 
ới mực nước tại vùng đang xét; 2) hợp phần tự do hình thành bằng 
ộng các g ven gián đoạn và phổ các só t xạ liên tục * 

(hình 4.2). V  phần mì  sóng tự do ngoại tr ng lực đi tới vùng 
quan trắc từ bên ngoài cũng như được tạo ra trong khi phá hủy và 
ngẫu nhiên hóa các sóng cưỡng bức ở đới vỗ bờ. Như vậy, cả giả 
thuyết hình bờ do Munk đề xuất trước đây 
[263] lẫn lý thuyết Yoshida − Biesel − Longuet-Higgins 

những cơ chế khác nhau có thể có của sự hình thành các mạch 
động vỗ bờ. 

Lý thuyết phát sinh các sóng ngoại trọng lực đang được phát 
triển mạnh và hoàn thiện. Ví dụ, Guza, Davis và Bowen [183, 184, 
186] đã chỉ ra rằng các sóng đơn tiến tới bờ dốc đứng, nhờ sự phản 
xạ và tương tác cộng hưởng, kích thích nên các sóng ven tự điều 
hòa. Symonds và nnk. [319] đã đề xuất một cơ chế khác phát sinh 
các sóng tự do ngoại trọng lực nhờ những biến thiên không gian − 
thời gian của tuyến sóng vỗ bờ (sóng đổ nhào). Mei và Benmoussa 
[250] đã khái quát hóa mô hình Longuet-Higgins − Stewart phát 
sinh các sóng cưỡng bức (được xây dựng cho địa hình đơn điệu biến 
thiên chậm) cho trường hợp khi các quy mô biến đổi độ sâu so sánh 
được với các quy mô của chùm sóng ngắn. Liu [241] đã cho thấy 
rằng sự phá hủy tính liên tục của trắc diện

                                          
* Về phương diện ều cũng được hình 
thành bởi hợp phần cưỡng bức (“các dao động thủy triều riêng”) liên quan tới 
tá rực t p của c  lực tạo iều, và ổng số c c sóng t  do Kelvin và 
Pu ê (“t  triều  ứng”) [2 , 269

này có sự tương tự với thủy triều, thủy tri

c động t iÕ ác  tr
7

 t á ù
ancar hủy cảm ]. 
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thể tìm trong các công trình [6, 54, 118, 1  142, 148, 202, 208, 
240, 298] và những công trình khác. 

hữn n đề này cũng như ện t ượng khác gặp thấy ở 
đới vỗ bờ sẽ được xem xét chi tiết hơn trong các mục tiếp sau. 

4.2. Những đặc trưng thống kê của dao động mạch động vỗ 
bờ và sự liên hệ của chúng với các tham số sóng gió 
và sóng lừng 

Những dữ liệu của các tác giả khác nhau cho thấy rằng độ cao 
và chu kỳ của các mạch động vỗ bờ biến đổi trong phạm vi rộng: độ 
cao từ 1−2 đến 250 cm, chu kỳ − từ 0,3 đến 5−7 phút. Trong một số 
trường hợp riêng biệt có thể quan trắc được những chu kỳ lớn hơn, 
điều này thường liên quan quan tới  những đặc thù địa lý tự nhiên 
và thủy động lực học của vùng. Thật vậy, theo dữ liệu đo của các 
nhà khoa học Nhật ở Đài quan trắc Iđzu − Osima (xem hình 1.7 c), 
ở vùng này thống trị những dao động mực nước với chu kỳ từ 6 đến 
14 phút, còn độ cao sóng cực đại tương ứng với chu kỳ khoảng 7 
phút (hình 4.3), đó là do quanh năm tồn tại các sóng ven với chu kỳ 
tương ứng lan truyền quanh đảo Osima [192]. Theo dữ liệu của đại 
đa số các nhà nghiên cứu chu kỳ đặc trưng của mạch động vỗ bờ là 
1−3 phót. 

Độ cao điển hình của các mạch động vỗ bờ là 1−10 cm [9, 11, 
46]. Những độ cao mạch động vỗ bờ lớn bất thường quan trắc được 
trong vịnh Osaka ở bờ Thái Bình Dương của nước Nhật (1,6−2,5 m) 
[9] có lẽ là có bản chất cộng hưởng. 

Nhân tố chính quyết định độ cao các sóng ngoại trọng lực − đó 
là cường độ sóng bão.  Sự tương đồng đáng ngạc nhiên về đặc điểm 
biến thiên các mạch động vỗ bờ và sóng lừng thể hiện rất rõ trên 

các hình 4.1 và 4.4. Những quan trắc đầu tiên về mạch động vỗ bờ 
do Munk thực hiện ở vùng California [263] và Tucker thực hiện ở 
vùng bờ nước Anh [333] đã cho thấy rằng giữa độ cao sóng gió và 
sóng lừng (  và mạch động vỗ bờ ( ồn tại mối liên hệ thực tế 

tuyến tính (hình 4.4 b): 

                                     (4.1) 

trong đó 

19,

N g vÊ  các hi −

sH ) lH ) t

sl HH  α= ,  

1,0≈α . Dinger đã nhận được một trị số tương tự của hệ số 

α  t

[264]. Tuy n
của 

rên cơ sở ghi dao động mực nước biển ở vùng đảo Barbados 

hiên, những quan trắc sau đó đã cho thấy rằng trị số 
α  không phải là vạn năng. Thật vậy, theo dữ liệu của M. 

Darbyshire, ở bờ Nam Phi 025,0≈α  [145]. 
 Tuapse 

Theo dữ liệu của V. S. 
B−chkov và S. S. Strekalov, ở vùng 25,0≈α  (hình 4.5 a) 

[9]. Ngoài ra người ta còn thấy rằng sự tản mạn của các điểm trên 
đồ thị của quan hệ 

có đặc điểm phức tạp hơn là (4.1) [8]. 

Sử dụng các dữ liệu quan trắc bằng cảm biến điện rung đặt tại 
độ sâu 20 m gần vùng bờ nước Nhật và tham khảo những kết quả 
tính toán của Munk [263] và Gida [176], Fujinawa [169] đã nhận 
được mối phụ thuộc sau đây giữa *

                                                 

)( sl HfH =  là rất lớn và mối liên hệ lH  và sH  

lH  và sH : 

 
* Các nhà nghiên cứu hiểu “độ cao sóng” một cách khác nhau. Ví dụ, Fujinawa 

đã lấy o cực đại của sóng gió trong số 10 sóng liên tiếp, còn 

ương tự trong số 3 sóng. Một số nhà nghiên cứu khi tính toán sử 

c sóng đáng kể” (significant height) 

−= )(
10/1

s
s HH  độ ca

−= )(
3/1

l
l HH  t

dụng “độ cao cá σ4=H , trong đó σ  ®
8]. Đại 

ược 
tính theo giá trị tung độ trong một khoảng lấy trung bình [190, 19

lượng ũng có thể xác định như là giá trị lấy trung bình )(s
sH  c )(

3/1
sH  (trong một 

khoảng nào đó). Trong văn liệu trong nước người ta thường hiểu “độ cao sóng” 
đơn giản là độ cao trung bình sH . Tương quan giữa các giá trị này xấp xỉ như 

sau: s
s

s
s

s HHHHH 6,19,1 )()(
3/110/1   , ≈=≈ . 
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2/3
sl HkH β= ,                                   (4.2) 

ở đây hệ số ch với căn bậc hai của độ sâu  βk  tỷ lệ nghị

hk /δβ = .                                   (4.3) 

Lưu ý rằng sự tăng lên của hệ số âu rất phù hợp 

với lý thuyết của Longuet-Higgins và Stewart [242]. 

βk  khi giảm độ s

 

 

Hình 4.4. Biến trình thời gian của độ cao sóng gió (1) và sóng 
dài (2)  (a) và đồ thị liên hệ giữa chúng (b) theo dữ liệu quan trắc 

gần đảo Newfoundland (từ công trình [333]) 

Công thức cuối cùng của Fujinawa có dạng 

                            (4.4) 

ở đây 

2/12/3
 

−= hHH Sl δ ,  

23,0=δ . 

B−chkov và Strekalov [9] đã giả thiết rằng độ cao trung bình 
của các mạch động vỗ bờ phụ thuộc không chỉ vào độ sâu và độ cao 
của sóng gió, mà cả vào chu kỳ sóng gió ( · tìm 

phương trình liên hệ dưới dạng 

                         (4.5) 

Hình 4.3. Tổ chức đồ hai chiều phân bố các sóng dài với 
độ cao và chu kỳ khác nhau theo dữ liệu quan trắc ở vùng 
Đài quan trắc Iđzu - Osima (các chữ số chỉ số trường hợp) 

sT ). Các ông ®

) , , ,( ghTHfH ssl = .  

337                     338 



Sử dụng các phương pháp của lý thuyết thứ nguyên, các ông đã thu 
được biểu thức 

s

s
l T

H
gh

H
2γ= .                                  (4.6) 

Tính có cơ sở của phép xấp xỉ này được thấy rõ trên hình 4.5 b. 
Đại lượng quy chuẩn iều so với 

ược xấp xỉ khá tốt bằng đường cong parabôn với trị số của 
sll THH =*  có độ tản mạn bé hơn nh

lH  và ®

hệ số 32≈γ . Mối phụ thuộc ssl TaHH /2=  trong công thức (4.6) phù 

hợp với công thức lý thuyết do R. N. Ivanov thu được đối với độ cao 
nước dâng sóng như là hàm của độ cao sóng gió [34, 46]. 

 

Hình 4.5. Phụ thuộc giữa độ cao mạch động vỗ bờ 

sóng gió và sóng lừng g 

a − xấp xỉ tuyến tính b − xấp xỉ bậc hai dạng 

 

 

Bảng 4.1. Kết quả đo sóng gió và mạch động vỗ bờ ở bờ Hắc Hải (theo dữ liệu 
của công trình [86]) và những giá trị tính toán độ cao mạch động vỗ bờ 

Các đặc trưng 
sóng gió 

Các đặc trưng 
mạch động vỗ 

bờ 

Độ cao tính toán 
của mạch động 

vỗ bờ Ngày 
tháng 

Độ 
sâu 

m 

lH  và độ cao 

sH  và chu kỳ của chún sT  

sl HH 25,0= , 

2*
ssll aHTHH ==   

h  

sT  s sH  m lT  s lH  m BS
lH  m F

lH  m 

14 XI 1972 5 9,7 1,7 63 0,4 0,47 0,50 

 3 12,5 2,2 78 1,2 0,79 0,96 

 5 8,0 1,7 49 0,3 0,57 0,50 

12 I 1973 1,5 11,0 1,1 67 0,6 0,32 0,48 

10 XII 1976 1,5 5,8 1,2 55 0,4 0,72 0,55 

2 XII 1978 3 7,2 1,0 56 0,3 0,28 0,29 

 1,5 7,2 1,0 57 0,4 0,40 0,42 

24 VII 1978 1,5 8,8 1,1 66 0,4 0,40 0,48 

Dữ liệu thực nghiệm do V. G. R−bka và E. V. Inanhenko thu 
được bằng các máy sóng ký trong thời gian bão mạnh ở trạm 
nghiên cứu của Chi nhánh Hắc Hải của Trạm nghiên cứu Khoa học 
Trung tâm các năm 1972−1978 đã cho phép đánh giá hiệu quả của 
các công thức (4.4) và (4.6). Bằng phương pháp bình phương nhỏ 
nhất người ta đã lựa chọn được các giá trị hệ số 51,0=δ  và 11=γ , 

khoảng 2 lần khác biệt với các giá trị tương ứng
dẫn trong các công trình [9, 169]. Có thể cho rằng những khác biệt 
này trước hết là do địa hình của đới ven bờ (góc nghiêng đáy) quyết
định, cũng như cường độ của bản thân các mạch động vỗ bờ (các giá 
trị của những hệ số 23,0=

 của các hệ số này 

 

δ , 32=γ  đã nhận được ứng với t

hợp các dao động mạch ơn rất nhiều). Độ cao các 

rường 

động vỗ bờ yếu h
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mạch động vỗ bờ tính toán theo các công thức của B−chkov − 
Strekalov ( BS F  trắc được 

dẫn trong bảng 4.1. Về phương diện định tính các kết quả tính 
toán và quan trắc phù hợp với nhau; sự tản mạn tương đối lớn có 
thể là do độ chính xác chưa đủ cao khi xác định các tham số sóng 
gió và mạch động vỗ bờ. 

Độ cao sóng gió được quyết định trước hết bởi cường độ gió, vì 
vậy đương nhiên giữa độ cao của 
tại một mối liên hệ khá mật thiết. Theo dữ liệu đo tại Đài quan 
trắc Iđzu-Osima người ta thấy có sự tương quan cao giữa tốc độ gió 
và dao động mực nước với chu 1−2 phút. Hệ số hồi quy tương 
ứng 

với tốc độ gí 24 m/s mạch động vỗ bờ có độ cao đặc trưng 45 cm. 

lH ) và Fujinawa ( lH ) cùng với dữ liệu quan

mạch động vỗ bờ và của gió tồn 

 kỳ 
2,2≈VLδ  cm/(m/s). Ví dụ, trong thời gian cơn bão lớn No 6124, 

 

Hình 4.6. Phụ thuộc giữa chu kỳ mạch động vỗ bờ ó 

T  (a) hay chu kỳ nhóm sóng (b) 

1 − theo dữ liệu của V. S. B−chkov, S. S. Strekalov; 2 − V. G. R−bka. E. V. 

Ivanhenko;  3, 4 − xấp xỉ tuyến tính của chúng; 5 − mối phụ thuộc 

B−chkov và nnk. [8, 9] có lẽ là những người đầu tiên chú ý 
phát hiện rằng sự liên hệ xác định không chỉ tồn tại giữa các độ 
cao, mà cả giữa các chu kỳ sóng gió và mạch động vỗ bờ. Theo ý 
kiến của họ, sự tăng chu kỳ của sóng gió và sóng lừng sẽ làm cho 
chu kỳ của các mạch động vỗ bờ liên quan tăng lên. Thật vậy, căn 
cứ theo dữ liệu thu được bằng cảm biến Van Dorn đặt tại độ sâu 11 
m ở vùng Tuapse, các ông đã rút ra mối quan hệ (hình 4.6a) 

                                 (4.7) 

Sự tăng chu kỳ các mạch động vỗ bờ theo chu kỳ sóng gió thể 
hiện rõ theo dữ liệu của R−bka, Ivanhenko [86] trình bày trong 
bảng 4.1. Có thể biểu diễn mối phụ thuộc thực nghiệm dưới dạng 

                                  (4.8) 

Mối liên hệ phát sinh mật thiết tồn tại giữa các sóng ngại 
trọng lực và chùm sóng gió hay sóng lừng được biểu lộ ở sự phù hợp 
khá cao của các chu kỳ của chúng. Thật vậy, Basko đã trực tiếp chỉ 
ra rằng đường bao của sóng gió có chu kỳ bằng chu kỳ của các 
mạch động vỗ bờ [2]. B−chkov, Strekalov [9] đã phát hiện sự phù 
hợp các chu kỳ đó trên cơ sở phân tích các dữ liệu thực tế (xem 
hình 4.6 b). Fujinawa [162], Middleton và nnk. [251], Huntley và 
Kim [215] cũng đã nhận được kết quả tương tự, theo dữ liệu của họ 
thì đường bao của các chùm sóng và dao động sóng dài tương ứng 
nằm trong sự ngược pha, và điều này cũng có thể rút ra từ lý 
thuyết của Longuet-Higgins − Stewart [242, 243]. 

Từ công thức thực nghiệm (4.6) (nếu tính tới sự liên hệ cao của 
các chu kỳ sóng gió và mạch động vỗ bờ) suy ra rằng các chu kỳ và 
độ cao mạch động vỗ bờ cần phải có quan hệ phụ thuộc tỷ lện 
nghịch. Trên thực tế, sự kiện này đã được Takahasi và Aida [321] 
chú ý tới. Sự giảm chu kỳ của các mạch động vỗ bờ theo sự tăng 
của độ cao của chúng quan trắc được khi cơn bão Sara đi qua đảo 

lT  và chu kỳ sóng gi

s

sl TT 10=  

5020 −= sl TT .  

205 += sl TT .  
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Miako biểu hiện rõ trên hình 4.7 [245]. Các quan trắc ở những 
vùng khác của Đại dương Thế giới, chẳng hạn ở thềm tây nam của 
Kamchatka, cũng đã cho kết quả như vậy. Cơ chế vật lý của sự phụ 
thuộc như vậy giữa độ cao và chu kỳ các mạch động vỗ bờ chưa 
hoàn toàn rõ. 

Phân bố thực nghiệm của độ cao và chu kỳ các mạch động vỗ 
bờ (do đó, cả bước sóng) ở đới ven bờ được mô tả khá tốt bằng quy 
luật tích phân của Releygh 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=

2

4
 exp) ;(

x
xxxF π

,                         (4.9) 

trong đó −x  giá trị trung bình của đặc trưng tương ứng. Nếu lưu ý 
rằng đối với sóng gió và sóng lừng (chúng là nguồn chính của các 
sóng ngoại trọng lực) các quy luật phân bố của những tham số chủ 
yếu ít phụ thuộc vào độ sâu, thì có thể giả thiết rằng cũng chính 
những quy luật đó sẽ thỏa mãn đối với các sóng ngoại trong lực ở 
vùng khơi đại dương, mặc dù chúng ta chưa có những khảo sát trực 
tiếp về điều đó. 

Đương nhiên, những quan hệ đã dẫn giữa các đặc trưng khác 
nhau của các sóng ngoại trọng lực và những suy luận về sự biến 
thiên của chúng thực chất là những quan hệ thuần túy thống kê. 
Như đã nhận xét ở trên, cấu trúc của các sóng ngoại trọng lực khá 
phức tạp; các hợp phần sóng khác nhau tham gia vào sự hình 
thành nên chúng. Tùy thuộc vào sự thống trị của hợp phần này 
hoặc hợp phần khác mà các tham số sóng dài quan trắc được sẽ 
khác nhau một cách đáng kể. Ví dụ, bước sóng của các sóng ngoại 
trọng lực cưỡng bức ( ược quyết định bởi bước sóng của chùm 

sóng gió tương ứng và ít c thủy 
vực. Nếu quy ước cho rằ ước 
sóng 

                     (4.10) 

ở đây  6 s, thì  600 m. Sóng 

lừng thường có chu kỳ lớn hơn và do đó, bước sóng của chùm sóng 
lớn hơn. Có lẽ, có thể xem giá trị điển hình 

đối với các sóng ngoại trọng lực cưỡng bức. 

lλ ) ®

 phụ thuộc vào độ dốc đáy và hình họ
ng chùm sóng gồm 10 sóng ngắn với b

sλ , có thể viết 

)]2/([  1010 2 πλλ ssl Tg=≈ ,  

−sT  chu kỳ của sóng gió. Nếu sT ∼ lλ ∼

1500500 −=lλ  m là khá 

 

Hình 4.7. Các sóng dài trọng lực gây bởi cơn bão Sara ở vùng đảo Miako 
ngày 15−16 tháng 9 năm 1959 (từ công trình [245]) 

a − đường đi của bão, b − biến thiên của khí áp (1), tốc độ gió (2), chu kỳ 
(3) và biên độ (4) của các sóng dài 
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Bước sóng của các sóng ngaọi trọng lực tự do ở vùng khơi đại 
dương phụ thuộc vào chu kỳ T  của chúng và độ sâu địa điểm và 

được mô tả bằng công thức (3.120) hay một cách chính xác hơn, 
bằng biểu thức 

f

[ ] )/2( th)2(/       
2

fff hTg λππλ = ,                      (4.11) 

từ đó ược xác định bằng quy trình lặp đơn. Với 

m và  

(5638 m); với ương ứng 

(5943 m), (17 828 m), ở đây trong dấu ngoặc là 

những giá trị tính theo công thức (3.120). Với độ sâu một số 
kilômet các sóng ngoại trọng lực tự do cần phải có bước sóng bằng 
một số chục nghìn kilômet. 

Như dữ liệu đo trực tiếp các đặc trưng không gian của sóng 
ngoại trọng lực do Huntley và nnk. [214], Oltman-Shey và Guza 
[281] thực hiện tại thềm California cho thấy, ở đới ven bờ của đại 
dương hài sóng ven bậc không áp đảo, bước sóng của nó suy ra từ 
(2.18) tại những độ dốc đáy 

fλ  cã thÓ ® 100=h  

60=fT  s 1844)1( =fλ  m (1879 m), víi 180=fT  s 5626)2( =fλ  m 

1000=h  m những giá trị t 4841)1( =fλ  m 

45817 
)2( =fλ  m 

β  nhỏ được xác định bằng công thức 

[ ])2(/      
2

00 πβλ Tg= ,                           (4.12) 

ở đây hu kỳ sóng ven. Với −0T  c 01,0=β  và 600 =T  s 600 =λ  m,

ưỡng

 

tức khoảng một bậc nhỏ hơn so với các sóng ngoại trọng lực c  
bức; với độ nghiêng đáy dốc hơn ( 02,0=β ) và chu kỳ 1800 =T  s 

10 ≈λ  km, tức cũng xấp xỉ bậc như đối với các sóng cưỡng bức. 

Như vậy, tùy thuộc vào kiểu của các hợp phần sóng (và vào 
chu kỳ và các tham số địa hình) mà bước sóng của các sóng ngoại 
trọng lực có thể biến đổi từ một số chục mét đến một số chục 
kilômet. Các đặc trưng khác của dao động cũng biến đổi theo cách 

tương ứng. Có lẽ chính là vì lý do đó mà chúng ta thấy có sự tản 
mạn rất lớn trong kết quả quan trắc của các tác giả khác nhau. 

Còn có một nét quan trọng nữa liên quan tới đặc điểm biểu lộ 
của các dao động sóng ở đới ven bờ. Trên thực tế đới này gồm hai 
phụ vùng với ranh giới là tuyến đổ nhào sóng (xem hình 4.2): 1) đới 
sóng vỗ bờ; 2) đới ven bờ phía bên ngoài. Xét về động lực học của 
mình, hai phụ vùng này rất khác nhau. Trong đới phía bên ngoài 
năng lượng của sóng ngắn (sóng gió và sóng lừng) áp đảo rõ rệt so 
với năng lượng của dao động sóng dài. Sau khi đổ nhào, năng lượng 
của sóng ngắn bắt đầu suy giảm nhanh khi tiến dần tới bờ, còn 
năng lượng của sóng dài thì ngược lại, tăng lên cho nên sóng dài 
thống trị trong đới sóng vỗ bờ. Trong văn liệu phương tây, để chỉ 
các sóng (cả sóng ngắn lẫn sóng dài) ở đới sóng vỗ bờ người ta sử 
dụng thuật ngữ “swash oscillations” [189, 204], có thể dịch là “các 
sóng (dao động) cử đới vỗ bờ” hay đơn giản là “các sóng vỗ bờ” (hãy 
đừng nhầm lẫn với các mạch động vỗ bờ). 

Những sóng ngoại trọng lực đo được ở đới sóng vỗ bờ và bên 
ngoài nó có các đặc trưng thống kê và đặc điểm liên hệ với sóng gió 
rất khác nhau. Như dữ liệu của các thí nghiệm chuyên đề [116, 
189, 191, 204, 259 v.v...] đã cho thấy, các sóng vỗ bờ tần số cao (có 
tần số của các sóng gió đi tới) đạt tới mức bão hòa hoàn toàn xác 
định ở đới sóng vỗ bờ, năng lượng của chúng không tăng hơn mức 
đó không phụ thuộc vào trạng thái biển ở vùng phía bên ngoài. 
Battjes [116] sau khi xử lý số lượng lớn băng ghi sóng vỗ bờ, đã tìm 
ra rằng biên độ của các sóng ứng với mức bão hòa, thỏa mãn quan 
hệ 

2

2

s
ss

ga
ω
βε= ,                                 (4.13) 

ở đây −β  độ nghiêng đáy, ham số vỗ bờ không 

thứ nguyên (swash parameter” [116] của các sóng tới. 

−≈= 25,14,0 πε s  t

), −sω  tần số 
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Theo dữ liệu đo của các tác giả khác [189, 204], tham số vỗ bờ 

nằm trong khoảng 1−3. 

Battjes [117] cũng đã đề xuất một đặc trưng không thứ
nguyên khác gọi là tham số tương tự vỗ bờ (surf similarity 
parameter) 

                        (4.14) 

ở đây độ sóng tới (sóng gió hay sóng lừng) tại tuyến sóng 

đổ nhào. Chúng ta nhận thấy rằng tham số này liên hệ rất mật 
thiết với tham số đổ nhào sóng Br [12] 

sε  

 

[ ] 2/1 22 )(/   ωβπξ bb ag= ,  

−ba  biên 

2

2

Br
β
ω

g
ar= ,                                   (4.15) 

ở đây ương thẳng đứng. Nếu −ra  giá trị độ tung lên theo ph 1Br <  

thì sóng áp vào bờ mà không đổ nhào, khi 1Br >  thì sóng đổ nhào, 
tức tạo thành các sóng vỗ bờ. 

Guza và Thornton [189] đã tiến hành một thí nghiệm hiệu 
quả về khảo sát các sóng vỗ bờ. Trên hình 4.8 thể hiện biên độ của 
các dao động cao tần ( ) trong đới 

sóng vỗ bờ như là những hàm số của độ cao sóng gió ở vùng phía 
bên ngoài. ở đây thấy rõ hiệu ứng bão hòa đối với các dao động tần 
cao: không phụ thuộc vào biên độ các sóng tới, những dao động này 
thực tế giữ nguyên không đổi. 

Trên hình 4.8 theo trục tung đặt các giá trị độ tung lên dọc 
theo đáy nghiêng, nhưng có thể tính lại thành li độ theo phương 
thẳng đứng. Phương trình hồi quy tương ứng liên hệ giữa li độ 
thẳng đứng ( ộ cao sóng tới (

                          (4.16) 

tức mức bão hòa của các sóng tần cao trong trường hợp này bằng 
23−25 cm, còn sự liên hệ với các độ cao sóng gió thì cực kỳ yếu ớt. 

Các sóng vỗ bờ tần thấp có đặc điểm hoàn toàn khác. Độ cao 
của chúng tăng thực tế tuyến tính theo sự tăng độ cao của các sóng 
tới (xem hình 4.8): 

                           (4.17) 

tức độ cao các sóng ngoại trọng lực ở lân cận bờ bằng khoảng 70 % 
độ cao sóng gió ở vùng bên ngoài. Nếu cho rằng giá trị 

20<sT s) và thấp tần ( 20>sT s

V
sR ) và ® sH ) có dạng 

s
V
s HR 01,08,22 += ,  

s
V
l HR 69,07,2 += ,  

1,0=α  trong 

biểu thức (4.1) do Munk [263] và Tucker [333] nhận được đối với 
vùng bên ngoài đới sóng vỗ bờ là đủ điển hình, thì (4.17) cho thấy 
rằng ở đới sóng vỗ bờ biên độ của các sóng ngoại trọng lực tăng lên 
xấp xỉ một bậc, còn năng lượng tương ứng tăng lên hai bậc. 

 

 
Hình 4.8. Biến đổi của các dao 
động tần cao ( ng vỗ 

bờ tùy thuộc vào cường độ của 
sóng gió đi tới (từ công trình [189]) 

Theo các trục đặt độ lệch bình phương 

trung bình của các đặc trưng tương ứng 

FHσ ) ở đới só

 

Sự tăng năng lượng các sóng ngoại trọng lực mạnh như vậy 
trong đới sóng vỗ bờ đi kèm theo với sự tái thiết lại toàn bộ cấu 
trúc dao động và biến đổi các đặc trưng thống kê của chúng. Vì 
vậy, đương nhiên các quan trắc sóng ngoại trọng lực thực hiện ở 
lân cận bờ và ở bên ngoài tuyến sóng vỗ bờ sẽ dẫn tới những kết 
quả rất khác nhau. 

Phân tích phổ các dao động mực nước biển ở dải tần số tồn tại 
các sóng ngoại trọng lực đã được thực hiện đối với một số vùng của 
Đại dương Thế giới, thật ra chủ yếu trong đới ven bờ [7, 9, 37, 190, 
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198 v.v...]. Chỉ thời gian mới đây S. Webb và các cộng sự mới thực 
hiện được những quan trắc trực tiếp sóng ngoại trọng lực ở vùng 
khơi đại dương [344]. Trong một số công trình cũng đã tính toán 
các tổ chức đồ độ lặp lại của chu kỳ các dao động mạch động vỗ bờ 
[9, 245, 356]. Các nghiên cứu đã cho thấy vai trò quan trọng của 
các sóng này trong cán cân năng lượng chung của những chuyển 
động sóng dài và sự liên hệ mật thiết của chúng với cường độ hoạt 
động của biển: trong thời tiết bão mức năng lượng của phổ đối với 
dải tần này thường tăng lên 1−2 bậc [192, 321]. Các phổ (hay các tổ 
chức đồ chu kỳ) của các sóng ngoại trọng lực (các mạch động vỗ bờ) 
do những tác giả khác nhau thu được có thể chia thành ba nhóm. 

1. Có một cực đại phổ thể hiện khá rõ (hay một chu kỳ thống 
trị trên tổ chức đồ), chu kỳ của cực đại này thường bằng 1−3 phút, 
lớn hơn một chút thì hiếm hơn. Ví dụ, theo dữ liệu quan trắc mực 
nước trên đảo Barbados, ở đây thấy cực đại phổ với chu kỳ khoảng 
100 s, tại bờ Thái Bình Dương của nước Mỹ gần trạm Camp-
Pendleton − một cực đại rộng và yếu với chu kỳ 33−200 s, còn tại 
trạm La Holl − đỉnh phổ nhọn với chu kỳ 125 s [268]; tại vùng bờ 
Hắc Hải, theo dữ liệu một số đợt thí nghiệm, thống trị những dao 
động với chu kỳ từ 49 đến 78 s (xem bảng 4.1), ở gần đảo Osima 
(vùng bờ Nhật Bản), theo dữ liệu của Hasimoto và nnk. [192] − 7−8 
phút (xem hình 4.3). 

2. Trong phổ mực nước nhận thấy hai cực đại (còn tổ chức đồ 
chu kỳ có cấu trúc hai mốt). Ví dụ điển hình về các phổ và tổ chức 
đồ tương tự được dẫn trên hình 4.9 (theo dữ liệu của A. L. 
Bonđarenko). Đối với mỗi trường hợp các chu kỳ của các cực đại có 
hơi khác nhau (200 và 90, 210 và 105, 170 và 90, 158 và 90 s, 
v.v...), nhưng bao giờ cũng là hai chu kỳ. Một số kết quả tương tự 
của các tác giả khác: Maikaku và Ishida theo dữ liệu quan trắc 
trên đảo Miako (những cực trị tại các chu kỳ 154 và 175 s) [245], 
Takahasi (80−100 và 38−47 s) và Fujinawa (500 và 196 s) ở vùng 
bờ Nhật Bản [169]. 

3. Phổ có đặc điểm “nhiễu trắng”, không có những cực đại phổ 

rõ rệt ở dải sóng ngoại trọng lực. Tình hình tương tự đã quan trắc 
thấy ở các bờ quần đảo Kuril (hình 4.10), Kamchatka, Nhật Bản và 
ở vùng khơi đại dương trong thời tiết bão mạnh [7, 107, 230, 232]. 

Thoạt đầu người ta đã giải thích cấu trúc phổ các sóng ngoại 
trọng lực thuần túy bằng những đặc điểm của các tác nhân bên 
ngoài (tức sóng gió và sóng lừng) gây nên chúng. Ví dụ, theo lời của 
B−chkov và Strekalov, “sóng gió thường có một cực đại về độ cao và 
về chu kỳ, và tương ứng là một cực đại đặc trưng đối với các sóng 
dài. Sóng hỗn hợp được đặc trưng bằng hai cực đại, nó gây nên các 
cực đại tương ứng ở các sóng chu kỳ dài quan trắc đồng bộ với nó”. 
Theo kết quả phân tích các hệ thống sóng gió [38, 39] 

sl T
TT

TT
T  10

 9,0
~

22

21 ≈
−

= ,                          (4.18) 

ở đây 1T  và −2T  các chu kỳ trung bình của sóng gió không đều của 

các hệ thống trước cộng hưởng và cộng hưởng, trong đó 

21  9,0 TT ≈ ,                                    (4.19) 

−sT  chu kỳ trung bình của sóng gió, −lT~  chu kỳ trung bình của 

các mạch động vỗ bờ. Trên thực tế, như đã thấy trên hình 4.6 a, 
nếu vứt bỏ hai điểm trên cùng, công thức (4.18) mô tả khá tốt các 
dữ liệu thực nghiệm. Như vậy, theo ý kiến của S. S. Strekalov, ở 
trường hợp sóng gió phát triển trong phổ các dao động tần thấp 
thống trị các sóng với chu kỳ được xác định bằng biểu thức (4.18), 
còn ở trường hợp sóng hỗn hợp (sóng gió cộng với sóng lừng) quan 
trắc thấy hai chu kỳ thống trị. 

Fujinawa [169] đưa ra một giải thích khác cho những đặc 
điểm phổ của mạch động vỗ bờ và cụ thể về sự tồn tại của hai cực 
đại trong phổ. Ông cho rằng chúng được gây bởi các hài sóng ven 
bậc không và bậc một lan truyền dọc bờ. 

Các tính chất sóng và cộng hưởng của địa hình ven bờ và ảnh 
hưởng của chúng tới đặc điểm phổ các mạch động vỗ bờ trước đây 
đã chưa được đánh giá hết. Ngày nay, mọi người đều thừa nhận 
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rằng ảnh hưởng của các tác nhân này có thể rất lớn [127, 174, 198, 
214, 259] và tỷ phần của chúng trong phổ các sóng ngaọi trọng lực 
là có tính chất quyết định. 

 

 

Hình 4.10. Sự biến đổi của các phổ dao động mực nước đại dương 
gần Nam Kurilsk khi bão đi qua (từ công trình [7]) 

Ngoài ngoại lực và những tính chất chọn lọc tần số của địa 
hình có một tác nhân thứ ba ảnh hưởng tới đặc điểm phổ các sóng 
ngoại trọng lực. Đó là sự biến dạng phổ dưới ảnh hưởng của tính 
phi tuyến, sự tiêu tán và v.v... Có lẽ chính những quá trình này 
dẫn tới sự cào bằng (“làm trắng”) phổ. 

Hình 4.9. Các phổ dao động mực nước biển và tổ chức đồ độ lặp lại 
của các mạch động vỗ bờ (từ công trình [81]) 
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4.3. Sự hình thành các sóng ngoại trọng lực bởi cấu trúc 
nhóm của trường sóng gió 

Ngay từ những quan trắc đầu tiên về các mạch động vỗ bờ do 
W. Munk [263] thực hiện cũng như dữ liệu đo các sóng tần thấp 
thu được trước đây ở Nhật [273, 325] đã nhận ra ba đặc điểm quan 
trọng: 

1) Các mạch động vỗ bờ có chu kỳ dao động khá ổn định 1−3 
phút; 

2) Có sự liên hệ rõ rệt giữa các dao động này và sóng gió; 

3) Các chu kỳ của các mạch động vỗ bờ thực tế trùng với các 
chu kỳ điều biến của sóng gió, tức với những chu kỳ của các nhóm 
sóng. 

Tất cả những đặc điểm đó đã làm cho Yoshida giả định rằng 
các mạch động vỗ bờ được tạo thành do sự tương tác phi tuyến của 
các sóng gió và đề xuất ra mô hình tương ứng [356]. 

Để bắt đầu chúng ta xét sự tương tác hai sóng tiến phẳng với 
các tần số ộ óng ền 

trong một hướng (dọc trục 
1ω , 2ω , biên ® 1a , 2a  và các số s 1k , 2k  truy

x ): 

).( cos) ,(
),( cos) ,(

2222

1111

xktatx
xktatx

−=
−=

ωζ
ωζ

                        (4.20) 

Như Yoshida đã cho thấy, sự tương tác phi tuyến của các sóng này 
hình thành dao động tần thấp với tần số 

21 ωωω −=l                                 (4.21a) 

và chu kỳ 

21

21

 TT
TT

Tl −
= ,                                (4.21b) 

tức với cùng tần số và chu kỳ như của đường bao chùm sóng. 

Dao động này sẽ có dạng: 

1) đối với sóng gió ở biển sâu 

[ ]xkktkk
aa

txl    )()( cos 
2

) ,( 212112
21 −−−−= ωωζ , 

g
k j

j

2ω
= ;  trong đó                                 (4.22) 

2) đối với sóng lừng hay đới nước nông (độ sâu h ) 

[ ]xkkt
hkhkh

aa
txl   )()( cos 

)( )(  2
 3

) ,( 2121
21

21 −−−= ωωζ , 

gh
k

k jj
j

2

th 
ω

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
;  trong đó                           (4.23) 

3) đối với đới sóng vỗ bờ 

[ ]xkktxkk
h
aa

txl    )()( sin 
 2

 3
) ,( 212121

21 −−−−= ωωζ , 

gh
k j

j
ω

= ,   trong đó                            (4.24) 

Như Yoshida đã chỉ ra, về bản chất của mình những sóng tần 
thấp này tương tự như các hợp phần thủy triều nước nông (kiểu 
như MK3 hay MS4) được tạo thành do kết quả tương tác phi tuyến 
của các sóng điều hòa thủy trều chính hay “các sóng kết hợp” trong 
âm học. 

Tình huống sóng gió (hay sóng lừng) là tổng của hai sóng 
phẳng với các tần số gián đoạn giữ cố định là một tình huống có 
phần nào nhân tạo. Vì vậy, Yoshida [356] còn đề xuất một mô hình 
phát sinh các mạch động vỗ bờ do sự tương tác phi tuyến của các 
sóng ngắn phổ liên tục )( ωA . Trong trường hợp này độ cao của các 

sóng tần thấp số n sâu có thể biểu diễn như 

sau: 
lH  với tần lω  ở biể
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∫
−

+−=
ln

dAAH lllll

ωω

ω
ωωωωωωωω

1

 )( )( )2(    )(   .           (4.25) 

Với tư cách là ví dụ đặc trưng có thể lấy phổ sóng gió có quy 
luật phân bố chuẩn: 

[ ]2
0

2
0 )( exp)( ωωγω −−= AA ,                      (4.26) 

trong đó ể từ (4.25) 

và (4.26) thu được biểu thức sau: 

2/)( 10 ωωω −= n . Giả sử 1)( 1 >>− ωωγ n , có th

)2/( exp )/(  4)( 22
0

2
0 llll AH ωγγωωπω −≈ .            (4.27) 

Hàm ực đại tại tần số ó, chu kỳ 

mang năng lượng chính của các sóng tần thấp  
tương tác phi tuyến sóng gió với phổ (4.25) là 

Bằng cách tương tự với sử dụng biểu thức (4.25) có thể tính 
phổ các sóng tần thấp được phát sinh đối với phổ sóng gió tùy ý. Ví 
dụ tính toán như vậy được dẫn trên hình 4.11. Thấy rõ rằng các 
sóng gió có phổ với những chu kỳ đặc trưng 6−7 s, dưới tác động 
của những hiệu ứng phi tuyến phát sinh các sóng ngoại trọng lực 
với chu kỳ 1−3 phút. 

Về sau những người nghiên cứu khác cũng đã nhận được các 
biểu thức tương tự [39, 123]. Những khác biệt chủ yếu liên quan tới 
những dạng khác nhau của hiệu ứng phi tuyến trong khi xây dựng 
mô hình. Ví dụ, trong công trình của S. S. Strekalov và B. A. 
Đughinova [91] đã xét sự hình thành các dao động chu kỳ dài trong 
trường sóng gió trên nước sâu. Cơ sở vật lý của mô hình do các ông 
đề xuất là thực tế đã quen biết là trong trường sóng gió xuất hiện 
hai hệ thống: 1) hệ thống cộng hưởng, với tốc độ pha bằng tốc độ gió 
(ứng với nó là cực đại trong phổ sóng gió với tần số nhỏ hơn); 2) hệ 
thống trước cộng hưởng, có tốc độ pha thấp hơn, tăng đơn điệu (hệ 
thốn

tư

dÉ

ác hệ thống sóng gió trước cộng hưởng và cộng hưởng xích lại 
gần nhau và do đó, nhờ kết quả tương tá

dài với những tần số càng ngày càng thấp dần. 

Theo dữ liệu của công trình [38], 
kỳ dài phát sinh 

 hai sóng phẳng cùng hướng) 
bằn

)( llH ω  đạt c 1
max

−= γω . Do ®

được tạo thành khi
γπ   2max =T . 

g này tương ứng với cực đại trong phổ với tần số lớn hơn). Sự 

ương tác của hai hệ thống này với các tần số 1ω , 2ω  ( 21 ωω > ) và 

các số sóng 1k , 2k 21 kk > ) phải n tới tạo thành các dao động tần 

thấp với tần số 21 ωωω −=l . Trong gió kéo dài ổn định các tần số 

của c

 (

c giữa chúng hình thành 
các sóng 

độ cao của các dao động chu 
H , H  lH  liên hệ với các độ cao của sóng gió 1 2

(đối với trường hợp đơn giản nhất
g biểu thức 

2
1

2

221221
  

 
2

2
1

gT
HH

HHkHHH l
πλπ === 2 ,              (4.28) 

2

ở đây 2
2 / 2 ωπ=T . 

Đối với trường sóng không đều với điều kiện 21 HH ≈  công 

thức (4.28) sẽ có dạng 

2

2
2/3

2
ss

l
HH

H =
s  

 2 
sTg

π
λ

π = ,                         (4.29) 

trong đó −lH  độ cao trung bình của sóng dài, −sH  độ cao trung 

bình của sóng gió, sλ  và −sT  tuần tự là bước sóng và chu kỳ trung 

bình của sóng gió. 

 sóng dài Chu kỳ trung bình của lT  và của sóng gió sT  liên hệ 

với nhau bằng biểu thức (4.18), trong đó giả thiết rằng các chu kỳ 
của các hệ thống trước cộng hưởng và cộ
thức (4.19). 

c thực nghiệm 

ng hưởng thỏa mãn biểu 

Các công thức láy thuyết (4.18), (4.29) có thể đặt tương ứng với 
các biểu thứ

sl TT  α= ;                                      (4.30) 
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2

2

 s

s
l Tg

H
H δ= .                                  (4.31) 

Việc xác định những giá trị số của các hệ số α  và δ  trong 
công trình [91] đã được tiến hành dựa trên dữ liệu đo dài hạn bằng 
sóng ký tiếp xúc điện đặt tại độ sâu ng Nhep −e 
Kamnhi (biển Kaspi). Các trị số 

26=h  m ở vï htian
12=α  và 8,11=δ  nhận ®

hững trị số lý t

ược bằng 

cách đó khá ổn định và phù hợp cao với n huyết 
( 10=α , 1,11 2 2/3 == πδ ). 

Hiện nay các biểu thức trị số (4.30), (4.31) với những 12=α , 
11=δ  ®

khác nhau, ví dụ, khi 
các cảng [64]. Tuy nhiên phải l
(4.18), (4.29) và các biểu thức thự

ược sử dụng rộng rãi trong thực tế các tính toán ứng dụng 
đánh giá mức nguy hiểm của sự xô đẩy tầu ở 

ưu ý hai điểm: 1) Các công thức 
c ương ứng với chúng 

(4.30), (4.31) đã nhận được với giả thiết nước sâu, trong chúng 
không có sự phụ thuộc trực tiếp vào độ sâu (khác với các công thức 
(4.4), (4.6), vì vậy chúng không áp dụng đối với đới ven bờ và các 
vùng nước nông lớn (tức khi ù kiểm tra các công thức 

này và ước lượng các giá trị số của các hệ số đã tiến hành chủ yếu ở 
những biển kín (Hắc Hải, Kaspi) với 

 nghiệm t

hs >>λ ); 2) S

2<sH m, việc áp dụng chúng 

o mạnh đòi hỏi phải có 

a Longuet-Higgins và 
cấu trúc các mạch 

đối với điều kiện đại dương và các trận bã
thêm căn cứ. 

Như đã nhận xét, các công trình củ
Stewart [242, 243] có vai trò to lớn để hiểu về 
động vỗ bờ và cơ chế hình thành nên chúng. ở mức độnày khác, tất 
cả công trình nghiên cứu hiện đại trong lĩnh vực này đều dựa trên 
những kết quả của họ và được đối sánh với lý thuyết do họ xây 
dựng. 

 

 

 

Hình 4.11. Sự phát sinh sóng dài do tương tác phi tuyến các sóng gió 
với phổ liên tục (từ công trình [355]) 

Longuet-Higgins và Stewart mô tả nhiều hiện tượng đa dạng 
ở đới ven bờ và ở vùng khơi đại dương, sử dụng khái niệm ứng suất 
bức xạ xxS  (trong sách báo ở Nga người ta thường gọi là “áp lực 

sóng” [63]), các ông đã nhận được biểu thức của đại lượng này như 
sau: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+=

2
1

)2(sh 
2 

  

  

hk
hkES xx ,                          (4.32) 

trong đó 

22
      

8
1

2
1

ss HgagE ρρ ==                         (4.33) 

là năng lư g sóng gió (hay sóng lừng) trên mặt phẳng đơn vị, 

   

ợn
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−sa  biên ®  của sóng gió, ộ ộ cao,  sâu 

của 

−sH  ® −k  số sóng; −h  độ

biển. 

Trên thực tế, ứng suất bức xạ là lượng dư thông lượng xung 
gây nên bởi sóng gió (nói chính xác hơn bởi tính phi tuyến). Biểu 
thức (4.32) còn có thể viết lại dưới dạng 

⎟⎟
⎞

⎜
⎛

−= 12
 

 c
ES g ,                          (4.34) 

⎠
⎜
⎝ 2cxx   

ở đây −gc  tốc độ nhóm, −c  tốc độ pha của sóng gió. 

Trên nước sâu 0)2(sh/2       →hkhk , 
2
ccg →  và do đó, 

2
  

16
1

2
1

sxx HgES ρ==    khi               (4.35) 

trên nước nông 

1 >>hk ;    

1)2(sh/2       →hkhk , ccg →  và 

2
  

16
3

2
3

sxx HgES ρ==    khi                  (3.36) 

Nếu biên độ sóng gió biến đổi theo thời gian (do đó, cả theo 
không gian), thì sẽ xuất hiện các gradient phương ngang của ứng 
suất bức xạ. Cấu trúc nhóm của sóng là một ví dụ đơn giản nhất và 
quan trọng nhất về những biến đổi như vậy. 

Mật độ năng lượng của trường sóng như vậy có thể biểu diễn 
dưới dạng 

1 <<hk .  

{ }      ])([cos10 tcxkbEE gg −+= ,                     (4.37) 

ở đây các sóng ngắn 

lan truyền với tốc độ 

−gk  độ rộng của khoảng số sóng đối với nhóm 

gc , 

2
00   

2
1 agE ρ= ,                                     (4.38) 

trong đó ộ trung bình của sóng gió trên nước sâu. 

Theo gương công trình [243], trước tiên chúng ta xét trường 
hợp biển sâu, khi ù bước sóng trong khi 

đó có thể so sánh được với độ sâu. Khi đó theo (4.35) 

−0a  biên ®

sh λ>> , tức 1 >>hk , mặc d

{ }     ])([cos1 
2
1

0 tcxkbES ggxx −+= .                    (4.39) 

Xuất phát từ các điều kiện cân bằng mô men xung phương 
ngang, Longuet-Higgins và Stewart [243] đã chỉ ra rằng trong 
trường hợp này ứng suất bức xạ sẽ dẫn tới xuất hiện những biến 
thiên tần thấp của mặt đại dương liên quan chặt chẽ với các nhóm 
sóng gió: 

]/)(th [4
 )(

]/)(th [2
 )(~

      

2
0

2
0

kkhk
kaa

kkhkg
kEE

gg

gs

gg

g

−
−

−=
−

−
−=

ρ
ζ .        (4.40) 

 

Hình 4.12. Tác động của ứng suất bức xạtới mặt đại dương dẫn tới hạ thấp 
mực nước trung bình bên dưới những nhóm sóng cao (từ công trình [242]) 

Từ (4.40) suy ra ζ~  luôn luôn nghịch pha so với tức sự hạ 

thấp mực nước trung bình tương ứng với các sóng cao trong nhóm, 
còn sự dâng mực nước − các sóng thấp (hình 4.12). Như vậy ta có 

2
sa , 

359                     360 



ngay lời giải thích cho kết quả thực nghiệm mà Tucker nhận được 
và tỏ ra rất nghịch lý rằng các nhóm sóng gió cao liên quan tới ly 
độ âm của mực nước và ngược lại. 

Ta nhận thấy rằng mặc dù các công thức (4.22), (4.29) và 
(4.40) nhận được đối với một số mô hình khác nhau, tất cả chúng 
cho thấy rằng các dao động tần thấp (tức các sóng ngoại trọng lực) 
được tạo thành do sự tương tác phi tuyến của sóng gió và liên hệ 
chặt chẽ với các nhóm (các chùm) sóng *. ở đây biên độ (độ cao) của 
các dao động tần thấp phát sinh tỷ lệ với biên độ (độ cao) của các 
sóng ngắn. Do đó, trước hết sự xuất hiện các dao động này nên 
mong chờ trong thời gian các trận bão lớn, khi sóng gió có độ cao 
cực đại và quá trình tương tác phi tuyến giữa chúng tăng cường. 

Có thể làm đơn giản biểu thức (4.40) đối với hai trường hợp 
cực trị [243]. 

1) Nếu  khi bước của nhóm (chùm sóng) lớn hơn 

nhiều so với độ sâu đại dương: 

1<<hk g , tức

1 4
)(~

 

2
0

2

−
−

−=
hk

kaasζ                                 (4.41) 

hay, theo giả thiết đã chấp nhận trước đây 

h
kaas

 4
)(~ 2

0
2 −

−=ζ ;                              (4.41’) 

2) Khi ương trình (4.40) có dạng 1>>hk g  và 1/ <<kk g  ph

gs kaa  )(
4
1~ 2

0
2 −=ζ .                             (4.42) 

Bây giờ ta xét trường hợp nước nông, khi ản ứng 
của mực nước biển đối với những biến đổi của ứng suất bức xạ có 

                                                 

1 <<hk . Ph

 
* Hiện nay trong sách báo phương Tây người ta thường cũng gọi chúng như 
vậy, “các sóng liên hệ” (bounded waves) [117, 240, 246, 251, 298]. 

thể dễ dàng ước lượng từ hệ phương trình sau đây: 

)~(    
  

 ζρ hgS
xt

M
xx +

∂
∂−=

∂
∂

;                        (4.45) 

const1~
2

 
+

−
=

g

xx

chg
S

ρ
ζ .                           (4.46) 

Tốc độ nhóm ể vượt quá tốc độ các sóng dài tự do gc  không th

ghc = , vì vậy 0)( 2
 >− gchg  và do đó, mực nước trung bình bên 

dưới nhóm các sóng cao hạ thấp xuống, còn bên dưới các sóng thấp 
− nâng lên. 

Trên nước rất nông, khi 1 <<hk  ghcg →  và mẫu s

 bé. Trong t

ố trong các 

biểu thức (4.45), (4.46) trở thành rất rường hợp này tốc 
độ nhóm thể ước lượng bằng 

                            (4.47) 

tức là 

gc  có 

])(1[ 22
    khhgcg −= ,  

22

2

22  2
3~

 h
ga

h
S sxx

ωωρ
ζ =−= .                         (4.48) 

Nếu giả thiết rằng độ sâu biến đổi chậm, sao cho sự phản xạ 
nhỏ có thể bỏ qua, thì theo định luật Green do đó, 2

sa ∼ 2/1−h  và 

ζ~ ∼ 2/5−h . Như vậy, khi độ sâu giảm các dao động tần thấp phát 

sinh của mực nước cần phải tăng mạnh. 

Theo lý thuyết của Longuet-Higgins − Stewwart, các sóng 
ngoại trọng lực cưỡng bức (các sóng liên hệ)  cùng với các nhóm 
sóng gió − sóng lừng chuyển động từ phía khơi đại dương vào phía 
bờ. Khi đổ nhào sóng gió ở đới sóng đổ nhào diễn ra “sự giải phóng” 
năng lượng của các sóng cưỡng bức và chúng phản xạ một phần từ 
bờ, một phần trực tiếp từ tuyến sóng vỗ bờ, phát xạ ra vùng khơi 
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đại dương như là những sóng tự do (sóng phát xạ) (xem hình 4.2). 
Một trong những cơ chế khả dĩ chuyển năng lượng của các sóng đổ 
nhào sang các sóng ngoại trọng lực được mô tả trong công trình của 
Dally và Dean [142]. 

Chúng ta sẽ thực hiện một số tính toán ước lượng số theo lý 
thuyết về các dao động tần thấp cưỡng bức phát sinh. Chấp nhận 

2, bước sóng của sóng thứ hai ước sóng 

của nhóm −1, −1). Đối với 

nước sâu ( ), theo công thức (4.42), 

10)( 2
0

2 =− aas m 100=sλ m, b

1000=gλ m (tøc 06,0≈k  m 006,0≈gk m

500≥h m 5,1~ ≈ζ cm; nÕu 

m, thì theo (4.41’) 

100=h  

5,2~ ≈ζ  cm (cùng những giá trị đó được ước lượng 

theo công thức chính xác hơn (4.40) sẽ là 1,7 và 3,4 cm). Nếu 
2, thì những giá trị này giảm đi một bậc, tức các dao 

động tần thấp chỉ bằng vài milimet. 

Những dữ liệu thích hợp để kiểm tra các biểu thức nhận được 
rất hiếm, đó là vì những khó khăn kỹ thuật trong khi đo các đặc 
trưng tương ứng, đặc biệt ở vùng đại dương sâu. V. V. Ephimov và 
Iu. P. Soloviev [28] đã thực hiện một trong những thí nghiệm 
không nhiều đó. Việc đo sóng và các dao động tần thấp đã được 
tiến hành ở phần tây bắc Hắc Hải nhờ sóng ký điện trở dây. Đã sử 
dụng cột quan trắc bất động đặt tại độ sâu 30 m ở khoảng cách 40 
km cách điểm bờ gần nhất. Trong bảng 4.2 dẫn những đặc trưng 
tích phân cơ bản của ba loạt quan trắc, mỗi loạt kéo dài 50 phút 
(với loạt thứ nhất người ta đã không tách biệt được các dao động 
tần thấp vì chúng rất nhỏ). Những giá trị lý thuyết 

1)( 2
0

2 =− aas  m

ζ~  (trong bảng 
4.2 được ký hiệu là η ) ước lượng theo công thức (4.40) bằng một số 

milimet, tức nhỏ hơn nhiều so với quan trắc. 

 

 

Bảng 4.2. Các đặc trưng thống kê về sóng gió và dao động tần thấp 
ở phần tây bắc Hắc Hải (từ công trình 28]) 

m/s 
W  x  

km Hz cm cm cm cm
0f   

2
ζσ  

2
0ζ  2

0σ  
2

2
ησ  

2

2/12 )(b  

8 120 0,38 130 17 52 − 0,42 

15 120 0,20 2100 55 735 24 0,49 

19 50 0,185 5370 90 2130 50 0,51 

 

Chúng ta xét sự thích dụng của công thức thực nghiệm (4.31) 

để tính những dao động này. Cho 0/1 fTs = , ζσ 2 2=sH , chúng ta 

nhận được 6,7=lH cm (với loạt thứ hai) và 0,17=lH cm (với loạt 

thứ ba); cùng những giá trị đó được xác định trực tiếp từ thí 

nghiệm ( ζσ 2 2=lH ) là 14,0 và 20,0 cm. Như vậy, đối với các dữ 

liệu đo cụ thể công thức của Strekalov và Đughinov cho những ước 
lượng khá hiện thực, còn công thức của Longuet-Higgins − Stewart 
thì thiên thấp rất mạnh. 

Những dữ liệu thí nghiệm ở Hắc Hải còn cho thấy một đặc 
điểm tuyệt vời nữa: chênh lệch pha giữa đường bao chùm sóng và 
các dao động tần thấp không phải là 180o như suy ra từ công thức 
(4.40), mà khoảng 300o. Ephimov và Soloviev [28] đã cho rằng 
những khác biệt về biên độ và pha các dao động tần thấp so với các 
giá trị lý thuyết là do tham gia hình thành những chuyển động này 
không chỉ có các ứng suất Reinolds pháp tuyến (ứng suất bức xạ), 
mà cả các ứng suất tiếp tuyến. 

Giả thiết rằng năng lượng của trường sóng có dạng (4.37), họ 
đã nhận được biểu thức để ước lượng các dao động tần thấp 
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)]([ sin~
  tcxk

kc
a

b gg
g

s −≅ εαζ ,                      (4.49) 

trong đó dốc trung bình, −= kasε  độ −α  tham số đặc tr
025,0

ưng cho sự 
truyền năng lượng gió cho sóng ( ≈α ). Từ biểu thức này suy 

ra rằng pha dao động ζ~  chênh 270

ζ

o so với đường bao nhóm sóng, 

còn các trị số tuyệt đối 
~

 phụ thuộc trước hết vào độ dốc ε , hệ số 

điều biến à tham số nhỏ b  v α . Với 1,0≈ε , 1=b  và 1,0=gk  công 

thức (4.49) cho tỷ số giữa biên độ các dao động tần thấp của mực 
nước và biên độ sóng trung bình bằng 2,5 %, điều này phù hợp với 
các dữ liệu thực nghiệm. 

Lưu ý rằng những khác biệt lớn giữa biên độ dao động tần 
thấp tính theo công thức (4.40) và quan trắc có thể cũng còn là do 
sự hiện diện của các sóng ngoại trọng lực tự do từ các vùng ven bờ 
đi đến vùng quan trắc (ví dụ, trong công trình của Webb và nnk. 
[344] đã lưu ý về sự thống trị của các sóng ngoại trọng lực tự do ở 
vùng khơi đại dương so với các sóng cưỡng bức). 

Sử dụng các công thức Longuet-Higgins − Stewart, bây giờ 
chúng ta tính toán một số ước lượng sóng ngoại trọng lực cưỡng bức 
trên nước nông. Cho 2, s. Khi đó, theo 

công thức (4.48), với 

12 =sa  m 1/ 2 == sTπω  rad/

20=h  m 7,3~ =ζ  cm, víi 10=h  m 7,14~ =ζ  cm; 

víi 7=h  m 30~ =ζ  cm. 

iệu quan trắc của các 
1]. Tuy nhiên, trên những

Các giá trị này tỏ ra khá hiện thực và phù 

hợp với dữ l nhà nghiên cứu khác nhau [8, 
192, 230, 25  độ sâu nhỏ hơn, công thức 
(4.48) bắt đầu cho những giá trị bị thiên cao mạnh: với 2=h  m 

368~ =ζ  cm, lớn hơn đáng kể so với biên độ của sóng gió đi tới (theo 

dữ liệu thực nghiệm của Guza và Thornton [189], biên độ của các 
dao động tần thấp tại mép nước bằng khoảng 70 % biên độ sóng gió 
tại tuyến sóng đổ nhào). Vì vậy đối với những độ sâu nhỏ lý thuyết 

Longuet-Higgins − Stewart đòi hỏi phải hiệu chỉnh chút ít. Tuy 
nhiên, tính ưu việt của các công trình của các tác giả này [242, 
243] không phải ở những ước lượng số cụ thể, mà ở chỗ chúng là 
một bước quan trọng để hiểu về cơ chế phát sinh các sóng ngoại 
trọng lực và đã mở ra những hướng nghiên cứu mới. 

Những năm gần đây trong việc xây dựng các mô hình phát 
sinh dao động tần thấp bởi cấu trúc nhóm của trường sóng gió đã 
có những tiến bộ to lớn [117, 168, 250 v.v...], đã xuất hiện các dữ 
liệu thực nghiệm quý [229, 240, 251]. Vấn đề có tính phức tạp về 
nguyên tắc − đó là cơ chế hình thành  và biến dạng các sóng ngoại 
trọng lực trực tiếp ở đới sóng đổ mà lý thuyết Longuet-Higgins − 
Stewart không áp dụng được. Công trình của Schaffer và Svendsen 
[298] trong đó thử xây dựng một mô hình phát sinh các mạch động 
vỗ bờ xuyên suốt cả đới bên ngoài và đới sóng vỗ bờ là một trong 
những công trình đầu tiên về vấn đề này. 

Vấn đề này đặc biệt phức tạp dưới góc độ kỹ thuật bờ, và có 
thể hy vọng rằng trong thời gian tới đây những nỗ lực của các nhà 
khoa học − các chuyên gia trong lĩnh vực động lực học ven bờ sẽ tập 
trung chính là vào hướng này. 

Để kết thúc chúng tôi lưu ý hai điểm cực kỳ quan trọng chi 
phối sự hình thành các sóng ngoại trọng lực bởi những chùm sóng 
gió. 

1. Như đã nhận xét ở trên, các sóng ngoại trọng lực cưỡng bức 
liên hệ mật thiết với các chùm sóng và lan truyền với tốc độ nhóm 

của các sóng ngắn )2/( 
2
1

 πλgcc gF == , tức xấp xỉ bằn

ơn tốc độ pha của cá
ơi đại dương 

g 7−9 m/s. 

Giá trị này 20−30 lần nhỏ h c sóng ngoại trọng 
lực tự do ở vùng kh ghc = . Từ đây những kết quả 

của Aida và nnk. [107] trở thành hiểu được, theo những kết quả 
này thì các sóng ngoại trọng lực từ những trận bão xa đã đi đến 
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vùng bờ Thái Bình Dương của nước Nhật dưới dạng các sóng ngoại 
trọng lực tự do (sóng ven) lan truyền dọc thềm quần đảo Kuril, còn 
những sóng từ những trận bão gần thì có đặc điểm ngẫu nhiên rất 
mạnh và có lẽ liên quan tới thành phần cưỡng bức. 

2. Bước sóng của các sóng ngoại trọng lực cưỡng bức được 
quyết định bởi kích thước của các chùm sóng tương ứng và ít phụ 
thuộc vào độ sâu. Xét về mọi mặt thì  khá điển 

hình. Nó nhỏ hơn tới 1−2 bậc so với bước sóng của các sóng ngoại 
trọng lực tự do (xem bảng 3.5). Do đó, sự phát triển của sóng bão 
mà trong thời gian đó vai trò tương đối của thành phần cưỡng bức 
tăng mạnh, cần phải dẫn tới giảm các kích thước tuyến tính đặc 
trưng của các sóng ngoại trọng lực và giảm hệ số hiệp biến giữa 
dao động mực nước đo được ở các trạm gần nhau. Một ví dụ rất đạt 
loại này đã quan trắc được trong thời gian trận bão ngày 
3−6/10/1987 tại các trạm đặt ở thềm tây nam Kamchatka [230]. 
Ngoài ra, các sóng ngaọi trọng lực cưỡng bức ngắn hơn tắt dần với 
độ sâu nhanh hơn nhiều so với các sóng tự do, và vì vậy chúng rất 
khó ghi nhận bằng các cảm biến thủy tĩnh. Vì vậy, kết quả của 
Webb và các cộng sự [344] trong đó dựa trên số liệu quan trắc nước 
sâu ở Thái Bình Dương và Đại Tây Dương chỉ phát hiện thấy hợp 
phần tự do của các sóng ngoại trọng lực, là rất tự nhiên. 

4.4. Mạch động vỗ bờ và các sóng biên 

Công trình của Bowen và Inman [130] đã chỉ ra vai trò quan 
trọng của các sóng ven trong sự hình thành những chuyển động 
ven bờ. Công trình của Gallagher [172] có giá trị to lớn trong sự 
phát triển hướng nghiên cứu này và trong việc giải thích các quá 
trình trong đới ven bờ. 

Phát triển lý thuyết của Longuet-Higgins và Stewart, 

Gallagher đã cho thấy rằng trong những điều kiện cộng hưởng 
nhất định, tức với những góc tới nhất định khi sóng gió đi tới bờ, do 
sự tương tác phi tuyến của các sóng này tạo thành các sóng ven tự 
do với biên độ có thể đạt tới những giá trị đáng kể. 

ở trường hợp đơn giản nhất, nếu có hai sóng tới với các tần số 
ương tác với nhau thì sự kích thích cộng 

hưởng các sóng ven diễn ra nếu như ương 

trình tản mạn 

                            (4.50) 

trong đó (4.50) là dạng đơn gian hóa của các phương trình (2.23), 
(2.28) khi các góc nghiêng 

21 −=Fλ  km là
1ω , 2ω  và số sóng 1k , 2k  t

21* kkk −=  thỏa mãn ph

βω )12(*
2
*  += nkg ,  

β  nhỏ, −n  số hiệu hài. 

Như đã nhận xét ở trên, các sóng ven bị bẫy có thể tồn tại khá 
lâu và truyền đi những khoảng cách lớn không bị mất năng lượng 
một cách đáng kể. Như vậy, một khi khi được kích thích ở vùng 
nào đó, nơi tồn tại các điều kiện cộng hưởng, sau đó chúng có thể 
được biểu lộ ở nơi rất xa nguồn phát sinh. 

Trong trường hợp khi các điều kiện cộng hưởng không hiện 
thực thì chỉ có thể tồn tại các dao động cưỡng bức thuần túy, khi đó 
các công thức của Gallagher và Longuet-Higgins − Stewart thực tế 
trùng hợp với nhau. 

Như vây sau công trình của Gallagher trở nên rõ rằng trường 
các sóng ngoại trọng lực là tổng của các dao động cưỡng bức, đã 
được hình thành ở vùng đang xét và có thể được mô tả dựa trên lý 
thuyết Longuet-Higgins − Stewart, và các sóng ven tự do đi tới 
vùng đó từ bên ngoài hay được tạo thành trực tiếp ở đó. Về sau này 
Suhayda [317] và các nhà khoa học khác đã cho thấy rằng trong sự 
hình thành các mạch động vỗ bờ còn có các sóng phát xạ tự do 
tham gia, nhưng các sóng này (khác với các sóng ven) không thể 
truyền đi những khoảng cách lớn khỏi nơi chúng sinh ra, và vì vậy 
vai trò của chúng tương đối nhỏ. 
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Công trình của Gallagher đã thúc đây các nhà khoa học ở 
nhiều nước khác nhau nghiên cứu sự liên hệ của các mạch động vỗ 
bờ và các sóng biên. Thật vậy, trong công trình của Guza và Davis 
[186] đã chứng minh rằng các sóng ven do sự tương tác cộng hưởng 
phi tuyến có thể được kích thích bởi chùm sóng đơn đi đến bờ 
vuông góc. Họ đã cho thấy rằng, nếu chùm sóng với tần số ω  bị 
biến dạng dưới tác động của những nhiễu động bé dưới dạng một 
sóng ven với tần số 2/ω , thì sự tương tác phi tuyến giữa chúng sẽ 
dẫn tới sự chuyển năng lượng và tăng mạnh độ cao của sóng ven. 
Về sau Guza và Davis (1975) đã chứng minh rằng các hiệu ứng 
tương tự cũng được quan sát đối với những chùm sóng đi tới bờ 
dưới một góc tới bất kỳ [183]. 

Có một loạt nhân tố cản trở sự tăng vô hạn độ cao các sóng 
ven khi tồn tại điều kiện cộng hưởng (ma sát, phát xạ bức xạ, 
những tương tác phi tuyến bậc cao hơn và v.v...). Guza và Davis 
(1976) đã xem xét vai trò tương đối của các nhân tố đó trong khuôn 
khổ phép xấp xỉ sóng dài [183].  

Minzoni và Whitham đã khái quát các kết quả đó đối với sóng 
ngắn [256]. 

Phải nhận xét rằng trong tất cả các công trình lý thuyết đó 
khi xét cơ chế và những đạc điểm phát sinh các sóng ven ở đới ven 
bờ người ta đã sử dụng những giả định khá quan trọng. Đặc biệt 
vấn đề về tính hợp lý phổ biến các kết quả thu được cho đới sóng vỗ 
bờ là vấn đề chưa được rõ. Vì vậy Bowen và Guza [127] đã mưu 
toan kiểm tra các kết quả nhận được trước đó, trong đó có mô hình 
của Gallagher bằng cách kết hợp các nghiên cứu lý thuyết với mô 
hình hóa trong phòng thí nghiệm. 

Xét hai hệ thống sóng đi tới bờ dưới các gọc bất kỳ 

Kết quả tương tác giữa chúng tạo thành dao động tần thấp với tần 
số ( ãn các điều kiện 

                                 (4.51) 

                        (4.52) 

Đối với sóng gió o phương trình tản mạn 

Ursell, sự kích thích cộng hưởng các sóng ven diễn ra khi 

    (4.52) 

Cho rằng iểu thức (4.52) có thể biến đổi tới dạng 

1ϕ  và 2ϕ . 

lω ) và số sóng ( lk ) thỏa m

21 ωωω −=l ,  

2211 sinsin ϕϕ kkkl −= .  
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21 ωω > , b
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,                (4.53] 

trong đó rên hình 4.13 các điều kiện cộng hưởng  kích 
thích các hài sóng ven khác nhau (  số của 
tham số 

12 /ωωσ = . T
...  ,2  ,1  ,0=n ) đối với trị

18,0=σ  và 7=β o ®

 ra vùng tồn
ượng của s

ược biểu diễn bằng những đường 

thẳng. Trên đó còn chỉ  tại của các sóng phát xạ. ở đây 
giả thiết rằng năng l óng tới tập trung trong chùm 

ường hợp này có thể kích thích chỉ những 

 dụ, điều 

nguyên tắc đối với tương quan bất kỳ của các tần số 

kích thích hai tập hợp hài tương ứng các hướng truyền ngược nhau 
của các sóng ven dọc theo bờ, cũng như phổ liên tục của các sóng 
phát xạ. 

Trong trường hợp đơn giản nhất, khi iều kiện 

(4.53) có dạng 

101521 ±== ϕϕ o; trong tr

hài nào rơi vào bên trong vòng tròn vẽ trên hình 4.13. Ví
kiện cộng hưởng đối với 1=n  thỏa mãn nếu 27,0sinsin 21 == ϕϕ . Về 

1/ωω e  có thể 

ϕϕϕ == 21 , ®

])12[( sinsin2 βϕσ +≈ n                           (4.54) 

(giả thiết rằng 1<<σ ). Từ (4.54) suy ra rằng góc nghiêng đáy β  
càng nhỏ và σ  càng dài, thì số lượng lớn hơn và các hài cao hơn sẽ 
được phát sinh. 

Như thấy rõ trên hình 4.13, chùm ϕ∆  đặc trưng cho dải 

hướng truyền sóng lừng mà càng rộng, thì sự kích thích cộng 
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hưởng các hài sóng ven riêng biệt càng khả dĩ hơn. Theo ý kiến của 
Holman [198] thì phổ hướng chuyển động sóng lừng tương đối rộng 
là điển hình đối với Đại Tây Dương. Ngược lại, sóng lừng ở Thái 
Bình Dương đôi khi đi qua những khoảng cách khổng lồ trước khi 
đạt tới vùng bờ và vì vậy thường có phổ góc rất hẹp [127, 311]. 
Trong trưường hợp đó các sóng ven cộng hưởng được phát sinh khi 

                  (4.55) 

ở đây số trung tâm của sóng ngắn (sóng 

lừng). Nếu p  là phổ hẹp ( *, thì đối với các 

sóng dài được tạo thành do kết quả tương tác của chúng sẽ thỏa 
mãn chỉ tiêu 

                                   (4.56) 

])12[( sinsin 2 0 βϕωω += ne ,  

−+= 2/)( 210 ωωω  tần 

hổ sóng ngắn 2/0 ωω ∆± ) 

ωω ∆<l .  

 
                                                  
* Nếu phổ các sóng tới có đặc điểm đơn sắc, thì sự tương tác phi tuyến dẫn tới 
hình thành những chuyển động với tần số không, tức một hệ thống các dòng 
chảy dừng. 

Hình 4.13. Những điều kiện kích thích cộng hưởng các sóng ven 
với tần số ω  bởi hai sóng với tần số ω , ω  đi dưới các góc 

g với góc nghiêng o

Hình tròn bao quanh vùng kích thích các sóng ven và sóng phát xạ tương 

ứng với các phổ góc của sóng tới  ( n các trục; 

tương ứng với hướng dương truyền các sóng ven,  hướng âm. 

Điều kiện (4.56) thiết lập ranh giới tần cao của các sóng ngoại 
trọng lực. Như có thể suy ra từ (4.53), (4.55), (4.56) có thể có những 
trường hợp khi trường sóng bão và sóng lừng nói chung không dẫn 
tới phát sinh các sóng ven hoặc chỉ kích thích một hai hài thấp 
nhất. Tuy nhiên, nói chung các kết quả của công trình của Bowen 
và Guza đã cho phép mở rộng một cách đáng kể tính thích dụng 
của tư tưởng của Gallagher về khả năng kích thích các sóng ven 
bởi các sóng ngắn tiến tới bờ dưới một góc. 

Những thí nghiệm trong phòng thí nghiệm do Bowen và Guza 
[127] tiến hành trong bể sóng chuyên dụng đã khẳng định những 
dữ liệu tính toán lý thuyết; đã phát hiện ra rằng sự đổ nhào các 
sóng tới làm thay đổi các kết quả, song không làm thay đổi chúng 
một cách căn bản và sự kích thích cộng hưởng các sóng ven có thể 
quan trắc được cả ở trong đới sóng vỗ bờ. 

Holman [198] đã giả thiết rằng các sóng ven có thể được kích 
thích ngay cả trong trường hợp không cần thỏa mãn một cách 
chính xác các điều kiện (4.53) hay (4.55). Theo [198], biên độ của 
sóng tự do được tạo thành ( − sau vào tần số của 

lực cưỡng bức (

 

e 1 2
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ở đây ượng của hệ thống. Nếu  ven, còn −Q  chất l −eω  tần số sóng
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fω  ®

phát sinh các hài sóng

ược xác định bằng biểu thức (4.51a), thì (4.57) chỉ ra hiệu quả 

 ven riêng biệt tùy thuộc vào i 

chất lượng nhỏ (tức khi sự tắt dần lớn), thì cùng lúc nhiều hà
nhau có thể được kích thích, khi đó phổ của các tham số quan trắc 
(mực nước, dòng chảy) sẽ không chứa những đỉnh rõ nét. Với
có thể kích thích chỉ những hài gần cộng hưởng (

phổ cần phải biểu lộ ra dưới dạng các đỉnh rõ nét. 

Symonds và nnk. [319] đã chú ý tới hiện tượng các sóng dài tự 
do có thể hình thành ở đới ven bờ do sự biến thiên thời gian của 
tuyến đổ nhào sóng gió. Các ông đã cho thấy rằng cơ ch  có thể 
dẫn tới sự phát xạ mạnh các sóng dài ra vùng khơi đại d ương (dưới 
dạng các sóng phát xạ) và đồng thời chỉ ra rằng bằng cách tương tự 
còn có thể phát sinh ra các sóng ven lan truyền dọc bờ. 

Một thời gia dài, trong khi nghiên cứu các sóng ngoại trọng 
lực, người ta đã ít tính đến hình học thực của thủy vực (ngoài góc 
nghiêng đáy). Tuy nhiên, các công trình lý thuyết những năm gần 
đây đã chỉ ra rằng khi địa hình đáy hay đường bờ có chứa những 
bất đồng nhất, các bãi ngầm, hẻm sâu, vũng vịnh v.v... với kích 
thước ngang so sánh được với bước sóng của chùm xuất 
hiện những hiệu ứng đáng quan tâm. Được biết rằng khi truyền 
các sóng dài cưỡng bức (chẳng hạn như các sóng liên quan tới 
chuyển động của các nhiễu động khí quyển) bên trên những bất 
đồng nhất kiểu đó có thể diễn ra sự kích thích cộng h ác sóng 
tự do [51]. Mei và Benmoussa [250] đã xem xét những bất đồng 
nhất đó có vai trò gì trong sự phát sinh các sóng ngoại trọng lực do 
sự tương tác phi tuyến của các sóng gió và sóng lừng. Họ đã cho 
thấy rằng trong trường hợp này xuất hiện hai kiểu sóng: 1) các 
sóng cưỡng bức, gây nên bởi sự tác động của ứng suất bức xạ tới 

mặt biển (theo lý thuyết của Longuet-Higgins − Stewart) *; 2) các 
sóng dài tự do có tốc độ pha và hướng truyền khác với tốc độ và 
hướng của sóng ngắn (sóng gió, sóng lừng) và chùm sóng của 
chúng. Trong những tình huống nhất định, những sóng dài này có 
thể bị bẫy ở trong vùng nước nông, ví dụ trên bãi ngầm, hay ở gần 
đảo, khi đó phát sinh ra các sóng ven vòng tròn giống như các sóng 
mà lần đầu tiên Longuet-Higgins [51] đã mô tả. Những dao động 
cộng hưởng mạnh mẽ cũng có thể được kích thích ở trong các vũng 
và cảng biển, bằng chính cách đó gây nên hiện tượng xô đẩy tầu. 
Như Mei và Benmoussa nhấn mạnh, tính chất và cường độ của các 
sóng dài tự do được tạo thành phụ thuộc mạnh vào hướng đi của 
sóng ngắn tới yếu tố bất đồng nhất của địa hình. 

Hiệu quả kích thích chúng, chẳng hạn cường độ của các 
chuyển động xô đẩy tầu xuất hiện trong cảng, được xác định bằng 
biểu thức (4.57). Nhìn chung có thể nói rằng các sóng dài tự do 
(ngoại trọng lực) có nguồn gốc liên quan tới trường sóng gió tương 
tự như các sóng dài được gây nên bởi các nhiễu động khí quyển 
(xem chương 3), tuy nhiên khác với các sóng đó, cơ chế phát sinh 
chúng là phi tuyến. 

Những nghiên cứu sóng ngoại trọng lực về mặt lý thuyết, 
trong đó chỉ ra mối liên quan chặt chẽ của chúng với các sóng biên, 
đã thúc đẩy phát triển rất mạnh những nghiên cứu thực nghiệm về 
loại sóng này. Người ta đặc biệt giành sự chú ý tới nghiên cứu các 
quá trình sóng dài ở trong đới ven bờ, những quá trình có ảnh 
hưởng quyết định tới sự hình thành những đặc điểm hình thái học 
của đới này và tác động tới các công trình thủy kỹ thuật. Các cảm 
biến dòng chảy và trường điện từ tỏ ra rất hiệu quả để phân tích 
cấu trúc không gian của các mạch động vỗ bờ và so sánh các đặc 

                                                 

fω  và Q . Kh

i khác 

 a  lớn 

eω ∼ fω ), trên các 

ế này
−

sóng sẽ 

ưởng c

 
*  Trong công trình [250] các sóng đó được gọi là các sóng “bị khóa” (locked), 
bởi vì chúng liên quan chặt chẽ với chùm sóng tương ứng và lan truyền cùng 
với chúng. 
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trưng tương ứng với những đường cong tản mạn lý thuyết của các 
sóng ven và hình dạng riêng của chúng. Ví dụ, sử dụng cảm biến 
trường điện từ đặt gần bờ, Huntley và Bowen [213] tháng 8 năm 
1972 lần đầu tiên đã nhận được sự khẳng định tin cậy bằng thực 
nghiệmvề sự tồn tại các sóng ven ở đới sóng vỗ bờ. * Các đặc trưng 
dòng chảy đo được ở những khoảng cách khác nhau kể từ bờ đã 
trùng hợp với các đường cong riêng lý thuyết của hai thành phần 
tốc độ dòng chảy đối với hài sóng ven bậc không (hình 4.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.14. Biến thiên của thành phần 

tốc độ dòng chảy ngang (a) và dọc bờ 

(b) tính toán và quan trắc tại những 

khoảng cách khác nhau từ bờ (khoảng 

tin cậy nêu ra đối với các giá trị quan 

trắc) (từ công trình [212]) 

Tiếp tục các công trình đó, Huntley đã tiến hành một thí 
nghiệm chuyên đề ở vùng biển Ailen nước Anh có sử dụng ba máy 
ghi dòng chảy điện từ hai hợp phần [214]. Phát hiện ra rằng trong 

                                                  
* Trước đó sự tồn tại của các sóng ven ở gần bờ được xác định theo những dấu 
hiệu gián tiếp: bằng các dòng chảy gián đoạn, bằng những dạng địa hình tuần 
hoàn v.v... 

các phổ dòng chảy có mặt một tập hợp gián đoạn những cực đại ở 
dải tần số 0,014−0,05 Hz với cường độ giảm nhanh khi xa dần bờ. 
Đặc điểm biến đổi của chúng phù hợp với đặc điểm lý thuyết đối 
với bốn hài sóng ven thấp nhất; phân tích phổ tương hỗ của các hợp 
phần riêng biệt đã khẳng định giả thiết rằng những cực đại đó 
được gây nên bởi các sóng ven. Trong đó các tần số của những cực 
đại khá gần với những tần số thấp nhất có thể của mỗi hài (xem 
mục 2.4), tức những tần số mà tại đó các đường cong tản mạn của 
các sóng ven phân chia ra khỏi phổ liên tục của các sóng phát xạ 
(xem hình 2.4). Các tần số tương ứng đước xác định bằng những 
công thức 

)1(   += nnCnω ,                              (4.58) 

ở đây số, phụ thuộc vào hình dạng thềm. Tuy nhiên, kết 
quả này âu thuẫn với những kết quả lý thuyết của 
Kulikov, Shevchenko [44] (xem mục 3.6), ở đó đã chỉ ra rằng dưới 
góc độ phát sinh các sóng ven thì các tần số  

đặc biệt (khác với các tần số Airy, tại đó cần phải diễn ra sự tích 
lũy năng lượng sóng). 

Bowen và Guza [127] đã đề xuất rằng có thể giải thích các kết 
quả của Huntley theo một cách hơi khác, giải thích trong khuôn 
khổ một mô hình do các ông đề xướng. Theo (4.55) các sóng ven có 
thể đước kích thích ở những tần số 

−C  hằng 
 có phần nào m

nω  không có vai trò gì

nω ∼ ])12[( sin  β+n .                            (4.59) 

Với những β  bé đối với cấc hài thấp (ngoài c 

(4.58) và (4.59) thực tế không khác nhau. 

Nều tần số của lực cưỡng bức (của ứng suất bức xạ) 

trong dải tồn tại của các sóng phát xạ, tức hì sự biến 

thiên của mực nước và tốc độ dòng chảy trên

0=n ) các biểu thứ

fω  nằm 

gkF >2ω , t

 hướng x  được mô tả 
bằng những hàm số siêu hình học suy thoái. Như Guza và Inman 
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[187] đã cho thấy, với những giá trị điển hình của độ nghiêng đáy 
và góc tới của chùm sóng đối với bờ thì trắc diện ngang của các 
sóng ven có thể được xấp xỉ bằng hàm Bessel bậc không (hình 
4.15). Sự giống nhau cao giữa các trắc diện hình dạng dao động của 
các hài riêng biệt sóng ven và sóng đứng tới (sóng phát xạ) trên 
hướng ngang của thềm tại những trị số χ  nhỏ (xem hình 4.15) gây 

khó khăn rất nhiều cho việc lý giải những dữ liệu thực nghiệm. 
Theo ý kiến của Holman [198], chính là vì nguyên nhân này mà 
một số nhà nghiên cứu đã mô tả các dữ liệu quan trắc về chuyển 
động sóng ngoại trọng lực ở vùng ven bờ bằng các chuyên từ sóng 
đứng [190, 258, 259, 317], còn một số khác − bằng các sóng ven 
[211, 212, 214, 251] (ngoài ra tất cả đều khá thành công). 

 

Hình 4.15. Các trắc diện ngang của các hài (

sóng ven (1) và sóng phát xạ phản xạ vuông góc từ bờ (2) đối với 
mô hình thềm nghiêng vô hạn (từ công trình [185]) 

Bản thân Holman để giải thích cấu trúc phổ các sóng ngại 
trọng lực tại những khoảng cách khác nhau từ bờ đã đề xuất tính 
đặc trưng tần số 

3  ,2  ,1  ,0=n ) của 

Z  dưới dạng ) ,( ωxZ . Trong đó ông giả thiết rằng 

tại bờ phổ có đặc điểm của “nhiễu trắng”, tức 1) ,0( =ωZ  *. Trên 
hình 4.16 biểu diễn các kết quả tính toán bằng số hàm ) ,( ωxZ  

(theo phương pháp đã đề xuất trong công trì
những điểm đặt máy đo dòng chảy điện từ (75 và 100 m cách bờ) và 
dữ liệu đo thực tế. Sự phù hợp giữa lý thuyết và thực nghiệm ở 
vùng tần thấp là rất cao. Dữ liệu của Holman còn cho phép tách
riêng sự biến thiên của các phổ trong các pha thủy triều khá
(tức khi độ sâu khác nhau). Những khác biệt không lớn g
quả tính và quan trắc (cực đại thứ nhất tính được hơi cao hơn quan 
trắc, còn cực đại thứ hai − thấp hơn; rõ nhất là đối với trư
quan trắc thực hiện khi nước thủy triều ròng − hình 6 c và 
công trình [198]) theo Holman thì được giải thích là do phổ thực tại 
bờ không phải là phổ “trắng”, mà là phổ “xanh” (tức thiên
phía các tần số cao). Bằng những lập luận khá thông minh, 
Holman chứng minh rằng các cực đại trong phổ liên quan chính là 
tới các sóng ven, chứ không phải các sóng phát xạ. 

Đến cuối những năm 70 đã trở nên sáng tỏ rằng một vài hay
thậm chí một số dụng cụ rõ ràng là không đủ để phân tích cấu trúc
sóng của các chuyển động ngoại trọng lực. Một thí nghiệm hiệu 
quả do Huntley và nnk. [214] thực hiện khởi đầu cho một giai đoạn 
mới nghiên cứu vùng ven bờ. 19 cảm biến dòng chảy điện
hợp phần đặt ở vùng La Holl (California) tháng 11 năm 1978 d
dạng một hình chữ thập đã được sử dụng để phân tích cấu trúc dọc 
bờ của các mạch động vỗ bờ và sự biến dạng chúng khi xa dần khỏi
bờ. 

                                                 

nh [200]) đối với 

 
c nhau 
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d trong 

 cao về 

 
 

 từ hai 
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* Về phương diện vật lý giả thiết này dựa trên giả thuyết Longuet-Higg
Stewart [243] rằng các sóng ngoại trọng lực tự do xuất hiện do kết qu
hủy và phản xạ các sóng cưỡng bức từ bờ. Do đó, bờ (nói đúng hơn 
sóng vỗ bờ) có thể được xem như là nguồn tựa đồng nhất của các só
Nhân đây phải nói rằng giả thuyết này rất giống với giả thiết khởi đầ
Munk [263] về cơ chế hình thành các mạch động vỗ bờ. 

ins − 
¶ phá 

là tuyến 
ng tự do. 

u của 
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Hình 4.16. So sánh các giá trị 

quan trắc (1) và tính toán (2) phổ 

dòng chảy của các trạm cách bờ 

100 m (a) và 75 m (b) (quan trắc 

và tính toán thực hiện với thủy triều 

nước lớn) (từ công trình [198]) 

Phân tích phổ không gian bằng phương pháp đồng dạng cực 
đại đã cho thấy rằng ở dải 30−300 s trường sóng của thành phần 
dòng chảy dọc bờ được hình thành chủ yếu bởi các hài không và 
thứ nhất của sóng ven (hình 4.17 a). Trong đó phổ thực tế đối xứng 
qua b), tức tỷ phần năng lượng truyền xuống phía 
nam và lên phía bắc xấp xỉ như nhau. Các vết do những cực đại 
phổ số sóng tạo thành phù hợp một cách ngạc nhiên với các đường 
cong tản mạn lý thuyết của các sóng ven tính được bằng phương 
pháp số đối với địa hình thực. 

Trường sóng của dòng chảy hướng vuông góc với đường bờ thì 
có đặc điểm phức tạp hơn. Có lẽ những dòng chảy đó được hình 
thành bởi các hài bậc cao của sóng ven cũng như sóng phát xạ và 
sóng cưỡng bức. Nếu xét theo kết quả phân tích phổ các sóng ven 
tiến bậc thấp giữ vai trò nhỏ không đáng kể trong sô hình thành 
nên chúng. 

Trong các công trình của Oltman-Shey, Guza [281] và 
Oltman-Shey và nnk. [282] phương pháp khảo sát polygôn về các 
sóng ngoại trọng lực đã được phát triển tiếp. Trong công trình thứ 

nhất đã thực hiện đo trường dòng chảy ở vùng ven bờ California 
trên hai polygôn: tại khu vực Santa-Barbara (tháng 2 năm 1980) 
và gần San-Diego (tháng 11 năm 1978). Các kết quả tỏ ra khá gần 
giống với những gì mà Huntley và nnk. đã nhận được: khoảng 69 % 
tổng năng lượng sóng của các dòng chảy dọc bờ thuộc về các hài 
sóng ven thấp nhất ( ướng vuông góc 
với bờ các hài đó chỉ chiếm 17 %, về cơ bản các dòng chảy này được 
hình thành bởi các sóng phát xạ, chúng mang năng lượng của sóng 
ngoại trọng lực đi ra vùng khơi đại dương. 

Trong công trình của Oltman-Shey và nnk. [282] đã mô tả 
những kết quả khảo sát thực địa về cấu trúc trường sóng trong thời 
gian đợt thí nghiệm SUPERDUCK tháng 2 năm 1986 trên thềm 
Bắc Carolina (bờ Đại Tây Dương của nước Mỹ). Mười cảm biến 
dòng chảy hai hợp phần đã được bố trí dọc theo đường bờ tại độ sâu 
1−1,5 m và ngoài ra còn có bảy dụng cụ với cảm biến áp suất đáy 
và máy đo cao âm học được đặt theo hướng vuông góc với bờ. Kết 
quả lý thú và bất ngờ nhất của thí nghiệm này là phát hiện một 
kiểu sóng tiến mới với chu kỳ đặc trưng từ 1,5 đến một số phút và 
bước sóng gần 100 m, tức xấp xỉ một bậc nhỏ hơn so với các sóng 
trọng lực thông thường (sóng ven và phát xạ). Những sóng này 
truyền dọc theo đường bờ trong cùng hướng của dòng dọc bờ; trên 
các phổ số sóng chúng được nhận ra khá rõ dưới dạng một vệt hẹp 
các cực đại ở vùng biểu đồ tản mạn mà các kiểu sóng khác không có 
mặt (hình 4.17 c, d). Như các nghiên cứu tiếp theo cho thấy, những 
sóng này có tên là sóng xoáy hay sóng dịch chuyển, có nguồn gốc là 
do dòng chảy dịch chuyển mạnh ở đới ven bờ (xem mục 2.7). 

 

0=k  (hình 4.17 

2≤n ); trong các dòng chảy h
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Hình 4.17. Các phổ không gian của dòng chảy dọc bờ theo dữ liệu quan trắc 
ngày 21/11/1978 ở bờ California (a, b) (từ [214]) và tháng 2 năm 1986 ở vùng 
bờ Đại Tây Dương Bắc Carolina (c, d) (từ [150]) 
Biểu diễn các đường cong tản mạn lý thuyết của sóng ven. a − các giá trị lấy trung bình 
của phổ đối với các sóng truyền trên hướng kinh tuyến; b, c, d − phân bố năng lượng 
giữa các sóng truyền xuống phía nam (+k) và lên phía bắc (−k); trên các hình c và d 
(cho 2 ngày khác nhau) thể hiện rõ vùng cực đại phổ ứng với các sóng dịch chuyển. 
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Như vậy, những thí nghiệm thực hiện đã cho thấy rằng các 
dòng chảy  dọc bờ ở đới ven bờ, và nói chung cấu trúc dọc bờ của các 
dòng chảy ngoại trọng lực, được hình thành chủ yếu bởi các hài 
sóng ven bậc thấp, còn trong một số trường hợp riêng lẻ thì cả bởi 
các sóng dịch chuyển (khi có mặt các dòng chảy dịch chuyển 
mạnh). Trong sự hình thành cấu trúc sóng trên hướng vuông góc 
với bờ vai trò quan trọng thuộc về các sóng phát xạ. Như đã được 
chứng minh trong các thí nghiệm của Suhayda [317], Mizuguchi 
[258, 269], Guza và Thornton [190], sự biến thiên của năng lượng 
phổ, độ hiệp biến và các quan hệ pha trong đới sóng vỗ bờ đối với 
những chuyển động sóng với chu kỳ từ một số giây đến 2−3 phút 
rất phù hợp với những quan hệ lý thuyết của các sóng đứng. Trong 
cong trình của Kovalev và nnk. [230] đã chỉ ra rằng đối với những 
chuyển động quy mô thời gian và không gian lớn thì điều này đúng 
ngay cả ở bên ngoài đới sóng vỗ bờ. Các phổ áp suất sát đáy tại các 
trạm K2 và Bi bố trí ở vùng Ozernovsk cách bờ 1,4 và 0,8 km đã có 
những cực tiểu và cực đại thể hiện rõ, chu kỳ của chúng khác nhau 
đối với các trạm khác nhau và thực tế không phụ thuộc vào những 
điều kiện bên ngoài. Vị trí của những cực đại và cực tiểu đó, cũng 
như độ lệch pha giữa dao động sóng dài tại các trạm K2 và Bi đã 
rất phù hợp với các giá trị ước lượng lý thuyết của các đặc trưng 
này đối với sóng đứng trên nền đáy nghiêng tuyến tính. 

Nhìn chung có thể nói rằng cấu trúc sóng của các chuyển động 
ngoại trọng lực có đặc điểm khá phức tạp. Sự thống trị của hợp 
phần này hay hợp phần khác phụ thuộc vào nhiều nhân tố, chẳng 
hạn, vào khoảng cách từ bờ (khi tiến dần về phía bờ vai trò tương 
đối của các sóng ven tăng lên, khi xa dần bờ − tăng vai trò của các 
sóng phát xạ và cưỡng bức). Tuy nhiên có lẽ hai nhân tố sau là 
quan trọng nhất: 1) các đặc trưng của ngoại lực gây nên các sóng 
ngoại trọng lực, 2) những đặc điểm địa hình của vùng và trước hết 
là đới ven bờ. Thật vậy, sự thỏa mãn các điều kiện cộng hưởng 

(thường khá hiếm) sẽ dẫn đến phát sính các sóng ven ngoại trọng 
lực biên độ lớn, chúng có thể tồn tại khá lâu. Sự gia tăng hoạt động 
bão thường làm tăng vai trò tương đối của các sóng ngoại trọng lực 
phát xạ và cưỡng bức. 

ảnh hưởng của các đặc điểm địa hình đới ven bờ tới sự hình 
thành các sóng ngoại trọng lực được nêu rất trực quan trong công 
trình tổng quan của Dodd [148]. Ví dụ, tại các bờ “phản xạ” (tức bờ 
sâu thẳng đứng) thường biểu hiện rõ các sóng đứng, còn tại các bờ 
“tiêu tán” (bờ nông trải dài) − các sóng ven. 

4.5. Dâng nước trong sóng ở các vùng đại dương ven bờ 

Sóng gió khi bị phá hủy ở đới sóng vỗ bờ truyền phần lớn năng 
lượng của mình cho những quá trình tần thấp và dẫn tới một loạt 
các hiện tượng đặc thù ở đây, trong đó hiện tương dâng nước trong 
sóng có ý nghĩa đặc biệt. 

Đã từ lâu người ta nhận thấy rằng trường sóng gió gần bờ dẫn 
tới làm biến đổi mực nước trung bình. Ví dụ, ở vùng bờ Thái Bình 
Dương của nước Mỹ đã ghi nhận rằng trong thời gian nước dâng 
bão mực nước trung bình của những khu vực bờ trực tiếp chịu tác 
động của sóng bão cao hơn nhiều so với những khu vực bị che chắn 
khỏi sóng gió. Trong một số trường hợp sự khác biệt vượt trội 1 m 
[345]. 

Như vậy là sóng gió (cùng với khí áp và gió) góp phần đáng kể 
vào sự hình thành nước dâng bão. Với tư cách là ví dụ, trên hình 
4.18 dẫn kết quả phân tích nước dâng trong bão lớn ở cảng Ulsan 
khi cơn bão Vera đi qua [315]. Nhờ phân tích hồi quy nhiều biến đã 
tiến hành ước lượng những thành phần nước dâng khác nhau. ở 
đây các hàm đầu vào là áp suất khí quyển, hai hợp phần của ứng 
suất gió và các độ cao cực đại của sóng gió ở cửa vào cảng. Như đã 
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thấy từ hình vẽ, sự dâng nước trong sóng đã làm tăng độ cao nước 
dâng lên khoảng 10−12 cm. Nếu lưu ý rằng cứ mỗi 5 cm mực nước 
bổ sung có thể gây nên những hậu quả tai hại như thế nào thì độ 
tăng này thực sự là rất đáng kể. Trong vùng eo biển Triều Tiên, 
nơi có vùng nước nông rộng lớn, lượng bổ sung do dâng nước trong 
sóng còn cao hơn nhiều. 

Cơ chế vật lý hình thành nước dâng sóng đã một thời gian dài 
không được rõ. Thực tế Longuet-Higgins và Stewart là những 
người đầu tiên xây dựng mô hình về hiện tượng này [242, 243]. Các 
ông đã chỉ ra rằng nước dâng sóng được hình thành do các gradient 
ngang của ứng suất bức xạ xxS . 

Từ điều kiện cân bằng mô men xung suy ra 

0
~

)~(
 

 
  

 

 
=++

xd
dhg

xd
Sd xx ζζρ ,                         (4.60) 

trong đó, giống như trước đây, −ζ~  biến thiên mực nước gây nên 

bởi tác động của ứng suất bức xạ. 

Vì h<<ζ~  

xd
Sd

hgxd
d xx

 

 

   

1
~

ρ
ζ −= .                              (4.61) 

ở bên ngoài đới sóng vỗ bờ có thể thỏa mãn điều kiện bảo toàn 
thông lượng năng lượng 

                                 (4.62) 

Khi độ sâu biến đổi,  tương ứng 

const =gcE .  

gc  biến đổi và E  cũng cần phải 

biến đổi, và do đó ũng biến đổi. Tích phân (4.61) có tính đến 

(4.32) và (4.62), ta có 
xxS  c

)2(sh8
1

)2(sh2
1~

      

22

hg
kH

hk
ka ss −=−=ζ .  

 

Hình 4.18. Sóng bão và nước dâng gây bởi trận bão Vera 
ở trạm Ulsan (vùng bờ Hàn Quốc) 

a − độ cao sóng gió quan trắc cực đại (1) và đáng kể (2); b − 

biến đổi mực nước thực (1), kết quả tính mực nước theo mô hình 

hồi quy chỉ tính tới biến thiên khí áp (2), có tính thêm gió (3) và 

sóng gió (4); vùng gạch chéo đánh dấu phần đóng góp của dâng 

nước trong sóng vào tổng mực nước dâng 

Trên nước sâu ζ~  về giá trị tuyệt đối giảm nhanh, còn trên 
nước nông ( )1 <<hk  

h
H

h
a ss

  164
~ 22

=−=ζ .                               (4.64) 

ước Các công thức (4.63), (4.64) liên hệ giá trị độ chênh mực n−
ζ~  với các đặc trưng địa ph ng gió. Nếu giả thiết rằng

ển sâu biên độ ( 0a ) và số sóng ( 0k ) là những hằng số, thì da

ng mực nước ở gần bờ có thể biểu thị qua các tham số sóng gió 

ương của só  ở 

bi o 

độ ở 
                    (4.63) 
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nước sâu 

)(~
00

2
0 hkfka−=ζ ,                              (4.65) 

trong đó 

f ∼ 2/3
0 )(

8
1 −hk ,                             (4.66) 

tức phù hợp với biểu thức (4.64), bởi vì 2
sa ∼ 2/1−h . 

Từ (4.63), (4.64) thấy rằng khi giảm độ sâu mực nước hạ thấp 
xuống. Như 

   

 

vậy, ở đới ven bờ dọc theo tuyến đổ nhào sóng quan sát 
thấy nước rút do sóng (wave set-down) [132, 243]. 

Bên trong đới sóng vỗ bờ quan sát thấy bức tranh ngược lại: 
năng lượng sóng gió giảm, một phần năng lượng được truyền cho 
các dao động tần thấp và mực nước trung bình nâng lên, tức xuất 
hiện nước dâng do sóng (wave set-up). Để mô tả quá trình này 
trong công trình [243] đã sử dụng lý thuyết bán thực nghiệm. Lý 
thuyết này dựa trên giả thiết rằng biên độ của sóng đổ nhào giảm 
tỷ lệ với độ giảm độ sâu 

hv
H

a s
s  

2
== .                                   (4.67) 

Từ (4.36) và (4.67) suy ra 

222
    

4
3

4
3 hvgagS ssxx ρρ == .                        (4.68) 

Thế (4.68) vào (4.61), ta có 

xd
hdvd  23

xd   2

~
−=ζ

.                               (4.69) 

Theo dữ liệu quan trắc của Munk (1949), sự đổ nhào sóng diễn 
ra khi 

                                 (4.70) 

do đó, 

sHh  28,1= ,  

39,0=γ . Thời gian gần đây con số này đã được kiểm tra cẩn 

thận bằng thực nghiệm [12, 329], theo các dữ liệu khác nhau γ  

nằm trong khoảng từ 0,27 đến 0,45, song nhìn chung ước lượng của 
Munk là hiện thực nhất. 

 

 
 
 
 

sóng (b) theo dữ liệu thự
nghiệm trong phòng th
nghiệm của [131]. 1 − các

điểm ứng với vùng sóng đổ 

Ngày nay các dữ liệu đo đạc [204, 224] và thực nghiệm trong 
phòng thí nghiệm đã khẳng định về cấu trúc như sau của trường
mực nước: ở vùng sóng không đổ nhào quan sát thấy sự hạ thấp 
mực nước, còn ở vùng sóng vỗ bờ − sự dâng lên. Hơn nữa giữa lý 
thuyết và thực nghiệm trùng hợp với nhau về định lượng (ví dụ
xem [130, 132]). 

Lý thuyết Longuet-Higgins − Stewart tỏ ra có hiệu quả cao cả

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 4.19. Trắc diện mực 
nước sóng (a) và độ cao 

c 
Ý 
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để giải thích sự hình thành của hiện tượng rút và dâng nước do 
sóng lẫn để giải thích cơ chế hình thành các mạch động vỗ bờ ở đới 
ven bờ. 

Bowen và nnk. [132] đã tiến hành một thí nghiệm rất hiệu 
quả để kiểm tra lý thuyết này. Đã mô phỏng quá trình sóng gió 
tràn vào bờ và bị phá hủy ở đới sóng vỗ bờ. Những kết quả chính 
của thí nghiệm được thể hiện trên hình 4.19. Sự phù hợp giữa tính 
toán lý thuyết và dữ liệu thực nghiệm tỏ ra rất cao. Như có thể suy 
ra từ lý thuyết, bên ngoài vùng sóng vỗ bờ đã quan sát thấy sự hạ 
thấp mực nước (nước rút do sóng), còn trong vùng sóng vỗ bờ − 
nước dâng. 

Những nghiên cứu tiếp sau đã cho thấy rằng nước dâng sóng 
có thể có ảnh hưởng đáng kể tới sự biến thiên mực nước ở đới ven 
bờ và góp phần quan trọng vào sự hình thành lũ lụt biển (kết hợp 
với nước dâng do gió và sự dâng mực nước gây nên bởi giảm khí 
áp). Hiệu ứng này thể hiện đặc biệt mạnh ở những vùng bờ nông, 
trong các vũng, vịnh nước nông và các cửa sông hình phễu. Ví dụ, 
nước dâng sóng là một trong những nhân tố chính tạo thành các 
trận lụt tai hại ở Lêningrat [46]. Cơ chế hình thành nước dâng 
sóng và sự ảnh hưởng của nó tới những trận dâng mực nước ở vịnh 
Phần Lan đã được R. N. Ivanov nghiên cứu về mặt lý thuyết 
(chẳng hạn, trong công trình [34]). 

Sử dụng lý thuyết Longuet-Higgins − Stewart, Thompson và 
Hamon [327] đã rút ra một công thức đơn giản để ước lượng độ cao 
nước dâng sóng trong cảng hay vũng biển với cửa hẹp 

h4
as

23~ =ζ ,                                  (4.71) 

ở đây độ sóng gió tại cửa vũng biển,  sâu 

trung bình tại cửa. Ví dụ, theo công thức (4.71), nếu độ sâu
là 3 m và hiện nước dâng sóng với độ cao 6 cm, 

−= 2/ss Ha  biên −h  độ

 tại cửa 
50=sa  cm, thì xuất 

với 10=h  m và 3=sa  m 65~ =ζ cm. 

Tiếp tục hướng nghiên cứu này, Thompson đã khảo sát ảnh 
hưở  nước dâng sóng tới sự biến thiên mực nước trong cảng 

n
California Guza và Thornton [188] đã phát hiện rằng giữa độ cao 
nước dâng sóng ở bờ và các độ cao sóng ven bờ tại cửa vào đới ven 
bờ ( một mối liên hệ tuyến tính ổn định 

ng của
Sydney dựa trên các chuỗi quan trắc dài 9 năm [326]. Trên cơ sở 
phân tích hồi quy, ông đã nhận được giá trị của hệ số 

63,0/ 2
 =∆= sahk ζ , khá gần với giá trị lý thuyết 75,0=k  theo công 

thức (4.71). 

Nhờ nhữ g thí nghiệm rất thận trọng ở vùng bờ Nam 

∞ ,sH ) tồn tại 

∞=  , 17,0~
sHζ ,                                (4.72) 

Theo ý kiến của các ông, hệ số tuyến tính phụ thuộc vào góc 
nghiêng của trắc diện độ sâu ở đới ven bờ, nhưng với sự tản mát 
rất lớn: 

21,0
~

14,0
 ,

<<
∞sH

ζ
.                            (4.73) 

Lý thuyết Longuet-Higgins − Stewart đã được xây dựng từ giả 
thiết rằng sóng gió có đặc điểm đơn sắc. G. V. Matushevski [63] đã 
cố gắng tính tới đặc điểm ba chiều của trường sóng và đánh giá 
ảnh hưởng của nhân tố này tới nước dâng sóng. Ông đã chỉ ra rằng 
độ sâu đổ nhào sóng quyết định tất cả đặc điểm của mực sóng. 
Chẳng hạn, chính là giá trị cực đại của nước rút do sóng tương ứng 
với tuyến đổ nhào sóng (hình 4.19). Các sóng đơn sắc bị đổ nhào 
trên cùng một độ sâu, vì vậy đường thay đổi dấu (tăng mực nước) 
có thể được xác định một cách đơn trị bằng lý thuyết. Tính không 
đều của sóng làm cho quá trình hình thành mực sóng trở nên phức 
tạp hơn nhiều. Các ước lượng thực nghiệm mà G. V. Matushevski 
nhận được cho thấy rằng, so với lý thuyết, sự khác biệt giữa độ cao 
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nước dâng ở bờ gây nên bởi tính không đều của trường sóng là trên 
33 %. 

I. O. Leonchev [53] đã có một đóng góp khái quát quan trọng 
cho lý thuyết Longuet-Higgins − Stewart. Đối với địa hình bất kỳ ở 
đới sóng vỗ bờ, ông đã nhận được biểu thức liên hệ độ cao nước 
dâng sóng với các tham số sóng tại thời điểm sóng đổ: 

bbH hk     
2

8
1~ γζ = ,                                 (4.74) 

ở đây  cao tương đối của sóng tại thời điểm đổ 

nhào, đầu đổ nhào, 

còn hệ  đặc trưng xác định nào đó của trắc diện đáy ở 

trong đới sóng vỗ bờ 

−= bbb hH /γ  độ

−bh  độ sâu bắt −bH  độ cao các sóng đổ nhào, 

 số Hk  là một

2/1 

)( ⎥
⎦

⎢
⎣

=
xh
b                                 (4.75) 

(dấu gạch ng

⎤⎡ h
kH

ang chỉ phép lấy trung bình theo đới sóng vỗ bờ). Đối 
với đáy nghiêng phẳng  d2/3=Hk  và độ âng mực nước bằng 

bb h 2
16,3

γ
= ,                                     (4.76) 

ương ứng với các et-Higgins − 
Stewart. 

tầu, cầu cảng bốc dỡ); 2) được bảo vệ tốt (như Tuapse, La Hay, 
Đaka, Cape Town v.v..., vùng nước của các cảng này được bảo vệ 
ránh tác động trực tiếp của sóng thuộc mọi hướng); 3) được bảo vệ 

không hoàn toàn (như Korsakov, Freetown v.v..., sóng có thể 
truyền vào một cách tự do từ một số hướng); 4) không được bảo vệ 
(như Gagra, Mogađisho, Uglegorsk v.v..., sóng bên tro

~ζ

tức tư kết quả của lý thuyết Longu

4.6. Hiện tượng xô đẩy tầu trong các cảng và vùng cảng 

Mức độ được che chắn sóng của vùng nước cảng là tiêu chí cơ 
bản về độ tin cậy đỗ tầu, là bộ phận cấu thành những điều kiện 
chung đảm bảo an toàn hàng hải. Theo S. Pogosov, xét về phương 
diện này tất cả các cảng có thể phân chia thành bốn nhóm: 1) được 
bảo vệ hoàn toàn (đó là những thủy vực riêng biệt kiểu như các âu 

t

ng vùng nước 
các cảng này giống như sóng ở các khu vực biển lân cận). 

Tuy nhiên, như thực tế đã cho thấy, thậm chí trong các cảng 
“được bảo vệ tốt” vẫn quan trắc thấy những chuyển động tịnh tiến 
thuận nghịch mạnh của nước, làm di động và gây hư hại tầu, làm 
đứt neo và dây giữ, phá hủy cầu cập [11, 46, 84]. Trong sách báo ở 
Nga hiện tượng này được gọi là sự xô đẩy tầu (trong sách báo tiếng 
Anh ở ngoại quốc đôi khi người ta dùng chuyên từ range [345, 349]. 
V. S. B−chkov và S. S. Strekalov [8] nhận xét rằng sự xô đẩy tầu 
thường thấy ở các vùng bờ sâu, những nơi mà công trình cảng đối 
diện với biển khơi (Tuapse, Batumi, Korsakob, Neapol, Toulon, 
Cape Town, Đaka, Kasha-blanka, các cảng bờ Thái Bình Dương 
của Nhật Bản, Mỹ v.v...). Tuy nhiên, cũng có những trường hợp 
ngoạ

u của I. Kh. Điasamidze [21−, ở cảng Batumi trong 
các 

i lệ với quy tắc này (như cảng Ilichevsk). 

Sự xô đẩy tầu có thể gặp vào thời gian bất kỳ trong năm, 
nhưng thường vào mùa hoạt động cực đại của các quá trình synop. 
Ví dụ, ở vùng bờ Kavkazơ thuộc Hắc Hải hiện tượng xô đẩy thường 
gặp thấy vào mùa đông. Độ lặp lại của nó theo các năm rất không 
đều: trong một số năm hầu như không xuất hiện sự xô đẩy tầu, 
một số năm khác − rất thường xuyên. Xét theo cường độ và mức 
nguy hiểm có thể phân chia hiện tượng xô đẩy tầu thành một số 
kiểu (bảng 4.3). 

Hiện tượng xô đẩy gây thiệt hại lớn cho ngành hàng hải. Thật 
vậy, theo dữ liệ

năm 1951−1970 do hiện tượng xô đẩy đã ghi nhận được 6308 
giờ cảng không thể hoạt động, 619 tầu phải đưa ra vũng tầu bên 
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ngoài (tức trung bình 314 giờ và 31 tầu trong một năm). 

Nghiên cứu một cách hệ thống về hiện tượng xô đẩy đã bắt 
đầu sau Thế chiến thứ hai. ở Liên Xô các công trình chính theo 
hướng này đã được Viện Nghiên cứu Thiết kế biển Hắc Hải cộng 
tác với Viện Vật lý Thủy văn biển và các cơ sở khác thực hiện 
(thoạt đầu ở Tuapse, sau đó ở Batumi, Sochi, Poti v.v...) [4, 60, 90, 
93]. 

Bảng 4.3. ước lượng trực giác cường độ xô đẩy theo điều kiện đỗ tầu ở cầu cảng 

Cấp Mức phát triển 
hiện tượng xô đẩy 

Các dấu hiệu xô đẩy 

0 Không có Tầu đỗ ở bến tương đối yên lặng. Không thấy 
chuyển động thẳng đứng và ngang tuần hoàn. 
Đầu dây giữ có độ căng không đổi hoặc giật nhẹ 
do sóng trong cảng 

1 Rất yếu (những 
dấu hiệu ban đầu) 

Quan trắc thấy đầu dây giữ căng và giãn có nhịp 
yếu, hơi cảm thấy chuyển động tuần hoàn của 
tầu, Cầu thang rê trượt, nghe thấy tiếng cót két 
của cầu cập 

2 Yếu Sự căng và giãn tuần hoàn của dây giữa tăng 
lên. Số dây giữ tăng, nhưng tầu đứng không bị rê 
rời và không bị hư hại. Có thể tiến hành công tác 
bốc dỡ, nhưng đã có khó khăn 

3 Trung bình Đầu dây giữ có thể căng đến đứt. Đỗ tầu bên 
cầu cập trở nên nguy hiểm. Công tác bốc dỡ 
ngừng trệ, phải đưa tầu ra khỏi cầu cập 

4 Mạnh Không thể tiến hành công tác bốc dỡ. Đầu dây 
giữ liên tục bị đứt. Phải lập tức đưa tầu ra xa cầu 
cập và đưa tầu ra vũng tầu bên ngoài 

5 Rất mạnh Rê tầu theo phương ngang rất mạnh, tầu sẽ bị 
sự cố 

Có thể phân chia ba giai đoạn phát triển các công trình về vấn 
đề xô đẩy tầu: 

1) nghiên cứu bản chất hiện tượng xô đẩy, cơ chế hình thành 
của nó; 

2) xây dựng các phương pháp dự báo; 

3) tìm giải pháp thực tế khắc phục hiện tượng này. 

Nhiều nhà nghiên cứu đã xác định được rằng hiện tượng xô 
đẩy thực tế luôn đi kèm với sóng bão hay sóng lừng mạnh ở cửa vào 
vùng cảng [11, 46, 145]. Các quan trắc dao động của tầu đỗ ở cảng 
[296

a xô đẩy với các dao động lắc. Tuy nhiên thậm chí nếu 
tính

] và dao động mực nước biển trong vùng cảng [90, 145, 303, 
348] đã cho thấy rằng chu kỳ đặc trưng của sự xô đẩy bằng 0,5−4 
phút, mặc dù ở một số trường hợp gặp thấy các chu kỳ lớn hơn: 6−8 
và thậm chí 20 phút [209, 348]. Các tính toán cho thấy những chu 
kỳ này rất trùng hợp với các chu kỳ riêng của các vùng nước tương 
ứng. 

Như vậy dễ dàng nhận thấy hai sự kiện thực nghiệm: 1) sự 
liên quan của xô đẩy với trường sóng gió − sóng lừng; 2) sự liên hệ 
phát sinh củ

 tới những thực tế đó thì bản chất của xô đẩy một thời gian dài 
vẫn chưa rõ. Thật vậy, Wilson [348] đã cho rằng sóng bão và sóng 
lừng có phổ năng lượng rộng và hiện tượng xô đẩy được gây nên bởi 
những thành phần tần thấp của phổ này. 

Sự phát hiện của Munk về các mạch động vỗ bờ [263] và 
những công trình nghiên cứu tiếp theo về quá trình này [333, 243] 
đã giúp chúng ta hiểu cơ chế vật lý hình thành hiện tượng xô đẩy 
(hình 4.20). Chúng ta thấy rõ rằng chính các mạch động vỗ bờ (nói 
chính xác hơn các sóng ngoại trọng lực) gây nên hiện tượng xô đẩy 
khi chu kỳ của chúng trùng hay gần với các chu kỳ riêng của vùng 
nước cảng. Các khối nước ở thủy vực bên trong tựa như chọn lọc 
những tần số để cộng hưởng. Nếu như không có những tần số như 
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vậy thì không tạo thành các dao động lắc đáng kể và do đó không 
xuất hiện hiện tượng xô đẩy trong cảng. 

 

Hình 4.20. Sơ đồ cơ chế hình thành hiện tượng xô đẩy tầu 

Công trình của Miles và Munk [254] đã có vai trò quan trọng 
trong nghiên cứu những đặc điểm của hiện tượng này (cũng như 
khắc phục nó). Đã phát hiện ra rằng các công trình cảng, đặc biệt 
các đê chắn sóng che chắn cửa vào vùng nước cảng, rất có tác dụng 
thúc đẩy hình thành sự xô đẩy, vì chúng làm tăng hệ số chất lượng 
của thủy vực. Những chuyển động tịnh tiến thuận nghịch của nước 
liên quan tới hài Helmholtz có lẽ giữ vai trò chính trong quá trình 
này. 

M. M. Usenkov trong luận án của mình [93] đã nêu ra một 
loạt hiệu ứng cộng hưởng thúc đẩy sự hình thành và khuếch đại 
hiện

dẫn nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của sự xô 

ộ

ại sóng khác nhau. 

Do đó, theo dữ liệu của công trình [93], những 
đây làm tăng sự xô đẩy tầu: 

1) Hội tụ năng lượng sóng do kết quả khúc xạ; 

2) Cộng hưởng thềm; 

3) Cộng hưởng trong vùng nước cảng. 

Ngoài ra, còn có thể nêu iểu cộng hưởng có thể dẫn 
tới tạo thành các sóng ngoại trọng lực mạnh ở vùng n
và bằng cách đó làm khuếch đại những chuyển động xô đẩy trong 
cảng; 

g 
thềm bên ngoài (cơ chế Gallagher và Bowen − Guza); 

 tượng xô đẩy tầu. 

Sự cộng hưởng trên vùng thềm và sự cộng hưởng ở trong chính 
vùng nước cảng nếu kết hợp lại sẽ dẫn tới khuếch đại mạnh các dao 

động và ngược lại. Những đặc điểm hình thái đáy tại cửa vào cảng 
có ảnh hưởng đặc biệt mạnh tới cường độ xô đẩy (sự khuếch đại các 
sóng phát xạ đã được xem xét ở các mục 2.5, 3.8), điều này cho 
phép đề xuất những chỉ 
đẩy bằng cách làm thay đổi các đặc trưng của cảng một cách có căn 
cứ. 

M. M. Usenkov nhận xét rằng tại cửa vào của đa số các cảng 
có hiện tượng xô đẩy tồn tại những điều kiện tập trung năng lượng 
sóng trong dải tần số r ng. Việc chọn các địa điểm xây dựng các 
cảng mới và thiết kế chúng phải tiến hành có tính tới những chỉ 
tiêu định lượng về sự ảnh hưởng của các đặc điểm hình thái của 
vùng thềm tới các lo

quá trình sau 

 ra một số k
ước bên ngoài 

4) Kích thích cộng hưởng các sóng ven ngoại trọng lực ở vùn

5) Sự trùng hợp của một trong những chu kỳ riêng của vùng 
nước bên ngoài (vũng, vịnh) và vùng nước bên trong (cảng, vùng 
cảng). 

Dễ dàng nhận thấy rằng giữa sự hình thành các dao động lắc 
cực trị trong các vũng vịnh (abiki, rissaga v.v...) mà chúng ta đã 
xét ở mục 3.12 và sự xuất hiện hiện tượng xô đẩy trong một số cảng 
có một sự tương tự rõ rệt. Thấy rõ là sự xô đẩy biểu lộ rõ chỉ ở 
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trong những vùng nước nơi có những điều kiện cộng hưởng kép (và 
thậm chí cộng hưởng nhiều lần). 

Còn có một kiểu cộng hưởng quan trọng nữa làm tăng sự tác 
động tiêu cực của hiện tượng này đối với tầu đỗ trong bến: dao 
động cộng hưởng của bản thân tầu. Các thí nghiệm của Sawaragi 
và Kubo [296] đã cho thấy những chu kỳ dao động riêng của những 
tầu chở hàng và chở dầu lớn gần giống chu kỳ của dao động lắc 
trong vịnh và vùng cảng. Những trường hợp khi chu kỳ dao động 
riêng của tầu trùng với những dao động mực nước thủy vực là 
những trường hợp nguy hiểm nhất [345]. Các tầu khác nhau có 
những chu kỳ cộng hưởng riêng khác nhau, vì vậy thường thấy 
những tình huống trong đó một số tầu bị dịch chuyển mạnh (đôi 
khi rất tai hại), còn một số khác chỉ dao động không đáng kể. 

Darbyshire [145] cho biết rằng dưới tác động của ma sát của 
cửa cảng hẹp, các hiệu ứng phi tuyến và những hiệu ứng khác, 
mạch động vỗ bờ bên trong vùng cảng bị suy yếu đối với tất cả các 
tần số, ngoài các tần số cộng hưởng. Tại những tần số cộng hưởng 
diễn ra sự khuếch đại mạnh dao động và điều đó gây nên sự xô đẩy 
tầu

Dự báo hiện t y dựng trên cơ 
sở d

. 

ượng xô đẩy tầu chủ yếu được xâ
ù báo sóng lớn (hay sóng lừng từ ngững nguồn phát sinh từ xa) 

đi tới vùng nước cảng trên một hướng nhất định. Ví dụ, theo dữ 
liệu của Wilson [348] và Darbyshire [145], sóng lừng tây tây bắc 
gây nên xô đẩy rất mạnh trong cảng Cape Town, còn sóng lừng các 
hướng nam (thậm chí rất mạnh) không gây nên trong cảng này 
một dao động sóng dài nào. ở các cảng biển Hắc Hải thuộc vùng 
Kapkazơ (Tuapse, Batumi, Sochi) thì các gió mạnh cung hướng tây 
là nguy hiểm nhất, chúng thường kèm theo sóng lớn cùng hướng đó 
[64]. 

 

Hình 4.21. Các đặc trưng tần số tính toán cho các điểm bên 
trong vùng cảng No 2 (a) và No 3 (b) so với điểm 1 nằm tại 

cửa vào vùng cảng (từ công trình [124]) 
1 − đối với cảng hiện tại, 2 − đối với cảng thiết kế; c − sơ đồ vùng 

cảng hiện tại và những thay đổi dự kiến 

397                     398 



Mặc dù hiện tượng xô đẩy tầu rất nguy hiểm, hiện nay người 
ta chưa tính toán hết hiện tượng này khi thiết kế các cảng. Miles 
và Munk [254] nêu ra những biện pháp tốt nhất khắc phục sự xô 
đẩy như sau: 1) làm thay đổi các đặc trưng của vùng nước cảng sao 
cho loại trừ khả năng trùng hợp các chu kỳ của ngoại lực (hay các 
chu kỳ cộng hưởng thềm) và các chu kỳ dao động riêng của vùng 
nước cảng; 2) mở rộng cửa vào cảng để làm giảm hệ số chất lượng 
của nó và bằng cách đó làm suy yếu các dao động lắc. M. M. 
Usenkov [93] cũng đưa ra những kiến nghị tương tự, chỉ có khác là 
ông không nói về hệ số chất lượng, mà nêu lên những hiệu ứng 
khúc xạ bất lợi có thể có cần tránh. 

Cần nhấn mạnh rằng thậm chí những thay đổi tương đối nhỏ 
về hình dạng cảng có thể gây nên những biến đổi đáng kể về cấu 
trúc các dao động riêng. Với tư cách là ví dụ, trên hình 4.21 dẫn 
những tính toán của Botes và nnk. [124] đối với vùng nước cảng ở 
vịnh Mossel. Theo các tính toán của họ, việc thiết kế cảng đã dự 
định phải gây nên sự thay đổi đáng kể các dao động và đặc biệt 
làm xuất hiện những dao động cộng hưởng mạnh với chu kỳ 25 s. 

Đôi khi những thay đổi này có thể dẫn tới sự xuất hiện xô đẩy 
trong các cảng, nơi trước đó chưa từng thấy hiện tượng này, hoặc 
ngược lại, triệt tiêu (hay làm suy giảm đáng kể) hiện tượng này ở 
nơi mà trước đây nó đã từng là mối nguy hiểm. I. S. Điasamidze 
[21] đã mô tả một ví dụ rất lý thú kiểu đó. Ông dẫn lời thông báo 
của thuyền trưởng viễn dương E. S. Gotidze: “Năm 1939 tôi có dịp 
tới thành phố Havr của nước Pháp. Nhân viên hoa tiêu dẫn tầu 
chúng tôi vào cảng đã răn đe rằng để đỗ tầu an toàn cần tăng số 
dây giữ hơn bình thường, vì rất có thể có sự xô đẩy mạnh. Rồi lần 
đó chúng tôi đã bị tác động của hiện tượng xô đẩy. Khi đó tôi nhớ 
lại cảng Batumi. Sau khi Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại kết thúc 
(năm 1958), tôi lại có dịp tới cảng Havr, chuyên chở khách du lịch 
ngoại quốc trên một chiếc tầu khách của Liên Xô. Trong lúc cập 
cầu cảng tôi đã hỏi hoa tiêu về số lượng dây giữ cần thiết để đỗ tầu 

an toàn. Nhân viên hoa tiêu đã trả lời rằng chỉ cần 4 dây từ mũi và 
đuôi là đủ. Sau khi thấy tôi phân vân lo ngại rằng có thể sẽ có sự 
xô đẩy trong cảng, hoa tiêu đã kể cho tôi câu chuyện như sau: 
trong thời gian chiến tranh với nước Đức phát xít một tầu ngầm 
của Đức đã nhận dạng sai đê chắn sóng thành tầu đang đỗ và 
phóng lôi. Một quãng đê khảng 22−25 m bị phá và trở thành một 
cửa cảng thứ hai. Hoa tiêu nói: “ở chỗ chúng tôi mọi thứ không 
được khôi phục nhanh như ở nước các ông, và một thời gian dài 
chúng tôi không hiểu sự xô đẩy đã biến đi đâu mất, ngay cả khi 
bão lớn cũng chẳng thấy. Chỉ về sau chúng tôi mới hiểu ra rằng sự 
xô đẩy đã bị mất đi nhờ chính cái cửa thứ hai đó, cái cửa do tầu 
ngầm Đức tạo ra. Và chúng tôi đã không sửa chữa chỗ hư đó”. 

Vậy là những thay đổi ngẫu nhiên của đê chắn sóng ở cảng 
Havr đã làm thay đổi những dao động sóng trong vùng nước cảng 
và loại trừ hiện tượng xô đẩy. Mong sao những thay đổi như vậy 
được làm có chủ định. Đáng tiếc là những nghiên cứu và tính toán 
sơ bộ về cơ cấu dao động riêng và khả năng thay đổi chúng khi cải 
tạo các cảng tương tự như những gì mà Botes và nnk. [124, 125] đã 
làm chưa được thực hiện thường xuyên. Vì vậy, ở nhiều cảng và 
vùng cảng việc bố trí các công trình chắn sóng là không đạt về 
phương diện khắc phục sự xô đẩy. 

Một điều quan trọng nữa nên tính tới khi thiết kế các cảng và 
bến đỗ tầu. Cường độ dao động sóng dài tại các điểm khác nhau 
trong thủy vực bên trong phân bố rất không đều. Trong các công 
trình của Botes và nnk. [124, 125] dẫn những kết quả tính toán 
biến dạng trường sóng khi đi vào một số vùng nước cảng vùng bờ 
Nam Phi, từ đó thấy rằng đối với một số khu vực các sóng đi vào 
không khuếch đại, ngược lại đối với một số điểm khác xuất hiện 
nhữ
ứ

ng dao động rất mạnh, nhiều lần vượt trội tín hiệu ở cửa vào. 
ng với đặc điểm biến thiên phức tạp của mực nước là chế độ dòng 

chảy phức tạp. ở gần các đường nút dao động mực nước cực tiểu, 

399                     400 



còn dòng chảy − cực đại, ở các điểm bụng − tình hình ngược lại. 
Đương nhiên, những khu vực cảng với chuyển động ngang mạnh là 
rất bất lợi cho việc đỗ tầu, còn những khu vực chuyển động đó 
tương đối yếu thì tầu đỗ sẽ an toàn hơn. 

Tình hình tương tự quan trắc được ở cảng Poti [21]. Do cảng 
này phân chia thành nhiều nhánh nên tại mỗi phần của cảng phát 
triển những hệ thống dao động lắc độc lập với chu kỳ khác nhau, 
chúng cộng với nhau và triệu tiêu lẫn nhau. Vì vậy sự xô đẩy tầu 
trong toàn thủy vực không xảy ra, ngoại trừ ở ngay lân cận cửa vào 
cảng. 

÷ liệu quan trắc [145, 348] cho thấy, thậm chí ở những cảng 
chịu tác động của sự xô đẩy tầu thì không phải cứ mỗi lần ở vùng 
nước bên ngoài có sóng mạnh là ở vùng nước bên trong xuất hiện 
dao ng cộng hưởng. Điều đó chỉ diễn ra trong những trường hợp 
khi chu kỳ dao động tự do của thủy vực bên trong và chu kỳ của 
sóng dài đi vào thủy vực đó trùng nhau hoặc là bội số của nhau. Và 
số lần gấp bội càng ít thì hiện tượng xô đẩy càng mạnh [64]. 

Để ước lượng mức độ thâm nhập sóng vào vùng nước bên trong 
cảng và hiệu quả của các công h chắn sóng S. Pogosov [73] đề 
xuất sử dụng công thức 

                                (4.77) 

rong đó ố 

cảng bằng tỷ số giữa diện tích thiết diện ngang của cửa vào vùng 
nước bên trong trên diện tích của chính thủy vực. Từ công thức 
(4.47) suy ra rằng chu kỳ sóng càng lớn và sóng càng thấp thì các 
kết cấu chắn sóng càng kém hiệu quả. 

Dễ dàng nhận thấy rằng công thức (4.47) tương đương công 
thức (1.7) mà Shipley [304] đã đề xuất với tư cách là đặc trưng biên 
độ − tần số của triều ký, bản thân vùng nước cảng là một vật đồng 
dạng khổng lồ của máy triều ký, nó lọc bỏ sóng gió và cho qua các 

m  dòng chảy như vậy 

dời tầu xuất hiện khi đó được gọi là ran (run) [46]. Đây là một hiện 

 lý của hiện tượng xô đẩy 

hệ ượng mức độ nguy hiểm của hiện tượng này 

 

 vào vùng nước bên trong, cường độ và độ lặp lại 
của hiện tượng xô đẩy tầu. 

Mô hình vật lý hình thành các dao động sóng dài và những 

®−
hiết với các tham số của sóng gió ở thủy vực 

ước sâu có thể sử dụng các công thức 
 

D

 độ

 trìn

2/1
ss HkT=µ ,  

t −sT  chu kỳ của sóng đi vào, −sH  độ cao sóng, −k  hệ s

dao động tần thấp. 

Hiện tượng xô đẩy tầu thường đi kèm với dòng chảy biến thiên 
ạnh ở các cửa cảng. ở cảng Cape Town tốc độ

đạt tới 5 nút, ở vũng biển Olga (Primorie) − 6 nút. Hiện tượng di 

tượng khá phổ biến, đôi khi dẫn tới những hư hại tầu rất nặng nề. 

Xuất phát từ những đặc điểm vật
tầu, Iu. M. Kr−lov, S. S. Strekalov và B. A. Đughinov đã xây dựng 

 phương pháp ước l
đối với các cảng khác nhau [11, 38, 91]. Hệ phương pháp này gồm 
ba yếu tố chính: 1) tính các đặc trưng xác suất của sóng gió và sóng
chu kỳ dài tại cửa vào cảng; 2) tính các chu kỳ dao động riêng 
trong vùng nước cảng; 3) ước lượng sự khuếch đại cộng hưởng đối 
với các sóng dài đi

khuyến cáo kỹ thuật về việc xác định chúng được trình bày trong 
công trình [91]. Các tính toán dựa trên giả thiết rằng sự xô đẩy tầu 

ược gây nên bởi các sóng ngoại trọng lực cưỡng bức, các tham số 
của chúng liên hệ mật t
bên ngoài. Nếu biết các tham số sóng gió, thì để tính toán các yếu 
tố sóng dài trong n
(4.30)−(4.31). Trong trường hợp thủy vực bên ngoài là vùng nước
nông  với độ dốc đáy nhỏ ( 001,0≤β ), các tác giả [9] khuyến nghị 

Các
đưa một hiệu chỉnh vào công thức (4.31) để tính độ cao sóng dài. 

 tham số sH  và sT  (độ cao trung bình và chu kỳ của sóng gió) 

để sử dụng trong trong các công thức này  có thể được xác định dựa 

thô

Trong điều kiện tự nhiên các sóng chu kỳ dài mang đặc điểm 

trên số liệu quan trắc thực địa về sóng gió hoặc tính dựa trên các 
ng tin khí tượng [39]. 
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không đều và năng lượng của chúng nằm trong một khoảng tần số 
nhất định. Phổ của chúng có thể được xấp xỉ bằng đường cong 
Gauss [39] 
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ở đây g phổ, −≈ 15,00σ  nhân tố độ rộn lH  và −lω độ cao trung 

bình và tần số của sóng dài. 

Phổ các dao động lắc ở thủy vực cảng có thể biểu diễn dưới 
dạng 

             (4.79) 

ở đây 

) , , ,( ) ; ,( )( 0in σωωωωω lrlr HSQZS = ,  

−Z  ®Æc tr

−Q

ưng tần số của thủy vực bên trong (tức thực tế là 
hàm khuếch đại các sóng dài) có thể được ước lượng theo công thức 
(2.128); ệ số chất lượng của thủy vực bên trong, 

cộng hưởng. 

Hệ số khuếch đại của độ cao trung bình của các dao động sóng 
dài không đều trong thủy vực cảng eo công thức 
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trong đó dạng (4.78), còn lS  có )(ωZ  − (2.128). 

Để xác định các tham số 

Strekalov và Đughinov [91] đề nghị sử dụng mô hình Ippen − Goda 
[84] − thủy vực hình chữ nhật độ sâu không đổi liên hệ với vùng 
biển khơi qua cửa độ rộng tùy ý. Trong công trình [91] phương 
pháp này được áp dụng để ước lượng độ lặp lại và cường độ xô đẩy 
tầu ở các cảng Tuapse, Sôchi và Klaipeđ. Các kết quả tính toán đã 

cho thấy rằng cảng Tuapse phải là cảng chịu hiện tượng xô đẩy 
mạnh nhất, điều này phù hợp với dữ liệu thực nghiệm. Bởi vì hệ số 
chất lượng của cảng này cao hơn, còn chu kỳ cộng hưởng gần với 
các chu kỳ trung bình của sóng dài ở biển khơi hơn là ở cảng Sôchi 
và Klaipeđ. 

Trong các tính toán ở công trình [91] đã sử dụng đặc điểm 
vành bờ các thủy vực cảng Tuapse, Sôchi và Klaipeđ có hình dạng 
đơn giản, khá gần hình chữ nhật. Đương nhiên rằng đối với các 
thủy vực với hình học phức tạp thì việc sử dụng mô hình Ippen − 
Goda trở thành không chính xác. Trong trường hợp này các tham 
số ó thể xác định trên cơ sở quan trắc trực tiếp hoặc nhờ 

các phương pháp số giống như đã làm trong các công trình [20, 78] 
đối với vịnh Malokurilsk (xem mục 3.11). 

Như trong “Tài liệu hướng dẫn phương pháp ...” [64] nêu, “sự 
xô đẩy tầu cũng như nhiều hiện tượng khí tượng thủy văn nguy 
hiểm khác không thể ngăn chặn được, vì vậy đấu tranh hiệu quả 
với nó có nghĩa là làm sao dự đoán kịp thời sự xuất hiện, cường độ 
và sự kết thúc của nó và từ đó giảm thiểu thời gian ngừng trệ tầu, 
phòng ngừa các sự cố và hư hại bến cảng”. Tuy nhiên, lời khẳng 
định này không hoàn toàn chính xác. Như ví dụ cảng Havre cho 
thấy, có thể tác động tích cực đối với sự xô đẩy tầu. Thật vậy, I. Kh. 
Điasamidze [21] chỉ ra những biện pháp sau đây đấu tranh với sự 
xô đẩy: 

1) Sử dụng các cánh cổng chuyên dụng đóng cửa vào cảng *; 

2) Thiết lập các đê giả và đê thủy lực lân cận cửa vào cảng; 

3) Thiết lập những cơ cấu phản xạ chuyên dụng làm triệt tiêu 
năng lượng các dao động sóng. 

                                                 

rω  và Q  ở các thủy vực thực 

Q  và rω  c

 

động
n−

* Các cổng và kênh bậc như vậy cũng được sử dụng nhiều ở các cảng nơi dao 
 thủy triều mạnh (ví dụ, ở Inchon, Hàn Quốc) để điều chỉnh độ cao mực 

ước trong cảng. 
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Đáng tiếc, phương pháp thứ nhất, là 
nhất, đòi hỏi chi phí tài chính lớn và hạn chế s

phương pháp hiệu quả 
ù phát triển tương 

quả

đó là cải tạo 
cảng (ví dụ, mở rộng cửa vào cảng) nhằm mục đích làm thay đổi 
chu kỳ của hài cơ bản và giảm hệ số chất lượng, điều đó có thể dẫn 
tới giảm các dao động cộng hưởng. 

lai của cảng. Các phương pháp thứ hai và thứ ba không đủ hiệu 
 để phòng vệ khỏi các sóng dài. 

Giải pháp quan trọng đấu tranh với sự xô đẩy 

 

Hình 4.22. Sự suy yếu các dao động riêng trong cảng nhờ tạo ra “cái túi” 
bên cạnh ( ) có vai trò một hệ cộng hưởng Helmholtz (từ công trình [133]) 1

t một ý tưởng rất thông minh làm 
c cảng: 

ống trị của các dao 

một
độn ý tưởng này đã được phát 

[13
tính
đán dao động lắc trong 
chu n ngoài. 

óng và cầu cập tầu thành những 

(nh
này
nhi ân khác, có thể là quan trọng hơn, sẽ 
được xem xét trong mục 4.7. 

đẩy
®− ố cảng (ví dụ, ở Tuapse) người ta 

son
Tho ện những ể
(dạ những Các đường đẳng trị chỉ dao động tương đối ở vùng nước bên trong cảng 

Wallemboire [84] đã đề xuấ
giảm thiểu cường độ các dao động sóng đứng trong thủy vự
tạo ra các khe thông hay kênh bên sườn cảng, có vai trò như các bộ 
cộng hưởng Helmholtz với các tham số được chọn sao cho chu kỳ 
riêng cơ bản của chúng đúng bằng chu kỳ th
động trong thủy vực chính. Các thủy vực phụ giống như “lấy đi” 

 phần năng lượng đi vào từ biển khơi, nhờ đó mà độ cao dao 
g trong vùng nước cảng suy giảm. 

triển mạnh trong các công trình của D. Prandle [285], E. Bowers 
3] v.v... Với tư cách là ví dụ trên hình 4.22 biểu diễn kết quả 
 toán số  của Bowers, ở đây trực quan chỉ ra sự giảm thiểu 
g kể các cảng sau khi xây dựng một “cái túi” 
yên dụng ở kênh nối cảng với thủy vực bê

Ta nhận thấy rằng nhìn chung việc phân chia vùng nước cảng 
bằng những bến đậu, đê chắn s
thủy vực tựa biệt lập thường dẫn tới giảm thiểu cường độ xô đẩy 

− ở cảng Poti). Một trong những nguyên nhân của hiện tượng 
 là tạo ra các hệ dao động độc lập làm suy yếu lẫn nhau. Tuy 
ên còn có một nguyên nh

4.7. Về ảnh hưởng của độ xoáy chất lỏng tới chuyển động 
sóng dài trong cảng 

Mặc dù đã đạt được những thành tựu to lớn để hiểu về sự xô 
, nhiều hiệu ứng liên quan tới hiện tượng này đến nay vẫn chưa 

ược giải thích. Thật vậy, ở một s
thấy sự dịch chuyển tiến lui trong hiện tượng xô đẩy của các tầu đỗ 

g song, khi đó một tầu thì tiến lên, còn tầu khác thì lùi lại [60]. 
ảng hoặc còn xuất hi kiểu chuy n động phức tạp hơn 

ng xoay tròn và dạng đường xoắn). Khó có thể giải thích 
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chuyển động tương tự trong khuôn khổ một mô hình toán kinh
điển. 

Quan niệm chất lỏng không xoáy là cơ sở của phần lớn những 
hình hiện tồn tại về dao động lắc trong các vịnh và vùng cảng. 
 nhiên chất lỏng hiện thực có độ xoáy, một số đặc điểm củ

 

mô 
Tuy a 

 
ảnh
tra hững 

The
xoá  tới các chuyển động sóng dài trong các 
vùng cảng, chẳng hạn tới sự trấn áp dao động. 

Người ta phân biệt hai dạng trấn áp dao động chất lỏng: trấn 

chủ  mỏng ở 

nhữ

®iÓ

 
điều này có ý nghĩa thực tế to 

ta 
Ò kích thước. 

các ó cho phép tính tới sự trấn rung phi 

 
 

d−í

chuyển động sóng dài trong các vùng cảng chính là liên quan tới
 hưởng của các xoáy, tính tới các xoáy đó có thể là cơ sở để đấu 

nh với hiện tượng xô đẩy. ở đây có thể sử dụng chính n
phương pháp đã được ứng dụng rộng rãi trong kỹ thuật vũ trụ − 
tên lửa để trấn áp các dao động chất lỏng trong các bình chứa [65]. 

A. B. Rabinovich [76] đã thực hiện một nghiên cứu tương tự. 
o gương công trình này, chúng ta xem xét ảnh hưởng mà độ 
y của chất lỏng tác động

áp tuyến tính (hay ma sát) và trấn áp phi tuyến. Dạng thứ nhất 
 yếu gây nên bởi sự tản mát năng lượng trong lớp biên

đáy lân cận bờ. Các hệ số trấn áp tương ứng phụ thuộc nhiều vào 
số Reinolds. Trấn áp phi tuyến xuất hiện trong những dao động 
của chất lỏng ở trong các khoang có những yếu tố cấu tạo hay 

ng bộ phận khác nhau (các con trạch, các vách ngăn v.v...) [65]. 
Đối với các thủy vực tự nhiên và nhân tạo, những yếu tố đó có thể 
là các bến tầu, cầu cập tầu, đê chắn sóng, mũi phá sóng v.v... Đặc 

mquan trọng của trấn rung phi tuyến là sự phụ thuộc vào biên 
 dao động. Thông thường theo độ lớn sự trấn rung phi tuyến vượtđộ  

trội đáng kể so với trấn rung tuyến tính. Số Reinolds trong trường 
hợp này không có vai trò đáng kể, 
lớn, bởi vì để xác định các hệ số trấn rung cần tìm cho phép chúng 

sử dụng các mô hình đồng dạng hình học trong phòng thí 
nghiệm không lớn v

Thông thường trong thực tế biên độ dao động và kích thước 

vật cản không lớn, điều ®
tuyến (cũng như tuyến tính) bằng cách đưa những lực tiêu tán 
tương ứng vào các phương trình chuyển động [65]. 

Ta xét sự trấn rung phi tuyến đối với các dao động lắc trong 
các vùng cảng hay vũng biển bằng các bến đỗ tầu dạng tỏa tia 
phân bố khá xa nhau sao cho có thể bỏ qua ảnh hưởng qua lại giữa
chúng. Thế năng của hài dao động riêng bậc n  có thể biểu diễn 

i dạng 

∫∫ == SgydxdyxgE nnn
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      ζρζρ ,               (4.81) 

1

ở đây −ρ  mật độ hất lỏng, −S  diện tích thủy vực b n trong, −nζ̂  

 độ đặc trưng của dao động bên trong vùng cảng đối với hài n . 

Năng lư

 c ª

biên

ượng tản mát chu kỳ n 

độn tuyến: 

nE∆  trong nT  có thể biểu diễ

như là công của các lực cản mà bến đỗ tầu tác động tới chuyển 
g chất lỏng trên hướng tiếp 

tdhbVVCE
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⎜
⎝

ρ ,                   (4.82) 

tầu

0

ở đây −xC  hệ số trở kháng, −jh  độ sâu, −jb  độ dài của bến đỗ 

 thứ j , nó được xem là nhỏ so với kích th ước đặc trưng của 

bờ lân cậ nó biến 

njjjnjjjn

là h ho rằng độ sâu 

đặc

−

vùng nước 2/1
0 )/( πSr = . Với tư cách là jnV  có thể lấy thành phần 

tiếp tuyến của tốc độ ở n vị trí của bến đỗ tầu, 
thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số nω : 

)(cos) ,() , ,( tyxVtyxV ω= .  

Dạng dao động quan trọng nhất của chất lỏng trong vùng cảng 
ài Helmholtz (hài bậc không). Nếu để đơn giản c

trong vùng cảng không đổi ( 0h ), với hài này có thể liên hệ tốc độ 

 trưng của chất lỏng bên trong thủy vực 0V  với tốc đọ dòng tại 
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cửa vào eV  
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ε≈ ,                            (4.83) 

ây ưở ® ε  diện tích thiết diện ngang tại cửa vào vùng cảng (hay 
vũng biển). Về phần mình tốc độ e

bằng quan hệ 

V  liên hệ với dao động mực nước 

)( sinˆ)( 00
0 t
Sω

tVe ωζ=                           (4.84) 

và d

ε
o đó, tốc độ 0V  có thể biểu diễn dưới dạng 

)( sinˆ)( 00
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0
0 t

hr
S

tV ωζ
ω

= .                         (4.85) 

Thế (4.85) vào (4.82) và lấy tích phân tương ứng, ta được 
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Giảm lượng logarit đối với hài Helmholtz khi tín  tới một bến 
ầu bằng 
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00  rgh πσ = . Trong trường hợp N  bến đỗ tầu giảm 

ượng tích phân δ  có thể biểu diễn như là kết quả lấy tổng N  giá 

,                 (4.87) 

ở ®

lư

tư a dao động liên quan tới cường độ 

ượng hình thái của thủy vực; 

c biểu thức giống như vậy 

hình 

ượng ước lượng theo công thức (4.87) gần bằng 

0,2. Tương ứng, hệ số chất lượng dao động trong vùng cảng 
(

0

trị riêng biệt j
0δ . 

Như vậy, tốc độ tắt dần dao động trong vùng cảng được quyết 
định bởi một số tham số không thứ nguyên: −= 000 /ˆ hζξ  biên độ 

ương đối củ của các tác nhân bên 
ngoài; −=Ω 000 /σω  tần số quy chuẩn của dao động cơ bản được 

gây nên bởi những đặc điểm trắc lư

−= 0/ rbB jj  độ dài tương đố của các bến đỗ tầu, hệ số trở kháng 

 cũng như số lượng bến đỗ tầu. Cáj
xC ,

cũng nhận được đối với những hài dao động lắc khác. 

Với các trị số điển 2,0=jB ; 1,00 =ξ ; 10 =Ω  và 10=jC , 

nếu 6=N  giảm l 0δ  −

δπ /=Q ) gây nên bởi sự tản mát năng lượng sóng tại các vật chắn 

đặc

trực

chu

độn
ượng của các chuyển động xoáy. 

Trong các công trình [65, 222, 252 v.v...] đã cho thấy rằng trên 

tha với số Struhal (Sh). Ví dụ, 

hiÖ

(bởi sự trấn rung phi tuyến) bằng khoảng 16. Các trị số chất lượng 
 trưng ở các vũng biển và vùng cảng liên quan tới sự phát xạ 

qua biên ra biển khơi cũng có bậc như vậy (xem các mục 2.8, 3.11), 
tức là hai hiệu ứng này tương đương nhau về mức độ tác động. Sự 
ảnh hưởng của tiêu tán tuyến tính do mất mát năng lượng sóng 

 tiếp trong lớp biên bởi ma sát yếu hơn một cách đáng kể. 

Hệ số jC  đóng vai trò thx en chốt trong biểu thức (4.87) và ở 

mức độ đáng kể quy định đặc điểm tản mát năng lượng của các 
yển động tần thấp trong vùng cảng. Trong chất lỏng lý tưởng 

0= , tức vật cản không có x tác động cản đối với dòng và sự tắt 

dần không diễn ra; trong những điều kiện thực 0≠xC , các dao 

g lắc bị suy yếu do chuyển hóa một phần năng lượng của chúng 
vào năng lư

C

một dải rộng các tốc độ chuyển động ở thủy vực bên trong hệ số trở 
kháng xC  không phụ thuộc vào số Reinolds và là hàm số của một 

m số không thứ nguyên tương đương 
theo dữ liệu khảo sát thực nghiệm đối với dao động chất lỏng trong 
bình chứa với các cạnh viền quanh hình tròn do J. Miles [252] thực 

n, mối phụ thuộc này có dạng 
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Keulagan và L. Carpenter [222] đã nhận được một mối phụ 
thuộc kiểu tương tự trên cơ sở dữ liệu phân tích các thí 

nVπ
.         (4.88) 

G. 
nghiệm 

g
 (thí nghiệm này 

tương ứng với dòng chảy dọc bờ lượn quanh cầu cập tầu hay  đê 
phá sóng ở bờ thẳng). Số Struhal đối với hệ thống này có thể được 

tron  phòng thí nghiệm cho chất lỏng chảy lượn quanh đường viền 
bên trong trong một bán không gian chất lỏng

xác định như sau: 

b
VT

b
V nn

n

n ==
ω
π 2

Sh .                              (4.89) 

Số Struhal viết dưới dạng như trên thường được gọi là số 

 

mô t
ường viền khác 

nhau: 1) khi ượn quanh không có đứt đoạn; 2) khi 
Sh ∼ ượn quanh đứt đoạn và tạo thành các xoáy (chế độ 
tựa d ó tùy theo hướng của dòng các xoáy “nhảy” từ một 

mạn
đán
đẹp ọa rõ về tất cả ba chế độ (xem các hình 5, 11 và 

hơi 

ểm của vùng 

tron một số m/s [349]. Với 
những khác nhau như vậy về tốc độ ở các vùng nước bên trong có 

hiệm loại này chỉ mới được thực hiện trong 

na [244] có nhắc tới một thí nghiệm tiến hành ở cảng 

Tro c các cậu cập tầu thấy tuần hoàn xuất hiện các 

độ (4.85), tốc độ dòng 

Vì v

                                 (4.90) 

ở đây 

Keulagan−Carpenter [104]. 

Như dữ liệu rất nhiều thí nghiệm cho thấy, đặc điểm chuyển 
động chất lỏng đằng sau vật cản có thể rất khác nhau: từ vùng một 
liên hệ với độ xoáy không đổi tới sự chảy lượn quanh có đứt đoạn 
các xoáy [10]. Ví dụ, Lebeđev và các cộng sự [50] đã tiến hành 
nghiên cứu thực nghiệm chất lỏng trong bình chứa có các đường
viền tỏa tia ở bên trong và kiểm tra các mô hình toán khác nhau 

¶ những chuyển động đó và đã chỉ ra rằng tùy theo giá trị của 
số Struhal tồn tại ba chế độ chảy lượn quanh các ®−

−<<1Sh  chảy l
−1  chảy l

õng, trong ®
phía của đường viền sang phía khác); 3) khi −>>1Sh  tạo xoáy 

h mẽ và các xoáy được kéo đi theo dòng (chế độ không dừng 
g kể). Trong tập ảnh của M. Van-Dake có những bức ảnh rất 
có thể minh h

39 trong [10]). Trong đó kích thước các xoáy tạo thành trùng hoặc 
nhỏ hơn kích thước của các vật cản. 

Một tham số quan trọng phản ánh các đặc đi
ước bên trong là −≈ TbV /*  tốc độ tới hạn, tại đó bắt đầu sự tạo n− n

thành các xoáy. Với những trị số đặc trưng 150=b  m và 5=T  n

phút tốc độ tới hạn 50* ≈V  cm/s, khi tăng kích thước của vật cản 
*V  tăng lên, điều này dễ dàng giải thích về mặt vật lý. 

Tốc độ dòng chảy trong các vũng biển và vùng cảng biến đổi 
g phạm vi rộng: từ một số cm/s đến 

thể quan sát thấy tất cả ba chế độ hoàn lưu. Việc khảo sát hoàn 
lưu trong những điều kiện thực địa không phải là một nhiệm vụ 
đơn giản. Những thí ng
thời gian gần đây và hiện còn rất ít. Ví dụ, trong công trình của 
Lopez và Pi
Bilbao (Tây Ban Nha) bằng các quả phao hình cầu phát sáng. 

ng đó ở khu vự
xoáy. 

Đặc trưng thuận tiện nhất để đo trong các vùng cảng là dao 
ng mực nước. Như có thể suy ra từ biểu thức 

chảy là hàm tuyến tính của biên độ dao động riêng của vùng nước. 
ậy số Struhal có thể biểu diễn dưới dạng 

*/ˆSh 0 ζζ= ,  

−*ζ  giá trị tới hạn của biên độ dao động tương ứng với sự 

ới góc độ giảm thiểu sự xô 

biến đổi chế độ hoàn lưu. Sự tăng biên độ dao động dẫn tới tăng số 
Struhal và cường hóa sự tạo thành các xoáy.  Các xoáy tạo thành ở 
lân cận bến đỗ tầu cần phải gây nên những chuyển động tầu phức 
tạp, và thực tế điều đó đã gặp thấy. 

Kích thước, hình dạng và sự phân bố các bến đỗ tầu có ảnh 
hưởng một cách mạnh mẽ tới các quá trình động lực  diễn ra trong 
vùng cảng. Bài toán xác định kích thước tối ưu và vị trí các bến đỗ 
tầu, các cầu cập tầu, các đê phá sóng dư
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đẩy cũng như sự sắp đặt tối ưu các tầu khi có nguy cơ xô đẩy là bài 
toán hoàn toàn có ý nghĩa. Trong một thủy vực cụ thể bất kỳ đặc 

ưđiểm chuyển động (hoàn lưu) chỉ phụ thuộc vào một tham số  số 
Struhal, số này đến lượt mình được xác định bởi biên độ của các 

động tương ứng. dao 

Cần tính đến khả năng xuất hiện các xoáy vĩ mô ở các các 
thủy vực bên trong khi hoạch định và thiết kế các công trình cảng 

− hệ quả là làm yếu 

tạp 

cơ chế 

t cản) 

ước l ối với các quan trắc [254, 264] 
với các biên độ dao động riêng khác nhau: phần tuyến tính của 
chất lượng phải giữ nguyên không đổi, còn phần phi tuyến − biến 

nhữ  Ví dụ, mục đích của những thí 

và thủy kỹ thuật. Một mặt, sự chuyển hóa năng lượng của các dao 
động riêng thành năng lượng của các chuyển động xoáy cần phải 
dẫn tới sự giảm phi tuyến các dao động và nh
hiện tượng xô đẩy. Mặt khác, các xoáy tạo thành có thể làm phức 

chuyển động và sự đỗ tầu trong vùng cảng. 

Trong từng trường hợp cụ thể để giải quyết bài toán có tính tới 
các hiệu ứng đã nêu đòi hỏi việc mô hình hóa toán học, vật lý và 
tiến hành những thí nghiệm thực địa. Thật vậy, tỷ phần của 
tiêu tán tuyến tính (gây bởi ma sát và những mất mát phát xạ) và 
cơ chế phi tuyến (liên quan tới tản mát năng lượng tại các vậ
có thể phân chia dựa trên khảo sát chất lượng (nó có thể dễ dàng 

ượng được nhờ phân tích phổ ®

đổi tỷ lệ nghịch với căn bậc hai của biên độ dao động. 

Những lập luận dẫn trong bài báo [76] cho phép hoạch định 
ng thí nghiệm tương ứng.

nghiệm đó phải là xác định biên độ tới hạn của dao động *ζ , 

ảng biến thiên chất lượng và các số Struhal Sh tùy theo những 
 kiện bên ngoài cũng 

kho
điều như khảo sát sự ảnh hưởng của số 

lưu 

ng chảy đứt đoạn 

các dòng 
chảy đứt đoạn (rip currents) (hình 4.23) [32, 301]. Những tia này 
có độ rộng chỉ khoảng vài chục mét và thường cách nhau một số 

sóng ứt đoạn phụ thuộc vào độ 

tia t hoảng cách một số trăm mét kể từ bờ 

 lớn đối với những 

đượ ùng 

phả

đầu  tại vùng bờ 

trên c đục bị cuốn ra xa bờ. 

nnk thể được phân chia 

dòn

về pStruhal và các tham số bên trong của thủy vực tới đặc điểm hoàn 
trong vùng cảng. 

 

4.8. Các dò

Một trong những hiện tượng lý thú nhất ở đới ven bờ − những 
dòng chảy ngược đặc biệt, có dạng những tia hẹp có tên là 

trăm mét. Tại những khu vực giữa các tia dòng chảy chủ yếu song 
 với bờ. Tốc độ của các dòng chảy ®

cao sóng gió. Trong sóng bão mạnh tốc độ đạt tới 5 m/s, khi đó các 
rải dài ra phía biển tới k

[32]. 

Các dòng chảy đứt đoạn là mối nguy hiểm to
người bơi lội không thận trọng. ở California người ta ghi nhận 

c rất nhiều vụ chết người do dòng chảy cuốn ra xa bờ. Tại v
bờ Hắc Hải thuộc Kavkazơ những trường hợp như vậy cũng không 

i là hiếm. 

Shepard, Emery và La Fond đã thực hiện những quan trắc 
 tiên về dòng chảy đứt đoạn vào năm 1940

California [301]. Các dòng chảy đứt đoạn được nhận ra đặc biệt rõ 
các tấm ảnh máy bay nhờ các khối nướ

Theo dữ liệu của Shepard và nnk. [301, 302], Tam [324] và 
., theo cấu trúc dòng chảy đứt đoạn có 

thành ba bộ phận: 1) dòng chảy nuôi dưỡng (rip feeder current), 2) 
dòng chảy đứt đoạn, 3) đầu dòng chảy đứt đoạn (rip head). Các 

g chảy nuôi dưỡng được gây nên bởi các sóng bị phá hủy lan 
truyền thực tế song song đường bờ. Thông thường, khi hai dòng 
như vậy chạy theo hướng ngược nhau, gặp nhau, chúng quay ngoắt 

hía biển và tạo thành dòng chảy đứt đoạn (xem hình 4.23). Tùy 
 mức độ đi ra xa về phía biển tia dòtheo ng chảy dần dần (nhưng 

chậm) mở rộng ra. Khi dòng chảy đạt tới vùng gọi là “đầu dòng 
chảy” thì nó mở rộng ra đột ngột và đồng thời giảm tốc độ. Tiếp sau 
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đó dòng chảy đứt đoạn mất đặc tính riêng của mình và hòa trộn với 
những chuyển động khác của đới ven bờ. Sóng càng mạnh thì các 

g chảy đứt đoạn càng xâm nhập ra xa khỏi bờ. dòn

c được 

khô iểu hiện rõ; 

ổn ®  vùng khác − chúng di 

n của các dòng chảy đứt đoạn 

cứu 
địa  nước *. Tuy nhiên, người ta nhận ra rằng các dòng 

ưu ý rằng mô 

[126 ña Longuet-Higgins − 

thiª
động vỗ bờ. Sau các thí nghiệm trong phòng và ngoài thực địa do 

ến tới 

 nghiệm đã được các ông 

       

Theo dữ liệu của Eliot [159]: 

1) Có những khu vực bờ dòng chảy đứt đoạn quan trắ
rất thường xuyên; 

2) Tại những khu vực đó các dòng chảy đứt đoạn có cấu trúc 
ng gian đều đặn b

3) Tại một số vùng vị trí của các trục dòng chảy đứt đoạn rất 
ịnh và tồn tại nhiều ngày liền, những

chuyển dọc theo đường bờ. 

Cơ chế vật lý chi phối sự xuất hiệ
một thời gian dài vẫn không được rõ. Thật vậy, nhiều nhà nghiên 

đã cho rằng chúng được gây nên bởi những bất đồng nhất của 
hình dưới

chảy đứt đoạn gặp thấy trước hết ở những nơi  bờ có dạng thẳng 
bằng phẳng, còn địa hình đáy tương đối đồng nhất [143]. Không đi 
sâu vào lịch sử nghiên cứu của vấn đề này, chúng tôi l
hình lý thuyết hình thành các dòng chảy đứt đoạn là do Bowen 

] xây dựng, ông này dựa trên mô hình c
Stewart đã chỉ ra rằng các dòng chảy này liên quan tới độ biến 

n dọc bờ của ứng suất bức xạ và do đó, tới các độ cao của mạch 

Bowen và Inman [130] đồng thời thực hiện, người ta nhận ra rằng 
sự biến thiên dọc bờ của ứng suất bức xạ đến lượt mình lại được 
gây nên bởi các sóng ven đứng tạo thành khi chùm sóng ti
đường bờ. 

Việc mô hình hóa trong phòng thí

                                           
* Ngày nay người ta đã chứng minh một cách đầy thuyết phục rằng trên thực 
tế tình hình ngược lại: các dòng chảy đứt đoạn thúc đẩy sự xuất hiện các dạng 

ình dưới nước, ví dụ như các bãi bồi dạng l

thực hiện tại bể sóng với đáy nghiêng ( 075,0tg =β ). Nghiệm giải 

tích đối với các sóng ven trong đại dương bán vô tận với đáy 
nghiêng do Eckart [158] nhận được có dạng (2.21), và phương trình 
tản mạn tương ứng có dạng (2.23) hay trong bài toán chính xác hơn 

Urssel [335] − có dạng (2.28). Trong các thí nghiệm trong 
phòng của Bowen và Inman sự hi
của 

ện diện của các tường cứng bao 
quanh thủy vực đã dẫn tới điều kiện bổ sung 

by
yyxv == ,0 0),(                                   (4.91) 

=

từ đó suy ra rằng ) ,( yxv ∼ yk sin , ngoài ra 

πmkb = ,                                       (4.92) 

y ... ,2 ,1=m  Như vậy, khác với đại dương bán vô tận (xem mục 

2.3), nơi bước sóng của các sóng ven là hàm số liên tục của t

ở ®©

ần số, 
đối với thủy vực bị giới hạn từ ba phía có thể tồn tại chỉ một tập 
hợp gián đoạn các tần số và bước sóng 

mbnmgnmg mmn 2   , tg)12()12(sin
2/1 2/1 

    =⎥
⎤

⎢
⎡ +≈⎥

⎤
⎢
⎡ += λβπβπ

bb ⎦⎣⎦⎣
/ω . 

(4.93) 

hiệm đã cho 

như

ương ứng với mô hình lý thuyết của Guza− Davis 

khô ời một số hài sóng ven với 

Bowen và Inman đã gọi những sóng này là các sóng ven đứng. 

Như kết quả mô hình hóa trong phòng thí ng
thấy, các sóng tới làm phát sinh các sóng ven đứng với cùng tần số 

 tần số của các sóng tới ( inω ) hay với tần số cận điều hòa 2/inω  

(điều này tư [186]). 
Như có thể suy ra từ điều kiện (4.93), nếu các sóng ven cùng tần số 

ng thể tồn tại, thì phát sinh đồng th
các tần số gần với inω  và 2/inω . 

địa h ưỡi liềm (xem mục 4.9). 
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Hình 4.23. Ví dụ điển hình về hoàn lưu ven bờ ở khu vực La Holl (California) 
(từ công trình [302]) 

 dòng chảy quan trắc, 2 − không có dòng chảy, 1 − 3−5 − dòng chảy đo với tốc độ 

0−0,25 nút (a), 0,25−0,50 nút (4) và 0,50−1,00 nút (5), 6 − các điểm đặt trạm đo dòng 

ảy tại ba tầng: mặt (a), trung gian (b) và sát đáy (c), 7 − độ cch ao sóng vỗ bờ (foot). 

riêng biệt được xác định bằng 

Trên hình biểu diễn đê cập tầu của Viện Hải dương học Scripps 

Giá trị tương đối của các hài 
tham số 

βtg g

y −bx  độ rộng của đới sóng vỗ bờ. Khi 

ωχ
2 xb= ,                                     (4.94) 

ở ®© χ  tăng vai trò của các 

o  vùng khơi đại 

sóng
hệ th

bờ ở
những dòng hẹp mạnh của dòng chảy đứt đoạn quay ngược lại 

trun
hử các dòng chảy đứt đoạn dọc theo bờ tạo 

nha
trắc  vùng bờ tây bắc vịnh California đã 

hình
chủ phải với bản thân các sóng gió, mà với các mạch 

dòn Trong trường hợp tuyến tính, các sóng ven ở 

đó c hi tuyến sẽ dẫn tới sự mở rộng 

hài bậc cao tăng lên. Như có thể suy ra từ (4.67), (4.70) bx  được xác 

định hoàn toàn bởi độ cao sóng bã s

dương: độ cao đó càng lớn thì sự đổ nhào sóng gió diễn ra ở độ sâu 
càng lớn và do đó, đới sóng đổ nhào càng rộng. 

H  đi tới từ

Theo các tính toán của Bowen và Inman, sự tương tác giữa các 
 đi tới bờ và các sóng ven được kích động cần phải tạo ra một 
ống hoàn lưu nhất định ở vùng ven bờ, điều này rất phù hợp 

với các kết quả quan trắc thực địa [302, 324]: dòng chảy hướng vào 
 đới trước đổ nhào, dòng chảy dọc bờ − ở đới sóng đổ nhào và 

[126]. Những dòng cuối cùng này, như người ta tìm hiểu được, tập 
g tại loạt các điểm đối nút luân phiên (các điểm bụng) của các 

sóng ven đứng, thành t
thành một hệ thống không gian đều đặn với khoảng cách cách 

u bằng bước sóng của các sóng ven (hình 4.24). Những quan 
 chuyên đề thực hiện ở

khẳng định kết luận này và cho phép nhận ra rằng các sóng ven 
 thành (và các dòng chảy đứt đoạn đi kèm với chúng) liên quan 

 yếu không 
động vỗ bờ tạo thành do kết quả tương tác của chúng. 

Tính phi tuyến có vai trò quan trọng trong sự hình thành các 
g chảy đứt đoạn. 

đới ven bờ tạo thành hệ thống các xoáy đều đặn, mỗi xoáy trong số 
ó sự đối xứng bên trong. Tính p

và suy yếu dòng nước hướng vào phía bờ và sự thu hẹp đột ngột và 

417                     418 



cườn

thể được gây nên không chỉ bằng 

hợp ng tới. Sự tương 

trên

các 

ù phản xạ của sóng 

khô
các sóng phát xạ và các sóng ven. Đại đa số các tính toán số thực 

dạn
quả 

g hóa dòng chảy ngược lại (xem hình 4.24). 

Các dòng chảy đứt đoạn có 
những sóng đứng, mà còn bằng những sóng ven tiến trong trường 

chu kỳ của chúng trùng với chu kỳ của các só
tác của hai hệ thống sóng trong trường hợp này dẫn tới tạo thành 
một hệ thống bền vững của các dòng chảy tương tự như đã dẫn 

 hình 4.24. các sóng ven tiến còn có thể gây nên các dòng chảy 
ạn dịch chuyểnđứt đo  dọc theo vùng bờ tương tự như những gì mà 

Eliot [159] đã quan trắc được. 

Trong công trình của A. Kaneko [221] đã phát triển tiếp lý 
thuyết hình thành các dòng chảy đứt đoạn. Ông đã cho thấy rằng 

dòng chảy đứt đoạn cũng có thể được phát sinh nhờ kết quả 
ương tác phi tuyến củtư a các sóng ven phát xạ và sóng ven đứng 

cùng một chu kỳ. Đồng thời thấy rằng những quá trình đã sinh ra 
các sóng này (ứng suất bức xạ, sự đổ nhào và s
gió v.v...) trong khi mô hình hóa các dòng chảy đứt đoạn có thể 

ng cần tính tới một cách trực tiếp, chỉ cần cho các tham số của 

hiện trên máy tính điện tử, trong đó các sóng ven được cho dưới 
g (2.21), còn các sóng phát xạ − dưới dạng (2.26), đều cho kết 
phù hợp quan trắc. 

 

Hình 4.24. Sơ đồ tạo thành dòng chảy gián đoạn 

 đồ thị phía trên đường liền nét tương ứng với thời điểm  ở ba t , đường gạch nối − 2/Tt + . 
 thị dưới dẫn sơ đồ hoàn lưu trong đới ven bờ: đường gạch nối mảnh − mô hình tuyến 
ường liền nét −

ở đồ
tính, ®  mô hình phi tuyến. Điểm chấm chỉ tuyến đổ nhào của sóng gió đi tới 

(sơ đồ lập theo dữ liệu tính toán [126, 130]) 
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4.9. Địa hình dạng ren (feston), các bãi dạng lưỡi liềm và 
những dạng địa hình tuần hoàn khác 

Tác động của sóng biển là nhân tố chính hình thành bờ và đới 
ven bờ. Sóng đồng thời là nhân tố phá hủy và nhân tố xây dựng. 
Hai quá trình đối ngược liên tục diễn ra ở vùng bờ: 1) sự di chuyển 
trầm tích ven bờ và sự tích tụ chúng; 2) sự xâm thực − sự phá hủy 

đáy 

c học đới bờ và địa mạo biển. 

ỹ thuật 

nhữ ược trình bày trong các cuón 

các ương 

nhữ

t định 
sự hình thành hình thái ven bờ − đó là sóng gió (đặc biệt sóng bão). 
Thật vậy, hầu như luôn luôn sự xâm thực bờ mạnh mẽ là hệ quả 
của các trận bão lớn. Khi nhìn thấy những con sóng khổng lồ, đôi 

luận
 người ta đã nhận ra rằng không hoàn toàn như 

các  bờ  0 *. Như đã nhận 

tăng

XuÊ

cơ học bởi sóng biển đối với đá gốc tạo thành bờ và phần ven bờ của 
biển [32]. 

Có nhiều sách báo về động lự
Những nguyên lý cơ bản của bộ môn này được trình bày trong cuốn 
chuyên khảo của V. P. Zenkovich [32], những khía cạnh k
quan trọng của vấn đề − trong công trình của G. A. Saphianov [87], 

ng vấn đề tương tác sóng và bờ ®−
chuyên khảo của W. Baskom [2] và I. O. Leonchev [54] cũng như 

tuyển tập chuyên đề [92, 228] v.v... Trong mục này, theo g−
công trình [77] sẽ chỉ xem xét một số vấn đề đặc thù liên quan tới 

ng quá trình sóng là đối tượng của nghiên cứu này. 

Theo truyền thống người ta cho rằng nhân tố chính quyế

khi cao hơn 10 m, tràn tới bờ, thì điều hoàn toàn lôgic là rút ra kết 
 rằng chính chúng dẫn tới sự biến dạng của đới bờ. Tuy nhiên, 

thời gian gần đây
vậy, rằng các sóng bão chỉ là nguyên nhân gián tiếp của những 
biến đổi và biến dạng địa hình, còn nguyên nhân trực tiếp của 

ưchúng  những chuyển động sóng ngoại trọng lực [129, 199]. Trước 
hết, điều này là do quá trình đổ nhào sóng làm hạn chế độ cao của 

sóng đi tới từ biển khơi, thành thử tại sH ∼
xét ở trên, sự tăng trưởng độ cao sóng gió tại nơi đổ bộ vào bờ 
không dẫn tới những biến đổi đáng kể của chúng ở đới sóng đổ, mà 
chỉ mở rộng bản thân đới này. Đối với các sóng ngoại trọng lực thì 
không có sự hạn chế này, và về nguyên tắc độ cao của chúng có thể 

 không giới hạn về phía bờ (xem hình 4.8) [117, 189]. 

Còn một tình huống nữa, theo đó ảnh hưởng tương đối của 
sóng ngoại trọng lực tăng lên một cách đáng kể (so với sóng gió). 

t phát từ điều kiện giới hạn rằng gia tốc của dòng chảy ngược 
dọc đáy nghiêng không thể vượt hơn gia tốc rơi tự do, Munk và 
Wimbush [61] đã đưa ra chỉ tiêu 

π
π
β

λ
βζ T   ≥==s ,                   (4.95) 

ở ®©

/2/   0 gRR ss

y −β  góc nghiêng đáy, −sR  độ cao mực nước dâng lên của 

sóng, ước sóng của sóng tới trên nước sâu, −0λ  b −T  chu kỳ sóng. 

Từ (4.95) suy ra rằng 

2

22

 

 

2π
β TgRs ≤ .                                  (4.96) 

Đối với bờ nông thoải ( β ∼ 01,0 ) và chu kỳ điển hình của sóng 

lừng ( 10=T  s) 1≤sR  cm, trong khi đó đối với các mạch động vỗ bờ 

120 s) 71≤sR cm cm; đ=T ố u (i với bờ sâ 03,0>β ) những đại lượng 

                                                  
ường bờ xây và đê chắn dùng để bảo vệ bờ khỏi* Các t  sóng bão đôi khi dẫn tới 

xuất
tườn

nh hưởng tiêu cực của các tường chắn sóng tới động lực 

mùa ường 
chốn  mâu 

hiệu ứng ngược lại: phá hủy sự cân bằng tự nhiên của vật liệu cát và cuội, 
 hiện các hõm sâu, kết quả là sự đổ nhào sóng diễn ra ngay tại bờ (tức tại 
g bảo vệ hoặc đê), dẫn tới xói luồng và đổ nhào các công trình chắn sóng. 

Ví dụ điển hình về ¶
bãi − đó là vụ bào mòn tai hại vùng bờ Pitsunđa trong thời gian các cơn bão 

 đông năm 1969. Như G. A. Saphianov [87] đã viết, “xây dựng t
g sóng ở đới đổ nhào là một hành động mạo hiểm và hoàn toàn

thuẫn với kết luận của các nhà chuyên môn về bờ biển”. 
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này tăng lên khoảng một bậc. Từ điều kiện (4.95) suy ra rằng các 

[189
tới cm các sóng ngoại trọng lực ở lân cận bờ áp đảo rõ rệt. 

hay các 

ược biết từ lâu. Ví dụ, 

chu h đó [219], những vấn đề phân loại và 

(188 ns (1941), Conen (1948) v.v... (xem [32, 

xuất
chất  đến mãi gần đây vẫn còn chưa rõ. 

tuần h lưỡi liềm và 

một
hình dạng của chúng có đặc điểm giữ nguyên đến ngạc nhiên, 

 Ferm [151] đã đề xuất bảng phân loại các bờ hình 

ngu
hực tế không có gì khác nhau ngoài 

kích thước. 

Tác giả đã gặp những dải bờ cát hình ren biểu hiện khá rõ ở 

theo bảng phân loại của Dolan và Ferm. Tuy nhiên chúng đã được 

ngu
ược hình thành từ những bất đồng đều ngẫu 

ết phổ 

cho 
thué Branner, Bagnold, Kunen). 

và n
thuyết này là ở chỗ chúng giải thích rất không thuyết phục về cấu 

Với 
[206 ằng các bờ hình ren được tạo 

sóng tiến tới bờ có chu kỳ càng lớn thì chúng càng có thể tạo nên 
mực dâng sóng ở bờ lớn hơn. Thí nghiệm của Guza và Thornton 

] (xem hình 4.8) đã cho thấy rằng với độ cao bất kỳ của các đi 
>H 30s

Như Holman [198, 203] đã chỉ ra, sự thống trị của các sóng ngoại 
trọng lực đặc biệt rõ trong thời gian các cơn bão lớn và chính các 
sóng này trước hết quyết định sự hình thành hình thái bờ. 

Một trong những hiện tượng đáng ngạc nhiên ở đới ven bờ − sự 
tồn tại của những dạng địa hình tuần hoàn đặc biệt. Những cấu 
trúc tuần hoàn đặc thù như các dải bờ hình ren (festons) 
mũi đất dạng bãi đỉnh nhọn (beach cusps), các ba dạng lưỡi liềm 
(prescentic bars) và những dạng khác đã ®
trong cuốn chuyên khảo của Johnson (1919) đã có một chương 

yên về các dạng địa hìn
nguồn gốc hình thành của các dạng đã được xem xét trong Lane 

8), Jefferson (1899), Iva
185, 206, 227]). Mới đây T. Lippmann và R. Holman [239] đã đề 

 một bảng phân loại vạn năng các ba cát biển. Tuy nhiên bản 
 của những thành tạo này

Các dải bờ hình ren có lẽ là ví dụ nổi tiếng nhất về địa hình 
 hoàn. Trên bình đồ chúng có dạng các vũng hìn

các mũi đất đỉnh nhọn. Kích thước của các mắt ren biến thiên từ 
 số chục cm đến hàng trăm km [151, 187, 206, 227], nhưng 

những nhóm mắt ren lớn xuất hiện hay biến mất thực tế cùng một 
lúc. Các dải bờ hình ren rất phổ biến ở các vùng bờ của các biển 
Hắc Hải và Kaspi, ở vùng bờ tây của Kamchatka. Các tác giả V. P. 
Zenkovich, E. N. Egorov, A. T. Vla®imirov, Z. I. Gurieva, V. V. 
Longinov, G. A. Saphianov và những người khác đã nghiên cứu về 
chúng [32, 87]. 

Dolan và
ren dựa trên kích thước của chúng: loại “điển hình” − 8−25 m, loại 
“bão” − 70−120 m, loại “lớn” − 700−1200 m v.v... Tuy nhiên về mặt 

ồn gốc phát sinh phân loại này ít có căn cứ, các dải bờ hình ren 
loại “bão” và loại “điển hình” t

vùng bờ Nam Triều Tiên thuộc biển Nhật Bản [77]. Kích thước đặc 
trưng của chúng bằng khoảng 150 m, tức chúng thuộc loại “bão” 

bảo tồn không có biến đổi gì đáng kể ngay cả trong thời tiết hoàn 
toàn lặng gió. 

Người ta đã đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau giải thích 
ồn gốc của các dải bờ hình ren. Ví dụ, Johnson [219] cho rằng 

các dải bờ hình ren ®
nhiên khởi nguyên của bờ dưới tác động của dòng vỗ bờ. Giả thuyết 
về nguồn gốc mài mòn của các dạng bờ hình ren là giả thuy
biến nhất (Ivans, Berd, Rivas và nnk.). Một quan điểm ngược lại 

rằng vai trò chính trong sự hình thành các dải bờ hình ren 
c về các quá trình tích góp dần (

Còn có một số quan điểm chung dung khác nhau (Otvos, Gonhitski 
nk.) [32, 187, 292]. Nhược điểm cơ bản của tất cả những lý 

trúc tuần hoàn đều đặn đến ngạc nhiên của các dải bờ hình ren. 
nỗ lực lý giải đặc điểm này của bờ hình ren, Homma, Sonu 
] và Schwartz [299] đã đề xuất r

thành bởi những di chuyển trầm tích bờ dưới dạng các sóng cát *. 

                                                  
* Theo ý kiến của Guza và Inman [187] ở đây đã lợi dụng sự tương tự với sự 

hành của các đụn cát trong các hệ thống sông: những bất đồng nhất ban 
không

tạo t
đầu  lớn của bề mặt dưới ảnh hưởng của tác động cộng hưởng của gió tạo 
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Mặc dù vẻ bên ngoài rất hấp dẫn, sau này người ta thấy rằng giả 
thiết này khpông có tính vạn năng và không cho phép, chẳng hạn, 

ước 

biên

có t
mộ u kiện khả dĩ duy nhất và thế là dải bờ hình ren 
được tạo ra trong một số phút, cứ như tự hiện ra trước mắt chúng 
ta. Trong đó các nhóm lớn dải bờ xuất hiện và biến mất thực tế 

ren 
g− đất có đỉnh nhọn của bờ hình 
ren hướng về phía biển, còn các dạng tương tự của các ba − hướng 
vào phía bờ. Thông thường nhất các ba hình lưỡi liềm gặp thấy 
trong các vịnh biển và chúng tựa như bao lấy các vịnh, nhưng đôi 
khi chúng có mặt ở lân cận các bờ thẳng trải dài. Các ba hình lưỡi 
liềm gặp thấy ở rất nhiều vùng ven bờ khác nhau của Đại dương 
Thế giới (vùng bờ Đại Tây Dương của nước Mỹ, vùng bờ các biển 

                                                                                                               

giải thích sự xuất hiện của bờ hình ren đối với các vùng bờ đá tảng 
gốc. 

Một cách linh cảm các nhà khoa học và chuyên gia nhiều n
khác nhau hiểu rằng vai trò quan trọng nhất trong sự hình thành 
các dải bờ hình ren thuộc về sóng biển, rằng chúng là kết quả 

ương tác của các quá trình biển và bờ. Trong một số công trình các tư
tác giả đã thử liên hệ các kích thước không gian của bờ hình ren và 

 độ sóng gió. 

V. P. Zenkovich đã thực hiện một loạt quan trắc rất tinh tế. 
Ông đã chú ý tới một thực tế là các dải bờ hình ren được tạo thành 
với những tập hợp hoàn toàn xác định của độ nghiêng đáy, đặc 
điểm vật liệu và các yếu tố sóng. Đôi khi hàng tuần liền đường bờ 

hể giữ nguyên bằng phẳng, nhưng sau đó bỗng nhiên xuất hiện 
t tập hợp điề

đồng thời [32]. 

Những thành tạo địa hình ngầm ven bờ rất giống với bờ hình 
có tên là “các ba dạng lưỡi liềm”. Chúng tựa như là phản xạ 

ương của các bờ hình ren: các mũi 

 
thành các hệ thống đụn cát, đôi khi đạt tới kích thước khổng lồ. Đối với các dải 
bờ hình ren các dòng dọc bờ có thể đóng vai trò của gió. 

Địa Trung Hải, Nhật Bản, Hắc Hải...), nhưng hầu bao giờ như ở 
những nơi đó quy mô của dao động thủy triều cũng không lớn [131, 
206]. Như Homma và Sonu [206] nhận xét, trong một số trường 

 thuyết cho ràng những 
dạng địa hình này xuất hiện dưới tác động của các dòng chảy đứt 
đoạn, những dòng chảy này cũng có cấu trúc tuần hoàn rõ nét (xem 
hình 4.23). Ví dụ, P. Komar [227] chỉ rõ rằng các dòng chảy đứt 
đoạn là nguyên nhân chính của những cấu trúc tuần hoàn của địa 
hình ven bờ. Tuy nhiên, bằng nảh hưởng của các đòng chảy đứt 
đoạn khó giải thích được sự đa dạng về quy mô của những dạng địa 
hình đó. 

Đến cuối những năm 60 đã tích lũy được nhiều tài liệu quan 
trắc về sự biến đổi của địa hình. Với nhiều nhà nghiên cứu đã trở 
nên sáng tỏ rằng những thành tạo tuần hoàn  ở trên bờ và lân cận 

tính
là cá

xoáy luân phiên nhau; cường độ của các dòng chảy yếu dần khi xa 

và c
hiết với nhau. Những thí nghiệm trong phòng thí 

ành khi sóng gió 

đó, t
ng dạng địa hình có tính tuần hoàn khác 

hợp riêng biệt có thể gặp thấy nhiều hệ thống ba phân bố ở những 
khoảng cách khác nhau kể từ bờ. 

Lý thuyết tương đối phổ biến là lý

bờ có liên hệ với một quá trình sóng nào đó thể hiện một cách có 
 chu kỳ ở đới ven bờ. Và xuất hiện giả thuyết rằng quá trình đó 
c sóng ven ngoại trọng lực. 

Các dòng chảy liên quan tới sóng ven tạo thành một hệ thống 

dần khỏi bờ. Chỉ cần so sánh sơ đồ các dòng chảy này (hình 4.25) 
ác dạng địa hình ven bờ có thể hiểu rằng các hiện tượng đó liên 

quan mật t
nghiệm của Galvin (1965), Harris (1967), Bowen và Inman (1969) 
[131] đã cho thấy rằng các sóng ven được tạo th
tiến vào vùng nền đáy nghiêng gần bờ sẽ dẫn tới sự bào mòn nền 

ích cực di chuyển vật liệu trầm tích và bằng cách đó về nguyên 
tắc có thể sinh ra nhữ
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nhau ở đới ven bờ. 

Xuất phát từ những lập luận chung này Bowen, Inman [131] 

các Các tính toán của 

nhữ g − 

ưỡi liềm 

cách
 

giá trị tới hạn nào đó Xuất phát từ mô hình của Eckart (xem 

mục 2.2) có tính tới (2.12), (2.13) và (2.21), mô đun tốc độ của các 
phần từ đối với hài sóng ven bậc không, bậc một và bậc hai có thể 
biểu diễn dưới dạng 

và Guza, Inman [187] đã xây dựng các mô hình lý thuyết phát sinh 
ba hình lưỡi liềm và bờ hình ren tương ứng. 

họ và dữ liệu mô hình hóa trong phòng thí nghiệm chứng tỏ rằng 
ng thành tạo cấu trúc này có một nguồn hình thành chun

các sóng ven đứng. 

Theo ý kiến của Bowen và Inman [131], các ba hình l
được tạo thành do kết quả lắng đọng vật liệu lơ lửng ở một khoảng 

 nào đó cách bờ, nơi tốc độ quỹ đạo của các phần tử  (theo một 
mô hình khác của họ, đó là tốc độ vận chuyển sóng) nhỏ hơn một

tu . 

)( exp)/()() ,( 0
2/12

0
2
00   kxgkAvuyxu −=+= ω ;         (4.97a) 

=+= 2/12
1

2
11 )() ,(   vuyxu  

{ } );(exp)(sin)]1(21[)1( )/(     
2/1222

1 kxykxkxkgkA −+−−+ω   (4.97b) 

=+= 2/12
2

2
22 )(),(     vuyxu  

{ ×−++−= )2(4)24( )/(   
22

2 xxxkgkA ω  

} )(exp)(sin)]24(2[   
22 kxkyxxkx −+−−−× .  

 

          (4.97) 

Hình 4.25. Sơ đồ hoàn lưu ven bờ của các hài sóng ven bậc một (a) và hai (b) 
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Phân bố tốc độ đối với các h
trên hình 4.25. Thấy rõ rằng những điểm nơi 

ài thứ nhất và thứ hai được dẫn 

tuu <   phân bố ở 

trong đới bao quanh đường 0  =u . Đối với hài bậc kh

hật bằng phẳng phân bố 

ông − đó là 

vùng với ranh giới hình chữ n ở một 

hình
− các thí nghiệm trong 

phòng thí nghiệm đã cho thấy, thực tế không thể hiện thực hóa 
tình huống để trong đó đối với một hài nào đó tồn tại ổn định một 
số hệ thống ba: các sóng đủ mạnh để làm phát sinh ba ở phía bên 
ngoài thường dẫn tới phá hủy ba ở phía bên trong. 

khoảng nào đó cách bờ, đối với các hài bậc cao hơn − đó là các cung 
 lưỡi liềm tuần hoàn, số lượng các cung đó tương ứng với số 

hiệu của hài (hình 4.26). Tuy nhiên, nh

 

Hình 4.26. Biểu diễn bằng sơ đồ sự tạo thành hệ thống ba hình lưỡi liềm 
bởi các hài sóng ven bậc một và bậc hai (từ [131]) 

Công trình của Bowen và Inman [131] đã cho phép giải thích 
bản chất của các ba hình lưỡi liềm, cũng giống như công trình 

dòn  tăng mạnh sự quan tâm tới 
ây dựng một 

mô hình hình thành các bờ hình ren, trong đó vai trò quan trọng 
thuộc về sự tương tác của các sóng ven đứng và các sóng đi tới 
(sóng phát xạ). Tùy thuộc vào đặc điểm của bờ, như các tác giả giả 

, được phát sinh 
tại các bờ có sự đổ nhào sóng thể hiện rõ và có các nhân hoàn lưu 
ven bờ phát triển (đặc trưng cho các bờ nước nông). Sự chú ý đặc 
biệt trong công trình [187] đã giành cho việc khảo sát và mô hình 
hóa trong phòng thí nghiệm về các bờ hình ren kiểu phản xạ, như 
người ta đã tìm hiểu được, chúng được hình thành hoặc là bởi các 
sóng ven tựa điều hòa (có chu kỳ gấp đôi chu kỳ của sóng tới) của 
hài bậc không, hoặc là bởi các sóng ven đồng bộ (với các chu kỳ của 
sóng tới) của một trong các hài bậc thấp. 

Sự nghiên cứu tương tự về cơ chế phát sinh các bờ hình ren 
mà Guza, Bowen [185] và Sallenger [292] thực hiện đã khẳng định 

các 
và s n như những đặc 

các 
tập hợp đó là riêng đối với mỗi 

đó s
hình mà chúng đã tạo nên. Đồng thời, nhờ mất mát năng lượng 

gian ng), vì 
vậy thường các bờ hình ren được bảo tồn ổn định nhiều ngày. 
Nguyên nhân của sự phân hóa lớn của các bờ hình ren về quy mô trước đó của các ông [130], trong đó đề xuất mô hình phát sinh các 

g chảy đứt đoạn, đã kích thích làm
các sóng ven. Ngay sau đó Guza và Inman [187] đã x

thiết, có thể tồn tại ít nhất hai kiểu bờ hình ren nguồn gốc phát 
sinh khác nhau: các bờ hình ren kiểu phản xạ, liên quan tới sự 
phản xạ sóng từ bờ sâu hình tròn, và kiểu tiêu tán

về cơ bản các kết luận của Guza và Inman. Nhìn chung lý thuyết 
sóng ven đã cho phép giải thích nhiều đặc điểm cấu trúc thực 
ù biến động của các bờ hình ren, chẳng hạ

điểm mà V. P. Zenkovich [32] đã nêu. Trên thực tế, để tạo thành 
sóng ven đứng cần một tập hợp khá hiếm (tập hợp cộng hưởng) 

các điều kiện bên ngoài, hơn nữa 
vùng (xem [127, 172]). Đương nhiên, sự biến đổi của các điều kiện 

ẽ dẫn tới biến mất các sóng ven và tương ứng, phá hủy các bờ 
 ren 

nhỏ, nên các sóng ven sau khi đã xuất hiện có thể tồn tại một thời 
 khá dài (nếu không có những điều kiện phá hủy chú
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không gian (xem [151]) cũng trở nên sáng rõ: các bờ hình ren cỡ 

lực;  người ta thường gọi là “các 
bờ tuần hoàn” − shore rhythms) với kích thước 10−100 km − với các 
sóng ven gây bởi những nhiễu động khí quyển. 

phò
µ những dạng địa hình tuần hoàn khác với 

îc 
những khẳng định thực địa trực tiếp về mối liên hệ này. Cuối cùng, 
D. Huntley (người mà R. Holman [199] đã gọi là “người đi kiếm 

mô 
− vậy. Khi tiến hành đo ở vùng bờ Đại Tây Dương gần 

chu ây nên bởi sóng 

thàn
bằn

các 

các ba tuyến tính song sóng với đường bờ, số 
lượng các ba được xác định bằng số hiệu của hài tương ứng (trước 
đây A. Short [305] đã nghiên cứu vấn đề này). Hai hài bất kỳ cùng 
tần số do kết quả tương tác với nhau tạo thành các hệ thống tuần 
hoàn phức tạp của các dòng chảy trôi và do đó hình thành nên 

những cấu trúc tuần hoàn đều đặn. Trong trường hợp riêng, khi 
các số sóng dọc bờ của chúng ( g, 

chúng sinh ra những dạng địa hình đối xứng như các bờ hình ren 
hay các ba hình lưỡi liềm. Khi cấu trúc có thể có dạng 

tuần hoàn phức tạp hơn. Cần nhấn ng thời 
của các sóng với nhau, nhưng cùng một tần số − đó không 
phải là hiện tượng không có, mà hoàn toàn bình thường. Chẳng 
hạn, nó có thể liên quan với sự hiện diện của phổ góc của các sóng 
tới (sóng lừng) đã tạo thành các sóng ven (xem hình 4.13). Tuy 
nhiên, để cho các cấu trúc địa hình tuần hoàn có tính chất dừng, 
cần phải làm sao để các sóng ven gây nên chúng hiệp biến với nhau 
(tức phải bảo tồn sự không đổi pha giữa các sóng). Nếu như các pha 
là hoàn toàn ngẫu nhiên (điều này thường được giả thiết trong lý 
thuyết phổ), thì những dạng địa hình đã được tạo thành do kết quả 
tương tác giữa chúng sẽ nhanh chóng biến mất. 

Tổng kết các tính toán đã thực hiện, Holman và Bowen [201] 
rút ra kết luận rằng hai hài sóng ven cùng một tần số có thể sinh 
ra ba kiểu dạng địa hình tuần hoàn khác nhau: 1) các ba tuyến 
tính, song sóng bờ (nếu các hài không hiệp biến hay một trong số 
các hài áp đảo rõ rệt); 2) các thành tạo tuần hoàn tại bờ và các ba 
tuyến tính ở vùng ven bờ (hiệp biến yếu giữa các hài); 3) các dạng 
địa hình ổn định rất tuần hoàn (hiệp biến cao). Ví dụ rõ nét nhất 
về các dạng cuối cùng là các ba hình lưỡi liềm, nhưng các sóng hiệp 
biến cao còn có thể tạo thành những thành tạo tuần hoàn phức tạp 
khác. Khi tương tác ba hài hay nhiều hơn, thì các dạng địa hình 
tạo thành có thể có đặc điểm rất phức tạp. 

Dolan và cộng sự [153] đã thực hiện một công trình rất đáng 
tò mò. Họ đã tính toán các đặc trưng phổ không gian − thời gian 
của địa hình trên khu vực giữa các mũi đất Gatteras và Lookout 
(vùng bờ Đại Tây Dương của nước Mỹ) trong 40 năm và đối sánh 
chúng với các đặc trưng phổ của sóng ven. Sự trùng hợp tỏ ra khá 

nhỏ (1−15 m) liên quan với các sóng ven được gây bởi sự phản xạ 
trực tiếp của sóng gió từ bờ; các bờ hình ren lớn hơn (20−150 m) − 
với tác động của sóng lừng; các bờ hình ren lớn (300−2000 m) − với 
cấu trúc nhóm của sóng lừng và sự tạo thành các sóng ngoại trọng 

cuối cùng, các bờ hình ren (hay như

Cả những tính toán lý thuyết lẫn những thực nghiệm trong 
ng thí nghiệm đều chứng minh một cách thuyết phục mối liên 

hệ của các bờ hình ren v
các sóng ven. Tuy nhiên một thời gian dài người ta không có ®−

sóng ven may mắn nhất”, ý nói những quan trắc của ông đã được 
tả trong mục 4.4) và A. Bowen [213] đã thực hiện được những 

quan trắc nh
bán đảo New Scotland (Canadda), họ đã ghi được các sóng ven với 

kỳ 13,8 s và bước sóng 12,0 m (hài bậc không) g
gió mạnh với chu kỳ nhỏ bằng một nửa (6,9 s). Ngay sau đó đã tạo 

h những đoạn bờ hình ren với kích thước không gian đặc trưng 
g 12,7 m. 

Trong công trình [201] Holman và Bowen đã khái quát hóa 
kết quả của những nghiên cứu trước đây về ảnh hưởng của các 

chuyển động sóng tới sự hình thành những dạng địa hình tuần 
hoàn. Họ đã chỉ ra rằng một sóng ven tiến riêng biệt chỉ hình 
thành một hệ thống 

1k , 2k ) tạo thành các sóng ven đứn

21 kk ≠  các 

mạnh rằng sự tồn tại đồ
k  khác 
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cao. Tuy nhiên các kết quả của họ không cho phép rút ra một kết 
luận đơn trị rằng nhân tố chính hình thành nên những đặc điểm 
địa hình đó là các sóng ven. Đôi khi cũng có thể có quá trình ngược 
lại, khi những bất đồng nhất của đường bờ hay địa hình đáy có tác 
động cộng hưởng tới sự phát sinh các sóng ven (xem [44, 170]). 

Nhìn chung sự tương tác của các sóng ven (và các kiểu sóng 
khác) và địa hình không phải là một quá trình tầm thường. Như 
trong mục này đã cho thấy, các bờ hình ren, các ba và những dạng 
địa hình khác được tạo thành dưới tác động của sóng ven. Nhưng 
sau khi đã xuất hiện, đến lượt mình chúng bắt đầu ảnh hưởng tới 
trường sóng, làm biến đổi các đặc trưng của nó, và kết cục có thể 
dẫn tới sự phá hủy bản thân các dạng địa hình đó. Có lẽ, các dạng 
địa hình ven bờ tuần hoàn cũng như các dạng khác là kết quả của 
sự cân bằng động giữa các quá trình mài mòn và tích tụ liên quan 
với tác động của sóng biển. Sự phá hủy cân bằng đó dưới tác dộng 
của những nguyên nhân tự nhiên hay nhân tạo nào đó sẽ dẫn tới 
sự biến dạng nhanh của địa hình. 
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